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lời nói đầu


Để phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu, đào tạo cũng như triển khai thực tế về công tác thống kê trong thời kỳ đổi mới, Viện Khoa học Thống kê biên soạn và xuất bản cuốn sách: "Một số vấn đề phương pháp luận thống kê".


Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những vấn đề về phương pháp thống kê truyền thống đã được công bố hoặc đã từng ứng dụng triển thực tế; đồng thời được nghiên cứu cải tiến bổ sung kiến thức thống kê mới trong nước và quốc tế; kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp thống kê với phương pháp toán học, giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết và ứng dụng thực tiễn; chuẩn hoá khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê, đáp ứng yêu cầu quản lý trong nước và phù hợp với các chuẩn mực thống kê quốc tế, phục vụ việc so sánh trong xu thế đổi mới và hội nhập.


Mặt khác, trong quá trình biên soạn, các tác giả có sử dụng lại một số ví dụ của một số tài liệu đã tính toán để minh chứng cho nội dung và điều kiện áp dụng các phương pháp đã trình bày.


Cuốn sách gồm 5 phần, mỗi phần giới thiệu từng vấn đề về phương pháp luận thống kê riêng biệt, nhưng chúng lại bổ sung cho nhau tạo thành thể thống nhất các phương pháp thống kê.


Phần một với tiêu đề: "Điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê" giới thiệu một cách khái quát có hệ thống những vấn đề cơ bản về lý thuyết chọn mẫu như: Khái niệm, định nghĩa, nội dung điều tra chọn mẫu, ưu điểm, hạn chế và điều kiện vận dụng điều tra chọn mẫu; cách xác định cỡ mẫu, phân bổ mẫu và phương pháp tính sai số chọn mẫu,... Trong phần này cũng đề cập tới sai số phi chọn mẫu xảy ra trong toàn bộ quá trình điều tra thống kê, (Chuẩn bị điều tra, tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp số liệu,...). Qua tổng kết thực tiễn điều tra thống kê, cuốn sách đã chỉ rõ sai số phi chọn mẫu ảnh hưởng nhiều đến chất lượng số liệu thống kê và đề xuất những hướng khắc phục nhằm giảm bớt loại sai số này.


Phần hai: "Biểu hiện các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội" đề cập một cách có hệ thống, ngắn gọn, súc tích về phương pháp tính, điều kiện vận dụng các chỉ tiêu phản ánh mức độ và biến động của tiêu thức. Bên cạnh lý thuyết chung, mỗi đại lượng đều có ví dụ minh họa như một tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ rõ ràng, thuận tiện cho việc nghiên cứu ứng dụng vào thực tế.


Phần ba đề cập tới "Một số phương pháp thường dùng trong phân tích thống kê". Mỗi phương pháp được trình bày một cách khái quát, tập trung vào những nội dung cơ bản nhất cũng như các hình thức biểu hiện, phương pháp tính và điều kiện vận dụng. Phần này bổ sung một số vấn đề chưa được đề cập trong các tài liệu trước đây hoặc có đề cập nhưng chưa đầy đủ như: Chỉ số sản phẩm so sánh được và sản phẩm không so sánh được; phân tích tương quan dãy số theo thời gian; tự tương quan, đồ thị hình mạng nhện,... vì vậy nội dung các phương pháp phân tích thống kê phong phú và đa dạng hơn, vận dụng vào thực tế thích hợp hơn.


Phần bốn giới thiệu về "Một số chỉ tiêu chủ yếu trong hệ thống tài khoản quốc gia", phần này đề cập một số khái niệm cơ bản dùng trong Hệ thống tài khoản quốc gia SNA làm cơ sở để trình bày ngắn gọn nhưng nêu bật được nội dung, bản chất và mối liên hệ của các chỉ tiêu chủ yếu trong hệ thống tài khoản quốc gia, phản ánh quá trình sản xuất tạo ra thu nhập, phân phối, sử dụng thu nhập cho tiêu dùng, tích lũy, để dành,... Bên cạnh lời văn, cuốn sách đưa ra các công thức mô tả mối liên hệ của các chỉ tiêu này.


Phần cuối của cuốn sách trình bày nội dung phương pháp tính "Một số chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội tổng hợp" thường gặp và đang là mối quan tâm của người dùng tin. Các chỉ tiêu này được biên soạn độc lập với nhau theo phong cách từ điển. Bên cạnh các chỉ tiêu đã giới thiệu trong cuốn: "Một số thuật ngữ thống kê thông dụng" còn bổ sung các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội khác: Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp, hiệu quả quá trình, Chỉ số thành tựu công nghệ và Chỉ số nghèo tổng hợp. Mỗi chỉ tiêu trình bày đều có ví dụ tính toán khá cụ thể nhằm làm rõ nội dung phương pháp tính, kiểm nghiệm khả năng tính toán và vận dụng của các chỉ tiêu đó. 


Với khuôn khổ có hạn, Viện Khoa học Thống kê hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấp những kiến thức cần thiết đáp ứng một phần cho yêu cầu nghiên cứu, đào tạo và vận dụng thực tế trong công tác thống kê. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn và in ấn, cuốn sách không tránh khỏi những hạn chế và sai sót. Viện Khoa học Thống kê mong nhận được góp ý của đông đảo bạn đọc.

Hà Nội, tháng 6 năm 2005


Tập thể tác giả


Phần một


Điều tra chọn mẫu và sai số
trong điều tra thống kê 


1.1. Điều tra chọn mẫu 


Quá trình nghiên cứu thống kê gồm các giai đoạn: Thu thập số liệu, xử lý tổng hợp và phân tích, dự báo.


Trong thu thập số liệu thường áp dụng hai hình thức chủ yếu: Báo cáo thống kê định kỳ và điều tra thống kê.


Báo cáo thống kê định kỳ là hình thức thu thập số liệu thống kê được tiến hành thường xuyên, định kỳ theo nội dung, phương pháp cũng như hệ thống biểu mẫu thống nhất, được quy định thành chế độ báo cáo do cơ quan có thẩm quyền quyết định và áp dụng cho nhiều năm.


Điều tra thống kê là hình thức thu thập số liệu được tiến hành theo phương án quy định cụ thể cho từng cuộc điều tra. Trong phương án điều tra quy định rõ mục đích, nội dung, đối tượng, phạm vi, phương pháp và kế hoạch tiến hành điều tra. Điều tra thống kê được áp dụng ngày càng rộng rãi trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế.

Điều tra thống kê được phân thành điều tra toàn bộ và điều tra không toàn bộ. Điều tra toàn bộ nhằm tiến hành thu thập số liệu ở tất cả các đơn vị của tổng thể. Trong khi đó điều tra không toàn bộ chỉ tiến hành thu thập số liệu của một bộ phận các đơn vị trong tổng thể. Trong điều tra không toàn bộ còn chia ra điều tra trọng điểm, điều tra chuyên đề và điều tra chọn mẫu.


Điều tra trọng điểm và điều tra chuyên đề khác với điều tra chọn mẫu ở chỗ kết quả của nó không dùng để suy rộng cho tổng thể chung. Kết quả của điều tra chọn mẫu được dùng để mô tả đặc điểm của tổng thể chung.


Các hình thức thu thập số liệu thống kê trên đây có thể khái quát qua sơ đồ sau:


Sơ đồ 1.1. Các hình thức và phương pháp thu thập số liệu
thống kê


[image: image493.wmf]x




Dưới đây đi sâu nghiên cứu "Điều tra chọn mẫu".


1.1.1. Điều tra chọn mẫu, ưu điểm, hạn chế và điều kiện vận dụng


1.1.1.1. Khái niệm điều tra chọn mẫu 


Điều tra chọn mẫu (ĐTCM) là loại điều tra không toàn bộ, trong đó người ta chọn một cách ngẫu nhiên một số đủ lớn đơn vị đại diện trong toàn bộ các đơn vị của tổng thể chung để điều tra rồi dùng kết quả thu thập được tính toán, suy rộng thành các đặc điểm của toàn bộ tổng thể chung. Ví dụ, để có năng suất và sản lượng lúa của một địa bàn điều tra nào đó (huyện A chẳng hạn) người ta chỉ tiến hành thu thập số liệu về năng suất và sản lượng lúa thu trên diện tích của một số hộ gia đình được chọn vào mẫu của huyện để điều tra thực tế, sau đó dùng kết quả thu được tính toán và suy rộng cho năng suất và sản lượng lúa của toàn huyện A.


ĐTCM được ứng dụng rất rộng rãi trong thống kê kinh tế - xã hội như: Điều tra năng suất, sản lượng lúa; Điều tra lao động - việc làm; Điều tra thu nhập, chi tiêu của hộ gia đình; Điều tra biến động thường xuyên dân số; Điều tra chất lượng sản phẩm công nghiệp.


Ngoài ra, trong tự nhiên, trong đời sống sinh hoạt của con người, trong y học, v.v... chúng ta cũng đã gặp rất nhiều ví dụ thực tế đã áp dụng ĐTCM; chẳng hạn: Khi đo lượng nước mưa của một khu vực nào đó người ta chỉ chọn ra một số điểm trong khu vực và đặt các ống nghiệm (các mẫu) để đo lượng nước mưa qua các trận mưa trong từng tháng và cả năm, sau đó dựa vào kết quả nước mưa đo được từ mẫu là các ống nghiệm để tính toán suy rộng về lượng nước trung bình các tháng và cả năm cho cả khu vực; khi nghiên cứu ảnh hưởng của hút thuốc lá đối với sức khoẻ con người, người ta chọn ra một số lượng cần thiết người hút thuốc lá để kiểm tra sức khoẻ và dùng kết quả kiểm tra từ một số người đó để kết luận về ảnh hưởng của hút thuốc lá tới sức khoẻ cộng đồng, v.v...


1.1.1.2. Ưu điểm của điều tra chọn mẫu


Do chỉ tiến hành điều tra trên một bộ phận đơn vị mẫu trong tổng thể chung nên ĐTCM có những ưu điểm cơ bản sau:


- Tiến hành điều tra nhanh gọn, bảo đảm tính kịp thời của số liệu thống kê.


- Tiết kiệm nhân lực và kinh phí trong quá trình điều tra.


- Cho phép thu thập được nhiều chỉ tiêu thống kê, đặc biệt đối với các chỉ tiêu có nội dung phức tạp, không có điều kiện điều tra ở diện rộng. Nhờ đó kết quả điều tra thu được sẽ phản ánh được nhiều mặt, cho phép nghiên cứu các mối quan hệ cần thiết của hiện tượng nghiên cứu.


- Làm giảm sai số phi chọn mẫu (sai số do cân, đong, đo, đếm, khai báo, ghi chép, v.v...). Trong thực tế công tác thống kê sai số phi chọn mẫu luôn luôn tồn tại và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng số liệu thống kê, nhất là các chỉ tiêu có nội dung phức tạp, việc tiếp cận để thu thập số liệu khó khăn, tốn nhiều thời gian trong quá trình phỏng vấn, ghi chép và đặc biệt hơn là đối với các chỉ tiêu điều tra không có sẵn thông tin mà đòi hỏi phải hồi tưởng để nhớ lại. Đối với những loại thông tin như trên, chỉ có tiến hành điều tra mẫu mới có điều kiện tuyển chọn điều tra viên tốt hơn; hướng dẫn nghiệp vụ kỹ hơn, thời gian dành cho một đơn vị điều tra nhiều hơn, tạo điều kiện cho các đối tượng cung cấp thông tin trả lời chính xác hơn, tức là làm cho sai số phi chọn mẫu ít hơn.


- Cho phép nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội, môi trường,... không thể tiến hành theo phương pháp điều tra toàn bộ: Ví dụ như nghiên cứu trữ lượng khoáng sản, thuỷ sản,...


1.1.1.3. Hạn chế của điều tra chọn mẫu


- Do ĐTCM chỉ tiến hành thu thập số liệu trên một số đơn vị, sau đó dùng kết quả để suy rộng cho toàn bộ tổng thể chung nên kết quả điều tra chọn mẫu luôn tồn tại cái gọi là "Sai số chọn mẫu" - Sai số do tính đại diện. Sai số chọn mẫu phụ thuộc vào độ đồng đều của chỉ tiêu nghiên cứu, vào cỡ mẫu và phương pháp tổ chức chọn mẫu. Có thể làm giảm sai số chọn mẫu bằng cách tăng cỡ mẫu ở phạm vi cho phép và lựa chọn phương pháp tổ chức chọn mẫu thích hợp nhất.


- Kết quả ĐTCM không thể tiến hành phân nhỏ theo mọi phạm vi và tiêu thức nghiên cứu như điều tra toàn bộ, mà chỉ thực hiện được ở mức độ nhất định tuỳ thuộc vào cỡ mẫu, phương pháp tổ chức chọn mẫu và độ đồng đều giữa các đơn vị theo các chỉ tiêu được điều tra. 


1.1.1.4. Điều kiện vận dụng của điều tra chọn mẫu


Điều tra chọn mẫu thường được vận dụng trong các trường hợp sau:


- Thay thế cho điều tra toàn bộ trong những trường hợp quy mô điều tra lớn, nội dung điều tra cần thu thập nhiều chỉ tiêu, thực tế ta không đủ kinh phí và nhân lực để tiến hành điều tra toàn bộ, hơn nữa nếu điều tra toàn bộ sẽ mất quá nhiều thời gian, không đảm bảo tính kịp thời của số liệu thống kê như điều tra thu nhập, chi tiêu hộ gia đình, điều tra năng suất, sản lượng lúa, điều tra vốn đầu tư của các đơn vị ngoài quốc doanh...; hoặc không tiến hành được điều tra toàn bộ vì không thể xác định được tổng thể chung như điều tra đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước của một số sông, hồ nào đó (tổng thể chung phải là toàn bộ lượng nước có trong các sông, hồ được xác định là đã bị ô nhiễm),...


- Quá trình điều tra gắn liền với việc phá huỷ sản phẩm như điều tra đánh giá chất lượng thịt hộp, cá hộp, đánh giá chất lượng đạn dược, y tá lấy máu của bệnh nhân để xét nghiệm, v.v... Các trường hợp trên đây nếu điều tra toàn bộ thì sau khi điều tra toàn bộ sản phẩm sản xuất ra hoặc lượng máu có trong cơ thể của bệnh nhân sẽ bị phá huỷ hoàn toàn. Đây là điều không bao giờ cho phép thực hiện trong thực tế.


- Để thu thập những thông tin tiên nghiệm trong những trường hợp cần thiết nhằm phục vụ cho yêu cầu của điều tra toàn bộ. Ví dụ, để thăm dò mức độ tín nhiệm của các ứng cử viên vào một chức vị nào đó thì chỉ có thể ĐTCM ở một lượng cử tri nhất định và phải được tiến hành trước khi bầu cử chính thức thì mới có ý nghĩa (Bỏ phiếu bầu cử chính thức chính là điều tra toàn bộ).


- Thu thập số liệu để kiểm tra, đánh giá và chỉnh lý số liệu của điều tra toàn bộ. Trong thực tế có những cuộc điều tra toàn bộ có quy mô lớn hoặc điều tra rất phức tạp như Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở, Tổng Điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thuỷ sản,... thì sai số do khai báo, thu thập thông tin thường xuyên tồn tại và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng số liệu. Vì vậy cần có ĐTCM với quy mô nhỏ hơn để xác định mức độ sai số này, trên cơ sở đó tiến hành đánh giá độ tin cậy của số liệu và nếu ở mức độ cần thiết có thể phải chỉnh lý lại số liệu thu được từ điều tra toàn bộ.


1.1.2. Một số khái niệm và định nghĩa dùng trong điều tra chọn mẫu


1.1.2.1. Tổng thể chung và tổng thể mẫu(1)

a. Các tham số của tổng thể chung


Tổng thể chung là toàn bộ các đơn vị thuộc đối tượng điều tra của một cuộc ĐTCM.


Gọi Ui (i = 1, 2,...N) là các đơn vị thuộc đối tượng điều tra với Xi là trị số tiêu thức nghiên cứu của từng đơn vị tổng thể, thì toàn bộ các Ui là tổng thể chung. Và khi đó sẽ có công thức tính các tham số:


- Giá trị của tổng thể chung:
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(1.1.1)


- Đại lượng bình quân của tổng thể chung:
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(1.1.2)


- Phương sai của tổng thể chung:
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(1.1.3)


b. Các tham số của tổng thể mẫu 


Tổng thể mẫu là bộ phận của tổng thể chung gồm những đơn vị được lựa chọn để trực tiếp thu thập thông tin trong một cuộc điều tra chọn mẫu.


Gọi ui (i = 1, 2,...n) là các đơn vị thuộc đối tượng điều tra được chọn vào mẫu, với xi là trị số tiêu thức nghiên cứu từng đơn vị mẫu, thì toàn bộ ui là tổng thể mẫu và n là số đơn vị tổng thể mẫu. Tổng thể mẫu có các tham số tính theo phạm vi tổng thể mẫu như sau:


- Giá trị của tổng thể mẫu:
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(1.1.4)


- Đại lượng bình quân mẫu:
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(1.1.5)


- Phương sai mẫu điều chỉnh (gọi tắt là phương sai mẫu):
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(1.1.6)


1.1.2.2. Ước lượng 


Nội dung cơ bản của phương pháp điều tra chọn mẫu là dựa vào sự hiểu biết về tham số (' nào đó của tổng thể mẫu đã điều tra để suy luận thành tham số ( của tổng thể chung. Việc suy luận đó gọi là ước lượng.


a. Tiêu chuẩn của ước lượng


Có ước lượng chệch và ước lượng không chệch. Tham số (' của tổng thể mẫu được gọi là ước lượng không chệch của tham số ( của tổng thể chung nếu M((') = ( (kỳ vọng toán của (' bằng (). Nếu ước lượng không thoả mãn điều kiện trên được gọi là ước lượng chệch. 


Thống kê toán đã chứng minh và rút ra một số kết luận sau:


+ Vì số bình quân mẫu 
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 là ước lượng không chệch, hiệu quả và vững của số bình quân tổng thể chung 
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, do đó nếu chưa biết 
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 có thể dùng 
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 để ước lượng.


+ Vì phương sai điều chỉnh mẫu s2 là ước lượng không chệch, hiệu quả và vững của phương sai chung S2, do đó nếu chưa biết phương sai S2 có thể dùng s2 để ước lượng.


b. Các phương pháp ước lượng


Có 2 phương pháp sử dụng (' để ước lượng (: Phương pháp ước lượng điểm và phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy.


- Phương pháp ước lượng điểm là dùng một tham số của mẫu để suy luận cho tham số ( chưa biết của tổng thể chung vì bản thân ( là một số xác định.


- Phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy là từ một tham số (' của tổng thể mẫu xây dựng một khoảng giá trị
(('1, ('2) sao cho với một xác suất cho trước, tham số ( sẽ rơi vào khoảng (('1, ('2) đó, hay nói cách khác là khoảng (('1, ('2) sẽ chứa đựng giá trị ( với một xác suất cho trước. Khoảng (('1, ('2) của tham số tổng thể mẫu được gọi là khoảng tin cậy của tham số tổng thể chung ( nếu với xác suất bằng (1 – () cho trước thoả mãn điều kiện:


P (('2 < ( < ('l) = 1 – ( ;


(1 – () được gọi là xác suất tin cậy của ước lượng, I = ('2 – ('l được gọi là khoảng tin cậy.


1.1.2.3. Sai số chọn mẫu và phạm vi sai số chọn mẫu 


a. Sai số chọn mẫu


Sai số chọn mẫu (SSCM) là sự khác nhau giữa giá trị ước lượng của mẫu và giá trị của tổng thể chung. Sai số chọn mẫu còn gọi là sai số do tính đại diện. Sai số này chỉ xảy ra trong điều tra chọn mẫu do chỉ điều tra một số ít đơn vị mà kết quả lại suy cho cả tổng thể. Sai số chọn mẫu có hai loại:

- Sai số có hệ thống: Sai số xảy ra khi áp dụng phương pháp chọn có hệ thống, làm cho kết quả điều tra luôn bị lệch so với số thực tế về một hướng.


- Sai số ngẫu nhiên: Sai số chỉ xuất hiện trong trường hợp các đơn vị của tổng thể được chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên, không phụ thuộc vào ý định của người điều tra.


b. Phạm vi sai số chọn mẫu

Phạm vi SSCM (ký hiệu là (x) bằng tích của hệ số tin cậy (t) và SSCM ((x)


(x = t.(x            ;
(1.1.7)


Trong đó: Hệ số tin cậy (tương ứng với độ tin cậy (t,) là xác suất để giá trị thực tế của chỉ tiêu nghiên cứu (
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) còn nằm trong khoảng tin cậy (
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Theo chứng minh của toán học thì t tương ứng với hàm xác suất ((t) đã được Li-a-pu-nôp tính sẵn và lập thành bảng. ý nghĩa của hàm xác suất này được biểu hiện như sau:
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Sau đây là một vài trị số tiêu biểu: 


t = 1 thì (t = 0,6827; t = 2 thì (t = 0,9545; t = 3 thì (t = 0,9973


Như vậy, có thể ước lượng tham số của tổng thể chung bằng khoảng tin cậy với công thức như sau:
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(1.1.8)


c. ý nghĩa của việc tính toán sai số chọn mẫu 


- Sai số chọn mẫu dùng để ước lượng chỉ tiêu nghiên cứu theo khoảng tin cậy, điều này thể hiện qua công thức 1.1.8.


- Sai số chọn mẫu dùng để đánh giá tính đại diện của chỉ tiêu nghiên cứu qua tính toán tỷ lệ SSCM (H) như sau:
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H càng nhỏ thì chỉ tiêu có tính đại diện càng cao và ngược lại.


- Là cơ sở để xác định cỡ mẫu cho các cuộc điều tra được tiến hành về sau.


1.1.2.4. Đơn vị chọn mẫu và dàn chọn mẫu


a. Đơn vị chọn mẫu

Đơn vị chọn mẫu là các đơn vị cơ bản hoặc nhóm đơn vị cơ bản được xác định rõ ràng, tương đối đồng đều và có thể quan sát được, thích hợp cho mục đích chọn mẫu. Ví dụ: Doanh nghiệp, hộ gia đình, đơn vị diện tích gieo trồng, xã, phường, xóm, bản...


Nếu chọn mẫu một cấp thì có một loại đơn vị chọn mẫu, còn nếu chọn mẫu nhiều cấp thì sẽ có nhiều loại đơn vị chọn mẫu. Tức là lược đồ chọn mẫu theo bao nhiêu cấp thì có bấy nhiêu loại đơn vị chọn mẫu.


b. Dàn chọn mẫu

Dàn chọn mẫu có thể là danh sách các đơn vị chọn mẫu với những đặc điểm nhận dạng của chúng hoặc là bản đồ chỉ ra ranh giới của các đơn vị được dùng làm căn cứ để tiến hành chọn mẫu. Khi tổ chức điều tra thống kê.


Trong tổng thể nghiên cứu, tùy thuộc vào lược đồ chọn mẫu mà sẽ có các loại dàn chọn mẫu khác nhau. Nếu điều tra mẫu một cấp (giả định điều tra các hộ trên địa bàn huyện) thì dàn chọn mẫu là danh sách các hộ gia đình của tất cả các xã trong huyện. Còn nếu điều tra mẫu hai cấp, cấp I là xã và cấp II là hộ gia đình thì có hai loại dàn chọn mẫu: Dàn chọn mẫu cấp I là danh sách tất cả các xã trong huyện, còn dàn chọn mẫu cấp II là danh sách các hộ gia đình của những xã được chọn ở mẫu cấp I.


1.1.2.5. Chọn mẫu ngẫu nhiên, chọn mẫu hệ thống và chọn theo phương pháp phân tích chuyên gia


- Chọn mẫu ngẫu nhiên là chọn các đơn vị từ tổng thể vào mẫu hoàn toàn hú hoạ. Cách đơn giản nhất của chọn mẫu ngẫu nhiên là rút thăm hoặc sử dụng bảng số ngẫu nhiên. 


- Chọn mẫu hệ thống là chọn các đơn vị từ tổng thể vào mẫu theo một khoảng cách cố định sau khi đã chọn ngẫu nhiên một nhóm nào đó trên cơ sở các đơn vị điều tra được sắp xếp thứ tự theo một tiêu thức nhất định.


Ví dụ: Trường đại học "X" có 2000 sinh viên (N = 2000). Cần chọn 100 sinh viên (n = 100) để điều tra mức sống của họ. Nếu chọn hệ thống sẽ tiến hành như sau: 


+ Lập danh sách 2000 sinh viên của trường theo thứ tự nào đó, chẳng hạn theo vần A, B, C... của tên gọi.


+ Chia tổng số sinh viên của trường thành 100 nhóm đều nhau và sẽ có số sinh viên mỗi nhóm là 20 sinh viên:
(K = N: n = 2000 : 100).


+ Chọn ngẫu nhiên một sinh viên ở nhóm thứ nhất, chẳng hạn rơi vào sinh viên có số thứ tự 15.


+ Mỗi nhóm khác còn lại sẽ chọn 1 sinh viên có số thứ tự: nhóm 2: (15+K), nhóm 3: (15+2K),...; nhóm 100: (15+99K).


Kết quả chọn được 100 sinh viên như vậy được gọi là chọn hệ thống. 


- Chọn mẫu theo phương pháp phân tích chuyên gia là chọn mẫu trên cơ sở phân tích xem xét chủ quan của người điều tra. Cách chọn này thường áp dụng cho tổng thể có ít đơn vị mẫu hoặc trị số của chỉ tiêu nghiên cứu giữa các đơn vị mẫu chênh lệch nhau nhiều.


1.1.2.6. Các phương pháp tổ chức chọn mẫu


Có nhiều phương pháp, tổ chức chọn mẫu khác nhau. Mỗi phương pháp có những ưu, nhược điểm riêng và được áp dụng trong những điều kiện nhất định. Tuy nhiên gọi là phương pháp này hay phương pháp kia là đứng trên những giác độ khác nhau và cũng chỉ có ý nghĩa tương đối. 


- Xét theo cấp chọn mẫu có phương pháp tổ chức chọn mẫu một cấp và tổ chức chọn mẫu hai cấp hay nhiều cấp:


+ Chọn mẫu một cấp là từ một loại danh sách của tất cả các đơn vị thuộc tổng thể chung, tiến hành chọn mẫu một lần trực tiếp đến các đơn vị điều tra không qua một phân đoạn nào khác.


Chọn mẫu một cấp chỉ có một loại đơn vị chọn mẫu và một dàn chọn mẫu. Đối với mẫu một cấp có thể dùng cách chọn ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể dùng cách chọn hệ thống hoặc chọn theo phương pháp chuyên gia. Tuy nhiên, trong thực tế nếu là điều tra mẫu một cấp thì phổ biến là dùng cách chọn ngẫu nhiên và thường được gọi tắt là "chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản". Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản đảm bảo số mẫu được rải trên toàn địa bàn điều tra nên SSCM sẽ nhỏ. Song khó khăn là việc lập danh sách các đơn vị (dàn chọn mẫu) để tiến hành chọn mẫu khá lớn, tốn nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa khi tổ chức điều tra phải thực hiện ở địa bàn rất rộng.


+ Chọn mẫu nhiều cấp là tiến hành điều tra theo nhiều công đoạn, trong đó mỗi công đoạn là một cấp chọn mẫu. Có bao nhiêu cấp điều tra thì có bấy nhiêu loại đơn vị chọn mẫu cũng như có bấy nhiêu loại dàn chọn mẫu.


Phương pháp tổ chức chọn mẫu nhiều cấp thuận tiện cho việc lập dàn chọn mẫu và tổ chức điều tra: ở cấp sau chỉ phải lập dàn chọn mẫu cho cấp đó trong phạm vi mẫu cấp trước được chọn, phạm vi điều tra được thu hẹp sau mỗi cấp điều tra. Tuy nhiên, với phương pháp tổ chức chọn mẫu nhiều cấp số liệu thu thập được thường có độ tin cậy thấp hơn so với chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản.


- Nếu trước khi chọn mẫu, tiến hành phân chia tổng thể thành những tổ khác nhau theo một hay một số tiêu thức nào đó liên quan đến tiêu thức điều tra, sau đó phân bổ cỡ mẫu cho từng tổ và trong mỗi tổ lập một danh sách riêng và chọn đủ số mẫu phân bổ cho tổ đó. Cách chọn như vậy gọi là chọn mẫu phân tổ.


Với phương pháp chọn mẫu phân tổ, nếu việc phân tổ được tiến hành khoa học thì tổng thể mẫu sẽ có kết cấu gần tổng thể chung, do đó SSCM sẽ giảm đi, tính chất đại diện của tổng thể mẫu được nâng cao.


Tuy nhiên, chọn mẫu phân tổ cũng khó khăn trong việc lập dàn chọn mẫu như chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Hơn nữa tổ chức điều tra phải tiến hành trên địa bàn rộng, thậm chí còn phức tạp hơn cả chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản.


- Nếu điều tra chia thành nhiều cấp, các cấp tiến hành trước thì chọn từng đơn vị mẫu, nhưng ở cấp cuối cùng không chọn ra từng đơn vị, mà chọn cả nhóm các đơn vị để điều tra. Cách chọn như vậy gọi là chọn mẫu chùm (hay chọn mẫu cả khối). 


Nếu cùng cỡ mẫu như nhau, chọn mẫu chùm so với các phương pháp tổ chức chọn mẫu nêu trên sẽ thuận tiện nhất cho việc lập dàn chọn mẫu và tổ chức điều tra. Tuy nhiên, độ tin cậy của số liệu thu thập được sẽ thấp hơn; tức là có SSCM lớn nhất.


1.1.3. Xác định cỡ mẫu, phân bổ mẫu và tính sai số chọn mẫu 


1.1.3.1. Xác định cỡ mẫu (số đơn vị mẫu)


Xác định cỡ mẫu (số đơn vị mẫu) chính là xác định số lượng đơn vị điều tra trong tổng thể mẫu để tiến hành thu thập số liệu. Yêu cầu của cỡ mẩu là vừa đủ để vừa đảm bảo độ tin cậy cần thiết của số liệu điều tra vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện về nhân lực và kinh phí và có thể thực hiện được, tức là có tính khả thi.


Dưới đây sẽ trình bày cách xác định cỡ mẫu đơn thuần theo lý thuyết và việc xác định cỡ mẫu trong thực tế các cuộc điều tra thống kê ở Việt Nam.


a. Xác định cỡ mẫu theo các công thức lý thuyết. Một tổng thể khi tiến hành điều tra không chia thành các tổng thể nhỏ (các tổ) thì chỉ có một cách xác định cỡ mẫu trên cơ sở thông tin về quy mô và phương sai của tổng thể chung. Đối với một tổng thể khi điều tra có chia thành các tổng thể nhỏ có hai cách xác định cỡ mẫu: Cách thứ nhất xác định cỡ mẫu như trường hợp không phân tổ, sau đó phân bổ số mẫu chung cho các tổ theo nguyên tắc phân bổ mẫu. Cách thứ hai xác định cỡ mẫu trên cơ sở quy mô và phương sai của từng tổ. 


Sau đây sẽ giới thiệu công thức xác định cỡ mẫu theo hai cách nói trên nhưng chỉ cho trường hợp tổ chức chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản hoặc có phân tổ và được áp dụng cho nghiên cứu chỉ tiêu bình quân với cách chọn không lặp làm ví dụ.


+ Cách thứ nhất xác định cỡ mẫu trên cơ sở các thông tin về quy mô và phương sai của tổng thể chung:
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(1.1.10)


Trong đó: 


N - Số đơn vị tổng thể chung;


n - Số đơn vị mẫu;


t - Hệ số tin cậy;


(x - Phạm vi sai số chọn mẫu;


S2 - Phương sai của tổng thể chung.


+ Cách thứ hai xác định cỡ mẫu trên cơ sở các thông tin về quy mô và phương sai của các tổ t:
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(1.1.11)


Trong đó:


N - Số đơn vị tổng thể chung;


n - Số đơn vị mẫu;


t( - Hệ số tin cậy;


(x - Phạm vi sai số chọn mẫu;


wt - Tỷ trọng số đơn vị của tổ t trong tổng thể chung;


K - Số lượng tổ (t = 1, 2,...K);
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 - Phương sai tổng thể chung của tổ t.


Từ các công thức trên, để xác định cỡ mẫu trong quá trình chuẩn bị phương án điều tra phải có được những thông tin sau:


- N: Số đơn vị tổng thể. Chỉ tiêu này có đầy đủ ở phần lớn các cuộc điều tra thống kê;


- wt: Tỷ trọng số đơn vị của tổ t trong tổng thể. Đại lượng này xác định được trên cơ sở so sánh số đơn vị từng tổ (Nt) với số đơn vị toàn bộ tổng thể (N);


- t(, (x: Hệ số tin cậy và phạm vi sai số chọn mẫu là những thông tin của chỉ tiêu điều tra và được ấn định từ trước do yêu cầu thuộc chủ quan của những người quản lý và tổ chức điều tra;


- 
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: Phương sai của từng tổ t. Số liệu để tính các phương sai trên, cần có trước khi điều tra, song thực tế lại không có, do vậy thường phải dùng số liệu điều tra toàn bộ của các cuộc điều tra trước (nếu có). Trường hợp không có số liệu của các cuộc điều tra trước thì phải tiến hành điều tra mẫu nhỏ. Tuy nhiên, việc điều tra mẫu nhỏ cũng khá phức tạp, mất nhiều thời gian, nhiều khi còn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của cuộc điều tra chính.


Một khó khăn nữa là trong một cuộc ĐTCM thường tiến hành thu thập thông tin về nhiều chỉ tiêu. Các chỉ tiêu khác nhau sẽ có quy luật phân phối và độ biến thiên khác nhau, tức là có phương sai khác nhau. Và do vậy, mỗi chỉ tiêu tính ra sẽ có một cỡ mẫu riêng (mặc dù yêu cầu về độ tin cậy ((t) của các chỉ tiêu điều tra như nhau). Nói cách khác, có bao nhiêu chỉ tiêu điều tra thì phải tính bấy nhiêu cỡ mẫu, sau đó sẽ chọn ra cỡ mẫu lớn nhất dùng chung cho điều tra tất cả các chỉ tiêu. Với nhiều cỡ mẫu đòi hỏi phải tính nhiều phương sai nên công việc tính toán càng trở nên phức tạp, tốn nhiều công sức, khó thực hiện.


Vì những đặc điểm trên đây, trong thực tế điều tra chọn mẫu ở nước ta còn ít khi áp dụng một cách trực tiếp các công thức trên để xác định cỡ mẫu.


Ngành Thống kê trong những năm gần đây đã có một số cuộc điều tra chọn mẫu mà các chuyên gia chọn mẫu đã dựa vào thông tin của các cuộc điều tra có liên quan trước đó để xác định cỡ mẫu theo công thức lý thuyết. Song kết quả thu được còn khiêm tốn. 


b. Xác định cỡ mẫu theo kinh nghiệm điều tra thực tế. Trong thực tế nhiều khi các chuyên gia thống kê thường căn cứ vào cỡ mẫu của các cuộc điều tra có điều kiện và quy mô tương tự đã thực hiện thành công trước đó ở trong nước hoặc trên thế giới để xác định cỡ mẫu cho cuộc điều tra sau. Có nhiều cách xác định cỡ mẫu nhưng phổ biến nhất vẫn dựa vào tỷ lệ mẫu chung đã được điều tra và bổ sung thêm một tỷ lệ mẫu dự phòng nào đó.


Cách làm này đơn giản, nhanh chóng và dễ thực hiện, tức là có tính khả thi cao. Tuy nhiên làm như vậy chủ yếu vẫn là theo chủ nghĩa kinh nghiệm và gần như chưa tính đến mức độ biến động của các chỉ tiêu nghiên cứu.


c. Xác định cỡ mẫu cũng dựa theo cỡ mẫu của cuộc điều tra nào đó (có điều kiện, quy mô tương tự và đã được tiến hành thành công), nhưng có điều chỉnh (tăng lên hoặc giảm đi) trên cơ sở phân tích tỷ lệ SSCM của một số chỉ tiêu chủ yếu. Quá trình này được tiến hành theo hai hướng:


Trước hết liệt kê những chỉ tiêu chủ yếu cùng được tổ chức thu thập số liệu trong cả 2 cuộc điều tra (cuộc điều tra trước đó đã hoàn chỉnh và cuộc điều tra lần này đang chuẩn bị); trong đó chọn ra một chỉ tiêu trong cuộc điều tra lần trước có tỷ lệ SSCM lớn nhất (từ đây chỉ tiêu được chọn gọi là chỉ tiêu nghiên cứu).


Tiếp theo, tiến hành xem xét tỷ lệ SSCM của chỉ tiêu nghiên cứu tính được của cuộc điều tra lần trước và xử lý như sau:


- Nếu tỷ lệ SSCM đó lớn hơn mức độ cho phép thì phải điều chỉnh cỡ mẫu của cuộc điều tra lần này tăng lên so với cuộc điều tra trước;


- Nếu tỷ lệ SSCM đó nhỏ hơn mức độ cho phép thì có thể điều chỉnh cỡ mẫu giảm đi.


Chú ý:


+ So sánh tỷ lệ SSCM là căn cứ quan trọng để điều chỉnh cỡ mẫu. Song đó không phải là căn cứ duy nhất, mà thực tế còn phải dựa vào một số yếu tố khác như sự thay đổi về quy mô tổng thể chung, thay đổi về số lượng chỉ tiêu điều tra,...


+ Điều kiện để áp dụng cách điều chỉnh cỡ mẫu trên đây là trong cuộc điều tra kỳ trước phải tính được tỷ lệ SSCM cho các chỉ tiêu chủ yếu.


Cách ước lượng này đơn giản và thuận tiện hơn nhiều so với cách tính cỡ mẫu theo lý thuyết, nhưng lại có cơ sở chắc chắn hơn so với cách xác định cỡ mẫu có tính chất ước đoán thuần tuý theo kinh nghiệm.


d. Cách xác định cỡ mẫu chủ yếu dựa vào khả năng về kinh phí. Công thức xác định cỡ mẫu (n) trong trường hợp này như sau:
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(1.1.12)


Trong đó:


C - Tổng kinh phí được cấp;


C0 - Kinh phí chi cho các khâu chuẩn bị, tập huấn nghiệp vụ thu thập, xử lý và các chi phí chung khác;


Z - Chi phí cần thiết cho tất cả các khâu điều tra tính cho một đơn vị điều tra.


1.1.3.2. Phân bổ mẫu


Nếu địa bàn điều tra được chia thành các khu vực hoặc các tổ khác nhau và tiến hành điều tra trên tất cả các khu vực hoặc các tổ thì phải thực hiện phân bổ mẫu cho từng khu vực hoặc từng tổ đó.


Có nhiều cách phân bổ mẫu khác nhau, dưới đây chỉ giới thiệu một số cách phân bổ chủ yếu.


a. Phân bổ mẫu tỷ lệ thuận với quy mô tổng thể


Công thức xác định cỡ mẫu của từng tổ t (nt) như sau:
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(1.1.13)


Trong đó:


t - Chỉ  số thứ tự tổ (t = 1, 2...K)


n - Số đơn vị mẫu chung;


nt - Số đơn vị mẫu của tổ t;


N - Số đơn vị của tổng thể;


Nt - Số đơn vị của tổ t;


f - Tỷ lệ mẫu (
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Các phân bổ mẫu tỷ lệ thuận với quy mô thường được áp dụng khi quy mô của các tổ tương đối đồng đều, phương sai và chi phí cho các tổ không khác nhau nhiều. Cách phân bổ này có ưu điểm: Dễ làm, không phải tính lại theo quyền số thực tế khi suy rộng kết quả là chỉ tiêu bình quân hoặc tỷ lệ cho tổng thể. Tuy nhiên, khi quy mô của các tổ khác nhau nhiều thì phân bổ tỷ lệ thuận với quy mô dễ làm cho các tổ có quy mô nhỏ thường không đủ số lượng mẫu để đại diện cho tổ đó, ngược lại các tổ có quy mô lớn lại "thừa" cỡ mẫu. Mặt khác, việc tổ chức điều tra cũng như kinh phí cần thiết cho điều tra ở các tổ có quy mô lớn sẽ rất nặng nề, còn việc tổ chức điều tra cũng như kinh phí cần thiết cho điều tra ở các tổ có quy mô nhỏ lại quá nhẹ nhàng.


b. Phân bổ mẫu tỷ lệ với căn bậc hai của quy mô tổng thể


Công thức tính số đơn vị mẫu (nt) của tổ t như sau:


nt = n . wt
;
(1.1.14a)


Trong đó:


n - Số đơn vị của tổng thể 


wt - Tỷ lệ giữa căn bậc hai số đơn vị của tổ t (
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) và tổng căn bậc hai số đơn vị của tất cả các tổ (
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Như vậy công thức (1.1.14a) sẽ biến đổi như sau:
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(1.1.14b)


Cách phân bổ này sẽ khắc phục nhược điểm của phân bổ tỷ lệ với quy mô tổng thể nhưng khi suy rộng phải tính lại theo quyền số thực tế.


c. Phân bổ Neyman


Phân bổ Neyman được coi là phân bổ tối ưu theo nghĩa thống kê thuần tuý. Cỡ mẫu vừa tính theo tỷ lệ của quy mô, vừa tính đến sự khác nhau về độ biến động của chỉ tiêu nghiên cứu các tổ.


Công thức xác định cỡ mẫu (nt) cho tổ t như sau:
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;
(1.1.15)


Trong đó:


Nt - Tổng số đơn vị của tổ t;


St - Độ lệch chuẩn của tổ thứ t.


Công thức trên cho thấy quy mô mẫu của các tổ tỷ lệ thuận với quy mô và phương sai của chúng. Tổ có phương sai lớn sẽ được phân nhiều đơn vị mẫu hơn tổ có phương sai nhỏ, tổ có quy mô lớn sẽ được phân nhiều đơn vị hơn các tổ có quy mô nhỏ.


d. Phân bổ mẫu tối ưu


Đây là cách phân bổ mẫu tối ưu đầy đủ hơn vì nó không những đề cập tới sự khác biệt về quy mô, sự biến động của chỉ tiêu được nghiên cứu giữa các tổ mà còn đề cập tới khả năng kinh phí của từng tổ. Công thức phân bổ mẫu tối ưu có dạng:
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;
(1.1.16)


Trong đó: ct - Chi phí điều tra cho tổ t.


Công thức trên cho thấy quy mô mẫu của các tổ tỷ lệ thuận với quy mô và phương sai của chúng. Mặt khác tỷ lệ nghịch với căn bậc hai của chi phí có thể có để thực hiện điều tra trên phạm vi của tổ. Vì vậy, phương pháp phân bổ mẫu này thường được áp dụng khi quy mô, phương sai và khả năng kinh phí của các tổ tương đối khác nhau.


e. Phân bổ mẫu có ưu tiên cho các tổ được đánh giá là quan trọng


Cách phân bổ mẫu này thường được áp dụng khi có sự khác nhau đáng kể giữa các tổ về hàm lượng thông tin cần thiết. Theo nguyên tắc này, các tổ có hàm lượng thông tin thấp được phân bổ cỡ mẫu nhỏ. Tư tưởng này thường ứng dụng trong điều tra các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thuộc tổ có quy mô lớn (có sản lượng hoặc số lượng công nhân chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng hoặc tổng số công nhân của các doanh nghiệp) thì phân bổ theo tỷ lệ mẫu lớn hơn. Ngược lại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn thì phân bổ tỷ lệ mẫu nhỏ hơn.


Tóm lại, phân bổ mẫu trong thực tế cần dựa vào việc phân tích đặc điểm cụ thể của các chỉ tiêu thống kê cần thu thập ở từng tổ. Mặc khác, cũng cần xét tới điều kiện thực tế diễn ra ở từng tổ. Điều này đặc biệt cần lưu ý trong khi phân bổ cỡ mẫu cho điều tra nhiều cấp.


1.1.3.3. Cách tính sai số chọn mẫu 


Dưới đây sẽ trình bày công thức tính SSCM tương ứng với các phương pháp tổ chức chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, mẫu phân tổ, mẫu 2 cấp và mẫu chùm


Cách trình bày công thức tính SSCM được bắt đầu từ một ví dụ giả định về danh sách các làng, bản với số hộ gia đình có vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh (viết tắt là VĐT) của một địa bàn "Y" thuộc tỉnh miền núi (xem số liệu bảng 1.1).


Bảng 1.1. Danh sách những bản, làng với số hộ có đầu tư
sản xuất, kinh doanh


		TT bản

		Tên bản

		Số hộ

		Vùng(*)

		TT bản

		Tên bản

		Số hộ

		Vùng(*)



		1

		A

		9

		1

		11

		N

		10

		2



		2

		I

		10

		2

		12

		E

		13

		1



		3

		D

		11

		3

		13

		P

		11

		3



		4

		B

		11

		1

		14

		F

		11

		2



		5

		K

		12

		1

		15

		G

		12

		1



		6

		Y

		12

		2

		16

		Q

		9

		3



		7

		C

		9

		3

		17

		Z

		10

		2



		8

		L

		10

		2

		18

		J

		8

		1



		9

		V

		11

		1

		19

		H

		13

		1



		10

		M

		10

		1

		20

		S

		14

		2



		

		

		

		

		Tổng số

		

		216

		





a. Phương pháp tổ chức chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản


* Tổ chức chọn mẫu 


Khi tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản chỉ việc lập danh sách các hộ gia đình có tên chủ hộ, địa chỉ và kèm theo số thứ tự từ 1 đến 216 của chung 20 làng, bản kể trên. Sau đó dùng bảng số ngẫu nhiên hoặc rút thăm chọn ngẫu nhiên không lặp lại từ danh sách được lập trong bảng để được số hộ cần điều tra (ở đây là chọn 20 hộ).


* Cách tính sai số chọn mẫu 


Gọi i là số thứ tự của hộ gia đình trên địa bàn điều tra.


i = 1, 2, . . . . . . . N (N = 216 - Tổng số hộ của địa bàn điều tra)


i = 1, 2, . . . . . . . n (n = 20 - Số hộ chọn mẫu trên địa bàn)


xi: Vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh của hộ thứ i


Từ đó có công thức:


+ VĐT bình quân một hộ:
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(1.1.17)


+ Phương sai mẫu:
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(1.1.18)


+ Sai số chọn mẫu:
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(1.1.19)


b. Phương pháp tổ chức chọn mẫu phân tổ


* Tổ chức chọn mẫu 


Trở lại ví dụ bảng 1.1 phân các bản thành 3 vùng địa hình, tức là 3 tổ (1: cánh đồng; 2: khe dọc; 3: vùng cao). Các vùng này có điều kiện kinh tế khác nhau và do đó có mức độ đầu tư cho sản xuất, kinh doanh của dân cư cũng khác nhau. Như vậy, việc phân chia các bản theo vùng địa hình sẽ liên quan nhiều đến VĐT cho SXKD của dân cư.


Gọi t là số thứ tự của các tổ (t = 1, 2,... K = 3 - Số tổ của địa bàn điều tra);


Tổ 1: t = 1 (Vùng cánh đồng); Tổ 2: t = 2 (Vùng khe dọc);
Tổ 3: t = 3 (Vùng núi cao)


Nt - Số HGĐ của tổ (vùng) t


N - Tổng số hộ gia đình của địa bàn điều tra (
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nt - Số hộ chọn mẫu của tổ (vùng) t


n - Tổng số hộ chọn mẫu của địa bàn (
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Cỡ mẫu mỗi tổ (nt) có thể được chọn theo tỷ lệ đều nhau hoặc chọn không theo tỷ lệ đều nhau. Nếu chọn theo tỷ lệ đều nhau thì tỷ lệ chọn mẫu ở các tổ đều bằng f (
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* Cách tính sai số chọn mẫu 


Gọi i là số thứ tự của HGĐ trong mỗi tổ 


i = 1,2,. . . . . . . Nt đối với tổng thể chung


i = 1,2,. . . . . . . nt đối với tổng thể mẫu


xit - VĐT của hộ thứ i thuộc tổ t


Từ đó ta có công thức tính:


+ VĐT bình quân của các đơn vị thuộc tổ t:
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(1.1.20)


+ VĐT bình quân của tất cả các đơn vị điều tra: 


- Chọn theo tỷ lệ:
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(1.1.21.a)


- Chọn không theo tỷ lệ:
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(1.1.21.b)


+ Phương sai mẫu của các đơn vị trong tổ t:
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(1.1.22)


+ Sai số chọn mẫu:


- Chọn theo tỷ lệ: 
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(1.1.23a)


Trong đó: 
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- Chọn không theo tỷ lệ:
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(1.1.23b)


c. Phương pháp tổ chức chọn mẫu 2 cấp


* Tổ chức chọn mẫu 


Cũng số liệu đã cho ở bảng 1.1 tiến hành chọn mẫu 2 cấp như sau: từ danh sách 20 làng bản chọn ngẫu nhiên không lặp lấy 4, tức là 20% số làng bản (chẳng hạn chọn được các bản số 1, 5, 12 và 19). Các bản được chọn là mẫu cấp I. Tiếp theo lập danh sách các HGĐ của 4 bản này, rồi từ các danh sách đó chọn ngẫu nhiên không lặp ra số hộ đều nhau cho mỗi bản (5 hộ) để tiến hành điều tra. Như vậy tổng số hộ được chọn là 20 (hộ là mẫu cấp II).


* Cách tính sai số chọn mẫu


Gọi j là số thứ tự của đơn vị mẫu cấp I (bản)


j = 1, 2, 3,..., M (M = 20 - Tổng số bản của địa bàn điều tra)


j = 1, 2, 3,..., m (m = 4 - Số bản được chọn vào mẫu cấp I)


i - Số thứ tự của đơn vị cấp II (HGĐ)


n - Tổng số đơn vị mẫu cấp II (HGĐ)


n* - Số đơn vị mẫu cấp II trong mỗi đơn vị mẫu cấp I (các đơn vị mẫu cấp I có số đơn vị mẫu cấp II bằng nhau:
n* = n : m)


xij - Vốn đầu tư của HGĐ (đơn vị mẫu cấp II) thứ i thuộc bản (đơn vị mẫu cấp I) thứ j.


Ta có công thức tính:


+ VĐT bình quân của các đơn vị mẫu cấp II thuộc mẫu cấp I thứ j:
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(1.1.24)


+ VĐT bình quân của tất cả các đơn vị điều tra:
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(1.1.25)


+ Phương sai mẫu cấp II (hộ) thuộc từng đơn vị mẫu cấp I (bản) thứ j:
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(1.1.26)


+ Bình quân các phương sai mẫu cấp II:
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(1.1.27)


+ Phương sai mẫu cấp I:
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(1.1.28)


+ Sai số chọn mẫu:
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(1.1.29)


Trong đó: Số đơn vị cấp II thực tế có bình quân trong mỗi đơn vị cấp I (N) : N* = N : M.


d. Phương pháp tổ chức chọn mẫu chùm


Trong mẫu chùm có hai loại: Mẫu chùm có kích thước bằng nhau và mẫu chùm có kích thước khác nhau. Sự khác nhau về kích thước của mẫu chùm liên quan đến sự khác nhau về cách tổ chức chọn mẫu và công thức tính các tham số chọn mẫu.


* Tổ chức chọn mẫu


Tiếp tục nghiên cứu ví dụ 1.1. Nếu xác định chùm là
một bản và cũng tiến hành điều tra cỡ mẫu n = 20 hộ gia đình thì cách tiến hành như sau:


+ Với cỡ mẫu có kích thước các chùm bằng nhau (do người tổ chức điều tra ấn định) thì số chùm (m) cần chọn được xác định bằng cách chia tổng số mẫu cần điều tra (n) cho số mẫu qui định trong một chùm (n*), tức là n : n* = m.
Cũng với ví dụ trên, cần điều tra 20 hộ (n = 20) và giả sử qui định mỗi chùm chọn 10 hộ (n* = 10) thì số chùm (bản) phải điều tra: m = 20 : 10 = 2 chùm.


Sau khi xác định được số chùm cần chọn, ta lập danh sách tất cả các chùm rồi chọn ngẫu nhiên không lặp lại từ danh sách đã cho 2 chùm (bản) để tiến hành điều tra thực tế các đơn vị thuộc các chùm đó.


+ Với cỡ mẫu có kích thước các chùm khác nhau thì quá trình chọn mẫu được tiến hành qua các bước sau đây:


- Chia tổng số HGĐ của địa bàn điều tra cho số bản để xác định số hộ bình quân có trong một chùm:


N* = 216 : 20 ( 11


- Chia số mẫu (HGĐ) cần chọn cho số hộ có trong một chùm để xác định số chùm cần điều tra (m):


m = 20 : 11 ( 2 chùm


Trên cơ sở danh sách các bản ở bảng 1.1, tiến hành chọn 2 chùm, rồi tổ chức điều tra thực tế toàn bộ số HGĐ của 2 chùm đó.


Khi chọn mẫu chùm có kích thước khác nhau để điều tra sẽ có những trường hợp sau đây:


- Nếu ở 2 chùm có vừa đủ 20 HGĐ thì điều tra hết 20 hộ.


- Nếu ở 2 chùm có số HGĐ lớn hơn (>) 20 thì điều tra hết 20 hộ, số dư ra bỏ lại không điều tra tiếp.


- Nếu ở 2 chùm có số HGĐ nhỏ hơn (<) 20 thì điều tra hết số HGĐ của 2 bản đã chọn. Sau chọn thêm một bản thứ ba trong số 18 bản còn lại và điều tra thêm số hộ cho đủ 20.


* Cách tính sai số chọn mẫu


Gọi j là thứ tự các chùm (bản), ở đây: j = 1, 2, 3..., M
(M = 20 - toàn bộ số bản có trong địa bàn điều tra) và j = 1, 2, 3,..., m (m = 2 - số chùm chọn mẫu).


Gọi i là số thứ tự của HGĐ, ở đây i = 1, 2, 3,..., nj (nj là số hộ có của một chùm - bản).


Trong đó: 
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Nếu chọn mẫu chùm có kích thước bằng nhau thì các nj bằng nhau và bằng n* (n* là số đơn vị trong một chùm)


Gọi xij: VĐT của hộ thứ i thuộc chùm j


Ta có công thức tính cho hai trường hợp:


+ Chùm có kích thước bằng nhau:


- VĐT bình quân của các đơn vị trong mỗi chùm thứ j
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(1.1.30)


- VĐT bình quân của tất cả các đơn vị điều tra 
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- Phương sai giữa các chùm
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(1.1.32)


- Sai số chọn mẫu
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+ Chùm có kích thước khác nhau:


- VĐT bình quân của các đơn vị trong mỗi chùm thứ j
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(1.1.34)


- VĐT bình quân của tất cả các đơn vị điều tra 
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(1.1.35)


- Phương sai giữa các chùm:
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(1.1.36)


- Sai số chọn mẫu: Như công thức 1.1.33.


1.2. Sai số trong điều tra thống kê 


Trong điều tra thống kê có hai loại sai số: Sai số chọn mẫu (sai số do tính đại diện của số liệu vì chỉ chọn một bộ phận các đơn vị để điều tra) và sai số phi chọn mẫu (sai số thuộc về lỗi của các quy định, hướng dẫn, giải thích tài liệu điều tra, do sai sót của việc cân đong, đo đếm, cung cấp thông tin, ghi chép, đánh mã, nhập tin,...) từ đây gọi là "sai số điều tra".


Sai số chọn mẫu (SSCM) chỉ phát sinh trong điều tra chọn mẫu khi tiến hành thu thập ở một bộ phận các đơn vị tổng thể (gọi là mẫu) rồi dùng kết quả suy rộng cho toàn bộ tổng thể chung. SSCM phụ thuộc vào cỡ mẫu (mẫu càng lớn thì sai số càng nhỏ), vào độ đồng đều của chỉ tiêu nghiên cứu (độ đồng đều cao thì sai số chọn mẫu càng nhỏ) và phương pháp tổ chức điều tra chọn mẫu. Còn sai số điều tra xảy ra cả trong điều tra chọn mẫu và điều tra toàn bộ.


Trong thực tế công tác điều tra thống kê hiện nay, phương pháp chọn mẫu được áp dụng ngày càng nhiều và có hiệu quả. Số liệu thu được từ điều tra chọn mẫu ngày càng phong phú, đa dạng và phục vụ kịp thời các yêu cầu sử dụng. Bên cạnh đó chất lượng số liệu của điều tra chọn mẫu cũng còn những hạn chế nhất định. Có một số ý kiến hiện nay đánh giá không công bằng và thiếu khách quan về kết quả điều tra chọn mẫu, cho rằng số liệu chưa sát với thực tế vì chỉ điều tra một bộ phận rồi suy rộng cho tổng thể.


Tất nhiên cũng phải thấy rằng đã là điều tra chọn mẫu thì không thể tránh khỏi sai số chọn mẫu nhưng mức độ sai số chọn mẫu của phần lớn những chỉ tiêu trong các cuộc điều tra thống kê hiện nay thường là ở phạm vi cho phép nên chấp nhận được. Hơn nữa khi cần thiết ta có thể chủ động giảm được sai số chọn mẫu bằng cách điều chỉnh cỡ mẫu và tổ chức chọn mẫu một cách khoa học, tuân thủ đúng nguyên tắc chọn mẫu. 


Điều đáng nói và cần quan tâm hơn trong điều tra thống kê chính là sai số phi chọn mẫu. Loại sai số này xảy ra ở cả ba giai đoạn điều tra, liên quan đến tất cả các đối tượng tham gia điều tra thống kê và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng số liệu thống kê.


Dưới đây sẽ đi sâu nghiên cứu về sai số phi chọn mẫu - sai số điều tra, xảy ra trong cả ba giai đoạn nhưng chỉ đề cập đến sai số liên quan tới những công việc, những đối tượng thường gặp nhiều hơn.


1.2.1. Sai số trong quá trình chuẩn bị điều tra thống kê


Trong công tác điều tra thống kê, chuẩn bị điều tra giữ một vai trò cực kỳ quan trọng. Chất lượng của khâu chuẩn bị điều tra sẽ ảnh hưởng cả đến quá trình thu thập số liệu và cuối cùng là đến chất lượng của số liệu điều tra. Một cuộc điều tra được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và đầy đủ sẽ là cơ sở đầu tiên để giảm sai số điều tra nhằm nâng cao chất lượng của số liệu thống kê.


a. Sai số điều tra liên quan tới việc xác định mục đích, nội dung và đối tượng điều tra


Xác định mục đích điều tra là làm rõ yêu cầu của cuộc điều tra phải trả lời những câu hỏi gì, đạt được những mục tiêu nào của công tác quản lý. Yêu cầu của mục đích điều tra phải rõ ràng, dứt khoát và đó chính là căn cứ để xác định nội dung cũng như đối tượng điều tra một cách đúng đắn, đầy đủ, phù hợp, không bị chệch hướng.


Cùng một đơn vị điều tra, nếu có mục đích điều tra khác nhau với cách tiếp cận thu thập thông tin khác nhau thì sẽ có nội dung cũng như đối tượng điều tra khác nhau.


Xác định đúng nội dung và đối tượng điều tra, một mặt làm cho số liệu thu thập được sẽ đáp ứng những yêu cầu sử dụng, số liệu đảm bảo "vừa đủ". Mặt khác, xác định đúng nội dung và đối tượng điều tra là cơ sở để thiết kế bảng hỏi một cách khoa học và có điều kiện thuận lợi để tiếp cận với đối tượng cung cấp thông tin, đảm bảo thông tin thu được phù hợp và phản ánh đúng thực tế khách quan.


Tóm lại việc xác định đúng mục đích, nội dung và đối tượng điều tra làm cho cuộc điều tra thực hiện đúng hướng, đúng yêu cầu là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo chất lượng số liệu, giảm sai số trong điều tra thống kê.


b. Sai số liên quan tới việc xây dựng các khái niệm, định nghĩa dùng trong điều tra


Khái niệm, định nghĩa dùng trong điều tra giúp cho hiểu rõ nội dung, bản chất cũng như phạm vi xác định thông tin của số liệu thống kê cần thu thập.


Như ta đã biết thống kê nghiên cứu mặt lượng trong quan hệ mật thiết với mặt chất của hiện tượng kinh tế - xã hội số lớn. Chính các khái niệm, định nghĩa là phản ánh về mặt chất của hiện tượng, là cơ sở để nhận biết, phân biệt hiện tượng này với hiện tượng khác cũng như xác định phạm vi của hiện tượng nghiên cứu. Nếu khái niệm, định nghĩa chuẩn xác, rõ ràng, được giải thích đầy đủ, cặn kẽ là cơ sở để xác định và thu thập số liệu thống kê phản ánh đúng thực tế khách quan. Ngược lại nếu khái niệm, định nghĩa không đúng, mập mờ, thiếu rõ ràng thì việc xác định, đo tính (lượng hoá) hiện tượng sẽ bị sai lệch.


Ví dụ: Khi điều tra cán bộ khoa học công nghệ có trình độ "trên đại học", xét về chất, trên đại học phải là những người đã tốt nghiệp và có bằng thạc sĩ, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học. Trong thực tế có cuộc điều tra thống kê ở nước ta chỉ đưa ra khái niệm "trên đại học" chung chung, thiếu cụ thể. Điều này làm cho những người tham gia điều tra (kể cả điều tra viên lẫn đối tượng trả lời) hiểu khái niệm cán bộ khoa học công nghệ có trình độ trên đại học rất khác nhau. Một số ít người đã hiểu đúng với nghĩa trình độ trên đại học phải gồm những người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; phần đông còn lại đã hiểu không đúng và cho là trên đại học gồm những người đã tốt nghiệp đại học sau đó được đi thực tập sinh sau đại học và thậm chí còn cả những người đã tốt nghiệp đại học nhưng chỉ được đi tập trung để đào tạo bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ một vài tháng.


Thực tế này đã làm cho số liệu điều tra được về cán bộ khoa học công nghệ có trình độ "trên đại học" tăng lên hơn hai lần so với số thực tế có tại thời điểm điều tra.


Như vậy, những lỗi trong việc xây dựng các khái niệm, định nghĩa và nội dung thông tin về tiêu thức, chỉ tiêu thống kê sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng số liệu thống kê. Đây là hiện tượng khá phổ biến trong điều tra thống kê ở nước ta hiện nay.


Để có số liệu tốt, giảm bớt sai số điều tra, một vấn đề có tính chất nguyên tắc đó là phải chuẩn hoá các khái niệm, định nghĩa về các tiêu thức, chỉ tiêu của điều tra thống kê. Đồng thời phải giải thích rõ ràng, đầy đủ và cụ thể hoá các khái niệm, định nghĩa cho phù hợp với từng cuộc điều tra riêng biệt.


c. Sai số điều tra liên quan tới thiết kế bảng hỏi, xây dựng các bảng danh mục và mã số dùng trong điều tra


Trong điều tra thống kê, bảng hỏi là vật mang tin, là công cụ giúp điều tra viên điền thông tin hoặc đánh dấu, đánh mã vào các ô, dòng, cột phù hợp theo nội dung trả lời của các câu hỏi tương ứng với các tiêu thức ghi ở bảng hỏi dùng trong điều tra.


Nếu các câu hỏi phức tạp, khó hiểu, khó trả lời, khó xác định hoặc khó điền thông tin thì khi đó thông tin thu được sẽ kém chính xác, không đáp ứng yêu cầu của số liệu điều tra.


Cùng với bảng hỏi, các bảng danh mục và các mã số có vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp số liệu thống kê. Thông tin thu được dù đảm bảo độ tin cậy cần thiết, nhưng nếu bảng danh mục dùng cho điều tra không chuẩn xác, các mã số không rõ ràng, khó áp dụng dẫn tới việc đánh sai, đánh nhầm và tất nhiên như vậy số liệu tổng hợp sẽ bị sai lệch.


Để giảm sai số điều tra, bảng hỏi phải được thiết kế một cách khoa học, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin theo nội dung điều tra đã được xác định, bảo đảm mối liên hệ logic và tính thống nhất giữa các câu hỏi. Mặt khác, các câu hỏi phải đơn giản, dễ hiểu, dễ trả lời, dễ ghi chép, phù hợp với trình độ của điều tra viên và đặc điểm về nguồn thông tin của từng loại câu hỏi. Thiết kế bảng hỏi còn phải đảm bảo thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ thông tin. Các bảng danh mục phải có nội dung phù hợp với những thông tin cần thu thập và được mã hoá một cách khoa học theo yêu cầu tổng hợp của điều tra. Danh mục vừa phải phù hợp với yêu cầu của từng cuộc điều tra, vừa phải đáp ứng và thống nhất với danh mục phục vụ cho tổng hợp chung của công tác thống kê. Nội dung bảng danh mục và cách mã hoá phải được giải thích đầy đủ và hướng dẫn cụ thể.


d. Sai số điều tra liên quan tới việc lựa chọn điều tra viên và hướng dẫn nghiệp vụ


Điều tra viên là người trực tiếp truyền đạt mục đích, nội dung, yêu cầu điều tra đến các đối tượng cung cấp thông tin, đồng thời trực tiếp phỏng vấn, lựa chọn thông tin để ghi vào bảng hỏi (nếu là điều tra trực tiếp). Vì vậy, điều tra viên có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng số liệu trong điều tra.


Nếu điều tra viên không nắm vững mục đích của cuộc điều tra, không hiểu hết nội dung thông tin cần thu thập thì sẽ truyền đạt không đúng các yêu cầu cần thiết cho đối tượng trả lời. Ngay cả khi điều tra viên nắm được nghiệp vụ, nhưng nếu thiếu ý thức trách nhiệm, chỉ phỏng vấn và ghi chép cho xong việc, hoặc cách tiếp cận với đối tượng điều tra không tốt thì cũng sẽ dẫn đến kết quả số liệu điều tra thu được không theo ý muốn.


Như vậy, việc lựa chọn điều tra viên không tốt cũng là nguyên nhân không kém phần quan trọng làm cho sai số điều tra tăng lên, ảnh hưởng đến chất lượng số liệu. Vì vậy, muốn giảm bớt loại sai số điều tra này, cần tuyển chọn điều tra viên có trình độ nhất định, nắm được nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tế về điều tra thống kê, đồng thời phải có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao.


Sau khi lựa chọn được điều tra viên cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ đầy đủ và thống nhất. Trong lớp tập huấn bên cạnh giải thích biểu mẫu điều tra cần cung cấp thêm những kiến thức về xã hội, phổ biến những kinh nghiệm thực tế và cách tiếp cận đối tượng điều tra, cách ứng xử trong thực tế. Đối với các cuộc điều tra thống kê có nội dung phức tạp và quy mô lớn, cần tiến hành điều tra thử để kịp thời rút kinh nghiệm, đảm bảo hướng dẫn nghiệp vụ gắn với điều tra thực địa.


Trong điều tra chọn mẫu, khi hướng dẫn nghiệp vụ cần chỉ rõ lộ trình điều tra theo từng cấp chọn mẫu, xác định địa bàn điều tra, lập danh sách địa bàn và đối tượng điều tra chọn mẫu (có địa chỉ cụ thể), quy định rõ những trường hợp mất mẫu phải thay đổi như thế nào, thay đổi đến đâu để tránh tình trạng điều tra viên thay đổi mẫu tuỳ tiện theo ý chủ quan của họ, v.v...


1.2.2. Sai số trong quá trình tổ chức điều tra


a. Sai số điều tra liên quan đến quan hệ giữa yêu cầu về nội dung thông tin và quỹ thời gian, các điều kiện vật chất cần cho thu thập số liệu


Nếu trong các cuộc điều tra thống kê phải thu thập quá nhiều chỉ tiêu có nội dung thông tin phức tạp, tốn nhiều thời gian để giải thích, phỏng vấn và ghi chép; trong khi đó quỹ thời gian và kinh phí dành cho công việc này lại không tương xứng, làm cho điều tra viên không đủ điều kiện để tiếp cận tìm hiểu tình hình thực tế, giải thích một cách đầy đủ, cặn kẽ về mục đích, yêu cầu và nội dung điều tra... cho người cung cấp thông tin thì có thể họ sẽ không khai báo, hoặc khai báo qua loa, sai với thực tế. Đặc biệt có những loại thông tin phải hồi tưởng thì càng không đủ thời gian để nhớ lại... Tất cả những điều đó làm cho số liệu thu thập được sai số nhiều, không phản ánh đúng thực tế khách quan.


Để nâng cao chất lượng số liệu thống kê, giảm sai số khi tổ chức điều tra, phải cân đối giữa nhu cầu thu thập thông tin với khả năng về điều kiện kinh phí và quỹ thời gian dành cho điều tra. Không nên tổ chức một cuộc điều tra đòi hỏi thu thập quá nhiều chỉ tiêu; đặc biệt phải giới hạn những chỉ tiêu thu thập quá khó và tính toán phức tạp. Hơn nữa tuỳ thuộc vào đặc điểm và nội dung thông tin của các chỉ tiêu khác nhau, thuộc các đối tượng khác nhau để có cách tiếp cận thu thập thông tin cho hợp lý. Có thể chỉ tiêu này cần thu thập từ những nội dung chi tiết rồi tổng hợp chung lại, nhưng chỉ tiêu kia chỉ cần lấy số liệu khái quát. Không nên cho rằng bất kỳ chỉ tiêu nào, nội dung thông tin nào cũng phải lấy từ số liệu chi tiết mới là chính xác.


b. Sai số điều tra liên quan đến điều tra viên


Như trên đã nói để nâng cao chất lượng số liệu, giảm sai số điều tra, một trong những yêu cầu là phải chọn những người điều tra đủ tiêu chuẩn về chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.


Ngoài những yêu cầu trên, điều tra viên khi được phân công về địa bàn điều tra, còn đòi hỏi phải làm quen với địa bàn, tìm hiểu thực tế về phong tục, tập quán, về điều kiện đi lại, sinh hoạt của địa phương.


Khi điều tra, điều tra viên phải kết hợp được kiến thức chuyên môn về điều tra đã được hướng dẫn với tình hình thực tế ở địa bàn điều tra, vừa phải giữ đúng nguyên tắc quy định cho điều tra, vừa phải có được những xử lý linh hoạt và hài hoà. Phần lớn những thắc mắc của đối tượng điều tra, điều tra viên phải tự mình tìm ra hướng giải đáp. Chỉ những trường hợp cần thiết mới ghi lại để xin ý kiến về cách xử lý của cấp chỉ đạo cao hơn.


c. Sai số điều tra liên quan đến ý thức, tâm lý và khả năng hiểu biết của người trả lời 


ở đây việc trả lời câu hỏi có thể không tốt do ba nguyên nhân thuộc người cung cấp thông tin như sau:


- Về ý thức của người trả lời: Nếu họ không có tinh thần trách nhiệm cao, cho là cung cấp thông tin thế nào cũng được, nói cho xong việc thì có thể khi điều tra, người cung cung cấp thông tin sẽ lấy lý do này, lý do khác để không trả lời hoặc trả lời không hết, không đúng sự thật. Không ít trường hợp người trả lời còn cố tình khai không đúng vì lợi ích kinh tế và mục đích khác.


- Về tâm lý, nhiều người cung cấp thông tin không muốn trả lời những câu hỏi liên quan đến đời tư, đến mức sống, đến sự bí mật kín đáo của họ, của đơn vị họ. Ví dụ, khi điều tra thu thập thông tin mức thu nhập của hộ gia đình, phần lớn các chủ hộ nhất là những người có thu nhập cao thường không muốn nói thật, nói hết mức thu nhập của mình. Một ví dụ khác một người phụ nữ đi nạo thai trong trường hợp giấu gia đình họ sẽ không muốn khai vì không muốn cho những người thân trong gia đình biết đến.


- Về nhận thức của người trả lời, nhiều người do nhận thức có hạn, không thấy rõ được mục đích, yêu cầu điều tra, không hiểu được nội dung câu trả lời... do vậy họ không thể trả lời hoặc trả lời không đúng với yêu cầu câu hỏi.


Qua đây cho thấy, để giảm bớt sai số điều tra, điều tra viên phải có cách tiếp cận hợp lý với từng loại đối tượng điều tra, ngoài kiến thức chuyên môn còn phải hiểu biết về xã hội, giải thích cho người được phỏng vấn về mục đích, ý nghĩa, về nguyên tắc cung cấp và bảo mật thông tin riêng, về trách nhiệm và quyền hạn của người cung cấp thông tin, giải thích cho họ hiểu nội dung câu hỏi một cách thuận tiện nhất, gợi ý cho họ những cách trả lời để đi đến có được số liệu thật.


d. Sai số điều tra liên quan đến các phương tiện cân, đong, đo lường


Tất cả các khâu khác chuẩn bị tốt, nhưng nếu các loại phương tiện như cân, thước đo, dụng cụ đo huyết áp... dùng cho các chỉ tiêu phải thực hiện kiểm tra, đo, đếm trực tiếp mà không được chuẩn bị tốt thì cũng sẽ sai sót dẫn đến sai số trong điều tra. Ví dụ, điều tra để xác định mức độ suy dinh dưỡng của trẻ em. Nếu ta dùng loại cân không chuẩn thì sẽ cân không chính xác, dẫn đến số liệu tổng hợp về tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng sẽ không đúng, hoặc là cao hơn, hoặc là thấp hơn thực tế.


Như vậy, việc chuẩn bị tốt các phương tiện đo lường khi điều tra cũng là biện pháp cần thiết để giảm sai số điều tra.


1.2.3. Sai số liên quan đến quá trình xử lý thông tin


Sai số điều tra còn có thể xảy ra vì sai sót trong khâu đánh mã, nhập tin trong quá trình tổng hợp, xử lý số liệu.


Số liệu thu về phải được kiểm tra sơ bộ trước khi đánh mã, nhập tin. Việc kiểm tra này có thể phát hiện ra những trường hợp hiểu đúng nhưng ghi chép sai như nhầm đơn vị tính: Cái ghi sai thành 1000 cái, 1 đồng thành 1000 đồng; điền sai vị trí của thông tin.... Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như quan hệ logic tính toán giữa các câu hỏi, người kiểm tra có thể phát hiện được những loại sai sót kiểu này. Kiểm tra sơ bộ còn có thể phát hiện những trường hợp có "số liệu lạ" (quá cao hoặc quá thấp so với mức bình quân chung). Những loại sai sót trên đây nhân viên kinh tế có thể tự sửa hoặc nếu trong những trường hợp cần thiết phải kiểm tra xác minh lại. Làm tốt khâu kiểm tra sơ bộ cũng là công việc góp phần quan trọng để giảm sai số điều tra.


Sau kiểm tra sơ bộ là công đoạn đánh mã và nhập tin. Số liệu ghi đúng, ghi đầy đủ được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng nếu đánh mã sai, hoặc nhập tin sai thì cũng dẫn đến kết quả tổng hợp sai.


Sai sót trong đánh mã có thể là lựa chọn mã không phù hợp với nội dung của thông tin (hoặc là do bảng mã không cụ thể, khó xác định, hoặc là khả năng liên hệ vận dụng mã của người đánh mã không tốt), đánh mã sai (mã này lẫn với mã kia) hoặc có mã đúng nhưng lộn số (ví dụ 51 thành 15), v.v...


Để khắc phục sai sót trong khâu đánh mã, trước hết phải có bảng mã tốt, cụ thể, phù hợp với nội dung thông tin cần thu thập. Bên cạnh những mã cụ thể cần có những mã chung để cho người đánh mã có cơ sở vận dụng cho những trường hợp thực tế xảy ra nhưng chưa có mã trong danh mục mã cụ thể (gọi là các trường hợp khác). Mặt khác, người đánh mã phải được hướng dẫn đầy đủ về yêu cầu, nguyên tắc và kỹ thuật đánh mã, khi thực hiện phải biết vận dụng và xử lý linh hoạt nhưng tuyệt đối không được tuỳ tiện, người đánh mã còn kết hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong cùng khâu tổng hợp, xử lý số liệu.


Sau đánh mã là khâu nhập tin và khâu này cũng thường xuyên xảy ra sai số. Loại sai sót này thường xảy ra trong các trường hợp sau: Nhập tin đúp hoặc bỏ qua không nhập tin, nhập mã sai, ấn lộn số, v.v...


Để khắc phục những sai sót khi nhập tin, trước hết phải lựa chọn những nhân viên nhập tin có khả năng nhập tốt, ít nhầm lẫn, có tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ nghiêm túc những quy trình và nguyên tắc nhập tin đã được hướng dẫn thống nhất. 


Trên góc độ công nghệ thông tin, phải có chương trình nhập hợp lý, khoa học, có được những lệnh cho phép tự kiểm tra để phát hiện những lỗi nhập tin.


Trong nhiều trường hợp phải phân công chéo để nhập tin hai lần rồi so sánh đối chiếu số liệu nhập để tìm ra những trường hợp không thống nhất thuộc về lỗi nhập tin.


Đối với các cuộc điều tra thống kê thực tế hiện nay, những lỗi nhập tin ảnh hưởng đến sai số điều tra không phải là nhỏ. Tuy nhiên, sai số do lỗi nhập tin hoàn toàn có điều kiện để khắc phục tốt.



Phần hai


Biểu hiện các mức độ
của hiện tượng kinh tế - xã hội


Nghiên cứu các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội là yêu cầu quan trọng của việc tổng hợp, tính toán và phân tích thống kê nhằm biểu hiện mặt lượng trong quan hệ mật thiết với mặt chất của hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể nhờ vào sự trợ giúp của các phương pháp thống kê.


Để biểu hiện các mức độ của hiện tượng trong thống kê dùng các số tuyệt đối (phản ánh quy mô), các số tương đối (phản ánh tốc độ, quan hệ tỷ lệ, cơ cấu, trình độ phổ biến), các số bình quân (phản ánh mức độ điển hình); toàn cự, phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên (phản ánh độ biến động của tiêu thức); đường cong Lorenz, hệ số GINI (phản ánh mức độ tập trung hay phân tán của phân phối),...


Dưới đây là nội dung, phương pháp tính và điều kiện vận dụng của các đại lượng đó.


2.1. Số tuyệt đối (trong thống kê)


Số tuyệt đối là chỉ tiêu biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện tượng hoặc quá trình kinh tế - xã hội trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể.


Số tuyệt đối trong thống kê bao gồm các con số phản ánh quy mô của tổng thể hay của từng bộ phận trong tổng thể (số doanh nghiệp, số nhân khẩu, số học sinh đi học, số lượng cán bộ khoa học,...) hoặc tổng các trị số theo một tiêu thức nào đó (tiền lương của công nhân, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng sản phẩm trong nước (GDP), v.v...).


Số tuyệt đối trong thống kê bao giờ cũng có đơn vị tính cụ thể. Đơn vị tính số tuyệt đối có thể là đơn vị hiện vật tự nhiên (cái, con, chiếc, kg, mét, v.v...), đơn vị hiện vật quy ước tức là đơn vị quy đổi theo một tiêu chuẩn nào đó (nước mắm quy theo độ đạm; than quy theo hàm lượng calo; xà phòng quy theo tỷ lệ chất béo; vải quy theo mét độ dài tiêu chuẩn,...), đơn vị tiền tệ (đồng, nhân dân tệ, đô la v.v...),... đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng, năm) và đơn vị kép (tấn-km, ngày-người,...).


Số tuyệt đối dùng để đánh giá và phân tích thống kê, là căn cứ không thể thiếu được trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, tính toán các mặt cân đối, nghiên cứu các mối quan hệ kinh tế - xã hội, là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu tương đối và bình quân.


Có hai loại số tuyệt đối: Số tuyệt đối thời kỳ và số tuyệt đối thời điểm.


Số tuyệt đối thời kỳ: Phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tượng trong một thời kỳ nhất định. Ví dụ: Giá trị sản xuất công nghiệp trong 1 tháng, quý hoặc năm. Sản lượng lương thực năm 2002, năm 2003, năm 2004,...


Số tuyệt đối thời điểm: Phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tượng ở một thời điểm nhất định như: dân số của một địa phương nào đó có đến 0 giờ ngày 01/04/1999; giá trị tài sản cố định có đến 31/12/2003; lao động làm việc của doanh nghiệp vào thời điểm 1/7/2004,...

2.2. Số tương đối (trong thống kê)


Số tương đối là chỉ tiêu biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai chỉ tiêu thống kê cùng loại nhưng khác nhau về thời gian hoặc không gian, hoặc giữa hai chỉ tiêu khác loại nhưng có quan hệ với nhau. Trong hai chỉ tiêu để so sánh của số tương đối, sẽ có một số được chọn làm gốc (chuẩn) để so sánh.


Số tương đối có thể được biểu hiện bằng số lần, số phần trăm (%) hoặc phần nghìn (‰), hay bằng các đơn vị kép (người/km2, người/1000 người; đồng/1000đồng,...)​​​​​​.


Ví dụ: So với năm 2001, GDP năm 2002 của Việt Nam bằng 1,07 lần hoặc 107,0%; tỷ lệ dân số thành thị của cả nước năm 2002 là 25,1%, mật độ dân số của Việt Nam năm 2002 là 239 người/km2,…


Trong công tác thống kê, số tương đối được sử dụng rộng rãi để phản ánh những đặc điểm về kết cấu, quan hệ tỷ lệ, trình độ phát triển, trình độ hoàn thành kế hoạch, trình độ phổ biến của hiện tượng kinh tế - xã hội được nghiên cứu trong điều kiện thời gian và không gian nhất định.


Số tương đối phải được vận dụng kết hợp với số tuyệt đối. Số tương đối thường là kết quả của việc so sánh giữa hai số tuyệt đối. Số tương đối tính ra có thể rất khác nhau, tuỳ thuộc vào việc lựa chọn gốc so sánh. Có khi số tương đối có giá trị rất lớn nhưng ý nghĩa của nó không đáng kể vì trị số tuyệt đối tương ứng của nó lại rất nhỏ. Ngược lại, có số tương đối tính ra khá nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng vì trị số tuyệt đối tương ứng của nó có quy mô đáng kể. Ví dụ: 1% dân số Việt Nam tăng lên trong những năm 1960 đồng nghĩa với dân số tăng thêm 300 nghìn người, nhưng 1% dân số tăng lên trong những năm 2000 lại đồng nghĩa với dân số tăng thêm 800 nghìn người.


Căn cứ vào nội dung mà số tương đối phản ánh, có thể phân biệt: số tương đối động thái, số tương đối kế hoạch, số tương đối kết cấu, số tương đối cường độ, và số tương đối không gian.


2.2.1. Số tương đối động thái


Số tương đối động thái là chỉ tiêu phản ánh biến động theo thời gian về mức độ của chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Số tương đối này tính được bằng cách so sánh hai mức độ của chỉ tiêu được nghiên cứu ở hai thời gian khác nhau. Mức độ của thời kỳ được tiến hành nghiên cứu thường gọi là mức độ của kỳ báo cáo, còn mức độ của một thời kỳ nào đó được dùng làm cơ sở so sánh thường gọi là mức độ kỳ gốc. Ví dụ: So với năm 2001, GDP năm 2002 của Việt Nam bằng 1,07 lần hoặc 107,0%.


2.2.2. Số tương đối so sánh 


Số tương đối so sánh là chỉ tiêu phản ánh quan hệ so sánh giữa hai bộ phận trong một tổng thể, hoặc giữa hai hiện tượng cùng loại nhưng khác nhau về điều kiện không gian. Ví dụ: Dân số thành thị so với dân số nông thôn, dân số là nam so với dân số là nữ; giá trị tăng thêm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh so với giá trị tăng thêm của doanh nghiệp quốc doanh; năng suất lúa của tỉnh X so với năng suất lúa của tỉnh Y; số học sinh đạt kết quả học tập khá giỏi so với số học sinh đạt kết quả trung bình,...


2.2.3. Số tương đối kế hoạch


Số tương đối kế hoạch là chỉ tiêu phản ánh mức cần đạt tới trong kỳ kế hoạch, hoặc mức đã đạt được so với kế hoạch được giao về một chỉ tiêu kinh tế - xã hội nào đó. Số tương đối kế hoạch được chia thành hai loại:


+ Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch: Phản ánh quan hệ so sánh giữa mức độ đề ra trong kỳ kế hoạch với mức độ thực tế ở kỳ gốc của một chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 


+ Số tương đối hoàn thành kế hoạch: Phản ánh quan hệ so sánh giữa mức thực tế đã đạt được với mức kế hoạch trong kỳ về một chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 


2.2.4. Số tương đối kết cấu


Số tương đối kết cấu là chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng của mỗi bộ phận chiếm trong tổng thể, tính được bằng cách đem so sánh mức độ tuyệt đối của từng bộ phận với mức độ tuyệt đối của toàn bộ tổng thể.


Số tương đối kết cấu thường được biểu hiện bằng số phần trăm. Ví dụ: Tỷ trọng của GDP theo từng ngành trong tổng GDP của nền kinh tế quốc dân; tỷ trọng dân số của từng giới nam hoặc nữ trong tổng số dân,...


2.2.5. Số tương đối cường độ


Số tương đối cường độ là chỉ tiêu biểu hiện trình độ phổ biến của một hiện tượng trong các điều kiện thời gian và không gian cụ thể.


Số tương đối cường độ tính được bằng cách so sánh mức độ của hai chỉ tiêu khác nhau nhưng có quan hệ với nhau. Số tương đối cường độ biểu hiện bằng đơn vị kép, do đơn vị tính ở tử số và ở mẫu số hợp thành. Số tương đối cường độ được tính toán và sử dụng rất phổ biến trong công tác thống kê. Các số tương đối trong số liệu thống kê thường gặp như mật độ dân số bằng tổng số dân (người) chia cho diện tích tự nhiên (km2) với đơn vị tính là người/km2; GDP bình quân đầu người bằng tổng GDP (nghìn đồng) chia cho dân số trung bình (người) với đơn vị tính là 1000đ/người; số bác sĩ tính bình quân cho một vạn dân bằng tổng số bác sĩ chia cho tổng số dân tính bằng vạn người với đơn vị tính là người/10000 người,...


2.3. Số bình quân (trong thống kê)


Số bình quân là chỉ tiêu biểu hiện mức độ điển hình của một tổng thể gồm nhiều đơn vị cùng loại được xác định theo một tiêu thức nào đó. Số bình quân được sử dụng phổ biến trong thống kê để nêu lên đặc điểm chung nhất, phổ biến nhất của hiện tượng kinh tế - xã hội trong các điều kiện thời gian và không gian cụ thể. Ví dụ: Tiền lương bình quân một công nhân trong doanh nghiệp là mức lương phổ biến nhất, đại diện cho các mức lương khác nhau của công nhân trong doanh nghiệp; thu nhập bình quân đầu người của một địa bàn là mức thu nhập phổ biến nhất, đại diện cho các mức thu nhập khác nhau của mọi người trong địa bàn đó.


Số bình quân còn dùng để so sánh đặc điểm của những hiện tượng không có cùng một quy mô hay làm căn cứ để đánh giá trình độ đồng đều của các đơn vị tổng thể. 


Xét theo vai trò đóng góp khác nhau của các thành phần tham gia bình quân hoá, số bình quân chung được chia thành số bình quân giản đơn và số bình quân gia quyền.


+ Số bình quân giản đơn: Được tính trên cơ sở các thành phần tham gia bình quân hoá có vai trò về qui mô (tần số) đóng góp như nhau.


+ Số bình quân gia quyền: Được tính trên cơ sở các thành phần tham gia bình quân hoá có vai trò về qui mô (tần số) đóng góp khác nhau.


Để tính được số bình quân chính xác và có ý nghĩa, điều kiện chủ yếu là nó phải được tính cho những đơn vị cùng chung một tính chất (thường gọi là tổng thể đồng chất). Muốn vậy, phải dựa trên cơ sở phân tổ thống kê một cách khoa học và chính xác. Đồng thời phải vận dụng kết hợp giữa số bình quân tổ với số bình quân chung.


Có nhiều loại số bình quân khác nhau. Trong thống kê kinh tế - xã hội thường dùng các loại sau: Số bình quân số học, số bình quân điều hoà, số bình quân hình học (số bình quân nhân), mốt và trung vị.


Dưới đây là từng loại số bình quân nêu trên.

2.3.1. Số bình quân số học 


Số bình quân số học được tính bằng cách chia tổng các lượng biến (theo một tiêu thức nào đó) cho số đơn vị tổng thể.


Công thức: 


a. Số bình quân số học giản đơn
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(2.3.1a)


Trong đó:
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- Số bình quân số học;



xi (i = 1, 2,..., n) - Các trị số của lượng biến;



n - Số đơn vị tổng thể.


Ví dụ: Một tổ có 5 công nhân, năng suất lao động của từng công nhân từ 1 đến 5 như sau: 2000 nghìn đồng,
2500 nghìn đồng, 3000 nghìn đồng, 3000 nghìn đồng và
3500 nghìn đồng.


Năng suất bình quân của 5 công nhân là:
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b. Số bình quân số học gia quyền
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(2.3.1b)


Trong đó: fi- Quyền số của lượng biến xi (số đơn vị tổng thể có lượng biến xi) (
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Ví dụ: Một tổ học sinh có 10 học sinh, với kết quả học môn toán của các em như sau: Điểm 7 có 3 em; điểm 8 có
5 em và điểm 9 có 2 em. Vậy điểm môn toán bình quân của 10 em học sinh như sau:
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2.3.2. Số bình quân điều hoà


Số bình quân tính được từ nghịch đảo của các lượng biến (
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Công thức:


a. Số bình quân điều hoà giản đơn
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(2.3.2a)


Trong đó:
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x


 - Số bình quân điều hoà;


xi (i =1,2,3,...,n) - Các lượng biến;


n - Số đơn vị tổng thể (số lượng biến).


Ví dụ: Một tổ sản xuất có 5 công nhân (n = 5) cùng sản xuất một loại sản phẩm và cùng làm việc trong một thời gian như nhau. Người công nhân thứ nhất sản xuất một sản phẩm hết 2 phút, người thứ hai sản xuất một sản phẩm hết
3 phút, người thứ ba sản xuất một sản phẩm hết 4 phút, người thứ tư sản xuất 1 sản phẩm hết 5 phút và người thứ năm sản xuất một sản phẩm hết 6 phút. Thời gian hao phí bình quân (
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x


) để sản xuất một sản phẩm của 5 công nhân bằng:
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b. Số bình quân điều hoà gia quyền
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(2.3.2b)


Trong đó: 


Mi - Quyền số (Mi = xifi với i = 1, 2,...,k).


Ví dụ: Một phân xưởng sản xuất có 3 tổ công nhân. Tổ 1 sản xuất được 220 sản phẩm (M1) và năng suất lao động mỗi công nhân là 11 sản phẩm (x1); tổ 2 sản xuất được 264 sản phẩm (M2) với năng suất lao động mỗi công nhân là 12 sản phẩm (x2) và tổ 3 sản xuất được 312 sản phẩm (M3) với năng suất lao động mỗi công nhân 13 sản phẩm (x3).


Vậy năng suất lao động bình quân mỗi công nhân trong phân xưởng là:
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2.3.3. Số bình quân nhân


Số bình quân nhân tính được bằng cách khai căn bậc n của tích n lượng biến.


Công thức:


a. Số bình quân nhân giản đơn
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(2.3.3a)


Trong đó:
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x


- Số bình quân nhân;


xi ( i = 1,2,..., n) - Các lượng biến;


n - Số lượng biến;


( - Ký hiệu của tích.


Ví dụ: Tốc độ phát triển sản xuất của tỉnh "X" từ năm 1998 đến năm 2002 như sau: 1,775; 1,289; 1,322; 1,307; 1,222.


Tốc độ phát triển bình quân năm (
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) của tỉnh "X" từ năm 1998 đến 2002 là: 
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b. Số bình quân nhân gia quyền
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(2.3.3b)


Trong đó: fi - Quyền số với 
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Ví dụ: Trong thời gian 10 năm (
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= 10) tốc độ phát triển sản xuất của một tỉnh "X" như sau: 5 năm đầu, mỗi năm có tốc độ phát triển là 1,1; trong 3 năm tiếp theo, mỗi năm có tốc độ phát triển là 1,15; 2 năm cuối cùng, mỗi năm có tốc độ phát triển là 1,25. Vậy tốc độ phát triển bình quân (

[image: image76.wmf]P


x


) của tỉnh "X" mỗi năm thời kỳ 10 năm chính là số bình quân nhân gia quyền được tính như sau:
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Số bình quân nhân được áp dụng trong trường hợp các lượng biến có quan hệ tích số với nhau và thường được dùng để tính tốc độ phát triển bình quân trong thực tế công tác thống kê.


2.3.4. Mốt


Mốt là biểu hiện của một tiêu thức số lượng được gặp nhiều nhất trong một tổng thể hay trong một dãy số phân phối. Trong dãy số lượng biến xác định, mốt là lượng biến có tần số lớn nhất. Mốt dùng để biểu hiện mức độ phổ biến của hiện tượng. Ví dụ: Trong số lượng áo sơ mi các cỡ bán ra của một cửa hàng, số lượng áo cỡ 40 bán được nhiều nhất thì mốt chính là loại áo sơ mi cỡ 40. Một số ví dụ khác trong địa bàn điều tra về thu nhập của các hộ gia đình, số hộ có mức thu nhập 3 triệu đồng một tháng là nhiều nhất, thì mức thu nhập 3 triệu đồng chính là mốt; trong một doanh nghiệp số công nhân có mức năng suất lao động 5 triệu đồng một tháng là nhiều nhất, thì mức năng suất lao động 5 triệu đồng chính là mốt,...


Trong một dãy số lượng biến có khoảng cách tổ muốn tìm mốt, trước hết cần xác định tổ có mốt, tức là tổ có tần số lớn nhất, sau đó tính trị số gần đúng của mốt theo công thức sau:
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(2.3.4a)


Trong đó:


M0 - Mốt;
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- Giới hạn dưới của tổ có mốt;
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- Trị số khoảng cách tổ có mốt;
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 - Tần số của tổ đứng trước tổ có mốt;
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- Tần số tổ có mốt;
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- Tần số của tổ đứng sau tổ có mốt.


Ví dụ: Có tình hình về tiền lương bình quân một tháng của công nhân trong một doanh nghiệp như bảng 2.3.1:


Bảng 2.3.1: Lương của công nhân trong doanh nghiệp 


		Thứ tự tổ

		Mức lương (1000 ®)

		Số công nhân (Người)

		Thứ tự tổ

		Mức lương (1000 ®)

		Số công nhân (Người)



		A

		1

		2

		A

		1

		2



		1

		400 - 500

		20

		4

		700 - 800

		160



		2

		500 - 600

		60

		5

		800 - 900

		60



		3

		600 - 700

		90

		6

		900 - 1000

		10





Từ số liệu bảng 2.3.1, ta thấy tổ thứ tư (i = 4) là tổ có mốt (f4 = 160) và khi đó giới hạn dưới 
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= 700, khoảng cách của tổ có mốt: 
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= 800 –700 = 100, tần số của tổ đứng trước tổ có mốt 
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= 90 và tần số của tổ đứng sau tổ có mốt 
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= 60. áp dụng công thức 2.3.4a tính được mốt, hay mức lương phổ biến nhất của doanh nghiệp như sau:
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Ghi chú: Trường hợp khoảng cách tổ không bằng nhau việc xác định mốt phải căn cứ vào mật độ phân phối. 


Trong một dãy số lượng biến không có khoảng cách tổ thì mốt (M0 ) là lượng biến có tần số lớn nhất.


Mốt biểu hiện mức độ phổ biến của hiện tượng, đồng thời bản thân nó không san bằng, bù trừ chênh lệch giữa các lượng biến, cho nên có thể dùng để thay thế số bình quân trong những trường hợp cần thiết, nhất là khi dãy số có những lượng biến quá lớn hoặc quá nhỏ. Tuy nhiên, như vậy mốt sẽ có nhược điểm là kém nhạy bén đối với sự biến thiên của mỗi tiêu thức.


Mốt chỉ vận dụng đối với tổng thể tương đối nhiều đơn vị, không nên vận dụng trong trường hợp phân phối có quá nhiều điểm tập trung hoặc không có điểm chính tập trung các đơn vị.


Mốt còn được dùng để khảo sát tính chất đều đặn của dãy số phân phối và chỉ tiêu đánh giá tính chất đều đặn của dãy số phân phối gọi là hệ số đối ứng (KA), tính theo công thức:
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(2.3.4b)


Trong đó:




[image: image90.wmf]x


- Số bình quân số học;


( - Độ lệch tiêu chuẩn (nội dung và công thức tính độ lệch tiêu chuẩn sẽ được giải thích sau).


2.3.5. Số trung vị


Số trung vị là lượng biến của một tiêu thức nào đó đứng ở vị trí giữa trong dãy số lượng biến. 


+ Nếu tổng thể có số quan sát là lẻ thì trung vị sẽ chính là trị số của số quan sát ở vị trí chính giữa. Khi đó dãy số lượng biến được chia thành hai phần (phần trên và phần dưới số trung vị) và mỗi phần có số đơn vị tổng thể bằng nhau. Ví dụ: Tiền lương của 9 công nhân được sắp xếp theo thứ tự mức lương tăng dần: 500, 520, 550, 570, 580, 600, 630, 640, 650 (nghìn đồng) thì số trung vị chính là tiền lương của công nhân đứng ở vị trí thứ 5 (giữa của 9 người), tức là có mức lương 580 nghìn đồng.


+ Nếu tổng thể có số quan sát là chẵn thì trung vị sẽ là số bình quân giản đơn của 2 quan sát ở vị trí giữa. Ví dụ
tiền lương của 12 công nhân được sắp xếp theo thứ tự mức lương tăng dần: 600, 610, 615, 630, 650, 655, 665, 680, 690, 695, 700, 720 (nghìn đồng) thì số trung vị sẽ là số bình quân giản đơn của 2 người đứng ở vị trí thứ 6 và thứ 7, tức là (655+665) : 2 = 660 (nghìn đồng).


Trong một dãy số lượng biến có khoảng cách tổ, muốn tìm số trung vị trước hết cần xác định tổ có số trung vị (tổ có chứa đơn vị đứng ở vị trí giữa). Sau đó tính trị số gần đúng của số trung vị theo công thức:
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(2.3.5)


Trong đó:


Me - Số trung vị;
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 - Giới hạn dưới của tổ có số trung vị;
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- Trị số của khoảng cách tổ của tổ có số trung vị;
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- Tổng các tần số (Số đơn vị tổng thể) trong dãy số;
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 - Tổng các tần số của các tổ đứng trước tổ có số trung vị;




[image: image96.wmf]Me


f


- Tần số của tổ có số trung vị.


Trở lại ví dụ trên (xem số liệu bảng 2.3.1) ta thấy tổ có chứa đơn vị đứng giữa là tổ 4 (i = 4) và khi đó giới hạn dưới của tổ có số trung vị: 
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 = 700, trị số khoảng cách tổ của tổ có trung vị: 
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= 800 – 700 = 100, tổng các tần số trong dãy số 
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= 400, tổng các tần số của các tổ đứng trước tổ có trung vị: 
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= 170, tần số của tổ có trung vị: 
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= 160. áp dụng công thức 2.3.5 ta tính được số trung vị:
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Số trung vị có thể dùng để bổ sung hoặc thay thế cho số bình quân số học khi không biết chính xác toàn bộ các lượng biến; chỉ cần đảm bảo được sự phân phối của các đơn vị theo thứ tự tăng dần của lượng biến là có thể tính được số trung vị.

2.4. Độ biến thiên của tiêu thức


Độ biến thiên của tiêu thức dùng để đánh giá mức độ đại diện của số bình quân đối với tổng thể được nghiên cứu. Trị số này tính ra càng lớn, độ biến thiên của tiêu thức càng lớn do đó mức độ đại diện của số bình quân đối với tổng thể càng thấp và ngược lại.


Quan sát độ biến thiên tiêu thức trong dãy số lượng biến sẽ thấy nhiều đặc trưng về phân phối, kết cấu, tính đồng đều của tổng thể.


Độ biến thiên của tiêu thức được sử dụng nhiều trong nghiên cứu thống kê như phân tích biến thiên cũng như mối liên hệ của hiện tượng, dự đoán thống kê, điều tra chọn mẫu,...


Khi nghiên cứu độ biến thiên của tiêu thức, thống kê thường dùng các chỉ tiêu như khoảng biến thiên, độ lệch tuyệt đối bình quân, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn và hệ số biến thiên. Dưới đây là nội dung và phương pháp tính của các chỉ tiêu đó.


2.4.1. Khoảng biến thiên 


Khoảng biến thiên (còn gọi là toàn cự) là chỉ tiêu được tính bằng hiệu số giữa lượng biến lớn nhất và lượng biến nhỏ nhất của một dãy số lượng biến. Khoảng biến thiên càng lớn, mức độ biến động của chỉ tiêu càng lớn. Ngược lại, khoảng biến thiên nhỏ, mức độ biến động của chỉ tiêu thấp, tức là mức độ đồng đều của chỉ tiêu cao.


Công thức:


R = Xmax – Xmin 
;
(2.4.1)


Trong đó: 


R - Toàn cự;


Xmax - Lượng biến có trị số lớn nhất;


Xmin - Lượng biến có trị số nhỏ nhất.


Ví dụ: Thu nhập của hộ gia đình như bảng 2.4.1:


Bảng 2.4.1: Thu nhập của hộ gia đình


		Hộ

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		Thu nhập (1000 đồng)

		6000

		7000

		85000

		86000

		9000

		9100

		9500

		10000





Từ số liệu bảng 2.4.1 sử dụng công thức 2.4.1 ta tính được khoảng biến thiên:


R = 10000 – 6000 = 4000 (nghìn đồng)


Khoảng biến thiên phản ánh khoảng cách biến động của tiêu thức tuy tính toán đơn giản song phụ thuộc vào lượng biến lớn nhất và nhỏ nhất của tiêu thức, tức là không tính gì đến mức độ khác nhau của các lượng biến còn lại trong dãy số.

2.4.2. Độ lệch tuyệt đối bình quân


Độ lệch tuyệt đối bình quân là số bình quân số học của các độ lệch tuyệt đối giữa các lượng biến với số bình quân số học của các lượng biến đó.


Công thức: 


Trường hợp tính giản đơn     
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(2.4.2a)


Trường hợp có quyền số      
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(2.4.2b)


Trong đó:
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- Độ lệch tuyệt đối bình quân;
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 (i = 1,2,3,...,n nếu tính giản đơn; i = 1,2...,k nếu tính gia quyền) - Các trị số của lượng biến;
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- Số bình quân số học;


fi - Quyền số của từng lượng biến xi;

n - Tổng số lượng biến (n =
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Chỉ tiêu này biểu hiện độ biến thiên của tiêu thức nghiên cứu một cách đầy đủ hơn khoảng biến thiên. Qua đó phản ánh rõ nét hơn tính chất đồng đều của tổng thể: vì nó tính đến độ lệch của tất cả các lượng biến. Về cách tính cũng tương đối đơn giản, nhưng có đặc điểm là phải lấy giá trị tuyệt đối (giá trị dương) của chênh lệch.


Ví dụ: Có số liệu về năng suất lao động năm của công nhân trong một doanh nghiệp như bảng 2.4.2:


Bảng 2.4.2: Năng suất lao động của công nhân
trong doanh nghiệp 


		STT

		Năng suất
lao động năm
(Triệu đồng/người)

		Số
công nhân
(Nghìn người)

		STT

		Năng suất
lao động năm
(Triệu đồng/người)

		Số
công nhân
(Nghìn người)



		A

		1

		2

		A

		1

		2



		1

		10

		10

		4

		25

		10



		2

		15

		20

		5

		35

		10



		3

		20

		50

		

		

		





Từ số liệu bảng 2.4.2 sử dụng công thức 2.3.1b và 2.4.2b ta tính được:


a. Số bình quân
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b. Độ lệch tuyệt đối bình quân
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2.4.3. Phương sai


Phương sai là số bình quân số học của bình phương các độ lệch giữa các lượng biến với số bình quân số học của các lượng biến đó.

Công thức:


Trường hợp tính giản đơn    
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(2.4.3a)


Trường hợp có quyền số      
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(2.4.3b)


Trong đó:
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s


- Phương sai;


xi - (i=1,2,...,n trường hợp giản đơn và i = 1,2,...,k trường hợp có quyền số) - Các trị số của lượng biến;
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- Số bình quân số học;


fi - Quyền số của từng lượng biến xi;


n - Tổng số lượng biến (n = (fi) 




Cũng từ số liệu về năng suất lao động của công nhân một doanh nghiệp trong bảng 2.4.2 ở trên áp dụng công thức 2.4.3b ta tính được phương sai (trường hợp có quyền số):


		(2 =

		(10(20)2.10+(15(20)2.20+(20(20)2.50+(25(20)2.10+(35(20)2.10



		

		10 + 20 + 50 + 10 + 10
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2.4.4. Độ lệch chuẩn


Độ lệch chuẩn là căn bậc 2 của phương sai cho biết bình quân giá trị của các lượng biến cách giá trị trung bình chung là bao nhiêu đơn vị.


Công thức tính:


Trường hợp giản đơn 
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(2.4.4a)


Trường hợp có quyền số
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(2.4.4b)


Theo ví dụ về phương sai tính được ở trên: (
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) thì độ lệch chuẩn 
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 (triệu đồng). 


Độ lệch chuẩn cho phép ta xác định vị trí phân bố của dãy số trong mối quan hệ với số trung bình. Theo định lý của Chebyshev:


- Bất kỳ sự sắp xếp nào cũng có ít nhất 75% giá trị sẽ rơi vào trong khoảng cộng trừ hai lần độ lệch chuẩn ((2() từ số trung bình và có ít nhất 89% giá trị sẽ nằm trong khoảng cộng trừ 3 lần độ lệch chuẩn ((3() từ số trung bình.


- Đối với phân bố chuẩn sẽ có khoảng 68% giá trị của tổng thể chung rơi vào trong khoảng tin cậy độ lệch chuẩn ((() từ số trung bình, 95% giá trị sẽ rơi vào trong khoảng tin cậy hai lần độ lệch chuẩn ((2() từ số trung bình và 99% giá trị nằm trong khoảng tin cậy ba lần độ lệch chuẩn ((3() từ số trung bình (xem hình vẽ 2.4.1).


Hình 2.4.1: Đường biểu diễn phân phối chuẩn
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Độ lệch chuẩn là một trong những chỉ tiêu thường dùng nhất để biểu hiện độ biến thiên của tiêu thức được nghiên cứu và đánh giá trình độ đồng đều của tổng thể được nghiên cứu.


Độ lệch chuẩn có nhiều ứng dụng quan trọng trong các quá trình tính toán và phân tích thống kê như: Xác định số mẫu cần chọn trong điều tra chọn mẫu, tính hệ số tương quan hoặc tỷ số tương quan, tính hệ số biến thiên, v.v... 


Vì độ lệch chuẩn là căn bậc 2 của phương sai, nên khi nói đến vai trò của độ lệch chuẩn thì cũng chính là nói đến vai trò của phương sai. Hay nói cách khác muốn có độ lệch chuẩn nhất thiết phải có phương sai.


2.4.5. Hệ số biến thiên


Hệ số biến thiên là chỉ tiêu tương đối phản ánh mối quan hệ so sánh giữa độ lệch chuẩn với số bình quân số học.


Công thức:
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(2.4.5a)


Trong đó:


V - Hệ số biến thiên;


( - Độ lệch chuẩn;
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- Số bình quân số học.


Ví dụ: Khi độ lệch chuẩn ( = 6,32; số bình quân số học 
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= 20 thì sẽ có hệ số biến thiên là: V = 
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hoặc 31,6%.


Hệ số biến thiên cũng dùng để đánh giá độ biến thiên của tiêu thức và tính chất đồng đều của tổng thể. Hệ số này biểu hiện bằng số tương đối nên còn có thể được dùng để so sánh cả những chỉ tiêu cùng loại nhưng ở các quy mô khác nhau như so sánh độ đồng đều về thu nhập bình quân của hộ gia đình ở một tỉnh miền núi (có thu nhập thấp và số hộ ít hơn) với thu nhập bình quân của hộ gia đình ở thủ đô Hà Nội (có mức thu nhập cao hơn và số hộ nhiều hơn), đặc biệt để so sánh được những chỉ tiêu của các hiện tượng khác nhau và có đơn vị đo lường khác nhau như so sánh hệ số biến thiên về bậc thợ với hệ số biến thiên về tiền lương bình quân, hệ số biến thiên về năng suất lao động bình quân, so sánh hệ số biến thiên về chỉ tiêu thu nhập của hộ gia đình với hệ số biến thiên về chi tiêu của hộ gia đình,...


Hệ số biến thiên còn có thể tính theo độ lệch tuyệt đối bình quân, nhưng hệ số biến thiên tính theo độ lệch chuẩn thường được sử dụng rộng rãi hơn, tuy phần tính toán có phức tạp hơn phải sử dụng MTĐT.


Hệ số biến thiên tính theo độ lệch tuyệt đối bình quân có công thức tính:
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(2.4.5b)


Trong đó: 
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- Độ lệch tuyệt đối bình quân.


2.5. Mức đồng đều của phân phối


Để xác định mức độ biến thiên đồng đều hoặc bất bình đẳng của phân phối có thể dùng nhiều phương pháp, nhưng trong thống kê thường sử dụng đường cong Lorenz và hệ số GINI.


2.5.1. Đường cong Lorenz


Đó là một loại đồ thị dùng để biểu diễn mức độ thiếu đồng đều hoặc bất bình đẳng của phân phối. Ví dụ, nghiên cứu phân phối thu nhập của dân cư, đường cong Lorenz biểu thị quan hệ giữa tỷ lệ phần trăm số dân cư và tỷ lệ phần trăm thu nhập của các nhóm dân cư đó. Nghiên cứu phân bố về dân số, đường cong Lorenz biểu thị quan hệ giữa phần trăm diện tích tự nhiên của từng địa phương với phần trăm của dân số của các địa phương đó. Khi nghiên cứu phân phối thu nhập của dân cư, trên đồ thị, trục hoành biểu thị tỷ lệ phần trăm cộng dồn của số dân cư từ 0% đến 100% được sắp xếp theo thứ tự nhóm dân cư có thu nhập tăng dần và trục tung biểu thị tỷ lệ phần trăm cộng dồn thu nhập của các nhóm dân cư từ 0% đến 100%.


Vì các nhóm dân cư được sắp xếp theo thứ tự từ nhóm có thu nhập thấp nhất đến nhóm có thu nhập cao nhất nên tỷ lệ phần trăm cộng dồn số dân của các nhóm dân cư luôn luôn lớn hơn phần trăm cộng dồn thu nhập tương ứng của nhóm, do vậy đường cong Lorenz luôn nằm dưới đường nghiêng 450 và có mặt lõm hướng lên trên (xem hình vẽ theo ví dụ). Đường cong Lorenz càng lõm (diện tích hình A càng lớn) thì sự bất bình đẳng càng cao và ngược lại. Nếu tất cả các nhóm dân cư có mức thu nhập giống nhau, khi đó đường cong Lorenz sẽ trùng với đường nghiêng 450 và được gọi là đường bình đẳng tuyệt đối. 


Ví dụ: Có số liệu về thu nhập của các tầng lớn dân cư của 2 vùng nước ta trong cùng một thời kỳ như bảng 2.5.1:


Bảng 2.5.1: Thu nhập của dân cư trong 2 vùng


		Phần trăm dân số theo mức giàu, nghèo

		Phần trăm thu nhập

		Phần trăm cộng dồn của dân số

		Phần trăm cộng dồn của thu nhập



		

		Vùng 1

		Vùng 2

		

		Vùng 1

		Vùng 2



		20% nghèo nhất

		7

		6

		20

		7

		6



		20% dưới trung bình

		12

		10

		40

		19

		16



		20% trung bình

		18

		17

		60

		37

		33



		20% khá

		25

		26

		80

		62

		59



		20% giàu

		38

		41

		100

		100

		100





Biểu diễn mức độ chênh lệch về thu nhập của 2 vùng trên cùng một hệ toạ độ như sơ đồ 2.5.1:


Sơ đồ 2.5.1: Đường cong Lorenz của hai vùng
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Hai đường cong trên cho ta một nhận biết về sự bất bình đẳng theo thu nhập của dân cư: Vùng 1 có mức độ chênh lệch nhỏ hơn vùng 2 vì khoảng cách từ đường nghiêng 45o tới đường cong Lorenz 1 gần hơn khoảng cách tới đường cong Lorenz 2.


Đường cong Lorenz không chỉ giúp ta so sánh sự biến động giữa các vùng mà còn giúp ta so sánh sự biến động theo thời gian. Muốn vậy, người ta vẽ các đường cong Lorenz của các năm khác nhau trong cùng một vùng trên cùng một hệ trục toạ độ.


2.5.2. Hệ số GINI


Hệ số GINI là số đo về sự bất bình đẳng của phân phối (thường là phân phối thu nhập của dân cư), được biểu hiện bằng tỷ lệ so sánh giữa phần diện tích giới hạn bởi đường nghiêng 45o và đường cong Lorenz với toàn bộ diện tích tam giác OMN. Nếu gọi A là phần diện tích giới hạn bởi đường nghiêng 45o (ON) với đường cong Lorenz và B là diện tích còn lại của tam giác OMN thì ta có hệ số GINI (G): 


G = 
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(2.5.1a)


Nếu đường cong Lorenz trùng với đường thẳng 45o (đường bình đẳng tuyệt đối) thì hệ số GINI bằng 0 (vì A = 0), xã hội có sự phân phối bình đẳng tuyệt đối. Nếu đường cong Lorenz trùng với trục hoành, hệ số GINI bằng 1 (vì B = 0), xã hội có sự phân phối bất bình đẳng tuyệt đối. Như vậy 0 ( G ( 1.


Khi nghiên cứu về sự bất bình đẳng về thu nhập của dân cư, khi có số liệu về thu nhập và số người tương ứng chia theo các nhóm dân cư có mức thu nhập khác nhau, công thức tính hệ số GINI như sau:
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(2.5.1b)


Trong đó:


Pi - Tỷ lệ số người của nhóm dân thứ i


 Q và Q-1 - Tỷ lệ cộng dồn thu nhập đến nhóm dân cư thứ i và i - 1


Giả sử có số liệu về thu nhập của các nhóm dân cư một vùng trong năm như bảng 2.5.2.


Bảng 2.5.2: Bảng tính hệ số GINI


		Thứ tự nhóm (i)

		TNBQ
1 người (1000đ)

		Tỷ lệ số người của từng nhóm (Pi - %)

		Tỷ lệ thu nhập của từng nhóm (Qi - %)

		Tỷ lệ cộng dồn (%)

		Q+Q-1

		Pi(Q+Q-1)



		

		

		

		

		Dân số (P)

		Thu nhập (Q)

		

		



		A

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7=2.6



		1

		550

		20

		11,46

		20,00

		11,46

		11,46

		229



		2

		650

		18

		13,54

		38,00

		25,00

		36,46

		656



		3

		750

		20

		15,63

		58,00

		40,63

		65,63

		1.313



		4

		850

		16

		17,71

		74,00

		58,33

		98,96

		1.583



		5

		950

		15

		19,79

		89,00

		78,13

		136,46

		2.047



		6

		1050

		11

		21,88

		100,00

		100,00

		178,13

		1.959



		Tổng

		4800

		100

		100

		x

		x

		x

		7.788





Thay số liệu vào công thức 2.5.2 ta tính được:


G = 
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= 1 – 0,7788 = 0,2213


Nếu như đường cong Lorenz giúp ta nhận biết bằng trực giác về tính chất và sự khác nhau về bất bình đẳng trong phân phối, thì hệ số GINI cho phép ta xác định mức độ bất bình đẳng đó đến đâu, với con số cụ thể là bao nhiêu.


Hệ số GINI là một số không âm (0 ( G ( 1); hệ số này càng nhỏ thì sự bình đẳng trong phân phối càng lớn và ngược lại hệ số này càng lớn thì sự bình đẳng trong phân phối càng nhỏ.



Phần ba


một số phương pháp thường dùng
trong phân tích thống kê


Phân tích thống kê là giai đoạn cuối cùng của quá trình nghiên cứu thống kê, từ các biểu hiện về lượng nhằm nêu lên một cách tổng hợp bản chất và tính quy luật của các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội trong các điều kiện thời gian và không gian cụ thể. Khi phân tích thống kê, người ta căn cứ vào các tài liệu báo cáo và điều tra đã được tổng hợp để tính các chỉ tiêu cần thiết, so sánh và biểu hiện các chỉ tiêu đó dưới dạng bảng số liệu hoặc đồ thị thống kê nhờ vào sự hỗ trợ của các phương pháp chuyên môn của khoa học thống kê, rút ra những kết luận đáp ứng mục đích nghiên cứu và đề xuất các biện pháp giải quyết.


Trong thống kê kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chủ yếu của phân tích là đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ ra những nguyên nhân hoàn thành hoặc không hoàn thành các mục tiêu, nêu rõ sự biến động và xu hướng phát triển của hiện tượng nghiên cứu trong mối quan hệ với các hiện tượng có liên quan, phát hiện ra các năng lực tiềm tàng có thể khai thác trong nền kinh tế, chỉ ra những mặt cân đối lớn, những mặt thuận lợi và khó khăn, những yếu tố thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội,...


Trong phân tích thống kê, không có mẫu báo cáo phân tích nào có thể áp dụng cho mọi trường hợp; mà tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu, vào điều kiện cụ thể về nội dung và đặc điểm của hiện tượng, về nguồn số liệu hiện có mà xây dựng những mô hình phân tích phù hợp trên cơ sở áp dụng một cách linh hoạt các phương pháp phân tích thống kê. Trong đó các phương pháp thường được sử dụng là: Phương pháp phân tổ, phương pháp đồ thị, phương pháp dãy số biến động theo thời gian, phương pháp hồi quy tương quan, phương pháp chỉ số và phương pháp cân đối.


3.1. Phương pháp phân tổ thống kê 


3.1.1. Khái niệm phân tổ thống kê và tiêu thức phân tổ


Phân tổ thống kê là căn cứ vào một (hay một số) tiêu thức nào đó để phân chia tổng thể thống kê thành các tổ (tiểu tổ) có tính chất khác nhau. Ví dụ, phân chia nhân khẩu trong nước thành các tổ nam và nữ (căn cứ vào giới tính), thành các tổ có độ tuổi khác nhau (căn cứ vào độ tuổi), v.v... Một ví dụ khác: Phân chia chỉ tiêu giá trị tăng thêm của sản xuất công nghiệp thành các tổ là kinh tế nhà nước và kinh tế ngoài nhà nước (căn cứ vào hình thức sở hữu), thành các ngành công nghiệp riêng biệt (căn cứ vào hoạt động sản xuất công nghiệp), v.v...


Phân tổ thống kê là phương pháp cơ bản của tổng hợp thống kê, là một trong những phương pháp quan trọng của phân tích thống kê, đồng thời là cơ sở để vận dụng các phương pháp phân tích thống kê khác như phương pháp chỉ số, phương pháp tương quan, phương pháp cân đối,...


Tiêu thức thống kê (đặc điểm của đơn vị tổng thể để nhận thức hiện tượng nghiên cứu) được chọn làm căn cứ để phân tổ thống kê gọi là tiêu thức phân tổ. Tiêu thức phân tổ thống kê được chia thành 2 loại: Tiêu thức số lượng và tiêu thức thuộc tính.


Tiêu thức số lượng là tiêu thức có thể biểu diễn được bằng con số, ví dụ độ tuổi, thu nhập bình quân của hộ gia đình, trình độ văn hoá, mức năng suất lao động, tiền lương bình quân,...


Tiêu thức thuộc tính là tiêu thức không thể biểu hiện được bằng con số, ví dụ giới tính, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo,...


3.1.2. Các loại phân tổ và cách thức tiến hành phân tổ


Trong thống kê, có thể phân tổ theo một tiêu thức (gọi là phân tổ đơn) hoặc phân tổ theo hai hay nhiều tiêu thức (gọi là phân tổ kết hợp).


a. Phân tổ theo một tiêu thức


Phân tổ theo một tiêu thức là cách phân tổ đơn giản nhất và cũng th​ường được sử dụng nhất.


Cách tiến hành phân tổ, th​ường theo các b​ước sau:


+ Chọn tiêu thức phân tổ:


Chọn tiêu thức để phân tổ là vấn đề mang tính cốt lõi của phân tổ thống kê, vì phân tổ theo các tiêu thức khác nhau sẽ đáp ứng những mục đích nghiên cứu khác nhau, biểu hiện các khía cạnh khác nhau của tập hợp thông tin. Phải căn cứ vào mục đích nghiên cứu và bản chất của hiện tượng để xác định tiêu thức phân tổ cho phù hợp, đồng thời cần phải xét đến điều kiện cụ thể của hiện tượng.


+ Xác định số tổ và khoảng cách tổ:


Số lượng tổ phụ thuộc vào số lượng thông tin và phạm vi biến động của tiêu thức nghiên cứu. Lượng thông tin càng nhiều, phạm vi biến động của tiêu thức càng lớn thì càng phải phân làm nhiều tổ.


- Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính.


ở đây sự khác nhau giữa các tổ được biểu hiện bằng sự khác nhau giữa các loại hình. Nếu các loại hình tương đối ít, ta có thể coi mỗi loại hình là một tổ, tức là có bao nhiêu loại hình sẽ có bấy nhiêu tổ. Trường hợp số loại hình thực tế có nhiều, nếu như coi mỗi loại hình là một tổ thì số tổ sẽ quá nhiều, không thể khái quát chung được, cũng như không nêu được đặc điểm khác nhau giữa các tổ, cho nên cần phải ghép những loại hình giống nhau hoặc gần giống nhau vào cùng một tổ.


- Phân tổ theo tiêu thức số lượng.


Phân tổ theo tiêu thức số lượng là phân các đơn vị của tổng thể có lượng biến tương ứng với trị số khác nhau của tiêu thức phân tổ vào các tổ khác nhau.


Trường hợp sự biến thiên về lượng giữa các đơn vị không chênh lệch nhau nhiều và l​ượng biến thiên của tiêu thức phân tổ chỉ thay đổi trong phạm vi hẹp và biến động rời rạc như số lượng người trong gia đình, số điểm kết quả học tập của học sinh, số máy do công nhân phụ trách, v.v... thì có thể mỗi lư​ợng biến là cơ sở để hình thành một tổ, hoặc ghép một số l​ượng biến vào một tổ tùy theo đặc tính của hiện tư​ợng và mục đích nghiên cứu. Ví dụ: Phân tổ học sinh theo điểm kết quả học tập, ta có thể phân thành 10 tổ hoặc phân thành 5 tổ: Yếu, kém, trung bình, khá và giỏi.


Trư​ờng hợp l​ượng biến của tiêu thức biến thiên lớn, nếu mỗi lư​ợng biến hình thành một tổ thì số tổ sẽ quá nhiều, đồng thời không nói rõ sự khác nhau về chất giữa các tổ. Trong tr​ường hợp này cần chú ý tới mối liên hệ giữa lư​ợng và chất trong phân tổ. Nghĩa là phải xem sự thay đổi về lư​ợng đến mức độ nào thì bản chất của hiện tư​ợng mới thay đổi và làm nảy sinh ra tổ khác. Nh​ư vậy mỗi tổ sẽ bao gồm một phạm vi lư​ợng biến, có hai giới hạn: Giới hạn dư​ới là l​ượng biến nhỏ nhất và giới hạn trên là lư​ợng biến lớn nhất của tổ; nếu vư​ợt quá giới hạn này thì chất lư​ợng thay đổi và chuyển sang tổ khác. Trị số chênh lệch giữa giới hạn trên và giới hạn dư​ới của mỗi tổ gọi là khoảng cách tổ (khoảng cách tổ có thể bằng nhau hoặc không bằng nhau).


Việc xác định khoảng cách tổ đều nhau hay không đều nhau là phải căn cứ vào đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu. Phân tổ phải đảm bảo các đơn vị phân phối vào một tổ đều có cùng một tính chất và sự khác nhau về lượng giữa các tổ phải nêu rõ sự khác nhau về chất giữa các tổ. Trong thực tế, sự thay đổi về lượng của các bộ phận trong hiện tượng thường không diễn ra một cách đều đặn. Do đó trong rất nhiều trường hợp nghiên cứu phải phân tổ theo khoảng cách tổ không đều nhau. Riêng đối với các hiện tượng tương đối đồng nhất và lượng biến trên các đơn vị thay đổi một cách đều đặn, thì thường phân tổ với khoảng cách tổ đều nhau. Cách phân tổ này tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận dụng các công thức toán học và dễ dàng trình bày số liệu trên các đồ thị thống kê. Việc phân tổ với khoảng cách tổ đều nhau tương đối đơn giản và trị số khoảng cách tổ được xác định như sau:


		Khoảng cách tổ

		=

		Lượng biến lớn nhất – Lượng biến nhỏ nhất



		

		

		Số tổ cần thiết





+ Phân các đơn vị vào các tổ tương ứng:


Căn cứ vào lượng biến của từng đơn vị để phân đơn vị đó vào tổ có trị số của tiêu thức theo khoảng cách tổ phù hợp đã được xác định ở trên.


+ Xác định tần số phân phối:


Trên cơ sở số liệu đã phân tổ dễ dàng xác định được số đơn vị (tần số) của từng tổ. Hiện nay máy tính có thể giúp ta xác định các đại lượng trong phân tổ một cách rất thuận tiện và nhanh chóng.


b. Phân tổ theo nhiều tiêu thức


Phân tổ theo nhiều tiêu thức (còn gọi là phân tổ kết hợp) cũng được tiến hành giống như​ phân tổ theo một tiêu thức. Trư​ớc tiên phải xác định cần phân tổ theo những tiêu thức nào. Muốn chọn tiêu thức phân tổ phù hợp phải căn cứ vào mục đích nghiên cứu, vào bản chất của hiện tư​ợng, vào mối liên hệ giữa các tiêu thức... Sau đó tiếp tục xác định xem tiêu thức nào phân trước, tiêu thức nào phân sau và theo mỗi tiêu thức sẽ phân làm bao nhiêu tổ.


Có thể phân tổ theo 2, 3, 4 tiêu thức hoặc nhiều hơn nữa. Song khi phân tổ phải căn cứ vào mục đích nghiên cứu và điều kiện số liệu để chọn bao nhiêu tiêu thức phân tổ cho phù hợp và chọn những tiêu thức nào cho có ý nghĩa nhất.


Trong thực tế công tác thống kê phân tổ theo hai hoặc ba tiêu thức là thường gặp nhất; ví dụ dân số phân theo độ tuổi và giới tính, GDP phân theo khu vực và ngành kinh tế,...
(2 tiêu thức); cán bộ khoa học công nghệ phân theo trình độ chuyên môn, giới tính và lĩnh vực hoạt động khoa học; khách du lịch phân theo quốc tịch, mục đích du lịch và giới tính,... (theo 3 tiêu thức).


3.2. Phương pháp đồ thị thống kê 


Phương pháp đồ thị thống kê là phương pháp trình bày và phân tích các thông tin thống kê bằng các biểu đồ, đồ thị và bản đồ thống kê. Phương pháp đồ thị thống kê sử dụng con số kết hợp với các hình vẽ, đ​ường nét và màu sắc để trình bày các đặc điểm số lư​ợng của hiện tư​ợng. Chính vì vậy, ngoài tác dụng phân tích giúp ta nhận thức được những đặc điểm cơ bản của hiện tượng bằng trực quan một cách dễ dàng và nhanh chóng, đồ thị thống kê còn là một phương pháp trình bày các thông tin thống kê một cách khái quát và sinh động, chứa đựng tính mỹ thuật; thu hút sự chú ý của người đọc, giúp người xem dễ hiểu, dễ nhớ nên có tác dụng tuyên truyền cổ động rất tốt. Đồ thị thống kê có thể biểu thị:


- Kết cấu của hiện t​ượng theo tiêu thức nào đó và sự biến đổi của kết cấu. 


- Sự phát triển của hiện tượng theo thời gian.


- So sánh các mức độ của hiện tượng.


- Mối liên hệ giữa các hiện tư​ợng.


- Trình độ phổ biến của hiện tượng.


- Tình hình thực hiện kế hoạch.


Trong công tác thống kê thường dùng các loại đồ thị: Biểu đồ hình cột, biểu đồ tượng hình, biểu đồ diện tích (hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật), đồ thị đường gấp khúc và biểu đồ hình màng nhện. 


3.2.1. Biểu đồ hình cột


Biểu đồ hình cột là loại biểu đồ biểu hiện các tài liệu thống kê bằng các hình chữ nhật hay khối chữ nhật thẳng đứng hoặc nằm ngang có chiều rộng và chiều sâu bằng nhau, còn chiều cao tương ứng với các đại lượng cần biểu hiện.


Biểu đồ hình cột được dùng để biểu hiện quá trình phát triển, phản ánh cơ cấu và thay đổi cơ cấu hoặc so sánh cũng như biểu hiện mối liên hệ giữa các hiện tượng.


Ví dụ: Biểu diễn số lượng cán bộ khoa học công nghệ chia theo nam nữ của 4 năm: 2000, 2001, 2002 và 2003 qua biểu đồ 3.2.1.
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Biểu đồ 3.2.1: Hình cột phản ánh số lượng cán bộ
khoa học công nghệ
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Đồ thị trên vừa phản ánh quá trình phát triển của cán bộ KHCN vừa so sánh cũng như phản ánh mối liên hệ giữa cán bộ là nam và nữ.


3.2.2. Biểu đồ diện tích


Biểu đồ diện tích là loại biểu đồ, trong đó các thông tin thống kê được biểu hiện bằng các loại diện tích hình học như hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình ô van,...


Biểu đồ diện tích thường được dùng để biểu hiện kết cấu và biến động cơ cấu của hiện tượng.


Tổng diện tích của cả hình là 100%, thì diện tích từng phần tương ứng với mỗi bộ phận phản ánh cơ cấu của bộ phận đó.


Biểu đồ diện tích hình tròn còn có thể biểu hiện được cả cơ cấu, biến động cơ cấu kết hợp thay đổi mức độ của hiện tượng. Trong trường hợp này số đo của góc các hình quạt phản ánh cơ cấu và biến động cơ cấu, còn diện tích toàn hình tròn phản ánh quy mô của hiện tượng.


Khi vẽ đồ thị ta tiến hành như sau: 


- Lấy giá trị của từng bộ phận chia cho giá trị chung của chỉ tiêu nghiên cứu để xác định tỷ trọng (%) của từng bộ phận đó. Tiếp tục lấy 360 (3600) chia cho 100 rồi nhân với tỷ trọng của từng bộ phận sẽ xác định được góc độ tương ứng với cơ cấu của từng bộ phận.


- Xác định bán kính của mỗi hình tròn có diện tích tương ứng là S: R = 
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:


S


vì diện tích hình tròn: S = (.R2. Khi có độ dài của bán kính mỗi hình tròn, ta sẽ dễ dàng vẽ được các hình tròn đó.


Ví dụ: Có số lượng về học sinh phổ thông phân theo cấp học 3 năm 2001, 2002 và 2003 như bảng 3.2.1:


Bảng 3.2.1: Học sinh phổ thông phân theo cấp học


		

		2001

		2002

		2003



		

		Số lượng
(Người)

		Cơ cấu (%)

		Số lượng (Người)

		Cơ cấu (%)

		Số lượng (Người)

		Cơ cấu (%)



		Tổng số học sinh

		1000

		100,0

		1140

		100,0

		1310

		100,0



		Chia ra:

		

		

		

		

		

		



		Tiểu học

		500

		50,0

		600

		53,0

		700

		53,5



		Trung học cơ sở

		300

		30,0

		320

		28,0

		360

		27,5



		Trung học phổ thông

		200

		20,0

		220

		19,0

		250

		19,0





Từ số liệu bảng 3.2.1 ta tính các bán kính tương ứng:


Năm 2001: 
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Năm 2002: 
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Năm 2003: 

[image: image135.wmf]42


,


20


14


,


3


/


1310


R


=


=




Nếu năm 2001 lấy R = 1,00


Thì năm 2002 có R = 19,05 : 17,84 = 1,067


Năm 2003 có R = 20,42 : 17,84 = 1,144


Ta vẽ các hình tròn tương ứng với 3 năm (2001, 2002 và 2003) có bán kính là 1,00; 1,067 và 1,144 rồi mỗi hình tròn chia diện tích các hình tròn theo cơ cấu học sinh các cấp tương ứng như số liệu ở bảng trên lên các biều đồ. Kết quả 3 hình tròn được vẽ phản ánh cả quy mô học sinh phổ thông lẫn cơ cấu và biến động cơ cấu theo cấp học của học sinh qua các năm 2001, 2002 và 2003.


Biều đồ 3.2.2: Biểu đồ diện tích hình tròn phản ánh số lượng
và cơ cấu học sinh phổ thông
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3.2.3. Biểu đồ tượng hình


Biểu đồ tượng hình là loại đồ thị thống kê, trong đó các tài liệu thống kê được thể hiện bằng các hình vẽ tượng trưng. Biểu đồ tượng hình được dùng rộng rãi trong việc tuyên truyền, phổ biến thông tin trên các phương tiện sử dụng rộng rãi. Biểu đồ hình tượng có nhiều cách vẽ khác nhau, tuỳ theo sáng kiến của người trình bày mà lựa chọn loại hình vẽ tượng hình cho phù hợp và hấp dẫn.


Tuy nhiên khi sử dụng loại biểu đồ này phải theo nguyên tắc: cùng một chỉ tiêu phải được biểu hiện bằng cùng một loại hình vẽ, còn chỉ tiêu đó ở các trường hợp nào có trị số lớn nhỏ khác nhau thì sẽ biểu hiện bằng hình vẽ có kích thước lớn nhỏ khác nhau theo tỷ lệ tương ứng.


Trở lại ví dụ trên số lượng học sinh phổ thông được biểu diễn bằng các cậu bé cắp sách, năm 2002 có số lượng lớn hơn năm 2001 và năm 2003 có số lượng lớn hơn năm 2002 thì cậu bé ứng với năm 2002 phải lớn hơn cậu bé ứng với năm 2001 và cậu bé ứng với năm 2003 phải lớn hơn cậu bé ứng với năm 2002 (xem biểu đồ 3.2.3).
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Biểu đồ 3.2.3: Biểu đồ tượng hình,
phản ánh số lượng học sinh phổ thông
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3.2.4. Đồ thị đường gấp khúc


Đồ thị đường gấp khúc là loại đồ thị thống kê biểu hiện các tài liệu bằng một đường gấp khúc nối liền các điểm trên một hệ toạ độ, thường là hệ toạ độ vuông góc.


Đồ thị đường gấp khúc được dùng để biểu hiện quá trình phát triển của hiện tượng, biểu hiện tình hình phân phối các đơn vị tổng thể theo một tiêu thức nào đó, hoặc biểu thị tình hình thực hiện kế hoạch theo từng thời gian của các chỉ tiêu nghiên cứu.


Trong một đồ thị đường gấp khúc, trục hoành thường được biểu thị thời gian, trục tung biểu thị mức độ của chỉ tiêu nghiên cứu. Cũng có khi các trục này biểu thị hai chỉ tiêu có liên hệ với nhau, hoặc lượng biến và các tần số (hay tần suất) tương ứng. Độ phân chia trên các trục cần được xác định cho thích hợp vì có ảnh hưởng trực tiếp đến độ dốc của đồ thị. Mặt khác, cần chú ý là trên mỗi trục toạ độ chiều dài của các khoảng phân chia tương ứng với sự thay đổi về lượng của chỉ tiêu nghiên cứu phải bằng nhau.


Ví dụ: Sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam qua các năm từ 1996 đến 2003 (nghìn tấn) có kết quả như sau: 283,3; 391,6; 382,0; 482,0; 733,9; 931,0; 722,0 và 749,0.


Số liệu trên được biểu diễn qua đồ thị đường gấp khúc 3.2.4.
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Đồ thị 3.2.4: Đường gấp khúc phản ánh biến động của sản lượng cà phê xuất khẩu qua các năm của Việt Nam
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3.2.5. Biểu đồ hình màng nhện


Biểu đồ hình màng nhện là loại đồ thị thống kê dùng để phản ánh kết quả đạt được của hiện tượng lặp đi lặp lại về mặt thời gian, ví dụ phản ánh về biến động thời vụ của một chỉ tiêu nào đó qua 12 tháng trong năm. Để lập đồ thị hình màng nhện ta vẽ một hình tròn bán kính R, sao cho R lớn hơn trị số lớn nhất của chỉ tiêu nghiên cứu (lớn hơn bao nhiêu lần không quan trọng, miễn là đảm bảo tỷ lệ nào đó để hình vẽ được cân đối, kết quả biểu diễn của đồ thị dễ nhận biết). Sau đó chia đường tròn bán kính R thành các phần đều nhau theo số kỳ nghiên cứu (ở đây là 12 tháng) bởi các đường thẳng đi qua tâm đường tròn. Nối các giao điểm của bán kính cắt đường tròn ta được đa giác đều nội tiếp đường tròn. Đó là giới hạn phạm vi của đồ thị. Độ dài đo từ tâm đường tròn đến các điểm xác định theo các đường phân chia đường tròn nói trên chính là các đại lượng cần biểu hiện của hiện tượng tương ứng với mỗi thời kỳ. Nối các điểm xác định sẽ được hình vẽ của đồ thị hình màng nhện.


Ví dụ: Có số liệu về trị giá xuất, nhập khẩu hải sản của tỉnh "X" 2 năm (2002 và 2003) như sau:


Bảng 3.2.2: Giá trị xuất khẩu hải sản trong 12 tháng
của năm 2002 và 2003


ĐVT: Triệu đồng


		 Năm


Tháng

		2002

		2003

		 Năm


Tháng

		2002

		2003

		 Năm


Tháng

		2002

		2003



		A

		1

		2

		A

		1

		2

		A

		1

		2



		1

		10,7

		14,0

		5

		17,4

		18,4

		9

		20,5

		22,2



		2

		7,0

		10,5

		6

		18,9

		19,8

		10

		21,1

		24,4



		3

		13,1

		15,4

		7

		19,1

		21,3

		11

		17,7

		21,8



		4

		14,8

		16,5

		8

		21,2

		22,5

		12

		16,8

		22,1





Từ số liệu ta nhận thấy tháng 10 năm 2003 tỉnh "X" có trị giá xuất khẩu lớn nhất (24,4 triệu USD). Ta xem 1 triệu USD là một đơn vị và sẽ vẽ đường tròn có bán kính R = 25 > 24,4 đơn vị. Chia đường tròn thành 12 phần đều nhau, vẽ các đường thẳng tương ứng cắt đường tròn tại 12 điểm. Nối các điểm lại có đa giác đều 12 cạnh nội tiếp đường tròn. Căn cứ số liệu của bảng ta xác định các điểm tương ứng với giá trị xuất khẩu đạt được của các tháng trong từng năm rồi nối các điểm đó lại thành đường liền ta được đồ thị hình màng nhện biểu diễn kết quả xuất khẩu qua các tháng trong 2 năm của tỉnh "X" (xem đồ thị 3.2.5).


Đồ thị 3.2.5. Đồ thị hình màng nhện về kết quả xuất khẩu 
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Sự mô tả của đồ thị hình màng nhện cho phép ta quan sát và so sánh không chỉ kết quả xuất khẩu giữa các tháng khác nhau trong cùng một năm, mà cả kết quả sản xuất giữa các tháng cùng tên của các năm khác nhau cũng như xu thế biến động chung về xuất khẩu của các năm.


3.3. Phương pháp phân tích dãy số biến động theo thời gian


3.3.1. Khái niệm và đặc điểm của dãy số biến động theo thời gian


Dãy số biến động theo thời gian (còn gọi là dãy số động thái) là dãy các trị số của một chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian, dùng để phản ánh quá trình phát triển của hiện tượng. Ví dụ sản lượng điện Việt Nam
(tỷ kw/h) từ 1995 đến 2002 như sau: 14,7; 17,0; 19,3; 21,7; 23,6; 26,6; 30,7; 35,6.


Trong dãy số biến động theo thời gian có hai yếu tố: thời gian và chỉ tiêu phản ánh hiện tượng nghiên cứu. Thời gian trong dãy số có thể là ngày, tháng, năm,... tuỳ mục đích nghiên cứu; chỉ tiêu phản ánh hiện tượng nghiên cứu có thể biểu hiện bằng số tuyệt đối, số tương đối hay số bình quân.


Căn cứ vào tính chất của thời gian trong dãy số có thể phân biệt hai loại:


+ Dãy số biến động theo thời kỳ (gọi tắt là dãy số thời kỳ): Dãy số trong đó các mức độ của chỉ tiêu biểu hiện mặt lượng của hiện tượng trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: Dãy số về sản lượng điện sản xuất ra hàng năm; GDP tính theo giá so sánh thời kỳ 1990 - 2002,...


+ Dãy số biến động theo thời điểm (gọi tắt là dãy số thời điểm): Dãy số trong đó các mức độ của chỉ tiêu biểu hiện mặt lượng của hiện tượng ở những thời điểm nhất định. Ví dụ: Dãy số về số học sinh phổ thông nhập học có đến ngày khai giảng hàng năm,...


Căn cứ vào đặc điểm của dãy số biến động theo thời gian ta có thể vạch rõ xu hướng, tính quy luật phát triển của hiện tượng theo thời gian và từ đó có thể dự đoán khả năng hiện tượng có thể xảy ra trong tương lai.


Các trị số của chỉ tiêu trong dãy số thời gian phải thống nhất về nội dung; phương pháp và đơn vị tính; thống nhất về khoảng cách thời gian và phạm vi không gian nghiên cứu của hiện tượng để bảo đảm tính so sánh được với nhau.


3.3.2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số biến động theo thời gian


3.3.2.1. Mức độ bình quân theo thời gian


Mức độ bình quân theo thời gian là số bình quân về các mức độ của chỉ tiêu trong dãy số thời gian, biểu hiện mức độ điển hình của hiện tượng nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài với công thức tính như sau:


a. Mức độ bình quân theo thời gian tính từ một dãy số thời kỳ.
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(3.3.1a)


Trong đó:
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- Mức độ bình quân theo thời gian;


yi (i = 1,2,3,...,n) - Các mức độ của chỉ tiêu trong dãy số thời kỳ;


n - Số thời kỳ trong dãy số.


b. Mức độ bình quân theo thời gian tính từ một dãy số thời điểm
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(3.3.1b)


Trong đó:


y1, y2,..., yn - Các mức độ của chỉ tiêu trong dãy số thời điểm;


n - Số thời điểm trong dãy số.


- Nếu dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian không đều nhau, phải lấy thời gian trong mỗi khoảng cách làm quyền số.
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Trong đó: ti - Thời gian trong mỗi khoảng cách.


3.3.2.2. Lượng tăng tuyệt đối


Lượng tăng tuyệt đối là hiệu số giữa hai mức độ của chỉ tiêu trong dãy số thời gian, phản ánh sự thay đổi của mức độ hiện tượng qua hai thời gian khác nhau. Nếu hướng phát triển của hiện tượng tăng thì lượng tăng tuyệt đối mang dấu dương và ngược lại. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu có thể tính các lượng tăng tuyệt đối sau:


a. Lượng tăng tuyệt đối liên hoàn (hay lượng tăng tuyệt đối từng kỳ). Đó là hiệu số của một mức độ nào đó trong dãy số ở kỳ nghiên cứu với mức độ của kỳ kề liền trước nó. Công thức tính như sau:
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(3.3.2a)


Trong đó:
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- Lượng tăng tuyệt đối liên hoàn;



yi - Mức độ của chỉ tiêu trong dãy số kỳ nghiên cứu; 



yi-1- Mức độ ở kỳ kề liền trước mức độ kỳ nghiên cứu. 


b. Lượng tăng tuyệt đối định gốc (hay lượng tăng tuyệt đối cộng dồn). Đó là hiệu số giữa mức độ nào đó ở kỳ nghiên cứu trong dãy số với mức độ được chọn làm gốc không thay đổi (thường là mức độ đầu tiên trong dãy số). Công thức tính:




[image: image146.wmf]1


i


i


y


y


-


=


D



;
(3.3.2b)


Trong đó:
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- Lượng tăng tuyệt đối định gốc;


 yi - Mức độ của chỉ tiêu trong dãy số kỳ nghiên cứu; 


 y1 - Mức độ của chỉ tiêu ở kỳ được chọn làm gốc so sánh. 


c. Lượng tăng tuyệt đối bình quân. Đó là số bình quân của các lượng tăng tuyệt đối từng kỳ. Công thức tính:
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(3.3.2c)


Trong đó: 
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- Lượng tăng tuyệt đối bình quân.


3.3.2.3. Tốc độ phát triển (Chỉ số phát triển)


Tốc độ phát triển là chỉ tiêu tương đối dùng để phản ánh nhịp điệu biến động của hiện tượng nghiên cứu qua hai thời kỳ/ thời điểm khác nhau và được biểu hiện bằng số lần hay số phần trăm. Tốc độ phát triển được tính bằng cách so sánh giữa hai mức độ của chỉ tiêu trong dãy số biến động theo thời gian, trong đó một mức độ được chọn làm gốc so sánh. Tùy theo mục đích nghiên cứu, có thể tính các loại tốc độ phát triển sau:


a. Tốc độ phát triển liên hoàn (hay tốc độ phát triển từng kỳ): Dùng để phản ánh sự phát triển của hiện tượng qua từng thời gian ngắn liền nhau, được tính bằng cách so sánh một mức độ nào đó trong dãy số ở kỳ nghiên cứu với mức độ liền trước đó. Công thức tính:
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(3.3.3a)


Trong đó:


ti - Tốc độ phát triển liên hoàn;


yi - Mức độ của chỉ tiêu trong dãy số ở kỳ nghiên cứu; 


yi-1- Mức độ của chỉ tiêu ở kỳ liền kề trước kỳ nghiên cứu.


b. Tốc độ phát triển định gốc (hay tốc độ phát triển cộng dồn): Dùng để phản ánh sự phát triển của hiện tượng qua một thời gian dài, được tính bằng cách so sánh mức độ nào đó của kỳ nghiên cứu trong dãy số với mức độ được chọn làm gốc không thay đổi (thường là mức độ đầu tiên trong dãy số). Công thức tính:
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(3.3.3b)


Trong đó:


Ti - Tốc độ phát triển định gốc;


yi - Mức độ của chỉ tiêu của kỳ nghiên cứu;


y1 - Mức độ của chỉ tiêu được chọn làm gốc so sánh.


Tốc độ phát triển định gốc bằng tích số các tốc độ phát triển liên hoàn, mối liên hệ này được viết dưới dạng công thức như sau: 
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c. Tốc độ phát triển bình quân: Dùng để phản ánh nhịp độ phát triển điển hình của hiện tượng nghiên cứu trong một thời gian dài, được tính bằng số bình quân nhân của các tốc độ phát triển liên hoàn. Chỉ tiêu tốc độ phát triển bình quân chỉ có ý nghĩa đối với những hiện tượng phát triển tương đối đều đặn theo một chiều hướng nhất định. Công thức tính như sau:
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(3.3.3c)


Trong đó:




[image: image154.wmf]t


- Tốc độ phát triển bình quân;


ti (i = 2,3,...,n) - Các tốc độ phát triển liên hoàn tính được từ một dãy số biến động theo thời gian gồm n mức độ.


Ví dụ: Từ số liệu về sản lượng điện của Việt Nam thời kỳ 1995 - 2002, ký hiệu i bằng 1 đối với năm 1995 và i bằng 8 đối với năm 2002, tính được tốc độ phát triển bình quân như sau:


- Tốc độ phát triển định gốc (2002 so với 1995):
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- Tốc độ phát triển bình quân thời kỳ 1995 - 2002:
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3.3.2.4. Tốc độ tăng


Tốc độ tăng là chỉ tiêu tương đối phản ánh nhịp điệu tăng/giảm của hiện tượng qua thời gian và biểu hiện bằng số lần hoặc số phần trăm, được tính bằng cách so sánh lượng tăng tuyệt đối giữa hai thời kỳ với mức độ kỳ gốc chọn làm căn cứ so sánh. Tùy theo mục đích nghiên cứu có thể tính các loại tốc độ tăng sau:


a. Tốc độ tăng liên hoàn (từng kỳ)
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(3.3.4a)


Trong đó:


ii - Tốc độ tăng liên hoàn;


(i - Lượng tăng tuyệt đối liên hoàn;


yi - Mức độ của chỉ tiêu kỳ nghiên cứu; 


yi-1 - Mức độ của chỉ tiêu trước kỳ nghiên cứu. 


b. Tốc độ tăng định gốc (cộng dồn)
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(3.3.4b)


Trong đó:




[image: image159.wmf]i
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 - Tốc độ tăng định gốc;


(i - Lượng tăng tuyệt đối định gốc.


Mối liên hệ giữa tốc độ phát triển và tốc độ tăng như sau:


Nếu tính bằng số lần: Tốc độ tăng = Tốc độ phát triển – 1  


Nếu tính bằng phần trăm: Tốc độ tăng = Tốc độ phát triển – 100.


c. Tốc độ tăng bình quân phản ánh nhịp độ tăng điển hình của hiện tượng nghiên cứu trong thời gian dài.


Tốc độ tăng bình quân (

[image: image160.wmf]i


v


) = Tốc độ phát triển bình quân (

[image: image161.wmf]t


) – 1 (hay 100).


Từ kết quả tính tốc độ phát triển bình quân năm về điện sản xuất ra: 

[image: image162.wmf]t


= 1,139 hoặc 113,9%, tính được tốc độ tăng bình quân (

[image: image163.wmf]i


v


) thời kỳ 1995-2002:
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v


= 1,139 – 1 = 0,139 


hoặc


[image: image165.wmf]i


v


 = 113,9 – 100 = 13,9%


3.3.2.5. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng lên


Giá trị tuyệt đối của 1% tăng lên nói lên mức độ thực tế của 1% tốc độ tăng, được tính bằng cách đem chia lượng tuyệt đối từng kỳ cho tốc độ tăng từng kỳ. Công thức tính:


		Giá trị tuyệt đối
của 1% tăng lên

		=

		Lượng tăng tuyệt đối từng kỳ

		;    (3.3.5a)



		

		

		Tốc độ tăng từng kỳ (%)

		





hoặc:


		Giá trị tuyệt đối
của 1% tăng lên

		=

		Mức độ kỳ gốc (liên hoàn)

		;    (3.3.5b)



		

		

		100

		





Ví dụ: Sản lượng điện của Việt Nam năm 2001 (i=7) là 30,7 tỷ kwh, năm 2002 (i=8) là 35,6 tỷ kwh. Như vậy, tính được các chỉ tiêu năm 2002 so với năm 2001.


- Lượng tăng tuyệt đối: 


(8/7 = 35,6 – 30,7 = 4,9 (tỷ kwh)


- Tốc độ tăng: 
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- Giá trị tuyệt đối của 1% sản lượng điện tăng lên:
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3.3.3. Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng


3.3.3.1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian


Đó là phương pháp điều chỉnh một dãy số biến động theo thời gian, nhằm nêu lên xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng. Phương pháp này được áp dụng khi dãy số có những khoảng thời gian ngắn và có quá nhiều mức độ, do đó không thể hiện được rõ xu hướng phát triển của hiện tượng. Có thể rút bớt các mức độ trong dãy số bằng cách mở rộng các khoảng cách thời gian của các mức độ, như biến đổi mức độ chỉ tiêu hàng ngày thành mức độ chỉ tiêu hàng tháng, từ hàng tháng thành quý, từ hàng quý thành hàng năm,...


3.3.3.2. Phương pháp số bình quân trượt


Đó là phương pháp điều chỉnh một dãy số biến động theo thời gian có các mức độ lên xuống thất thường, nhằm loại trừ các nhân tố ngẫu nhiên và phát hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng. áp dụng phương pháp này, trước hết người ta lấy một nhóm (ba, bốn, năm,...) mức độ đầu tiên để tính một số bình quân. Tiếp tục tính các số bình quân trượt của các nhóm khác bằng cách lần lượt bỏ mức độ trên cùng và thêm vào mức độ kế tiếp cho đến mức độ cuối cùng của nhóm.

Ví dụ: Một dãy số biến động theo thời gian gồm các mức độ y1, y2,..., yn. Tính số bình quân di động cho từng nhóm 3 mức độ.



[image: image168.wmf]3


y


y


y


y


3


2


1


I


+


+


=


;


[image: image169.wmf]3


y


y


y


y


4


3


2


II


+


+


=


;




[image: image170.wmf]3


y


y


y


y


5


4


3


III


+


+


=


;
...
;
(3.3.6)


Như vậy cuối cùng cũng có thể lập một dãy số mới gồm các số bình quân di động 
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,... có thể tiếp tục điều chỉnh một vài lần nữa, bằng cách tính số bình quân di động của các số bình quân di động trong dãy số.


3.3.3.3. Phương pháp điều chỉnh bằng phương trình toán học


Phương pháp điều chỉnh bằng phương trình toán học các mức độ của chỉ tiêu trong một dãy số biến động theo thời gian, nhằm nêu lên xu hướng phát triển cơ bản hiện tượng. Theo phương pháp này, có thể căn cứ vào tính chất biến động của các mức độ của chỉ tiêu trong dãy số để xác định một phương trình hồi quy biểu diễn biến động theo đường thẳng hoặc đường cong, từ đó tính các mức độ lý thuyết thay cho các mức độ thực tế của chỉ tiêu. Bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất xây dựng được hệ thống phương trình chuẩn tắc để tính các tham số của các phương trình cần điều chỉnh.


Sau đây là một số dạng phương trình hồi quy đơn giản thường được sử dụng:


* Phương trình đường thẳng
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(3.3.7a)


Các tham số a0 và a1 được xác định theo hệ phương trình chuẩn tắc sau đây:
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(3.3.7b)


Đồ thị biểu diễn phương trình đường thẳng (y = a0 + a1t) có dạng:




* Phương trình parabol bậc 2
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(3.3.8a)


Các tham số a0, a1 và a2 được xác định theo hệ phương trình chuẩn tắc sau đây:
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(3.3.8b)


Đồ thị biểu diễn phương trình đường bậc hai
(y = a0 + a1t + a2t2) có dạng:




* Phương trình bậc 3
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 = a0 + a1t + a2t2 + a3t3 
;
(3.3.9a) 


Các tham số a0, a1, a2 và a3 của phương trình bậc ba được xác định theo hệ phương trình chuẩn tắc sau:
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(3.3.9b)


Đồ thị biểu diễn phương trình đường bậc ba có dạng:




* Phương trình hàm mũ
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(3.3.10a)


Phương trình hàm số mũ được sử dụng khi các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ nhau.


Các tham số a0 và a1 được xác định theo hệ phương trình chuẩn tắc sau đây:
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(3.3.10b)


Đồ thị biểu diễn phương trình hàm số mũ có dạng:




Xét một ví dụ đơn giản sau đây điều chỉnh theo phương trình đường thẳng (
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): Giả sử có tài liệu về năng suất lúa bình quân một vụ của một địa phương qua một số năm và lập thành bảng tính 3.3.1 như sau:


Bảng 3.3.1: Bảng tính toán các tham số
của hệ phương trình chuẩn tắc


		Năm

		Năng suất bình quân (Tạ/ha) (y)

		Phần tính toán



		

		

		Thứ tự thời gian (t)

		.t2

		.ty
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y






		1998

		30

		1

		1

		30

		30,4



		1999

		32

		2

		4

		64

		31,2



		2000

		31

		3

		9

		93

		32,0



		2001

		34

		4

		16

		136

		32,8



		2002

		33

		5

		25

		165

		33,6



		Cộng

		160

		15

		55

		488

		





Dựa vào hệ phương trình 3.3.7b nêu trên, thay các số liệu tính toán được trong bảng vào hệ phương trình, có:
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Giải ra ta được:   
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Từ đó: 

[image: image186.wmf]t


y


= 29,6 + 0,8t


a1 = 0,8 phản ánh mức tăng bình quân hàng năm của năng suất lúa là 0,8 tạ/ha.


Để điều chỉnh dãy số biến động theo hàm số phù hợp với thực tế, trước hết phải dựa vào lý thuyết kinh tế để phân tích tính chất và xu thế biến động của hiện tượng. Sau đó dựa vào số liệu thực tế đưa lên đồ thị để nhận biết dạng hàm, từ đó chọn một số dạng cơ bản phù hợp để điều chỉnh, thay giá trị thời gian t vào các hàm đã điều chỉnh để tính các giá trị lý thuyết của từng hàm (
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). Mỗi phương trình điều chỉnh sẽ tính được một hệ số mô tả.
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(3.3.11) 


Trong đó:
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Phương trình nào có hệ số mô tả nhỏ nhất, tức là hệ số xác định lớn nhất thì sẽ phản ánh phù hợp nhất xu thế biến động của chỉ tiêu và đó là phương trình điều chỉnh được lựa chọn.


Việc giải các hệ phương trình chuẩn tắc nêu trên để tính các tham số a0, a1, a2,... cũng như tính toán các giá trị lý thuyết (

[image: image191.wmf]t
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ˆ


) theo các mô hình hồi quy khá phức tạp và có khối lượng tính toán khá lớn. Nhưng ngày nay nhờ công cụ máy tính, chúng ta có thể thực hiện được các yêu cầu đó một cách nhanh chóng và thuận lợi. Các kết quả của bài toán máy tính chạy ra còn cho ta những kết quả về hệ số xác định, hệ số mô tả để có căn cứ kết luận mức độ đại diện của từng đường hồi quy lý thuyết làm cơ sở cho ta lựa chọn mô hình tốt nhất.


3.3.3.4. Phân tích biến động thời vụ


Đó là phương pháp nghiên cứu và xác định sự biến động một cách có quy luật vào những thời kỳ nhất định trong vòng một năm của một hiện tượng kinh tế - xã hội. Biến động thời vụ có thể do những nguyên nhân như điều kiện địa lý, thời tiết, tập quán sinh hoạt của con người,... Ví dụ: Trong công nghiệp, tình hình chế biến chè, mía, hoa quả hộp,... phụ thuộc vào vụ thu hoạch; trong xây dựng cơ bản khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng bởi thời tiết trong năm; trong thương nghiệp nhiều mặt hàng có lượng tiêu thụ nhiều hay ít tuỳ theo mùa.


Biến động thời vụ ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất và sinh hoạt, nhiệm vụ của thống kê khi phân tích biến động thời vụ là: Dựa trên số liệu thống kê nhiều năm (ít nhất là 3 năm) tính các chỉ số thời vụ.


* Trường hợp biến động thời vụ của các tháng tương ứng giữa các năm tương đối ổn định, không có hiện tượng tăng (hoặc giảm) rõ rệt thì chỉ số thời vụ được tính theo công thức sau đây:
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(3.3.12a)


Trong đó: 


Ii - Chỉ số thời vụ của thời gian t;
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- Số bình quân các mức độ của các thời gian cùng tên i;
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- Số bình quân của tất cả các mức độ trong các dãy số. 


Ví dụ: Có tài liệu về mức tiêu thụ hàng hoá "X" ở một địa phương trong 3 năm như bảng 3.3.2:


Bảng 3.3.2: Tính toán chỉ số thời vụ


		 Năm (j)



Tháng (i)

		Mức tiêu thụ hàng hoá "X"
(yit - triệu đồng)
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		2000

		2001

		2002

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		1495

		1500

		1490

		1495

		62,9



		2

		1461

		1490

		1480

		1477

		62,2



		3

		1533

		1599

		1604

		1578

		66,4



		4

		1922

		2210

		2005

		2046

		86,1



		5

		2746

		2804

		2745

		2765

		116,4



		6

		3289

		3282

		3250

		3274

		137,8



		7

		3523

		3620

		3700

		3614

		152,1



		8

		3330

		3300

		3215

		3282

		138,2



		9

		2597

		2604

		2599

		2597

		109,3



		10

		2249

		2205

		2304

		2253

		94,8



		11

		2144

		2200

		2190

		2178

		91,7



		12

		1983

		1889

		1950

		1941

		81,7



		Tổng cả năm

		28272

		28703

		28523

		2375

		





Từ số liệu cột 2, 3, 4 bảng 3.3.2, ta tính mức tiêu thụ hàng hoá bình quân tháng 1: 
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 triệu đồng.


Bằng cách tương tự ta tính giá trị trung bình tháng
2, 3,...,12 như cột 5 của bảng.


Tiếp tục tính bình quân chung của tất cả các mức độ là:
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triệu đồng


Tiếp đến, tính các chỉ số thời vụ cho tháng 1 theo công thức 3.3.12a.
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Bằng cách tương tự ta tính chỉ số thời vụ cho các tháng còn lại (từ tháng 2 đến tháng 12) trong năm và kết quả được hệ thống ở cột 6 bảng trên.


* Trường hợp biến động thời vụ của các tháng tương ứng giữa các năm có sự tăng (hoặc giảm) rõ rệt thì chỉ số thời vụ được tính theo công thức sau đây:
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(3.3.12b)


Trong đó:


yij - Mức độ thực tế ở thời gian i của năm j;
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- Mức độ tính toán (có thể là số trung bình trượt hoặc dựa vào phương trình toán học ở thời gian i của năm thứ j);


n - Số năm nghiên cứu. 


Hiện nay, với sự trợ giúp của các phần mềm như: SPSS, STATA, Eview, Excel... chúng ta dễ dàng tính toán các tham số trên.


3.4. Phương pháp phân tích tương quan


3.4.1. Liên hệ tương quan và phương pháp phân tích tương quan 


Mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau giữa các chỉ tiêu hoặc tiêu thức của hiện tượng (từ đây chỉ dùng từ "chỉ tiêu" đặc trưng cho cả hai), trong đó sự biến động của một chỉ tiêu này (chỉ tiêu kết quả) là do tác động của nhiều chỉ tiêu khác (các chỉ tiêu nguyên nhân) gọi là liên hệ tương quan - một hình thức liên hệ không chặt chẽ.


Ví dụ: Năng suất lúa tăng lên là do tác động của nhiều nhân tố: Phân bón, giống lúa, làm đất, chăm bón,... thì liên hệ giữa năng suất lúa và các nhân tố nêu trên là quan hệ tương quan; trong đó năng suất lúa là chỉ tiêu kết quả, còn phân bón, giống lúa, chi phí chăm bón, làm đất là các chỉ tiêu nguyên nhân.


Chú ý rằng trong quan hệ tương quan, tác động của các chỉ tiêu nguyên nhân đối với chỉ tiêu kết quả có các mức độ khác nhau: Có chỉ tiêu nguyên nhân gây ảnh hưởng nhiều (tương quan mạnh), có chỉ tiêu nguyên nhân gây ảnh hưởng không đáng kể (tương quan yếu). Điều này phụ thuộc vào tính chất quan hệ của các chỉ tiêu và điều kiện cụ thể của từng trường hợp.


Mục đích cuối cùng của phân tích thống kê là nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu khác nhau và xác định mức độ ảnh hưởng của từng chỉ tiêu cũng như mức độ ảnh hưởng của nhiều chỉ tiêu nguyên nhân đến chỉ tiêu kết quả cụ thể như thế nào?


Một phương pháp toán học áp dụng vào việc phân tích thống kê nhằm biểu hiện và nghiên cứu mối liên hệ tương quan giữa các chỉ tiêu của hiện tượng kinh tế - xã hội là phương pháp phân tích tương quan.


Khi phân tích tương quan không thể xác định quan hệ và mức độ ảnh hưởng lẫn nhau của tất cả các chỉ tiêu của hiện tượng mà chỉ thể hiện trên hai hay một số chỉ tiêu nào đó được xem là chủ yếu (có tương quan mạnh hơn) với giả thiết các chỉ tiêu khác còn lại coi như không thay đổi.


Quá trình phân tích tương quan gồm các công việc cụ thể sau:


- Phân tích định tính về bản chất của mối quan hệ, đồng thời dùng phương pháp phân tổ hoặc đồ thị để xác định mức độ thực tế của mối quan hệ tương quan, tính chất và xu thế của mối quan hệ đó.


- Biểu hiện cụ thể mối liên hệ t​ương quan bằng một phương trình hồi quy tuyến tính (đư​ờng thẳng) hoặc ph​ương trình hồi quy phi tuyến tính (đư​ờng cong) và tính các tham số của các phư​ơng trình hồi quy nói trên.


- Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan bằng các hệ số tương quan hoặc tỉ số tương quan. 


Phương pháp tương quan cho phép đánh giá mức độ quan hệ bằng số liệu cụ thể giữa các chỉ tiêu của hiện tượng nghiên cứu. Đây là ưu điểm nổi bật của phương pháp phân tích tương quan, nên phương pháp có thể áp dụng rất rộng rãi và có hiệu quả trong phân tích thống kê kinh tế.


3.4.2. Phân tích mối liên hệ tương quan giữa các tiêu thức biến đổi theo không gian


Liên hệ tương quan giữa các chỉ tiêu biến đổi theo không gian, nghĩa là mối liên hệ của các chỉ tiêu được nghiên cứu trên góc độ các không gian khác nhau và được sắp xếp theo một thứ tự nào đó. Ví dụ, nghiên cứu mối liên hệ giữa tuổi nghề của công nhân với năng suất lao động của họ.


Với liên hệ tương quan không gian, có 3 trường hợp nghiên cứu: Liên hệ tương quan tuyến tính giữa hai chỉ tiêu, liên hệ tương quan phi tuyến tính giữa hai chỉ tiêu và liên hệ tương quan tuyến tính giữa nhiều chỉ tiêu.


3.4.2.1. Liên hệ tương quan tuyến tính giữa hai chỉ tiêu


a. Phương trình hồi quy tuyến tính (đường thẳng)


Nếu gọi y và x là các trị số thực tế của chỉ tiêu kết quả và nguyên nhân có thể xây dựng được phương trình hồi quy đường thẳng như sau:
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(3.4.1a)


Trong đó: 
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 là trị số lý thuyết (điều chỉnh) của chỉ tiêu kết quả; a và b là các hệ số của phương trình (trong đó b > 0 thì đường thẳng đi lên, b < 0 thì đường thẳng đi xuống và b = 0 đường thẳng song song với trục hoành).


Có thể biểu diễn giá trị thực tế và giá trị lý thuyết của chỉ tiêu kết quả (qua trục tung) trong quan hệ với chỉ tiêu nguyên nhân (qua trục hoành) qua đồ thị 3.4.1:


Đồ thị 3.4.1: Đặc trưng mối quan hệ giữa chỉ tiêu kết quả (y)
và chỉ tiêu nguyên nhân (x)
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Bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất xây dựng được hệ phương trình chuẩn tắc xác định các hệ số a và b của phương trình đường thẳng như sau:
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(3.4.1b)


Ví dụ: Có số liệu về tuổi nghề và năng suất lao động của các công nhân như cột 1 và 2 bảng 3.4.1:


Bảng 3.4.1. Bảng tính toán các hệ số của phương trình
đường thẳng


		STT
công
nhân

		Tuổi nghề  x
(Năm)

		Năng suất
lao động - y (Triệu đồng)

		xy

		x2

		y2



		A

		1

		2

		3=1x2

		4=(1)2

		5=(2)2



		A

		1

		3

		3

		1

		9



		B

		3

		12

		36

		9

		144



		C

		4

		9

		36

		16

		81



		D

		5

		16

		80

		25

		256



		E

		7

		12

		84

		49

		144



		F

		8

		21

		168

		64

		441



		G

		9

		21

		189

		81

		441



		H

		10

		24

		240

		100

		576



		I

		11

		19

		209

		121

		361



		K

		12

		27

		324

		144

		729



		Tổng

		70

		164

		1369

		610

		3182





Từ số liệu đã cho của x và y ở bảng 3.4.1, ta tính toán các đại lượng xy, x2 và y2 như cột 3, 4 và 5 của bảng.


Thay số liệu tính được ở bảng 3.4.1 vào hệ phương trình 3.4.1b ta có:
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Giải hệ phương trình tính được: a = 3,52 và b = 1,84.


Dạng cụ thể của phương trình đường thẳng là:
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b. Hệ số tương quan tuyến tính giữa hai chỉ tiêu (ký hiệu là r)


Công thức tính hệ số tương quan:
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(3.4.2a)


Trong đó: 
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Bằng cách biến đổi ta có hệ số tương quan như sau:
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(3.4.2b)


Trong đó:
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Hệ số tương quan có giá trị trong khoảng từ (1 đến 1 (
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- Khi r mang dấu dương, giữa x và y có tương quan thuận, khi r mang dấu âm là có tương quan nghịch;


- Khi r càng gần 0 thì quan hệ càng lỏng lẻo, ngược lại khi r càng gần 1 hoặc (1 thì quan hệ càng chặt chẽ. Trường hợp r = 0 thì giữa x và y không có quan hệ.


Trở lại ví dụ bảng 3.4.1, ta tính được:
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Từ số liệu tính toán tiếp tục tính hệ số tương quan (theo công thức 3.4.2b):
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Theo kết quả tính toán có r = 0,909, chứng tỏ giữa tuổi nghề và năng suất lao động của công nhân có mối liên hệ thuận khá chặt chẽ.


3.4.2.2. Liên hệ tương quan phi tuyến tính giữa hai chỉ tiêu


Mối liên hệ tương quan phi tuyến tính, tức là có phương trình hồi quy là đường cong, ví dụ như mối liên hệ giá thành đơn vị sản phẩm và khối lượng sản phẩm: Sự tăng lên của khối lượng sản phẩm có thể dẫn đến việc giảm giá thành đơn vị sản phẩm, nhưng việc giảm này không theo một tỷ lệ tương ứng với sự tăng lên của khối lượng sản phẩm, mà giảm theo tỷ lệ nhỏ dần. Nếu biểu diễn quan hệ giữa 2 chỉ tiêu này lên đồ thị sẽ có dạng hypecbol.


a. Một số phương trình hồi quy phi tuyến


Trong thực tế tuỳ theo đặc điểm và tính chất của mối quan hệ ta lựa chọn phương trình hồi quy phi tuyến tính phù hợp. Sau đây là một số phương trình hồi quy phi tuyến tính thường được sử dụng:


* Phương trình parabol bậc 2:
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(3.4.3a)


Phương trình parabol bậc 2 thường được sử dụng khi các trị số của chỉ tiêu nguyên nhân tăng lên thì trị số của chỉ tiêu kết quả tăng (hoặc giảm), việc tăng (hoặc giảm) đạt đến trị số cực đại (hoặc cực tiểu) rồi sau đó lại giảm (hoặc tăng). Ví dụ, nghiên cứu mối liên hệ giữa lượng tiêu hao than và chất lượng gạch máy. Khi lượng tiêu hao than cho 1000 viên gạch còn thấp thì nếu tăng lượng tiêu hao than sẽ làm cho gạch nung ra già hơn, chất lượng cao hơn. Nhưng tăng lượng tiêu hao than đạt đến một mức nào đó (vừa đủ), nếu tiếp tục tăng nữa thì sẽ làm cho gạch nung ra bị khê phồng tức là làm cho chất lượng gạch lại giảm đi. Khi lượng tiêu hao than đạt đến mức vừa đủ thì gạch máy sẽ đạt chất lượng cao nhất (đạt giá trị cực đại).


Bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất ta xây dựng được hệ phương trình chuẩn tắc để xác định các hệ số a, b và c của phương trình hồi quy 3.4.3a như sau:
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(3.4.3b)

* Phương trình hypecbol:
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(3.4.4a)


Phương trình hypecbol được áp dụng trong trường hợp khi các trị số của chỉ tiêu nguyên nhân tăng lên thì trị số của chỉ tiêu kết quả giảm nhưng mức độ giảm nhỏ dần và đến một giới hạn nào đó (
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) thì hầu như không giảm. Ví dụ, quan hệ giữa giá thành đơn vị sản phẩm và khối lượng sản phẩm sản xuất là quan hệ theo phương trình hybecbol như đã nói ở trên.


Bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất ta xây dựng được hệ phương trình chuẩn tắc xác định hệ số a và b của phương trình (3.4.4a) như sau:
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(3.4.4b)

* Phương trình hàm số mũ:
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(3.4.5a)


Phương trình hàm số mũ được áp dụng trong trường hợp cùng với sự tăng lên của chỉ tiêu nguyên nhân thì trị số của các chỉ tiêu kết quả thay đổi theo cấp số nhân, nghĩa là có tốc độ tăng xấp xỉ nhau.


Bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất xây dựng được hệ phương trình chuẩn tắc để xác định các hệ số của phương trình hồi quy như sau:
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(3.4.5b)


b. Tỉ số tương quan


Đối với liên hệ tương quan phi tuyến tính giữa 2 chỉ tiêu sẽ dùng tỉ số tương quan (ký hiệu 
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) để đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ. Công thức tính tỉ số tương quan như sau:
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(3.4.6)


Trong đó: 


- 
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: Phương sai đo độ biến thiên của chỉ tiêu y do ảnh hưởng riêng của chỉ tiêu x; với 
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 là giá trị lý thuyết của đường hồi quy phi tuyến tính giữa y và x được xác định;


- 
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: Phương sai đo độ biến thiên của chỉ tiêu y do ảnh hưởng của tất cả các chỉ tiêu nguyên nhân.


Tỉ số tương quan có một số tính chất sau:


+ Tỉ số tương quan lấy giá trị trong khoảng 
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- Nếu 
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 thì giữa x và y không có liên hệ tương quan;


- Nếu 
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 thì giữa x và y có liên hệ hàm số;


- Nếu 
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 càng gần 1 thì giữa x và y có liên hệ tương quan càng chặt chẽ và càng gần 0 thì liên hệ tương quan càng lỏng lẻo.


+ Tỉ số tương quan lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan, tức là 
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 thì giữa x và y có mối liên hệ tương quan tuyến tính.


3.4.2.3. Liên hệ tương quan tuyến tính giữa nhiều chỉ tiêu


Trong thực tế các hiện tượng kinh tế - xã hội, một chỉ tiêu kết quả thường do tác động của nhiều chỉ tiêu nguyên nhân. Ví dụ, năng suất lao động của công nhân tăng lên do ảnh hưởng của các yếu tố nguyên nhân: Tuổi nghề, trình độ trang bị kỹ thuật, trình độ quản lý, v.v... Do đó vấn đề đặt ra là cần phải nghiên cứu mối liên hệ giữa một chỉ tiêu kết quả với một số chỉ tiêu nguyên nhân.


Để dễ theo dõi, dưới đây chỉ trình bày nội dung và phương pháp phân tích mối liên hệ tương quan giữa ba chỉ tiêu.


a. Phương trình hồi quy tuyến tính giữa ba chỉ tiêu


Nếu gọi y là chỉ tiêu kết quả và x1, x2 là các chỉ tiêu nguyên nhân, ta có phương trình hồi quy tuyến tính giữa
3 chỉ tiêu như sau:
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(3.4.7a)


Bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất, xây dựng được hệ phương trình chuẩn tắc để tính các tham số của phương trình hồi quy 3.4.7a như sau:
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(3.4.7b)


b. Hệ số tương quan


Để đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan tuyến tính nhiều chỉ tiêu, người ta thường tính toán các hệ số tương quan gồm: Hệ số tương quan bội và hệ số tương quan riêng.


* Hệ số tương quan bội (Ký hiệu là R) được dùng để đánh giá trình độ chặt chẽ giữa chỉ tiêu kết quả với tất cả các chỉ tiêu nguyên nhân được nghiên cứu. Công thức tính như sau:
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(3.4.8)


Trong đó: 
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 là các hệ số tương quan tuyến tính giữa các cặp tiêu thức y với x1, y với x2 và x1 với x2 (tính như các công thức 3.4.2a, 3.4.2b hoặc 3.4.2c).


Hệ số tương quan bội nhận giá trị trong khoảng (0;1(, tức là 0 ( R ( 1.


Như vậy, R càng gần 0 thì quan hệ tương quan càng lỏng lẻo và R càng gần 1 thì quan hệ càng chặt chẽ.


Nếu R=0 thì không có quan hệ tương quan và nếu R=1 thì quan hệ tương quan trở thành quan hệ hàm số.


* Hệ số tương quan riêng được dùng để đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ giữa tiêu thức kết quả với từng tiêu thức nguyên nhân trong điều kiện đã loại trừ ảnh hưởng của các tiêu thức nguyên nhân khác. Trong trường hợp mối liên hệ giữa y với x1 và x2 ở trên có thể tính:


- Hệ số tương quan riêng giữa y và x1 (loại trừ ảnh hưởng của x2):
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(3.4.9a)


- Hệ số tương quan riêng giữa y và x2 (loại trừ ảnh hưởng của x1):
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(3.4.9b)


Ví dụ: Có tài liệu về năng suất lao động, phần trăm chi phí nguyên vật liệu nhập ngoại trong giá thành sản phẩm và giá thành đơn vị sản phẩm của 5 doanh nghiệp cùng sản xuất ra 1 loại sản phẩm như bảng 3.4.2:


Bảng 3.4.2: Một số chỉ tiêu của 5 doanh nghiệp 


		Thứ tự
Doanh nghiệp

		Năng suất lao động (x1 - Triệu đồng)

		% nguyên vật liệu nhập ngoại - x2 (%)

		Giá thành đơn vị (y - Nghìn đồng)



		1

		20

		52

		44



		2

		21

		51

		43



		3

		23

		51

		42



		4

		25

		50

		40



		5

		26

		51

		41



		Tổng số

		115

		255

		210



		Số bình quân

		23

		51

		42



		Độ lệch chuẩn

		2,28

		0,63

		1,41





Từ số liệu đã cho ở bảng 3.4.2 ta lập bảng tính toán 3.4.3:


Bảng 3.4.3: Bảng tính các đại lượng cho hệ phương trình 


		TT
Doanh nghiệp

		x1y

		x2y

		x1x2
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		y2



		1

		880

		2288

		1040

		400

		2704

		1936



		2

		903

		2193

		1071

		441

		2601

		1849



		3

		966

		2142

		1173

		529

		2601

		1764



		4

		1000

		2000

		1250

		625

		2500

		1600



		5

		1066

		2091

		1326

		676

		2601

		1681



		Tổng số

		4815

		10714

		5860

		2671

		13007

		8830



		SỐ BQ

		963

		2142,8

		1172

		534,2

		2691,4

		1766





Thay số liệu vào hệ phương trình chuẩn tắc 3.4.7b ta có:
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Giải hệ phương trình ta được: a0 = - 4,26; a1 = - 0,37;
a2 = 1,07.


Do đó:


Phương trình hồi quy:
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Các hệ số tương quan:


- Các hệ số tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức:
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- Hệ số tương quan bội:
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- Các hệ số tương quan riêng:




[image: image258.wmf](


)


(


)


(


)


987


,


0


69


,


0


1


89


,


0


1


69


,


0


89


,


0


94


,


0


r


2


2


)


x


(


yx


2


1


-


=


-


-


-


´


-


-


=






[image: image259.wmf](


)


(


)


(


)


(


)


88


,


0


69


,


0


1


94


,


0


1


69


,


0


94


,


0


89


,


0


r


2


2


)


x


(


yx


1


2


=


-


-


-


´


-


-


=




Các kết quả tính toán ở trên cho thấy mối liên hệ giữa giá thành đơn vị sản phẩm với năng suất lao động và tỷ lệ phần trăm nguyên, vật liệu nhập ngoại trong giá thành rất chặt chẽ (
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). Trong mối liên hệ này thì năng suất lao động tỷ lệ nghịch với giá thành đơn vị sản phẩm, còn tỷ lệ giá trị nguyên, vật liệu nhập ngoại tỷ lệ thuận với giá thành đơn vị sản phẩm.


3.4.3. Phân tích mối liên hệ tương quan giữa hai chỉ tiêu biến động theo thời gian


Mối liên hệ tương quan theo thời gian là mối liên hệ không chặt chẽ giữa các dãy số biến động theo thời gian; trong đó có một số dãy số biểu hiện biến động của các chỉ tiêu nguyên nhân (sự biến động của nó sẽ ảnh hưởng đến biến động của chỉ tiêu kết quả) và một dãy số biểu hiện biến động của chỉ tiêu kết quả (sự biến động của nó phụ thuộc vào biến động của các chỉ tiêu nguyên nhân).


Phân tích mối liên hệ tương quan giữa các dãy số theo thời gian chính là xác định mức độ chặt chẽ của mối liên hệ giữa các dãy số. Do đặc điểm nghiên cứu tương quan theo dãy số thời gian là rất phức tạp nên ở đây chỉ trình bày tương quan tuyến tính giữa hai dãy số.


Đặc điểm của dãy số biến động theo thời gian là tồn tại hiện tượng tự tương quan giữa các mức độ của dãy số. Để kiểm tra hiện tượng này ta tiến hành tính hệ số tương quan tuyến tính giữa các mức độ của dãy số đã cho (xt hoặc yt) với mức độ của dãy số đó nhưng lệch đi thời gian 1 năm (t = 1). Khi nghiên cứu riêng cho từng dãy (đại lượng x hay y) về bản chất đều có công thức tính giống nhau, chỉ khác nhau là theo x hoặc theo y. Từ đây các trường hợp nghiên cứu riêng của từng dãy thống nhất chỉ ký hiệu chung là x.


Công thức tính hệ số tự tương quan riêng cho từng dãy số chẳng hạn x như sau:
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(3.4.10)


Trong đó: 


t - Chỉ thứ tự thời gian theo từng năm;


xt, xt+1 - Mức độ thực tế của dãy thuộc năm t và của năm sau năm t (t+1);


(t và (t+1 - Các độ lệch chuẩn tương ứng;
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- Hệ số phản ánh mức độ tự tương quan. 


Trị số của hệ số này càng gần 1 thì đặc điểm tự tương quan càng mạnh và ngược lại càng gần 0 thì đặc điểm tự tương quan càng yếu.


Khi kiểm tra đặc điểm tự tương quan của dãy số ta xét hai khả năng:


* Nếu thấy đặc điểm này yếu (
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 gần 0) thì hệ số tương quan tuyến tính giữa hai dãy xt và yt (rx,y) vẫn tính trực tiếp theo các mức độ thực tế (xt và yt) như tương quan tuyến tính giữa hai chỉ tiêu biến động theo không gian đã trình bày ở trên.
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(3.4.11)


Trong đó các đại lượng được tính như sau:
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 - Trung bình của x ; 
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(x - Độ lệch chuẩn của các mức độ riêng biệt với mức độ bình quân chung của x.
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(y - Độ lệch chuẩn của các mức độ riêng biệt với mức độ bình quân chung của y.
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* Nếu thấy đặc điểm tự tương quan của hai dãy số mạnh (
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gần 1 hoặc -1) thì hệ số tương quan giữa hai dãy xt và yt không thể tính trực tiếp theo các mức độ thực tế (xt và yt) mà theo các độ lệch giữa mức độ thực tế (xt, yt) và mức độ lý thuyết tương ứng (
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). Công thức tính như sau:
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(3.4.12)


Trong đó: 
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là các độ lệch giữa mức độ thực tế (xt, yt) và các mức độ lý thuyết tương ứng (
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Các mức độ lý thuyết 
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 có thể xác định đ​ược bằng nhiều phương pháp, như​ng phổ biến và có ý nghĩa nhất là bằng phư​ơng pháp điều chỉnh dãy số theo ph​ương trình toán học (ph​ương trình hồi quy).


Trong kinh tế thường dùng một số dạng, phương trình toán học chủ yếu sau đây để điều chỉnh các dãy số:


- Phương trình tuyến tính: 
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(3.4.13a)


- Phương trình parabol bậc hai:
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(3.4.13b)


- Phương trình parabol bậc ba:
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(3.4.13c)


- Phương trình hypecbol: 
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(3.4.13d)


- Phương trình hàm số mũ: 
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(3.4.13e)


Phương pháp tính các hệ số theo từng dạng phương trình trên đã được trình bày ở điểm 3.3.3 mục 3.3 của phần này. 


Để xác định quy luật phát triển của từng dãy số theo loại phương trình này, trước tiên phải đưa số liệu lên đồ thị. Nếu quan sát trên dãy số phát triển rõ nét theo một loại phương trình nào đó thì có thể điều chỉnh dãy số một lần. Trường hợp khó xác định một cách cụ thể theo một loại phương trình nào đó thì phải tiến hành điều chỉnh dãy số theo một số phương trình. Sau đó ứng với mỗi phương trình đã được điều chỉnh chúng ta tính toán các sai số mô tả:
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rồi chọn phương trình nào có hệ số mô tả nhỏ nhất.


Dưới đây là ví dụ tính toán hệ số tương quan tuyến tính phản ánh mối liên hệ giữa hai dãy số biến động theo thời gian: mức trang bị vốn cho người lao động và năng suất lao động của công nghiệp Việt Nam từ 1990 đến 2003.


Bảng 3.4.4: Mức trang bị vốn và năng suất lao động
của công nghiệp VN 


Đơn vị: Triệu đồng


		Năm

		Thứ tự năm
t

		Mức trang bị vốn
xi

		Năng suất lao động
yi

		Năm

		Thứ tự năm
t

		Mức trang bị vốn
xi

		Năng suất lao động
yi



		A

		B

		1

		2

		A

		B

		1

		2



		1990

		1

		25,18 

		12,97 

		1997

		8

		58,97 

		28,65 



		1991

		2

		30,96 

		15,61 

		1998

		9

		64,30 

		29,96 



		1992

		3

		35,44 

		18,71 

		1999

		10

		69,72 

		30,40 



		1993

		4

		41,33 

		21,69 

		2000

		11

		75,30 

		32,60 



		1994

		5

		46,37 

		24,50 

		2001

		12

		83,35 

		35,21 



		1995

		6

		50,45 

		25,78 

		2002

		13

		85,14 

		35,58 



		1996

		7

		53,75 

		26,84 

		2003

		14

		87,28 

		36,45 





Từ số liệu bảng 3.4.4 ta lần lượt tính theo các bước sau:


Bước 1. Kiểm tra tính chất tự tương quan của 2 dãy số trên.


áp dụng công thức 3.4.10 ta tính được các hệ số tự tương quan: 


Dãy xt: R xt, xt+1 = 0,9965 và dãy yt: Ryt, yt+1 = 0,9942


Kết quả tính toán trên chứng tỏ cả 2 dãy số đều có tính chất tự tương quan rất mạnh.


Bước 2. Tiến hành hồi quy hai dãy số về mức năng suất lao động và mức trang bị vốn cho lao động theo các dạng hàm: Tuyến tính, hàm bậc hai và hàm số mũ. Kết quả tính toán cho thấy cả hai dãy số năng suất lao động và mức trang bị vốn của lao động hồi quy theo hàm parabol bậc hai có hệ số mô tả nhỏ nhất, tức là có hệ số xác định lớn nhất.


Vậy hàm số được lựa chọn để điều chỉnh biến động của hai dãy số như sau:


- Đối với dãy số xt:
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= 20,6536 + 4,9791 t + 0,0044 t2 
;
(3.4.14a)


- Đối với dãy yt:
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= 10,71973 + 2,86166 t – 0,0745 t2 
;
(3.4.14b)


Bước 3. Từ các dạng hàm lý thuyết 3.4.14a và 3.4.14b, lần lượt thay giá trị t từ 1 đến 13 vào tính được các giá trị lý thuyết về mức trang bị vốn (

[image: image296.wmf]t


x


ˆ
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) như số liệu cột 3 và 4 bảng 3.4.5.


Bảng 3.4.5: Độ lệch giữa giá trị thực tế và lý thuyết
của mức trang bị vốn và năng suất lao động


Đơn vị tính: Triệu đồng


		Năm

		Giá trị thực tế

		Giá trị lý thuyết

		Độ lệch giữa thực tế và lý thuyết



		

		Mức trang bị vốn
xi

		Năng suất lao động
yi

		Mức trang bị vốn
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		Năng suất lao động
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		Mức trang
bị vốn
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		Năng suất
lao động
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		A

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1990

		25,18

		12,97

		25,6284

		13,5069

		-0,4460

		-0,5391



		1991

		30,96

		15,61

		30,5944

		16,1450

		0,3668

		-0,5318



		1992

		35,44

		18,71

		35,5517

		18,6342

		-0,1164

		0,0718



		1993

		41,33

		21,69

		40,5003

		20,9744

		0,8344

		0,7203



		1994

		46,37

		24,50

		45,4402

		23,1655

		0,9268

		1,3301



		1995

		50,45

		25,78

		50,3714

		25,2077

		0,0802

		0,5701



		1996

		53,75

		26,84

		55,2938

		27,1009

		-1,5480

		-0,2574



		1997

		58,97

		28,65

		60,2076

		28,8450

		-1,2368

		-0,1996



		1998

		64,30

		29,96

		65,1126

		30,4402

		-0,8163

		-0,4850



		1999

		69,72

		30,40

		70,0089

		31,8864

		-0,2882

		-1,4899



		2000

		75,30

		32,60

		74,8965

		33,1835

		0,4010

		-0,5811



		2001

		83,35

		35,21

		79,7754

		34,3317

		3,5736

		0,8736



		2002

		85,14

		35,58

		84,6456

		35,3309

		0,4912

		0,2454



		2003

		87,28

		36,45

		89,5071

		36,1810

		-2,2223

		0,2725





Từ số liệu theo giá trị thực tế và giá trị lý thuyết của mức trang bị vốn và năng suất lao động ta tính được các độ lệch tương ứng ở cột 5 và 6 bảng 3.4.5.


Bước 4. Tính hệ số tương quan giữa năng suất lao động và mức trang bị vốn.


Từ số liệu bảng 3.4.5 về các giá trị dxi và dyi ta tiếp tục lập bảng xác định các đại lượng để tính hệ số tương quan.


Bảng 3.4.6: Xác định các đại lượng để tính hệ số tương quan


		STT
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		1

		-0,4460

		-0,5391

		0,1989

		0,2907

		0,2405



		2

		0,3668

		-0,5318

		0,1345

		0,2828

		-0,1950



		3

		-0,1164

		0,0718

		0,0135

		0,0051

		-0,0083



		4

		0,8344

		0,7203

		0,6962

		0,5189

		0,6010



		5

		0,9268

		1,3301

		0,8590

		1,7692

		1,2328



		6

		0,0802

		0,5701

		0,0064

		0,3250

		0,0457



		7

		-1,5480

		-0,2574

		2,3965

		0,0662

		0,3984



		8

		-1,2368

		-0,1996

		1,5297

		0,0398

		0,2468



		9

		-0,8163

		-0,4850

		0,6663

		0,2352

		0,3959



		10

		-0,2882

		-1,4899

		0,0831

		2,2197

		0,4294



		11

		0,4010

		-0,5811

		0,1608

		0,3377

		-0,2330



		12

		3,5736

		0,8736

		12,7707

		0,7632

		3,1219



		13

		0,4912

		0,2454

		0,2412

		0,0602

		0,1205



		14

		-2,2223

		0,2725

		4,9384

		0,0743

		-0,6057



		Tổng cộng

		x

		x

		24,6953

		6,9879

		5,7909





Theo số liệu bảng 3.4.6, áp dụng công thức 3.4.12 ta tính được hệ số tương quan:


Rxy = 
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= 0,4408


Hệ số tương quan bằng 0,4408 chứng tỏ mối quan hệ giữa năng suất lao động và mức trang bị vốn cố định cho lao động của ngành công nghiệp tương đối chặt chẽ.


3.5. phương pháp chỉ số


3.5.1. Một số vấn đề chung về phương pháp chỉ số 


Chỉ số trong thống kê là chỉ tiêu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ của một hiện tượng kinh tế - xã hội. Chỉ số tính được bằng cách so sánh hai mức độ của hiện tượng ở hai thời gian hoặc không gian khác nhau, nhằm nêu lên sự biến động của hiện tượng qua thời gian hoặc không gian.


* ý nghĩa của chỉ số trong thống kê


- Nghiên cứu sự biến động về mức độ của hiện tượng qua thời gian (biến động của giá cả, giá thành, năng suất lao động, khối lượng sản phẩm, diện tích gieo trồng,...). Các chỉ số tính theo mục đích này thường gọi là chỉ số phát triển.


- So sánh chênh lệch về mức độ của hiện tượng qua không gian (chênh lệch giá cả, lượng hàng hoá tiêu thụ giữa hai thị trường, giữa hai địa phương, hai khu vực,...). Các chỉ số tính theo mục đích này thường gọi là chỉ số không gian.


- Xác định nhiệm vụ kế hoạch hoặc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Các chỉ số này thường gọi là chỉ số kế hoạch.


- Phân tích mức độ ảnh hưởng và xác định vai trò đóng góp của các nhân tố khác nhau đối với sự biến động chung của hiện tượng phức tạp (ví dụ: Xác định xem sự biến động của các nhân tố năng suất lao động và số lượng công nhân đã ảnh hưởng đến mức độ nào đối với sự tăng giảm của kết quả sản xuất do công nhân tạo ra). Thực chất đây cũng là phân tích mối liên hệ của các yếu tố nguyên nhân với nhau cũng như tính toán ảnh hưởng của mỗi yếu tố nguyên nhân đến chỉ tiêu kết quả.


* Một số hình thức phân loại chủ yếu về chỉ số


- Căn cứ theo phạm vi tính toán của chỉ số: Chia thành chỉ số cá thể và chỉ số tổng hợp (xem chỉ số cá thể và chỉ số tổng hợp).


- Căn cứ tính chất của chỉ tiêu cấu thành tổng thể: Chia thành chỉ số chỉ tiêu chất lượng và chỉ số chỉ tiêu khối lượng (việc phân thành chỉ tiêu chất lượng và khối lượng chỉ có ý nghĩa tương đối).


- Căn cứ hình thức biểu hiện, chia thành chỉ số ở dạng cơ bản và chỉ số ở dạng biến đổi (xem chỉ số tổng hợp và chỉ số bình quân).


- Căn cứ thời kỳ gốc so sánh, chia thành chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc (xem chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc).


- Căn cứ số lượng nhân tố lượng biến của hiện tượng, chia thành chỉ số chung và chỉ số nhân tố (xem hệ thống các chỉ số). 


* Đặc điểm của phương pháp chỉ số là biểu hiện về lượng của các phần tử trong hiện tượng phức tạp được chuyển về dạng chung có thể trực tiếp cộng được với nhau, dựa trên cơ sở mối quan hệ giữa nhân tố nghiên cứu với các nhân tố khác. Ví dụ: Khối lượng sản phẩm các loại, vốn không thể trực tiếp cộng được với nhau, khi được chuyển sang dạng giá trị, bằng cách nhân với yếu tố giá cả để có thể trực tiếp cộng với nhau. Mặt khác, khi nghiên cứu biến động của một nhân tố, bằng cách giả định các nhân tố khác của hiện tượng phức tạp không thay đổi, nhờ đó phương pháp chỉ số cho phép loại trừ ảnh hưởng biến động của các nhân tố này để khảo sát sự biến động riêng biệt của các nhân tố cần nghiên cứu.


* Trong công thức chỉ số tổng hợp, nhân tố biểu hiện sự biến động về mức độ của hiện tượng nghiên cứu gọi là lượng biến của chỉ số. Ví dụ: Trong chỉ số giá cả, lượng biến của chỉ số là giá cả các loại hàng, trong chỉ số khối lượng sản phẩm, lượng biến của chỉ số là khối lượng sản phẩm mỗi loại.


* Trong công thức chỉ số tổng hợp, nhân tố quan hệ trực tiếp với lượng biến của chỉ số, được cố định ở một thời kỳ nào đó ở cả tử số và mẫu số của chỉ số gọi là quyền số. Ví dụ: Trong chỉ số giá cả, quyền số là khối lượng hàng hoá tiêu thụ kỳ báo cáo; trong chỉ số khối lượng sản phẩm, quyền số là giá cả kỳ gốc.


Trong một chỉ số, quyền số có thể là một nhân tố (ví dụ, trong chỉ số tổng hợp về giá cả (xem chỉ số tổng hợp), quyền số là lượng hàng hoá tiêu thụ hoặc trong chỉ số tổng hợp về lượng hàng hoá tiêu thụ, quyền số là giá cả (xem chỉ số tổng hợp)); nhưng cũng có thể là tích của nhiều nhân tố khác nhau, (ví dụ, trong chỉ số bình quân điều hoà gia quyền về giá cả, chỉ số bình quân số học về khối lượng sản phẩm, quyền số đều là tích của giá cả và lượng hàng hoá tiêu thụ (p.q) (xem các chỉ số bình quân)).


Quyền số của chỉ số có thể giải quyết hai nhiệm vụ:


-  Chuyển các phần tử vốn không trực tiếp cộng được với nhau thành dạng chung để có thể cộng được với nhau;


- Nói lên tầm quan trọng của mỗi phần tử trong toàn bộ tổng thể.


3.5.2. Chỉ số cá thể và chỉ số tổng hợp


3.5.2.1. Chỉ số cá thể


Chỉ số cá thể là chỉ tiêu tương đối biểu hiện sự biến động của từng phần tử, từng đơn vị cá biệt trong một tổng thể phức tạp. 


Ví dụ: 


A. Chỉ số giá bán của từng loại mặt hàng:
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(3.5.1)


Trong đó: p1, p0 - Giá bán kỳ báo cáo và kỳ gốc.


B. Chỉ số khối lượng hàng hoá tiêu thụ của từng mặt hàng:
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(3.5.2)


Trong đó: q1, q0 - Lượng hàng hoá tiêu thụ kỳ báo cáo và kỳ gốc.


Chỉ số cá thể cũng được nghiên cứu theo thời gian, không gian và theo kế hoạch.


Thực chất của chỉ số cá thể là các số tương đối động thái (nghiên cứu biến động theo thời gian), số tương đối không gian (nghiên cứu biến động theo không gian) và số tương đối kế hoạch (nghiên cứu biến động của thực tế so với kế hoạch). Do vậy tính toán rất đơn giản và áp dụng thuận tiện.


Hạn chế của chỉ số cá thể là chỉ nghiên cứu biến động riêng của từng phần tử, từng đơn vị cá biệt trong tổng thể, không cho phép ta nghiên cứu biến động chung của nhiều phần tử, hoặc nhiều đơn vị trong một tổng thể gồm các phần tử, hoặc các đơn vị không thể trực tiếp cộng được với nhau để so sánh. Ví dụ, một cửa hàng tiêu thụ 3 loại mặt hàng: Vải (tính bằng mét); dầu gội đầu (tính bằng lọ) và xà phòng (tính bằng kg). Chỉ số cá thể chỉ cho phép tính toán tốc độ phát triển riêng của từng mặt hàng đó, chứ không cho phép cộng trực tiếp 3 mặt hàng đó lại với nhau để so sánh nhằm xác định tốc độ phát triển chung của cả 3 loại mặt hàng này vì chúng có giá trị sử dụng cũng như có đơn vị tính khác nhau.

3.5.2.2. Chỉ số tổng hợp 


Chỉ số tổng hợp là chỉ tiêu tương đối phản ánh sự biến động một nhân tố (như ở trên đã nói là lượng biến) của hiện tượng kinh tế - xã hội phức tạp. Các nhân tố khác còn lại được cố định ở một thời kỳ nào đó gọi là quyền số.


Quyền số có thể được chọn ở các kỳ khác nhau (kỳ gốc, kỳ báo cáo, kỳ kế hoạch hoặc một kỳ nào đó thích hợp) tuỳ theo mục đích nghiên cứu. Thời kỳ của quyền số có ảnh hưởng nhất định đến trị số và khả năng tính toán của chỉ số. Do đó việc chọn thời kỳ của quyền số tuỳ thuộc vào yêu cầu nghiên cứu và điều kiện về số liệu cụ thể.


Dưới đây sẽ trình bày các công thức tính chỉ số tổng hợp theo các hình thức lựa chọn thời kỳ quyền số khác nhau được bắt đầu từ một ví dụ nghiên cứu hiện tượng có 2 yếu tố: Giá cả và lượng hàng hoá tiêu thụ (trong quan hệ này giá là chỉ tiêu chất lượng, còn lượng hàng hoá tiêu thụ là chỉ tiêu số lượng).


a. Chỉ số tổng hợp về giá cả


* Chỉ số tổng hợp về giá cả theo thời gian


- Nếu chọn quyền số là lượng hàng hoá tiêu thụ ở kỳ gốc, chỉ số tổng hợp về giá cả theo Laspeyres có dạng sau:
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(3.5.3)


- Nếu chọn quyền số là lượng hàng hoá tiêu thụ kỳ báo cáo, chỉ số tổng hợp về giá cả theo Paashe có dạng sau:
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(3.5.4)


Ví dụ có số liệu về hai loại hàng hoá tiêu thụ trên thị trường như sau:


Bảng 3.5.1: Giá và lượng hàng tiêu thụ tương ứng của hàng hoá


		Loại hàng

		Giá (Nghìn đồng)

		Lượng hàng tiêu thụ (Kg)

		Chỉ số giá đơn ip

		Chỉ số lượng hàng iq



		

		Kỳ gốc

		Kỳ n/cứu

		Kỳ gốc

		Kỳ n/cứu

		

		



		A

		1

		2

		3

		4

		5=1:2

		6=4:3



		X

		20

		30

		10

		12

		1,5

		1,20



		Y

		4

		8

		30

		20

		2,0

		0,67





Từ số liệu bảng 3.5.1


- áp dụng công thức 3.5.3 có:
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- áp dụng công thức 3.5.4 có:
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Các chỉ số theo Laspeyres và Paashe có logic tư duy khác nhau, đồng thời kết quả tính cũng có khác nhau. Thực ra không thể nói tính theo công thức nào có ý nghĩa hơn công thức nào. Chỉ có điều quyền số của chỉ số theo Laspayres là số liệu kỳ gốc nên thường thu thập thuận tiện hơn và sẽ đảm bảo kết quả tính toán kịp thời hơn. Mặt khác về trực quan người ta dễ nhận biết ý nghĩa của chỉ số này hơn, còn theo Paashe có ưu điểm là đảm bảo cơ cấu theo kỳ báo cáo nên sát với thực tế hơn.


- Nếu chọn quyền số kết hợp cả hai thời kỳ báo cáo và kỳ gốc, ta có chỉ số tổng hợp về giá cả theo Fisher:
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(3.5.5)


Chỉ số tổng hợp về giá cả theo Fisher là trung bình nhân của hai chỉ số tổng hợp về giá cả của Laspeyres và Paashe. Theo số liệu đã có, áp dụng công thức 3.5.5 có:
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Trong nhiều trường hợp tính toán với quyền số cố định ở các thời kỳ khác nhau theo phương pháp của Laspeyres và Paashe dẫn đến các kết quả quá sai lệch thì việc sử dụng chỉ số Fisher là cần thiết. Tuy nhiên, khả năng áp dụng và tính toán theo chỉ số của Fisher là khó khăn và phức tạp hơn.


* Chỉ số tổng hợp về giá cả theo không gian


Trong phân tích so sánh kinh tế, có nhu cầu so sánh giá cả của một hoặc nhiều mặt hàng giữa các chợ trong một địa phương hoặc giữa các địa phương. Lúc này ta có các chỉ số giá cả theo không gian:
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(3.5.6)


Trong đó: A và B là hai địa phương cần so sánh
(qA + qB) - quyền số của chỉ số. Đó là tổng khối lượng hàng tiêu thụ của kỳ báo cáo và kỳ gốc của mỗi mặt hàng.   


Ví dụ: Có tài liệu về giá cả và lượng hàng hoá tiêu thụ tại hai địa phương như sau:


Bảng 3.5.2: Giá và lượng hàng ở địa phương A và B


		Mặt hàng

		Địa phương A

		Địa phương B



		

		Giá cả (1000đ)

		Lượng hàng bán ra (Kg)

		Giá cả (1000đ)

		Lượng hàng bán ra (Kg)



		X

		4,0

		1000

		3,5

		1500



		Y

		2,0

		2000

		2,5

		1000





Theo số liệu ở bảng 3.5.2, áp dụng công thức 3.5.6, ta tính được chỉ số giá cả địa phương A so với địa phương B như sau:
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 = 0,9846 hoặc 98,46%


Như vậy, giá chung của cả hai mặt hàng ở địa phương A bằng 98,46% giá cả ở địa phương B, tức là giảm 1,54%.


b. Chỉ số tổng hợp về lượng hàng tiêu thụ


* Chỉ số tổng hợp về lượng hàng tiêu thụ theo thời gian


- Nếu chọn quyền số là giá cả kỳ gốc, có chỉ số tổng hợp về lượng hàng tiêu thụ theo Laspeyres:
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(3.5.7)


- Nếu chọn quyền số là giá cả kỳ nghiên cứu, có chỉ số tổng hợp về lượng hàng tiêu thụ theo Paashe:
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(3.5.8)


Các chỉ số này cũng tiếp nối tư duy logic khác nhau của các chỉ số tổng hợp giá cả và kết quả tính toán theo hai công thức này cũng có sự khác nhau nhất định.


- Cũng như chỉ số tổng hợp về giá cả, Fisher đã đưa ra chỉ số tổng hợp về lượng hàng tiêu thụ với quyền số giá cả kết hợp của thời kỳ báo cáo và thời kỳ gốc:


Chỉ số tổng hợp về lượng hàng của Fisher cũng là trung bình nhân của hai chỉ số tổng hợp về lượng hàng tiêu thụ theo Laspeyres và Paashe:
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(3.5.9)


Theo số liệu đã cho ở bảng 3.5.1 tính được:


- Theo công thức 3.5.7:
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- Theo công thức 3.5.8:
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- Theo công thức 3.5.9:
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* Chỉ số tổng hợp về lượng hàng theo không gian


Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ theo không gian có thể dùng giá so sánh tính thống nhất cho các địa bàn:
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(3.5.10)


Trong đó: 


A và B là hai địa phương cần so sánh,


ps là giá so sánh của từng mặt hàng.


Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, ta không có giá so sánh cho tất cả các mặt hàng, nên cần sử dụng giá bình quân của hai địa phương cần so sánh:
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Và chỉ số tổng hợp lúc này là:
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(3.5.11)


Theo số liệu ở bảng 3.5.2, ta có:


- Giá bình quân 1kg hàng X:
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- Giá bình quân 1kg hàng Y:
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áp dụng công thức 3.5.11 ta tính được chỉ số lượng hàng tiêu thụ giữa địa phương A so với địa phương B:
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Như vậy, lượng hàng hoá địa phương A bằng 104,1% lượng hàng hoá địa phương B, tức là cao hơn 4,1%.


3.5.3. Chỉ số bình quân


Chỉ số bình quân là một dạng biến đổi của chỉ số tổng hợp, công thức tính được trình bày dưới dạng một số bình quân. Có hai loại chỉ số bình quân:


a. Chỉ số bình quân số học gia quyền - dạng biến đổi từ một số chỉ số tổng hợp có quyền số cố định ở thời kỳ gốc.


- Chỉ số tổng hợp về giá cả có quyền số là lượng hàng tiêu thụ cố định ở thời kỳ gốc (công thức 3.5.3 - Laspeyres):
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(3.5.12)


- Chỉ số tổng hợp về khối lượng hàng hoá có quyền số cố định ở thời kỳ gốc (công thức 3.5.7 - Laspeyres):
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(3.5.13)


Trong đó: 
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 là các chỉ số cá thể về giá và lượng hàng hoá tiêu thụ. ở đây, các chỉ số cá thể đóng vai trò là lượng biến và p0q0 là quyền số của chỉ số tổng hợp được cố định ở thời kỳ gốc.


Từ số liệu bảng 3.5.1:


- áp dụng công thức 3.5.12 ta có chỉ số giá:
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- áp dụng công thức 3.5.13 ta có chỉ số lượng hàng hoá tiêu thụ:
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b. Chỉ số bình quân điều hoà gia quyền - dạng biến đổi từ một số chỉ số tổng hợp có quyền số cố định ở thời kỳ báo cáo.


- Chỉ số tổng hợp về giá có quyền số là lượng hàng hoá tiêu thụ cố định ở thời kỳ báo cáo (công thức 3.5.4 - Paasche):
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(3.5.14)


- Chỉ số tổng hợp về lượng hàng hoá tiêu thụ có quyền số là giá cả cố định ở thời kỳ báo cáo (công thức 3.5.8 - Paashe):
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(3.5.15)


Trong đó các chỉ số cá thể ip và iq đóng vai trò lượng biến và p1q1 là quyền số của chỉ số bình quân chung.


Cũng từ số liệu bảng 3.5.1:


- áp dụng công thức 3.5.14 ta có chỉ số giá:
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- áp dụng công thức 3.5.15 ta có chỉ số lượng hàng hoá:
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Các chỉ số bình quân được áp dụng trong các trường hợp có tài liệu về các chỉ số cá thể và đặc biệt có ý nghĩa khi tiếp tục biến đổi quyền số của chỉ số về dạng "tỷ trọng giá trị của từng loại hàng hoá" để có thể sử dụng thuận lợi tỷ trọng đó khi tính toán và trong những trường hợp cần thiết có thể dùng tỷ trọng tương ứng để thay thế.


3.5.4. Chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc


3.5.4.1. Chỉ số liên hoàn


Chỉ số liên hoàn là chỉ số tính cho nhiều thời kỳ liên tiếp nhau, trong đó mỗi chỉ số đều so sánh thời kỳ nghiên cứu với thời kỳ liền kề trước đó. Thời kỳ quyền số của các chỉ số liên hoàn có thể thay đổi (trường hợp này gọi là quyền số khả biến) hoặc không thể thay đổi (trường hợp này gọi là quyền số bất biến).


- Chỉ số liên hoàn với quyền số khả biến: Ví dụ, chỉ số giá bán lẻ các mặt hàng tính cho tháng 2, 3, 4 (chỉ số giá tháng 2 so với tháng 1 lấy quyền số là lượng hàng tháng 2, chỉ số giá tháng 3 so với tháng 2 lấy quyền số là lượng hàng tháng 3 và chỉ số giá tháng 4 so với tháng 3 lấy quyền số là lượng hàng tháng 4).
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(3.5.16)


- Chỉ số liên hoàn với quyền số bất biến: Ví dụ, chỉ số khối lượng sản phẩm công nghiệp tính cho tháng 2, 3, 4 với cùng giá so sánh hoặc giá cố định của sản phẩm (giá năm 1994) ký hiệu là ps.
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(3.5.17)


Quyền số bất biến của chỉ số tuy có cơ cấu khác nhiều hơn so với thực tế, nhưng có tính khả thi cao hơn vì nhiều năm mới phải xác định giá một lần. Trong nhiều trường hợp thực tế đã không thể áp dụng được quyền số khả biến, mà phải thay bằng quyền số bất biến. Ví dụ: Chỉ số khối lượng sản phẩm công nghiệp dùng quyền số là giá cố định (giá của một năm nào đó được chọn để tính toán thống nhất cho nhiều năm); chỉ số giá tiêu dùng dùng quyền số là tỷ trọng khối lượng hàng hoá tiêu dùng (tỷ trọng hàng hoá của một năm nào đó chọn để tính toán thống nhất cho một số năm).


3.5.4.2. Chỉ số định gốc


Chỉ số định gốc là chỉ số tính cho nhiều thời kỳ khác nhau so với một thời kỳ được chọn làm gốc cố định. Thời kỳ quyền số của các chỉ số định gốc có thể thay đổi (trường hợp này gọi là quyền số khả biến) hoặc không thay đổi (trường hợp này gọi là quyền số bất biến).


- Chỉ số định gốc với quyền số khả biến: Ví dụ, chỉ số giá bán lẻ các tháng 2, 3, 4 so với tháng 1.
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(3.5.18)


- Chỉ số định gốc với quyền số bất biến: Ví dụ, chỉ số khối lượng sản phẩm công nghiệp các tháng 2, 3, 4 so với tháng 1, tính theo giá so sánh hoặc giá cố định của sản phẩm (giá năm 1994):
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(3.5.19)


Giữa chỉ số định gốc và chỉ số liên hoàn (với quyền số bất biến) có quan hệ sau: Tích các chỉ số liên hoàn bằng chỉ số định gốc trong thời kỳ đó. Ví dụ: Chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc về khối lượng sản phẩm công nghiệp:




[image: image353.wmf]1


n


4


n


3


n


4


n


2


n


3


n


1


n


2


n


q


p


q


p


q


p


q


p


q


p


q


p


q


p


q


p


S


S


=


S


S


´


S


S


´


S


S




hoặc


[image: image354.wmf]1


/


2


q


I



(


[image: image355.wmf]2


/


3


q


I



(


[image: image356.wmf]3


/


4


q


I



=


[image: image357.wmf]1


/


4


q


I



; (3.5.20)


3.5.5. Chỉ số sản phẩm so sánh được và sản phẩm không so sánh được


Trong thực tế sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa (từ đây gọi chung là sản phẩm), ngoài những loại cùng sản xuất và tiêu thụ ở cả hai thời kỳ (kỳ gốc và kỳ báo cáo) gọi là "sản phẩm so sánh được", còn có những loại sản phẩm chỉ sản xuất hoặc tiêu thụ ở một trong hai thời kỳ đó gọi là "sản phẩm không so sánh được" (xem ví dụ bảng 3.5.3).


Bảng 3.5.3: Số liệu và đơn giá thực tế một số loại sản phẩm
sản xuất trong năm 2003 và 2004(1) của công ty "A"


		Tên
sản phẩm

		Đơn vị tính SP

		Khối lượng
sản phẩm

		Đơn giá
(1000đ)

		Giá trị sản xuất
(Triệu đồng)



		

		

		Kỳ gốc (q0)

		Kỳ báo cáo (q1)

		Kỳ gốc (p0)

		Kỳ báo cáo (p1)

		Kỳ gốc (p0q0)

		Kỳ báo cáo (p1q1)



		Sản phẩm 1

		1000V

		10.000

		12.000

		238

		240

		2.380

		2.880



		Sản phẩm 2

		1000C

		20.000

		21.000

		550

		500

		11.000

		10.500



		Sản phẩm 3

		Mét

		5.000

		7.000

		35

		38

		175

		266



		Sản phẩm 4

		Tấm

		-

		3.800

		-

		1.000

		-

		3.800



		Sản phẩm 5

		Tấm

		2.200

		-

		1.200

		-

		2.640

		-



		Tổng cộng

		x

		x

		x

		x

		x

		16.195

		17.446





Số liệu bảng 3.5.3 cho thấy công ty "A" sản xuất 5 loại sản phẩm, có 3 loại sản phẩm 1, 2, 3 được sản xuất ở cả hai năm (2003 và 2004) và đó là những sản phẩm so sánh được, còn sản phẩm thứ 4 chỉ sản xuất ở năm 2004 (năm báo cáo) và sản phẩm thứ 5 chỉ sản xuất ở năm 2003 (năm gốc) là những sản phẩm không so sánh được. Trường hợp như trên thì sẽ tính chỉ số khối sản phẩm như thế nào?


Như ta đã biết chỉ số khối lượng sản phẩm không chỉ phản ánh sự tăng lên của những sản phẩm đã có ở thời kỳ trước, mà còn phải phản ánh cả sự thay đổi về mặt hàng sản xuất ra (sự tăng thêm hay giảm bớt mặt hàng sản xuất cũng chính là sự tăng lên hay giảm đi của khối lượng sản phẩm sản xuất ra).


Nếu áp dụng đơn thuần công thức tính chỉ số khối lượng sản phẩm với quyền số là giá cả thời kỳ gốc (theo Laspayres) hoặc với quyền số là giá cả thời kỳ báo cáo (theo Paasche) đều chỉ tính được cho các sản phẩm so sánh được (ở trên sản phẩm 1, 2 và 3), còn các loại sản phẩm không so sánh được
(4 và 5) đều không đủ thông tin để tính toán (hoặc là thiếu số liệu kỳ gốc, hoặc là thiếu số liệu kỳ báo cáo).


Vấn đề là phải xây dựng được chỉ số để áp dụng cho cả trường hợp có sản phẩm không so sánh được.


*   *
*


Khi sản xuất có cả sản phẩm so sánh được và sản phẩm không so sánh được thì giá trị sản xuất theo giá thực tế được viết dưới dạng:
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(3.5.21a)


Trong đó:
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- Giá trị sản xuất của toàn bộ sản phẩm sản xuất với p là giá cả và q là khối lượng từng loại sản phẩm;
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- Giá trị sản xuất của những loại sản phẩm so sánh được với p’ là giá cả và q’ là khối lượng sản phẩm tương ứng;
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- Giá trị sản xuất của những loại sản phẩm không so sánh được với p" là giá cả và q" là khối lượng sản phẩm tương ứng.


Tiếp tục biến đổi công thức 3.5.21a:
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(3.5.21b)


Trong đó: K là tỷ số giữa giá trị sản xuất theo giá thực tế của toàn bộ sản phẩm (kể cả sản phẩm so sánh được và sản phẩm không so sánh được) và giá trị sản xuất của những sản phẩm so sánh được. ở đây K tạm gọi là "Hệ số thay đổi mặt hàng sản xuất".


Trên cơ sở công thức 3.5.21b có thể xây dựng được các chỉ số sau:


a. Chỉ số khối lượng sản phẩm so sánh được (I'q)
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(3.5.22)


Chỉ số khối lượng sản phẩm so sánh được theo công thức 3.5.22 (viết gọn là chỉ số sản phẩm so sánh được) là dạng cơ bản của chỉ số khối lượng theo Laspeyres.


Từ số liệu bảng 3.5.3 áp dụng công thức 3.5.22 tính được:
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 = 1,0808 hoặc 108,08%


b. Chỉ số khối lượng sản phẩm không so sánh được (I"q)
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(3.5.23)


Trong đó: K1, K0 - Hệ số thay đổi mặt hàng sản xuất.


I"q - Chỉ số khối lượng sản phẩm không so sánh được (viết gọn là chỉ số sản phẩm không so sánh được) phản ánh biến động khối lượng sản phẩm do mở rộng hay thu hẹp mặt hàng sản xuất. Nếu Ik > 1 nghĩa là kỳ báo cáo có khối lượng mặt hàng mới xuất hiện lớn hơn khối lượng mặt hàng cũ mất đi và được gọi là trường hợp mở rộng mặt hàng sản xuất; nếu Ik < 1 nghĩa là kỳ báo cáo có khối lượng mặt hàng mới xuất hiện nhỏ hơn khối lượng mặt hàng cũ mất đi và được gọi là trường hợp thu hẹp mặt hàng sản xuất. Còn nếu Ik = 1 thì hoặc là không có mặt hàng mới xuất hiện và cũng không có mặt hàng cũ mất đi, hoặc là có cả mặt hàng mới xuất hiện và mặt hàng cũ mất đi nhưng tỷ trọng giá trị của những mặt hàng không so sánh được chiếm trong tổng giá trị sản xuất ở thời kỳ báo cáo và thời kỳ gốc tương đương như nhau.


Từ số liệu bảng 3.5.3 ta tính được:


+ Hệ số K:


- Năm 2003
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- Năm 2004
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+ Chỉ số sản phẩm không so sánh được (áp dụng công thức 3.5.23):




[image: image369.wmf]0715


,


1


1932


,


1


2785


,


1


I


"


q


=


=


 hoặc 107,15%


c. Chỉ số khối lượng sản phẩm


Nhân 2 chỉ số sản phẩm so sánh được (I'q) và chỉ số sản phẩm không so sánh được (I"q) ta được chỉ số khối lượng sản phẩm (Iq):


I'q ( I"q = Iq 
;
(3.5.24)


Theo số liệu tính được ở mục a và b, áp dụng công thức 3.5.24 ta có:


1,0808 ( 1,0715 = 1,1581 hoặc 115,81%


Như vậy khối lượng sản phẩm sản xuất của công ty "A" năm 2004 so với năm 2003 tăng 15,81%; trong đó do sản phẩm so sánh được tăng làm tăng 8,08% và mở rộng mặt hàng sản xuất làm tăng 7,15%.

3.5.6. Hệ thống chỉ số 


Hệ thống chỉ số là dãy các chỉ số có liên hệ với nhau, hợp thành một đẳng thức nhất định. Có nhiều loại hệ thống chỉ số, trong thực tế công tác thống kê thường gặp hai loại: hệ thống chỉ số tổng hợp và hệ thống chỉ số nghiên cứu biến động chỉ tiêu bình quân.


3.5.6.1. Hệ thống chỉ số tổng hợp


Trở lại số liệu ở bảng 3.5.1, nếu lấy tổng giá trị hàng hoá tiêu thụ kỳ báo cáo ((p1q1) chia cho tổng giá trị hàng hoá ở kỳ gốc ((p0q0) ta được chỉ số giá trị (Ipq). Nghiên cứu mối quan hệ giữa chỉ số giá trị với các chỉ số giá cả (Ip) và chỉ số lượng hàng hoá tiêu thụ (Iq), ta có:


		Chỉ số giá trị

		=

		Chỉ số giá

		(

		Chỉ số lượng hàng hoá tiêu thụ






Ipq 
=
Ip 
(
Iq 
;
(3.5.25)


Tuy nhiên, do các cách xây dựng chỉ số giá cả và chỉ số lượng hàng theo những quy định khác nhau, nên ta cũng có các hệ thống chỉ số khác nhau.


a. Nếu chỉ số giá theo Paashe và chỉ số khối lượng theo Laspayres thì ta có hệ thống chỉ số:
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(3.5.26)


b. Nếu chỉ số giá theo Laspayres và chỉ số khối lượng theo Paashe thì ta có hệ thống chỉ số:
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(3.5.27)


Hai hệ thống trên không cho ta đẳng thức để đảm bảo quan hệ tích số đã nêu theo đẳng thức 3.5.25:


Theo công thức của Fisher, ta có đẳng thức:
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(3.5.28)


Công thức này đảm bảo quan hệ tích số như đẳng thức 3.5.25, nhưng điều kiện áp dụng và tính toán khá phức tạp, vì phải hai lần tính lại theo quyền số.


Về mặt lý thuyết thống kê xã hội chủ nghĩa nói chung cũng như thống kê nước ta nói riêng đã sử dụng hệ thống chỉ số (3.5.25) tức là trong hệ thống chỉ số có chỉ số giá tổng hợp là theo Paashe, còn chỉ số tổng hợp khối lượng hàng hoá tiêu thụ là theo Laspeyres. Tuy nhiên, trong thực tế công tác thống kê, tuỳ theo điều kiện cụ thể của mỗi loại chỉ số khác nhau mà có những quy định thời kỳ lựa chọn quyền số cho thích hợp.


Hệ thống chỉ số tổng hợp được dùng để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố cấu thành đối với một hiện tượng phức tạp, cho ta các thông tin mới về sự biến động của hiện tượng theo sự tác động của các nhân tố cấu thành đó. Vì vậy, hệ thống này còn được dùng cho nhiều quan hệ khác, chẳng hạn:


		Số sản phẩm sản xuất

		=

		Năng suất lao động của 1 công nhân

		(

		Số
công nhân





		Giá thành toàn bộ sản phẩm 

		=

		Giá thành bình quân một sản phẩm 

		(

		Số sản phẩm sản xuất 





v.v,...


Hệ thống này cũng được sử dụng trong phân tích mức độ hoàn thành kế hoạch của một doanh nghiệp, của một vùng lãnh thổ (tỉnh, huyện,...).


		Chỉ số
phát triển 

		=

		Chỉ số nhiệm vụ
kế hoạch

		(

		Chỉ số hoàn thành kế hoạch





Tức là:




[image: image373.wmf]k


k


1


1


0


0


k


k


0


0


1


1


q


p


q


p


q


p


q


p


q


p


q


p


S


S


´


S


S


=


S


S



;
(3.5.29)


Với k - Thời kỳ kế hoạch.


3.5.6.2. Hệ thống chỉ số nghiên cứu biến động chỉ tiêu bình quân


Khi nghiên cứu biến động chỉ tiêu bình quân có 3 chỉ số lập thành một hệ thống: Chỉ số cấu thành khả biến, chỉ số cấu thành cố định và chỉ số ảnh hưởng kết cấu.


a. Chỉ số cấu thành khả biến. Đó là chỉ tiêu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ bình quân của hiện tượng nghiên cứu. Muốn tính chỉ số này, trước hết cần tính mức độ bình quân của hiện t​ượng ở hai thời kỳ, rồi đem so sánh hai mức độ đó với nhau. Công thức tính:
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Trong đó:
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- Chỉ số cấu thành khả biến;
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- Mức độ bình quân kỳ báo cáo và kỳ gốc;


 f1, f0 - Quyền số của số bình quân kỳ báo cáo và kỳ gốc.


Chỉ số cấu thành khả biến phản ánh sự biến động đồng thời của hai nhân tố: Tiêu thức bình quân hoá và kết cấu tổng thể. Do đó, chỉ số cấu thành khả biến có thể được phân tích thành hai chỉ số nhân tố: Chỉ số cấu thành cố định và chỉ số ảnh hưởng kết cấu.

Trong phân tích thống kê chỉ số cấu thành khả biến thường được dùng để biểu hiện sự biến động một cách tổng quát của các chỉ tiêu bình quân nh​ư: Biến động giá thành bình quân, biến động năng suất lao động bình quân, biến động năng suất thu hoạch bình quân, v.v...


b. Chỉ số cấu thành cố định. Đó là chỉ tiêu tương đối nêu lên ảnh hư​ởng biến động của riêng tiêu thức bình quân hoá đối với sự biến động của chỉ tiêu bình quân. Trong chỉ số này kết cấu của tổng thể được cố định ở một kỳ nhất định.


Nếu chỉ số cấu thành cố định tính theo kết cấu tổng thể kỳ báo cáo:
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(3.5.31a)


sau khi giản ước ta có:
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(3.5.31b)


Trong đó:




[image: image379.wmf]x


I


 - Chỉ số cấu thành cố định;
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- Lượng biến kỳ báo cáo và kỳ gốc của chỉ tiêu bình quân; 
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 - Kết cấu của tổng thể kỳ báo cáo. 


Chỉ số cấu thành cố định được dùng để phân tích chất lượng của các công tác sản xuất, quản lý kinh tế, như: Đánh giá ảnh hưởng biến động của bản thân yếu tố giá thành sản phẩm đối với biến động của giá thành bình quân, đánh giá ảnh hưởng biến động của bản thân yếu tố tiền lương đối với biến động của tiền lương bình quân,...


c. Chỉ số ảnh hưởng kết cấu. Đó là chỉ tiêu tương đối phân tích ảnh hưởng biến động của kết cấu tổng thể đối với sự biến động của chỉ tiêu bình quân. Trong chỉ số này, tiêu thức bình quân hoá được cố định ở một kỳ nhất định.


Nếu cố định tiêu thức bình quân hoá ở kỳ gốc thì chỉ số ảnh hưởng kết cấu có dạng:
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(3.5.32)


Trong đó: 
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- Chỉ số cấu thành kết cấu;
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- Lượng biến kỳ gốc của chỉ tiêu bình quân; 
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 - Kết cấu của tổng thể kỳ báo cáo và kỳ gốc.


Chỉ số ảnh hưởng kết cấu thường được dùng để phân tích ảnh hưởng của nhân tố kết cấu đối với biến động của các chỉ tiêu bình quân như: Thay đổi kết cấu sản phẩm cùng loại nhưng có giá thành khác nhau đối với sự thay đổi của giá thành bình quân, thay đổi kết cấu công nhân có mức lương khác nhau đối với sự thay đổi tiền lương bình quân,...


3.6. phương pháp cân đối


Phương pháp cân đối là một phư​ơng pháp chỉnh lý và phân tích các số liệu thống kê bằng cách sử dụng các bảng cân đối để nghiên cứu các quan hệ tỷ lệ, các mối liên hệ qua lại giữa các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội và để so sánh đối chiếu số liệu thu đư​ợc từ nhiều nguồn và phân tổ theo nhiều tiêu thức khác nhau.


Bảng cân đối là một hình thức trình bày kết cấu của cùng một tổng thể (hiện tượng hoặc quá trình kinh tế - xã hội theo hai giác độ khác nhau) để phản ánh các quan hệ cân đối giữa các bộ phận trong tổng thể hoặc để so sánh, kiểm tra số liệu đã thu thập đư​ợc từ nhiều nguồn khác nhau.


Trong thống kê, các chỉ tiêu của bảng cân đối có thể biểu hiện bằng đơn vị hiện vật hoặc đơn vị giá trị, đơn vị thời gian lao động. Do đó, phư​ơng pháp cân đối đư​ợc sử dụng rộng rãi trong nhiều bộ môn thống kê kinh tế để phản ánh và kiểm tra quan hệ cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa thu và chi ngân sách, giữa tích luỹ và tiêu dùng, giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, v.v... Dựa vào sự cân bằng của phư​ơng trình kinh tế trong bảng cân đối, có thể phát hiện các mặt mất cân đối, các sai sót trong số liệu thống kê.


Trong thống kê thường sử dụng hai loại bảng cân đối.


3.6.1. Bảng cân đối "đơn"


Đó là loại bảng cân đối biểu hiện một tổng thể gồm hai phần tử tư​ơng ứng với hai mặt đối lập, trong đó mỗi phần được phân tổ theo các tiêu thức khác nhau. Các loại bảng cân đối đơn thư​ờng gặp như cân đối xuất nhập khẩu hàng hoá, cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng, cân đối giữa nguồn và sử dụng lao động, v.v... Cấu trúc của bảng cân đối đơn được trình bày theo dòng hoặc theo cột. Ví dụ, bảng cân đối lao động xã hội có dạng sau:


Bảng 3.6.1. Bảng cân đối lao động xã hội


		Phần A. Nguồn lao động

		Ký hiệu

		Phần B. Sử dụng lao động

		Ký hiệu



		1. Lao động trong độ tuổi lao động

		A1

		1. Lao động làm việc trong các 
    ngành kinh tế

		B1



		2. Lao động ngoài độ tuổi lao động

		A2

		2. Lao động dự trữ

		B2



		Cộng
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Phương trình kinh tế của loại bảng cân đối này có dạng:




[image: image389.wmf]å


ồ


=


=


=


m


1


j


j


n


1


i


i


B


A



;
(3.6.1)


Trong đó:


 Ai và 
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- Bộ phận thứ i và tổng n các bộ phận của phần thứ nhất (i chỉ thứ tự các bộ phận với i = 1,2,...n);


Bj và 
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- Bộ phận thứ j và tổng m các bộ phận của phần thứ hai (j chỉ thứ tự các bộ phận với j = 1,2,...m).


3.6.2. Bảng cân đối "kép"


Bảng cân đối "kép" (còn gọi là cân đối "bàn cờ") là loại bảng cân đối biểu hiện một tổng thể gồm hai phần tử tương ứng với hai mặt đối lập, trong đó mỗi bộ phận trong kết cấu của phần thứ nhất được phân tổ theo kết cấu của phần thứ hai và ngược lại mỗi bộ phận trong kết cấu của bộ phận thứ hai cũng được phân tổ theo kết cấu của phần thứ nhất.


Về cấu trúc, bảng cân đối kép được trình bày dưới dạng cân đối bàn cờ kết hợp giữa dòng và cột. Mỗi cột đều chia theo tất cả các dòng và mỗi dòng cũng được chia theo tất cả các cột. 


Ví dụ: Bảng cân đối nguồn vốn và sử dụng cho hoạt động y tế quốc gia. Bảng cân đối này có hai phần: Nguồn vốn - trình bày theo cột và sử dụng vốn theo các loại hình hoạt động y tế - trình bày theo dòng, được phân tổ như sau:


Bảng 3.6.2: Bảng cân đối nguồn vốn và sử dụng
cho hoạt động y tế quốc gia


		 Nguồn vốn


Sử dụng vốn

		Ngân sách nhà nước

		BHXH và BHYT

		…

		Nguồn vốn khác

		Tổng nguồn vốn



		Phòng bệnh, phòng dịch

		a11

		a12

		…

		a1m
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		Khám chữa bệnh

		a21

		a22

		…

		a2m
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		…………….

		….

		…

		…

		…

		…



		Hoạt động y tế khác

		an1

		an2

		…

		anm
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		Tổng sử dụng vốn

		

[image: image395.wmf]å


=


n


1


i


i1


a




		

[image: image396.wmf]å


=


n


1


i


i2


a




		…
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 Phương trình kinh tế của bảng cân đối kép có dạng:
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(3.6.2)


Trong đó:
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- Từng hoạt động i theo tổng các nguồn của j;
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- Từng nguồn j theo tất cả các hoạt động i.


Phần bốn


Một số chỉ tiêu chủ yếu
trong thống kê tài khoản quốc gia


Hệ thống tài khoản quốc gia là một tập hợp đầy đủ, phù hợp và linh hoạt các tài khoản kinh tế vĩ mô, xây dựng trên những khái niệm, định nghĩa, quy tắc hạch toán được thừa nhận trên phạm vi quốc tế(1). Mục đích của việc thiết kế tài khoản quốc gia nhằm phục vụ cho nhu cầu quản lý, phân tích và hoạch định chính sách kinh tế. Những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp trong tài khoản quốc gia có mối liên hệ mật thiết với nhau, phản ánh "kết quả" hoạt động của nền kinh tế từ sản xuất, thu nhập, phân phối lại thu nhập, đến tiêu dùng, để dành, tích lũy tài sản và của cải của nền kinh tế. Phần này sẽ đề cập tới nội dung và ý nghĩa kinh tế của một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp trong Hệ thống tài khoản quốc gia. Trước khi đề cập từng chỉ tiêu, chúng ta điểm lại một số khái niệm cơ bản trong thống kê tài khoản quốc gia.


4.1. Một số khái niệm cơ bản


4.1.1. Sản xuất


Trong tài khoản quốc gia sản xuất được định nghĩa như sau: "Sản xuất là quá trình sử dụng lao động và máy móc thiết bị của các đơn vị thể chế để chuyển những chi phí là vật chất và dịch vụ thành sản phẩm là vật chất và dịch vụ khác. Tất cả những hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra phải có khả năng bán trên thị trường hay ít ra cũng có khả năng cung cấp cho một đơn vị thể chế khác có thu tiền hoặc không thu tiền"(1). Với khái niệm sản xuất, cần lưu ý một số đặc trưng sau:


- Sản phẩm không do một đơn vị thể chế nào tạo ra như: Phát triển tự nhiên của rừng cây, đàn cá ở sông, biển... không thuộc phạm trù sản xuất.


- Sản phẩm là hàng hóa và dịch vụ phải có khả năng cung cấp cho một đơn vị thể chế khác cho dù có thu tiền hay không. Tiêu chuẩn này của khái niệm sản xuất nhằm loại trừ các hoạt động tạo ra dịch vụ để tự tiêu dùng trong nội bộ hộ gia đình như: Nuôi dạy con cái học tập, nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn, quét dọn, sắp xếp nhà cửa. 


- Khái niệm sản xuất bao gồm cả các hoạt động bất hợp pháp tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị trường như: Buôn lậu... và các hoạt động hợp pháp nhưng tạo ra các sản phẩm bất hợp pháp. 


4.1.2. Đơn vị thường trú(2)

Đơn vị thể chế được gọi là đơn vị thường trú của một quốc gia nếu nó có trung tâm lợi ích kinh tế trong lãnh thổ kinh tế của quốc gia đó. Một đơn vị thể chế được gọi là có trung tâm lợi ích kinh tế trong lãnh thổ kinh tế của một quốc gia nếu đơn vị đó có trụ sở, có địa điểm sản xuất hoặc nhà cửa trong lãnh thổ kinh tế của quốc gia, tiến hành các hoạt động sản xuất và giao dịch kinh tế với thời gian lâu dài. Như vậy khái niệm thường trú trong Tài khoản quốc gia không dựa trên tiêu chuẩn quốc tịch hay tiêu chuẩn pháp lý của quốc gia. Tiêu thức về trụ sở đơn vị, địa điểm sản xuất liên quan tới đơn vị sản xuất trong khi đó tiêu thức về nhà cửa liên quan tới hộ gia đình và các thành viên của hộ gia đình.


Lãnh thổ kinh tế của một quốc gia bao gồm lãnh thổ địa lý chịu sự quản lý của Nhà nước mà ở đó cư dân, hàng hóa, tài sản và vốn được tự do lưu thông. Những quốc gia có biển, lãnh thổ kinh tế còn bao gồm các hòn đảo thuộc quốc gia đó và chịu sự điều chỉnh của những chính sách tài khóa và tiền tệ như đất liền. Cụ thể, lãnh thổ kinh tế của một quốc gia bao gồm:


- Vùng đất, vùng trời, thềm lục địa nằm trong lãnh hải quốc tế mà quốc gia có quyền bất khả xâm phạm trong khai thác cá và các tài nguyên;


 - Lãnh thổ quốc gia ở nước ngoài sử dụng cho mục đích ngoại giao (đại sứ quán, lãnh sự quán), mục đích quân sự (căn cứ quân sự), nghiên cứu khoa học (trạm nghiên cứu khoa học)...


4.1.3. Đơn vị thể chế(1)

Đơn vị thể chế là đơn vị thống kê tổng quát nhất và được định nghĩa như sau: "Đơn vị thể chế là một thực thể kinh tế có quyền sở hữu tích sản, phát sinh tiêu sản và thực hiện các hoạt động, các giao dịch kinh tế với những thực thể kinh tế khác". Đơn vị thể chế có các thuộc tính sau:


- Có quyền sở hữu hàng hóa và tài sản, do vậy đơn vị thể chế có thể trao đổi quyền sở hữu này thông qua hoạt động giao dịch với đơn vị thể chế khác;


- Có trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những quyết định kinh tế của mình và đối với các hoạt động kinh tế có liên quan của đơn vị;


- Có khả năng phát sinh tiêu sản (có quyền huy động vốn), thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và có tư cách pháp nhân tham gia vào các hợp đồng;


- Có điều kiện lập các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán, trong đó có cả bảng cân đối kế toán theo yêu cầu của quản lý sản xuất và pháp luật của Nhà nước.


Trong thực tế, đơn vị thể chế được chia làm hai loại: Đơn vị thể chế hộ gia đình (gồm một người hay một nhóm người hình thành hộ) và tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội được pháp luật thừa nhận. ở Việt Nam, đơn vị thể chế bao gồm các loại: Hộ gia đình tiêu dùng và hộ sản xuất kinh doanh cá thể; doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; cơ quan hành chính và sự nghiệp; tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; tổ chức không vị lợi. 

4.1.4. Giá cơ bản, giá sản xuất và giá sử dụng(1)

Thống kê tài khoản quốc gia dùng ba loại giá để xác định giá trị của các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp:


- Giá cơ bản là số tiền người sản xuất nhận được do bán một đơn vị hàng hoá hay dịch vụ sản xuất ra, trừ đi toàn bộ thuế đánh vào sản phẩm, cộng với trợ cấp sản phẩm. Giá cơ bản loại trừ phí vận tải không do người sản xuất trả khi bán hàng.


- Giá sản xuất là số tiền người sản xuất nhận được do bán một đơn vị hàng hoá hay dịch vụ sản xuất ra, trừ đi thuế giá trị gia tăng (VAT) hay thuế được khấu trừ tương tự. Giá sản xuất loại trừ phí vận tải không do người sản xuất trả khi bán hàng.


- Giá sử dụng là số tiền người mua phải trả để nhận được một đơn vị hàng hóa hay dịch vụ tại thời gian và địa điểm do người mua yêu cầu. Giá sử dụng không bao gồm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ hay thuế tương tự được khấu trừ. Giá sử dụng bao gồm cả phí vận tải do người mua phải trả. 


Ba loại giá trên có mối liên hệ sau: 


- Giá sản xuất bằng giá cơ bản cộng với thuế sản phẩm nhưng không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), hay thuế được khấu trừ tương tự do người mua phải trả và trừ đi trợ cấp sản phẩm;


- Giá sử dụng bằng giá sản xuất cộng với thuế VAT không được khấu trừ hay loại thuế tương tự không được khấu trừ, cộng với phí vận tải và phí thương nghiệp do đơn vị khác cung cấp;


- Trường hợp người sử dụng mua trực tiếp từ người sản xuất (không qua thương nghiệp bán buôn hay bán lẻ), giá sử dụng lớn hơn giá sản xuất do hai yếu tố sau: Giá trị của thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ do người mua phải nộp; phí vận tải do người mua phải trả khi mua hàng hóa.


Mối liên hệ giữa ba loại giá nêu trên được mô tả qua sơ đồ sau:


		Giá cơ bản

		Thuế SP                                                         (không gồm VAT) trừ trợ cấp SP

		



		Giá sản xuất

		Thuế VAT,                                           Phí vận tải,                                                                                 Phí thương nghiệp



		
Giá sử dụng






Giá sản xuất là giá "ngoại lai" giữa giá cơ bản và giá sử dụng vì nó không bao gồm một số loại thuế sản phẩm. Giá sản xuất không phải là số tiền người sản xuất thực sự nhận được khi bán sản phẩm và cũng không phải số tiền người sử dụng thực sự phải trả khi mua hàng. Nhà sản xuất dựa vào giá cơ bản để đưa ra các quyết định kinh tế; trong khi đó người tiêu dùng dựa vào giá sử dụng để quyết định việc mua hàng. 


- Giá thị trường là giá thực tế thoả thuận giữa các thực thể kinh tế khi thực hiện các hoạt động giao dịch. Trong nền kinh tế áp dụng hệ thống thuế được khấu trừ như thuế VAT sẽ dẫn tới hai loại giá thực tế thỏa thuận cho một hoạt động giao dịch nếu đứng trên quan điểm của nhà sản xuất (giá cơ bản) và người sử dụng (giá sử dụng).


- Giá thực tế là giá dùng trong giao dịch của năm báo cáo. Giá thực tế phản ánh giá trị trên thị thường của hàng hóa, dịch vụ, tài sản chu chuyển từ quá trình sản xuất, lưu thông phân phối tới sử dụng cuối cùng đồng thời với sự vận động của tiền tệ, tài chính và thanh toán. Qua đó giúp ta nhận thức đúng đắn thực tiễn khách quan về cơ cấu kinh tế, mối quan hệ tỷ lệ giữa các ngành trong sản xuất, mối quan hệ phân phối thu nhập, mối quan hệ giữa kết quả sản xuất với phần huy động được vào ngân sách... trong từng năm.

- Giá so sánh là giá thực tế của năm được chọn làm gốc để so sánh. Để nghiên cứu sự thay đổi đơn thuần về mặt khối lượng, tức là loại trừ sự biến động của yếu tố giá, các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của những năm khác nhau được tính theo giá của năm gốc. Năm được chọn làm gốc để tính theo giá so sánh thường là năm trước của năm báo cáo hoặc năm đầu của thời kỳ kế hoạch.


4.1.5. Thu nhập sở hữu


Thu nhập sở hữu là thu nhập nhận được của người sở hữu tài sản tài chính hoặc tài sản hữu hình phi tài chính không do sản xuất tạo ra (như đất đai, vùng trời, vùng biển, v.v...) khi họ cung cấp tài chính hoặc đưa tài sản hữu hình phi tài chính không do sản xuất tạo ra cho đơn vị khác sử dụng. Thu nhập sở hữu bao gồm các loại sau:


- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Cổ tức, lợi tức đầu tư vào các tài sản tài chính

- Thu nhập từ tái đầu tư của đầu tư trực tiếp nước ngoài;

- Thu từ cho thuê đất đai, vùng trời, vùng biển.


Thu nhập sở hữu thuần từ bên ngoài phản ánh chênh lệch về thu nhập sở hữu của một quốc gia với bên ngoài. Nếu thu nhập sở hữu thuần từ bên ngoài là dương sẽ làm tăng tổng thu nhập quốc gia, ngược lại nếu thu nhập sở hữu thuần từ bên ngoài là âm sẽ làm giảm tổng thu nhập quốc gia.

4.1.6. Chuyển nhượng


Chuyển nhượng là hoạt động giao dịch khi một đơn vị thể chế cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản cho một đơn vị thể chế khác mà không nhận lại tiền, hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản tương ứng. Chuyển nhượng có thể bằng tiền hoặc hiện vật. Chuyển nhượng bằng tiền có thể dưới dạng tiền mặt hoặc tiền ký gửi có khả năng chuyển nhượng. Chuyển nhượng bằng hiện vật là hoạt động chuyển quyền sở hữu hàng hóa hay tài sản vật chất hoặc cung cấp dịch vụ. Theo mục đích, chuyển nhượng được chia thành hai nhóm:


Chuyển nhượng hiện hành là trao đổi thu nhập giữa các đối tượng giao dịch, làm giảm thu nhập của đơn vị thể chế cho và làm tăng thu nhập của đơn vị thể chế nhận, với mục đích để chi tiêu dùng cuối cùng.  


Chuyển nhượng tài sản thực hiện giữa đơn vị thể chế này với mục đích cung cấp tài sản hoặc tài chính cho đơn vị thể chế kia để tích lũy tài sản.


4.1.7. Biến điểm và biến kỳ


- Biến điểm là khái niệm biểu thị giá trị tại một thời điểm nhất định, dùng để đánh giá các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp tại các thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ như: Giá trị tài sản cố định và tài sản lưu động, giá trị của cải của toàn bộ nền kinh tế, v.v… Trong hệ thống tài khoản quốc gia, khái niệm biến điểm được áp dụng khi biên soạn bảng tổng kết tài sản.    


- Biến kỳ là khái niệm giá trị trong một khoảng thời gian, dùng để đánh giá các chỉ tiêu tổng hợp của nền kinh tế như: giá trị sản xuất, tổng sản phẩm trong nước, tích lũy, tiêu dùng, tổng thu nhập quốc gia, để dành, v.v... Chẳng hạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước áp dụng khái niệm biến kỳ với nghĩa đánh giá giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế trong một khoảng thời gian như quý hoặc năm.


Khái niệm biến điểm và biến kỳ có mối quan hệ với nhau, biến điểm là kết quả của các hoạt động giao dịch dồn tích lại trong một thời kỳ nhất định. Chẳng hạn, giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31 tháng 12 là kết quả của những hoạt động giao dịch về tài sản cố định diễn ra từ 1 tháng 1 đến 30 tháng 12.


4.1.8. Tích sản và tiêu sản


- Tích sản là một thực thể có chức năng lưu giữ giá trị, qua đó các đơn vị thể chế trong nền kinh tế xác lập quyền sở hữu đối với nó và thu được lợi ích kinh tế qua việc sở hữu, sử dụng theo thời gian.


- Tiêu sản phản ánh bổn phận hay trách nhiệm của một đơn vị thể chế phải thanh toán cho một đơn vị thể chế khác trong những trường hợp được quy định cụ thể theo hợp đồng giữa hai đơn vị có liên quan.


Trong kinh tế, tích sản được chia thành hai loại: Tích sản tài chính và tích sản phi tài chính. Tích sản tài chính bao gồm trái quyền tài chính, vàng, tiền, quyền rút vốn đặc biệt (SDR), cổ phiếu công ty và các công cụ tài chính kinh doanh ngoài bảng. Tích sản phi tài chính là tích sản không có yếu tố tiêu sản tương ứng, bao gồm các tài sản vật chất hữu hình, vô hình và tài sản không do sản xuất tạo ra như đất đai. 


Các nhà kinh tế thiết lập các công cụ tài chính kinh doanh ngoài bảng với mục đích tránh cho các bên có liên quan trong giao dịch khỏi chịu thiệt trong tương lai khi giá cả biến động lớn. Những công cụ kinh doanh ngoài bảng gồm: hợp đồng mua bán trước; giao dịch có kỳ hạn; giao dịch hoán đổi. Hợp đồng mua bán trước cho phép một bên được mua hoặc bán hàng hóa hay chứng khoán trong một thời hạn nhất định với mức giá thỏa thuận trước. Đây là biểu hiện của hình thức đầu cơ vì nếu giá cả thay đổi một cách đáng kể thì người mua vẫn được mua với mức giá thoả thuận trước mà chắc chắn thấp hơn nhiều so với mức giá hiện thời. Giao dịch có kỳ hạn thường liên quan tới thị trường ngoại hối, ở đó các đồng tiền được mua và bán theo những tỷ giá hối đoái được cố định tại thời điểm mua và giao vào một thời gian nhất định trong tương lai. Giao dịch hoán đổi là phương pháp hoán đổi các đồng tiền. Ngân hàng trung ương của hai nước ghi Có cho nhau với một khoản tiền của họ có giá trị tương đương để mỗi chính phủ đều có thể sử dụng dự trữ ngoại hối này nếu cần thiết. 


4.1.9. Chỉ tiêu cân đối


Chỉ tiêu cân đối trong các tài khoản của Hệ thống tài khoản quốc gia là chỉ tiêu được thiết lập theo nguyên tắc cân bằng của tài khoản, thu được bằng cách lấy tổng bên nguồn trừ đi tất cả các chỉ tiêu bên sử dụng. Chỉ tiêu cân đối không liên quan tới bất kỳ một tập hợp các giao dịch cụ thể nào và cũng không tính theo một đơn vị giá cả hay đơn vị khối lượng cụ thể nào. Nói cách khác, chỉ tiêu cân đối không thể phân tích thành hai yếu tố giá và lượng vì vậy không thể tính trực tiếp các chỉ tiêu này theo giá so sánh. Các nhà Thống kê cần lưu ý tới đặc trưng này của chỉ tiêu cân đối trong khi tính toán. 


Đưa ra chỉ tiêu cân đối trong Hệ thống tài khoản quốc gia không chỉ đơn giản nhằm mục đích làm cân bằng giữa bên nguồn và bên sử dụng của các tài khoản. Chỉ tiêu cân đối đã chứa đựng một khối lượng lớn thông tin hữu ích trong nó và bao gồm một số chỉ tiêu đầu vào quan trọng nhất trong các tài khoản của hệ thống như các chỉ tiêu: Giá trị tăng thêm, thu nhập khả dụng, để dành, cho vay thuần hoặc đi vay thuần(1).


4.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong thống kê tài khoản quốc gia


Phần này sẽ trình bày tuần tự các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả từ quá trình sản xuất tạo ra thu nhập, phân phối thu nhập, đến tiêu dùng, để dành, tích lũy tài sản và của cải của nền kinh tế. Qua đây bạn đọc thấy được một cách khái quát nội dung, bản chất kinh tế và mối liên hệ giữa những chỉ tiêu kinh tế này. Trước hết, chúng ta nghiên cứu chỉ tiêu đầu tiên xuất hiện bên nguồn của tài khoản sản xuất đó là giá trị sản xuất.


4.2.1. Giá trị sản xuất 


Giá trị sản xuất phản ánh toàn bộ giá trị của sản phẩm vật chất (thành phẩm, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang) và dịch vụ sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. Giá trị sản xuất bao gồm:


- Giá trị hàng hoá và dịch vụ sử dụng hết trong quá trình sản xuất;


- Giá trị mới tăng thêm trong quá trình sản xuất: Thu nhập của người lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất và thặng dư sản xuất.


Giá trị sản xuất được tính theo các ngành kinh tế và tổng hợp cho toàn bộ nền kinh tế. Giá trị sản xuất có sự tính trùng giữa các đơn vị trong từng ngành cũng như giữa các ngành trong nền kinh tế quốc dân. Mức độ tính trùng phụ thuộc vào trình độ chuyên môn hóa trong sản xuất của nền kinh tế. Trình độ chuyên môn hóa càng cao thì sự tính trùng càng nhiều. 


Giá trị sản xuất được xác định theo giá cơ bản; khi không có điều kiện về nguồn thông tin, chế độ hạch toán và kế toán không phù hợp thì có thể tính theo giá sản xuất.


Để tạo ra hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, các nhà sản xuất phải sử dụng lao động và máy móc thiết bị để chuyển những chi phí là vật chất và dịch vụ thành hàng hóa và dịch vụ mới. Trong kinh tế vĩ mô cũng như thống kê tài khoản quốc gia, giá trị hàng hóa và dịch vụ chuyển hóa trong quá trình sản xuất được gọi là chi phí trung gian. Nói cách khác, Chi phí trung gian phản ánh giá trị hàng hóa và dịch vụ được sử dụng hết trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm mới trong một thời kỳ nhất định, gồm cả chi phí sửa chữa nhỏ và duy tu tài sản cố định dùng trong sản xuất. Chi phí trung gian được tính theo ngành kinh tế và toàn bộ nền kinh tế, theo giá thực tế và giá so sánh. Chi phí trung gian chia thành hai nhóm chủ yếu:


- Nhóm chi phí vật chất gồm: Nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, điện, nư​ớc, khí đốt, chi phí công cụ sản xuất nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng và chi phí sản phẩm vật chất khác;


- Nhóm chi phí dịch vụ gồm: Vận tải; b​ưu điện; bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ pháp lý, dịch vụ quảng cáo và các dịch vụ khác.


Khái niệm chi phí trung gian trong kinh tế vĩ mô cũng như thống kê tài khoản quốc gia khác với khái niệm chi phí sản xuất trong kinh tế vi mô. Có những loại chi tiêu, kinh tế vi mô tính vào chi phí sản xuất như: Chi trả lương cho người lao động; chi ăn trưa, ca ba bằng tiền cho người lao động; chi mua sắm quần áo cho người lao động, v.v... nhưng thống kê tài khoản quốc gia lại tính vào thu nhập của người lao động và thuộc giá trị tăng thêm, không thuộc chi phí trung gian. Chi phí sản xuất trong kinh tế vi mô còn gồm cả khấu hao tài sản cố định, nhưng tài khoản quốc gia lại đưa khấu hao tài sản cố định vào giá trị tăng thêm. Vì vậy, không thể đồng nhất khái niệm chi phí trung gian với khái niệm chi phí sản xuất. 


Không giống như giá trị sản xuất có thể tính theo giá cơ bản hoặc giá sản xuất, chỉ tiêu chi phí trung gian chỉ tính theo giá sử dụng. Giá sử dụng dùng để xác định giá trị của chi phí trung gian phản ánh toàn bộ số tiền đơn vị sản xuất phải trả để đưa một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ tham gia vào quá trình sản xuất với mục đích tạo ra hàng hóa và dịch vụ mới. Giá sử dụng dùng để tính chi phí trung gian gồm hai phần chính: Giá trị hàng hóa đơn vị sản xuất mua từ đơn vị bán, phí vận tải phát sinh để chuyên chở hàng hóa từ nơi bán tới đơn vị sản xuất. 


Như đã đề cập ở trên, chỉ tiêu giá trị sản xuất có sự tính trùng trong nền kinh tế, giá trị sản xuất bao gồm cả giá trị hàng hóa và dịch vụ được tạo ra của các thời kỳ sản xuất trước, chẳng hạn dùng nguyên vật liệu được tạo ra của năm trước để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ năm sau. Với đặc điểm đó, nếu dùng giá trị sản xuất để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu tổng hợp liên quan tới bình quân đầu người, năng suất, hiệu quả thì sẽ không phản ánh đúng kết quả sản xuất của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Để khắc phục tồn tại này, các nhà kinh tế và thống kê đã tính toán và đưa vào áp dụng chỉ tiêu giá trị tăng thêm và tổng sản phẩm trong nước.    


4.2.2. Giá trị tăng thêm


Giá trị tăng thêm (VA) phản ánh giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của các ngành kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Giá trị tăng thêm là bộ phận còn lại của giá trị sản xuất sau khi trừ đi phần chi phí trung gian. Cấu thành của giá trị tăng thêm gồm: Thu nhập của người lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất và thặng dư sản xuất. 


Cũng như giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm có thể tính theo giá cơ bản hoặc giá sản xuất. Giá trị sản xuất tính theo giá nào đòi hỏi giá trị tăng thêm tính theo giá đó. Nói cách khác, giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm luôn tính theo cùng một loại giá.


Vì không bao gồm chi phí trung gian, nên giá trị tăng thêm phản ánh đúng mức hơn về kết quả hoạt động sản xuất do đơn vị tạo ra, không bị phụ thuộc vào thay đổi tổ chức sản xuất của đơn vị. Do vậy, dùng chỉ tiêu giá trị tăng thêm để đánh giá kết quả sản xuất của từng ngành, từng doanh nghiệp cũng như tính các chỉ tiêu năng suất, hiệu quả và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác có liên quan sẽ có ý nghĩa hơn, phản ánh thực chất hơn thành quả lao động của đơn vị và ngành so với áp dụng chỉ tiêu giá trị sản xuất như đã nói ở trên.


Giá trị tăng thêm được tính theo ngành kinh tế. Để phản ánh giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của toàn bộ nền kinh tế, các nhà kinh tế vĩ mô đưa ra khái niệm tổng sản phẩm trong nước.


4.2.3. Tổng sản phẩm trong nước 


Tổng sản phẩm trong nước (GDP) phản ánh giá trị của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của toàn bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng sản phẩm trong nước là khái niệm của giá trị tăng thêm - khái niệm trên giác độ sản xuất và bằng tổng giá trị tăng thêm của tất cả các đơn vị sản xuất thường trú trong lãnh thổ kinh tế của một quốc gia cộng với thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.


Dựa vào phân tích luồng chu chuyển thu nhập và chi tiêu trong nền kinh tế, các nhà kinh tế đã chỉ ra mối quan hệ đẳng thức giữa tổng sản phẩm trong nước với tổng thu nhập từ sản xuất và tổng chi tiêu trong nền kinh tế. Các đẳng thức này là cơ sở lý luận của ba phương pháp tính chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước: Phương pháp sản xuất bằng tổng giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế cộng (+) thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ; phương pháp thu nhập bằng tổng các yếu tố (thu nhập của người lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao TSCĐ, thặng dư) và phương pháp sử dụng bằng tổng của tiêu dùng cuối cùng, tích lũy tài sản, chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. 


Tổng sản phẩm trong nước luôn tính theo giá thị trường, nói cách khác chỉ có một loại giá dùng để tính GDP mặc dù chỉ tiêu giá trị tăng thêm có thể tính theo giá cơ bản hay giá sản xuất. Có thể đặt câu hỏi tại sao giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế tính theo giá cơ bản hoặc giá sản xuất nhưng GDP chỉ tính theo giá thị trường? Phải chăng có sự không thống nhất về giá giữa các phương pháp tính GDP? Giá trị tăng thêm của các ngành sản xuất vật chất và dịch vụ (không bao gồm ngành thương nghiệp và vận tải) theo giá cơ bản hoặc giá sản xuất không bao gồm phí vận tải và phí thương nghiệp. Khi cộng giá trị tăng thêm của tất cả các ngành kinh tế theo giá cơ bản hoặc giá sản xuất ta được tổng sản phẩm trong nước đã bao gồm giá trị phí thương nghiệp và phí vận tải.


Công thức chung tính tổng sản phẩm trong nước đối với trường hợp giá trị tăng thêm tính theo giá cơ bản và giá sản xuất lần lượt như sau:


		Tổng
sản phẩm trong nước

		=

		Tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản

		+

		Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

		+

		Thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ





Hoặc


		Tổng sản phẩm trong nước

		=

		Tổng giá trị
tăng thêm theo
giá sản xuất 

		+

		Thuế nhập
khẩu hàng hóa
và dịch vụ





Theo phương pháp sử dụng, GDP bằng tổng sử dụng hàng hóa và dịch vụ bao gồm: Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình và Nhà nước, tích lũy tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản quý hiếm, chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Giá sử dụng dùng để xác định giá trị của tất cả các yếu tố trong tổng sử dụng hàng hóa và
dịch vụ.


Trên góc độ toàn bộ nền kinh tế dùng chỉ tiêu GDP để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như tính toán các chỉ tiêu liên quan sẽ có những ưu điểm tương tự như áp dụng chỉ tiêu giá trị tăng thêm trong từng ngành, từng đơn vị.


4.2.4. Tiêu dùng cuối cùng 


Tiêu dùng cuối cùng phản ánh toàn bộ chi tiêu cho mua sắm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình thường trú, của các tổ chức không vị lợi phục vụ hộ gia đình thường trú và của Nhà nước trong một thời kỳ nhất định. Tiêu dùng cuối cùng là một bộ phận của thu nhập quốc gia khả dụng và cũng là một bộ phận của tổng sản phẩm trong nước. 


Tiêu dùng cuối cùng được chia theo nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, được tính theo giá thực tế và giá so sánh và thường tách thành hai thành phần: Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình và tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước.


4.2.5. Tích lũy tài sản


Tích lũy tài sản phản ánh chi tiêu cho đầu tư tài sản cố định, đầu tư tài sản lưu động và tài sản quý hiếm trong một thời kỳ nhất định. Tích lũy tài sản được chia theo loại tài sản, tính theo giá thực tế và giá so sánh.


+ Tích lũy tài sản cố định tính bằng giá trị tài sản cố định nhận về trừ đi tài sản cố định thanh lý trong kỳ của các đơn vị thể chế, không bao gồm phần hộ gia đình tiêu dùng.


+ Tích lũy tài sản lưu động gồm tài sản là nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất, thành phẩm tồn kho, sản phẩm dở dang; được tính bằng chênh lệch giữa tài sản lưu động nhận được và tài sản lưu động sử dụng trong kỳ của các đơn vị thể chế, không bao gồm phần hộ gia đình tiêu dùng.


+ Tài sản quý hiếm do các đơn vị thể chế (gồm cả hộ gia đình tiêu dùng) nắm giữ với mục đích bảo toàn giá trị của cải. Tài sản quý hiếm không bị hao mòn và giảm giá trị theo thời gian, được tính bằng chênh lệch giữa tài sản quý hiếm nhận được trong kỳ và nhượng bán tài sản quý hiếm trong kỳ đó.


4.2.6. Xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ 


Xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ phản ánh toàn bộ sản phẩm vật chất và dịch vụ được mua bán, trao đổi, chuyển nhượng giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân dân cư là đơn vị thường trú của Việt Nam với các đơn vị, tổ chức, cá nhân dân cư không thường trú. Những hàng hóa và dịch vụ được coi là xuất, nhập khẩu khi đã thay đổi quyền sở hữu về hàng hóa giữa một bên là đơn vị thường trú và bên kia là đơn vị không thường trú, không phụ thuộc vào hàng hóa đó đã ra khỏi biên giới quốc gia hay chưa.


Chênh lệch xuất nhập khẩu phản ánh hiệu số giữa trị giá xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ với trị giá nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định. Nếu hiệu số này là một số dương thì nền kinh tế được gọi là có xuất siêu, ngược lại nếu hiệu số này là một số âm thì nền kinh tế được gọi là nhập siêu. Trường hợp trị giá xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ bằng với trị giá nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, nền kinh tế có cân bằng trong quan hệ thương mại với bên ngoài.


Như đã đề cập trong phần khái niệm, sản xuất là quá trình sử dụng lao động và máy móc thiết bị để chuyển những chi phí là vật chất và dịch vụ thành sản phẩm là vật chất và dịch vụ khác. Vì vậy, tổng sản phẩm trong nước tính theo phương pháp thu nhập sẽ bằng tổng của các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất. Dưới dạng giá trị, những yếu tố này gồm: Thu nhập của người lao động từ sản xuất; thuế, trợ cấp sản xuất; khấu hao tài sản cố định và thặng dư.


4.2.7. Thu nhập của người lao động từ sản xuất


Thu nhập của người lao động từ sản xuất phản ánh tổng thu nhập của người lao động từ tất cả các nguồn do tham gia vào quá trình sản xuất mang lại, gồm thu nhập bằng tiền và bằng hiện vật. Cụ thể thu nhập của người lao động bao gồm: Tiền lương lĩnh đều đặn theo kỳ; tiền lương trả cho người lao động do nghỉ việc tạm thời vì lý do của đơn vị sản xuất; tiền hoa hồng do đơn vị sản xuất trả cho người lao động; tiền thưởng đột xuất và các khoản thanh toán cho người lao động liên quan tới hoạt động sản xuất; chi hỗ trợ định kỳ về nhà ở và đi lại từ nơi ở tới nơi làm việc; tiền lương bằng hiện vật; tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.


4.2.8. Thuế sản xuất, trợ cấp sản xuất


Thuế sản xuất, trợ cấp sản xuất là yếu tố thứ hai cấu thành nên GDP tính theo phương pháp thu nhập. Thuế sản xuất là khoản phải nộp bắt buộc bằng tiền hay bằng hiện vật từ đơn vị sản xuất cho nhà nước khi tham gia vào quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa và dịch vụ. Thuế sản xuất gồm hai loại: Thuế sản phẩm và thuế sản xuất khác:


- Thuế sản phẩm phải nộp khi người sản xuất đưa hàng hóa và dịch vụ vào lưu thông dưới bất kỳ hình thức nào như: Bán, chuyển nhượng... Như vậy, đối tượng của thuế đánh vào sản phẩm không bao gồm thành phẩm tồn kho. Loại thuế này gồm cả thuế hàng nhập khẩu khi hàng nhập khẩu đi vào lãnh thổ kinh tế hay dịch vụ phục vụ cho đơn vị thường trú từ đơn vị không thường trú;


- Thuế sản xuất khác bao gồm thuế đánh vào quyền sở hữu hay quyền sử dụng đất đai, nhà xưởng, tài sản khác dùng trong sản xuất; hay thuế đánh vào thuê mướn lao động, trả thu nhập cho người lao động(1).


4.2.9. Khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định phản ánh giá trị của tài sản cố định tiêu dùng trong quá trình sản xuất và tính bằng chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ giá trị kinh tế thực của tài sản (giá trị kinh tế thực của tài sản là giá trị thực tế của tài sản trên thị trường tại thời điểm đánh giá). Trong thực tế, tính khấu hao tài sản cố định dựa trên cơ sở thời gian dự kiến dùng vào sản xuất của tài sản và giá trị tài sản theo nguyên giá.


4.2.10. Thặng dư 

Thặng dư là thu nhập từ sản xuất của đơn vị sản xuất và được tính bằng giá trị tăng thêm trừ đi thu nhập của người lao động từ sản xuất, trừ thuế sản xuất phải nộp và cộng với trợ cấp sản xuất. Thặng dư biểu thị thu nhập có được từ quá trình sản xuất đưa lại trước khi chi trả lãi tiền vay ngân hàng, tiền thuê máy móc thiết bị, thu nhập sở hữu phải trả đối với tài sản tài chính, tiền thuê đất cần thiết để tiến hành sản xuất.


*    *
*


Ba phương pháp tính chỉ tiêu GDP được xây dựng trên ba góc độ khác nhau: Phương pháp sản xuất thực hiện trên góc độ sản xuất tạo ra sản phẩm là hàng hóa và dịch vụ cho xã hội; phương pháp thu nhập đứng trên góc độ các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra thu nhập; phương pháp sử dụng đứng trên góc độ sử dụng hàng hóa và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu cuối cùng của nền kinh tế. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng và sử dụng phương pháp nào trong tính toán chỉ tiêu GDP phụ thuộc vào nguồn thông tin hiện có, trình độ thống kê và điều kiện hạch toán trong từng thời kỳ khác nhau.  


Phương pháp sản xuất: Tổng sản phẩm trong nước tính theo phương pháp này thường được áp dụng tại các nước đang phát triển, có trình độ thống kê chưa cao. áp dụng phương pháp sản xuất cung cấp cho các nhà quản lý, lập chính sách bức tranh toàn cảnh về toàn bộ sản phẩm sản xuất ra, về chi phí của tất cả các ngành kinh tế. Trên cơ sở đó, các nhà kinh tế có thể nghiên cứu tác động qua lại giữa các ngành, thành phần kinh tế và tìm ra các nguyên nhân cũng như giải pháp để giảm tỷ lệ của chi phí trung gian dẫn tới tăng GDP. Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, phương pháp sản xuất có một số nhược điểm chủ yếu sau:


- Khó đảm bảo phạm vi thu thập thông tin để tính đầy đủ kết quả của các hoạt động sản xuất. Chẳng hạn, theo khái niệm sản xuất, giá trị của các hoạt động bất hợp pháp tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị trường và các hoạt động hợp pháp nhưng tạo ra các sản phẩm bất hợp pháp đều phải tính vào giá trị sản xuất(1). Nhưng trong thực tế rất khó thu thập được thông tin của các hoạt động này.


- Do GDP được tính gián tiếp qua giá trị sản xuất và chi phí trung gian nên chất lượng tính GDP còn phụ thuộc vào chất lượng tính chỉ tiêu chi phí trung gian. Nói cách khác, thông tin để tính GDP còn phụ thuộc vào thông tin từ hạch toán chi phí sản xuất của các đơn vị sản xuất kinh doanh. Xu hướng các nhà sản xuất kinh doanh thường hạch toán tăng chi phí để giảm thuế và tăng lợi nhuận. Các nhà thống kê rất khó kiểm soát chất lượng thông tin về chi phí sản xuất để từ đó tính toán chính xác, nâng cao chất lượng của chỉ tiêu chi phí trung gian.  


Phương pháp sử dụng: GDP tính theo phương pháp này cung cấp những thông tin về cầu của nền kinh tế như: Tiêu dùng, tích lũy, xuất, nhập khẩu. Những thông tin này giúp cho Chính phủ và các nhà quản lý đưa ra chính sách kích cầu dẫn tới tăng trưởng kinh tế, đồng thời cũng là nguồn thông tin dùng để tính giá trị tài sản và của cải tăng thêm của đất nước. Phương pháp sử dụng có một số ưu điểm về mặt tính toán như sau:


- Phương pháp này không phải giải quyết vấn đề nan giải về việc tính giá trị của các hoạt động bất hợp pháp và các hoạt động hợp pháp nhưng tạo ra các sản phẩm bất hợp pháp như phương pháp sản xuất gặp phải. Dù không thu được thông tin về kết quả sản xuất của các hoạt động thuộc khu vực kinh tế chưa được quan sát nhưng những hoạt động này tạo ra thu nhập và thực thể kinh tế sở hữu thu nhập này sẽ dùng vào tiêu dùng, vào tích lũy và như vậy đã được phản ánh trong phương pháp sử dụng. Nếu đảm bảo được chất lượng tính toán của phương pháp sử dụng, chênh lệch về GDP giữa phương pháp sử dụng và phương pháp sản xuất là một ước lượng tốt đối với giá trị tăng thêm của khu vực kinh tế chưa được quan sát.


- Thông tin về chi tiêu dùng và tích lũy thường sát với thực tế hơn so với thông tin về kết quả sản xuất và chi phí sản xuất. Thông tin về chi cho tiêu dùng của hộ gia đình dễ kiểm soát và thông thường các hộ chỉ khai thấp thu nhập chứ hiếm khi khai thấp chi tiêu trong các cuộc điều tra. Thông tin về xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ dễ thu thập (chỉ cần qua Hải quan) và thường đảm bảo về phạm vi. Vì vậy, đối với nhà thống kê, phương pháp sử dụng dễ tính toán và cho chất lượng số liệu cao hơn.


Tuy vậy, phương pháp sử dụng có một số nhược điểm: Số lượng hộ gia đình trong nền kinh tế rất lớn vì vậy không thể tiến hành điều tra định kỳ thường xuyên để thu thập thông tin từ tất cả các hộ. Thông thường các nước dựa vào điều tra chọn mẫu vì vậy số liệu chịu ảnh hưởng của sai số chọn mẫu. Đối với các nước đang phát triển, sản xuất nhỏ, manh mún còn phổ biến, hệ thống luật pháp chưa đầy đủ, ý thức chấp hành luật chưa nghiêm nên khó thu thập được chính xác những thông tin về tiêu dùng và xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Thực tế ở nước ta, ngành Thống kê gặp không ít khó khăn khi tính toán giá trị của hàng hóa xuất, nhập khẩu lậu qua biên giới, trên biển.            


Phương pháp thu nhập: GDP tính theo phương pháp này sẽ cung cấp thông tin cho các nhà quản lý và lập chính sách dùng để đánh giá về hiệu quả (thể hiện qua chỉ tiêu thặng dư) và năng suất (thể hiện qua năng suất lao động, năng suất của máy móc, thiết bị) của hoạt động sản xuất. Tuy vậy, chất lượng tính toán thấp của các chỉ tiêu cấu thành nên GDP của phương pháp này là hạn chế lớn nhất. Rất khó thu thập thông tin và tính toán chính xác thu nhập của người lao động từ sản xuất. Tâm lý của người lao động không muốn cung cấp thông tin chính xác về thu nhập của họ.


Khấu hao tài sản cố định cũng rất khó tính được chính xác vì thời gian dự kiến sử dụng trong sản xuất của tài sản thay đổi thường xuyên, giá trị của tài sản phụ thuộc vào tiến bộ của khoa học công nghệ. Máy tính điện tử là ví dụ rất điển hình minh họa cho việc khó tính toán chính xác chỉ tiêu khấu hao tài sản. Giả sử một máy tính nhãn hiệu IBM trị giá
15 triệu đồng, dự kiến sử dụng vào sản xuất trong 5 năm và khấu hao mỗi năm là 3 triệu. Do áp dụng thành quả của khoa học - kỹ thuật, máy tính mới, cùng nhãn hiệu có tính năng hoạt động cao hơn nhưng giá chỉ bằng hai phần ba giá máy của năm trước. Rõ ràng máy tính của năm trước không thể định giá là 12 triệu đồng và để nâng cao năng lực cạnh tranh, nhà sản xuất có thể rút ngắn thời gian sử dụng.


Tương tự như chỉ tiêu thu nhập của người lao động từ sản xuất, rất khó thu thập thông tin và tính chính xác được chỉ tiêu thặng dư vì đơn vị sản xuất thường hạch toán tăng chi phí để giảm thặng dư.


Từ những ưu và nhược điểm của ba phương pháp tính GDP, phương pháp sử dụng thường được áp dụng và cho kết quả tính toán với chất lượng cao nhất, tiếp đến là phương pháp sản xuất. Phương pháp thu nhập thường áp dụng khi muốn biết tỷ lệ của các nhân tố tham gia vào quá trình sản xuất. Việc quyết định áp dụng phương pháp tính nào tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của từng quốc gia và nó sẽ quyết định chiến lược thu thập thông tin đầu vào của ngành Thống kê.


Tổng sản phẩm trong nước là chỉ tiêu phản ánh hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của các đơn vị thường trú trong nền kinh tế ở một thời kỳ nhất định. Nói cách khác, khái niệm tổng sản phẩm trong nước nhấn mạnh tới sản phẩm sản xuất ra trong lãnh thổ kinh tế của một quốc gia mà không quan tâm tới đặc trưng về sở hữu của các đơn vị thường trú đóng trên lãnh thổ kinh tế. Trong thực tế nhiều đơn vị thường trú trên lãnh thổ kinh tế của một quốc gia nhưng thuộc sở hữu của một quốc gia khác. Các quốc gia khác có thể sở hữu toàn bộ đơn vị sản xuất thường trú của một quốc gia như đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoặc sở hữu một trong các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất như lao động, tài sản, vốn dùng trong sản xuất. Kết thúc quá trình sản xuất tạo ra thu nhập, chủ sở hữu của những thực thể kinh tế của các quốc gia bên ngoài có thể chuyển phần thu nhập của họ về nước. Vì vậy, không phải tất cả GDP của một quốc gia là thu nhập của quốc gia đó. Để làm rõ đặc trưng này, các nhà kinh tế vĩ mô và thống kê tài khoản quốc gia đã đưa ra khái niệm tổng thu nhập quốc gia.


4.2.11. Tổng thu nhập quốc gia


Tổng thu nhập quốc gia (GNI) phản ánh tổng thu nhập lần đầu được tạo ra từ các yếu tố thuộc sở hữu của quốc gia tham gia vào hoạt động sản xuất trên lãnh thổ quốc gia hay ở nước ngoài trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm. 


Tổng thu nhập quốc gia bằng tổng sản phẩm trong nước cộng với chênh lệch giữa thu nhập của người lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về và thu nhập của người nước ngoài ở Việt Nam gửi ra bên ngoài cộng với chênh lệch giữa thu nhập sở hữu nhận được từ nước ngoài với thu nhập sở hữu trả nước ngoài.


Khái niệm GNI nhấn mạnh tới tiêu thức sở hữu các yếu tố sản xuất của một quốc gia, trong khi đó khái niệm GDP nhấn mạnh tới tiêu thức sản phẩm tạo ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Để phân biệt rõ hơn sự khác nhau giữa GDP và GNI chúng ta xét ví dụ: Giả sử công ty Honda 100% vốn của Nhật tại Việt Nam sản xuất ô tô và xe máy. Công ty này đóng trên lãnh thổ Việt Nam, nên toàn bộ giá trị sản phẩm cuối cùng do công ty tạo ra tính vào GDP của Việt Nam. Không phải toàn bộ giá trị của sản phẩm cuối cùng này được tính vào chỉ tiêu GNI của Việt Nam vì công ty thuộc sở hữu của Nhật, vì vậy phần giá trị sản phẩm cuối cùng sau khi trừ đi chi trả lương, nộp thuế sản xuất, thuế thu nhập, thuộc sở hữu của công ty Honda và được gửi về Nhật. Trong trường hợp này GNI của Việt Nam bằng GDP trừ đi phần thu nhập thuộc sở hữu của công ty Honda.


Chỉ tiêu GNI phản ánh thu nhập thực của một quốc gia do vậy trước đây các nước công nghiệp phát triển thường tính và sử dụng chỉ tiêu này. Hiện nay họ chuyển sang tính và sử dụng chỉ tiêu GDP vì:


- Phần lớn các nước đang phát triển dùng chỉ tiêu GDP vì vậy chuyển sang để thuận lợi cho so sánh quốc tế;


- Chỉ tiêu GDP dễ tính toán hơn GNI do nguồn thông tin về thu nhập sở hữu thuần rất kém;


- Chỉ tiêu GDP đánh giá tốt hơn về tiềm năng tạo việc làm của nền kinh tế so với chỉ tiêu GNI.


Cùng với tổng thu nhập quốc gia các nhà thống kê kinh tế còn đưa ra khái niệm thu nhập quốc gia thuần. Sự khác biệt giữa hai chỉ tiêu trên là trong đó có bao gồm hay không bao gồm giá trị khấu hao tài sản cố định. Một cách tổng quát, khấu hao tài sản cố định phản ánh sự suy giảm giá trị hiện tại của tài sản cố định thuộc sở hữu của các đơn vị sản xuất do sử dụng những tài sản này trong quá trình sản xuất hoặc do hao mòn vô hình. Khấu hao tài sản cố định không bao gồm phần giá trị của tài sản bị mất đi do thiên tai, hỏa hoạn hoặc chiến tranh gây nên. Định nghĩa và mối liên hệ giữa thu nhập quốc gia thuần và GNI như sau:


4.2.12. Thu nhập quốc gia thuần


Thu nhập quốc gia thuần (NNI) phản ánh phần còn lại của tổng thu nhập quốc gia sau khi trừ đi khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất của toàn bộ nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Dưới dạng công thức, thu nhập quốc gia thuần được tính  như sau:


NNI = GNI – Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất


Tổng thu nhập quốc gia hay thu nhập quốc gia thuần phản ánh thu nhập do sở hữu các yếu tố sản xuất của quốc gia tạo nên cho dù những yếu tố sản xuất này tham gia vào quá trình sản xuất ở trong nước hay bên ngoài. Trong quan hệ kinh tế và chính trị giữa các quốc gia, do tham gia vào hoạt động chung của cộng đồng quốc tế sẽ làm tăng hoặc giảm thu nhập của một quốc gia. Chẳng hạn, Việt Nam là thành viên của Liên Hợp Quốc, hàng năm phải nộp niên liễm sẽ làm giảm tổng thu nhập quốc gia của Việt Nam. Việt Nam viện trợ lương thực khẩn cấp cho nhân dân các nước bị sóng thần cũng làm giảm GNI của nước ta. Ngược lại, những người Việt nam sống xa tổ quốc hàng năm gửi kiều hối về cho gia đình và các thân nhân làm tăng tổng thu nhập quốc gia của Việt Nam, v.v... Tất cả các hoạt động giao dịch vừa nêu thuộc nhóm chuyển nhượng hiện hành. 


Tổng thu nhập quốc gia hay thu nhập quốc gia thuần chưa phải là toàn bộ thu nhập của một nước dùng cho mục đích tiêu dùng cuối cùng hay để dành. Chỉ tiêu phản ánh thu nhập của quốc gia dùng cho tiêu dùng cuối cùng và để dành của toàn bộ nền kinh tế là thu nhập quốc gia khả dụng. Định nghĩa và mối liên hệ giữa thu nhập quốc gia khả dụng và tổng thu nhập quốc gia như sau:   


4.2.13. Thu nhập quốc gia khả dụng


Thu nhập quốc gia khả dụng phản ánh tổng thu nhập của quốc gia từ sản xuất, thu nhập sở hữu và từ chuyển nhượng hiện hành. Thu nhập quốc gia khả dụng dùng cho tiêu dùng cuối cùng và để dành và bằng thu nhập quốc gia cộng với chuyển nhượng hiện hành thuần từ bên ngoài. 


Tên gọi thu nhập quốc gia khả dụng đã phản ánh thu nhập cuối cùng của nền kinh tế có được từ tất cả các nguồn để sử dụng cho hai mục đích: Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, của Nhà nước và để dành. Tiêu dùng cuối cùng là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh toàn bộ chi tiêu về hàng hóa và dịch vụ của hộ gia đình và Nhà nước để đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của cá nhân dân cư và toàn xã hội. Trái với tiêu dùng cuối cùng, để dành là nguồn tài chính dùng cho đầu tư tái sản xuất mở rộng của nền kinh tế trong các kỳ tiếp theo. Để dành càng lớn chứng tỏ nền kinh tế có tiềm lực phát triển kinh tế bền vững và ít phụ thuộc vào nguồn tài chính từ bên ngoài. Một cách tổng quát, để dành được định nghĩa như sau:


4.2.14. Để dành


Để dành là phần thu nhập còn lại của thu nhập quốc gia khả dụng sau khi trừ đi phần thu nhập sử dụng cho tiêu dùng cuối cùng. Công thức thường áp dụng tính để dành như sau:

		Để dành (Sn)

		=

		Thu nhập quốc gia
khả dụng (NDI)

		(

		Tiêu dùng
cuối cùng





Cũng như thu nhập quốc gia, chỉ tiêu thu nhập quốc gia khả dụng và để dành cũng được tính dưới dạng gộp và thuần và chúng khác nhau bởi khấu hao tài sản cố định.


Để dành là nguồn tài chính trong nước quan trọng cho đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh để dành trong nước, các thực thể của nền kinh tế còn thực hiện chuyển nhượng tài sản với bên ngoài qua việc chuyển ra nước ngoài hay nhận từ nước ngoài. Như đã đề cập trong phần một số khái niệm cơ bản, kết quả của chuyển nhượng tài sản làm thay đổi của cải của nền kinh tế. Vì vậy, để dành cộng với chuyển nhượng tài sản thuần từ bên ngoài phản ánh thay đổi của cải thuần do để dành và chuyển nhượng tài sản tạo ra. 


Ngoài hai yếu tố để dành và chuyển nhượng tài sản thuần từ bên ngoài dẫn tới thay đổi của cải thuần của nền kinh tế, còn một số nguyên nhân khác như: Thay đổi giá cả, thay đổi về khối lượng tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, v.v... Tuy vậy, tài khoản vốn tài sản trong Hệ thống tài khoản quốc gia chỉ đề cập tới yếu tố thay đổi do để dành thuần và chuyển nhượng tài sản mang lại. Yếu tố phản ánh thay đổi giá trị của cải thuần do thay đổi giá cả và nguyên nhân khác sẽ phản ánh trong bảng tổng kết tài sản của quốc gia. Định nghĩa tổng quát của chỉ tiêu thay đổi của cải thuần do thay đổi để dành và chuyển nhượng tài sản như sau:


4.2.15. Thay đổi của cải thuần do thay đổi để dành và chuyển nhượng tài sản


Thay đổi của cải thuần do thay đổi để dành và chuyển nhượng tài sản phản ánh nguồn tài chính của nền kinh tế dùng cho mục đích đầu tư làm tăng tích lũy tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản quý hiếm và tài sản phi tài chính không do sản xuất tạo ra. Với định nghĩa này đã gợi cho các nhà thống kê hai cách tiếp cận để tính chỉ tiêu thay đổi của cải thuần do thay đổi để dành và chuyển nhượng tài sản. Cách thứ nhất tiếp cận từ các yếu tố bên nguồn dẫn tới thay đổi của cải thuần, cách thứ hai tiếp cận qua các yếu tố bên sử dụng để làm tăng của cải vật chất của nền kinh tế. 


Nhu cầu mở rộng phát triển sản xuất của nền kinh tế trong mỗi thời kỳ sẽ quyết định quy mô và độ lớn của tích lũy tài sản. Vì vậy thay đổi của cải thuần do thay đổi để dành và chuyển nhượng tài sản (nguồn tài chính) có thể bù đắp đủ cho tích lũy tài sản, có thể không đủ hoặc dư thừa. Chênh lệch giữa thay đổi của cải thuần do thay đổi để dành và chuyển nhượng tài sản với tổng tích lũy tài sản và tài sản phi tài chính không do sản xuất tạo ra phản ánh nguồn tài chính còn lại của nền kinh tế có khả năng cho bên ngoài vay và được gọi là cho vay thuần nếu chênh lệch là dương. Khi chênh lệch là âm, điều đó chứng tỏ nguồn tài chính trong nước không đủ cho tích lũy tài sản, nền kinh tế phải vay từ bên ngoài và được gọi là đi vay thuần.


Khi quốc gia A cho quốc gia B vay, quốc gia A đã xác lập (sở hữu) một trái quyền tài chính với quốc gia B. "Trái quyền tài chính là tài sản xác lập cho người sở hữu nó (chủ nợ) quyền được nhận một khoản thanh toán hay một loạt những thanh toán từ một đơn vị khác (người nợ) trong những trường hợp cụ thể được quy định trong hợp đồng giữa họ với nhau"(1). Tài sản tài chính là khái niệm rộng hơn trái quyền tài chính và được định nghĩa như sau: "Tài sản tài chính là tài sản dưới dạng trái quyền tài chính, vàng tiền, quyền rút vốn đặc biệt do Quỹ tiền tệ quốc tế phân bổ, cổ phiếu công ty và các công cụ tài chính kinh doanh ngoài bảng"(2).


4.2.16. Cho vay thuần hay đi vay thuần


Trên góc độ tài chính, cho vay thuần hay đi vay thuần phản ánh tình trạng sở hữu tài sản tài chính của một quốc gia với bên ngoài và được tính bằng chênh lệch giữa nhận thuần về tích sản tài chính với phát sinh thuần về tiêu sản tài chính. Nhận thuần về tích sản tài chính của một quốc gia với bên ngoài là toàn bộ giá trị tài sản tài chính do bên ngoài phát hành được sở hữu bởi quốc gia đó. Ngược lại, phát sinh thuần về tiêu sản tài chính là toàn bộ giá trị tài sản tài chính do quốc gia đó phát hành được sở hữu bởi bên ngoài.


Các chỉ tiêu từ giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm, v.v... đến cho vay thuần hay đi vay thuần là những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp áp dụng khái niệm biến kỳ, nghĩa là chỉ tính cho một khoảng thời gian nhất định. Chỉ tiêu cho vay thuần hay đi vay thuần là chỉ tiêu cân đối trong tài khoản vốn tài sản và cũng là chỉ tiêu cân đối cuối cùng phản ánh quá trình từ sản xuất đến phân phối thu nhập và sử dụng nguồn tài chính cho tích lũy tài sản.


Để hoàn chỉnh bức tranh của toàn bộ nền kinh tế, bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động của một thời kỳ chúng ta nghiên cứu một số chỉ tiêu phản ánh giá trị tài sản và của cải của quốc gia tại các thời điểm quan trọng trong năm. Những chỉ tiêu này xuất hiện trong bảng tổng kết tài sản của Hệ thống tài khoản quốc gia. 


4.2.17. Bảng tổng kết tài sản


Bảng tổng kết tài sản là bức tranh mô tả những yếu tố làm thay đổi giá trị và khối lượng tài sản, phản ánh giá trị tích sản và tiêu sản tại các thời điểm đầu và cuối của kỳ hạch toán. Bảng tổng kết tài sản mô tả đồng nhất thức hạch toán cơ bản liên kết giá trị của từng loại tích sản tại thời điểm đầu kỳ với giá trị có tại thời điểm cuối kỳ qua các hoạt động giao dịch và những thay đổi khác về giá trị tài sản(1).


4.2.18. Của cải thuần 


Của cải thuần là chỉ tiêu cân đối trong bảng tổng kết tài sản, phản ánh mức giàu, nghèo của một quốc gia. Của cải thuần được tính bằng chênh lệch giữa tích sản và tiêu sản tại một thời điểm cụ thể, thường vào đầu kỳ và cuối kỳ hạch toán. Để xác định giá trị của cải thuần tại một thời điểm cần phải tính giá trị của từng loại tích sản và tiêu sản theo giá thị trường tại thời điểm đó.


Theo thời gian, tổng giá trị của tích sản và tiêu sản luôn thay đổi do các nguyên nhân sau:


- Thay đổi giá trị do các hoạt động giao dịch tài sản mang lại như: Mua thêm hoặc thanh lý các loại tài sản phi tài chính, do sử dụng tài sản vào sản xuất được thể hiện qua khấu hao tài sản, do chuyển nhượng tài sản;


- Thay đổi về khối lượng tài sản không do các hoạt động giao dịch trong nền kinh tế mang lại: Phát hiện thêm tài nguyên thiên nhiên mới, thay đổi giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, do thay đổi cách phân loại gây nên;


- Do biến động về giá cả của tài sản. Tài khoản quốc gia chia biến động về giá cả thành hai loại: Biến động giá của từng loại tài sản và biến động mức giá chung của toàn bộ nền kinh tế.


4.2.19. Của cải thuần đầu kỳ


Của cải thuần đầu kỳ phản ánh giá trị của cải của quốc gia tại thời điểm đầu kỳ hạch toán, được tính bằng chênh lệch giữa tích sản và tiêu sản đầu kỳ.


Mối liên hệ giữa tích sản/tiêu sản cuối kỳ với tích sản/tiêu sản đầu kỳ thể hiện qua các chỉ tiêu phản ánh ba nhóm nguyên nhân làm thay đổi giá trị của tích sản và tiêu sản vừa nêu ở trên. Cụ thể mối liên hệ của tích sản/ tiêu sản giữa cuối kỳ và đầu kỳ như sau:


4.2.20. Tích sản phi tài chính cuối kỳ


Nhóm nguyên nhân thứ nhất làm thay đổi tích sản phi tài chính hình thành từ các hoạt động giao dịch làm tăng tích lũy tài sản trong khoảng thời gian từ đầu kỳ tới cuối kỳ, gồm tích lũy gộp tài sản cố định, tích lũy tài sản lưu động, tích lũy tài sản quý hiếm và chênh lệch tài sản phi tài chính không do sản xuất tạo ra. Tài sản vật chất hữu hình dùng vào sản xuất dẫn tới giá trị tài sản giảm đi và được thể hiện qua chỉ tiêu Khấu hao tài sản cố định. Vì vậy, giá trị tích sản phi tài chính cuối kỳ phải trừ đi giá trị khấu hao tài sản cố định trong kỳ. Nhóm nguyên nhân thứ hai làm thay đổi giá trị của tích sản phi tài chính là do thay đổi khác về khối lượng tài sản và nhóm thứ ba được quy cho biến động về giá cả của tài sản vì vậy cần phải đánh giá lại giá trị của tài sản với mức giá phổ biến trên thị trường tại thời điểm cuối kỳ. Một cách tổng quát, công thức tính giá trị của tích sản phi tài chính cuối kỳ như sau:


Tích sản phi tài chính cuối kỳ bằng tích sản phi tài chính đầu kỳ cộng với tích lũy gộp tài sản cố định trừ đi khấu hao tài sản cố định cộng với Tích lũy tài sản lưu động cộng với tích lũy tài sản quý hiếm cộng với chênh lệch tài sản phi tài chính không do sản xuất tạo ra cộng với thay đổi khác về khối lượng tài sản phi tài chính cộng với đánh giá lại tài sản phi tài chính.


4.2.21. Tích sản tài chính cuối kỳ


Giống như tích sản phi tài chính cuối kỳ, có ba nguyên nhân dẫn tới thay đổi giá trị của tích sản tài chính đầu kỳ đó là nhận thuần về tài sản tài chính như sở hữu thêm hay giảm đi các tài sản tài chính do bên ngoài phát hành. Nguyên nhân thứ hai biểu thị những thay đổi khác về khối lượng tài sản tài chính như được phân bổ thêm hay bị xoá bỏ quyền rút vốn đặc biệt (SDR) từ Quỹ tiền tệ quốc tế. Nguyên nhân cuối cùng thuộc về đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính do giá cả của chúng thay đổi trên thị trường vì những lý do kinh tế và chính trị. Một cách tổng quát, công thức tính giá trị của tích sản tài chính cuối kỳ như sau:


Tích sản tài chính cuối kỳ bằng tích sản tài chính đầu kỳ cộng với thay đổi khác về khối lượng tài sản tài chính cộng với đánh giá lại tài sản tài chính.


4.2.22. Tiêu sản cuối kỳ


Tương tự như tích sản cuối kỳ, có ba nhóm nguyên nhân biểu thị sự khác biệt giữa tiêu sản cuối kỳ và tiêu sản đầu kỳ. Công thức tính giá trị của tiêu sản cuối kỳ như sau:


Tiêu sản cuối kỳ bằng tiêu sản đầu kỳ cộng với tiêu sản thuần trong kỳ cộng với thay đổi khác về khối lượng của tiêu sản cộng với đánh giá lại tiêu sản.


4.2.23. Của cải thuần cuối kỳ


Của cải thuần cuối kỳ phản ánh giá trị của cải của một quốc gia tại thời điểm cuối kỳ hạch toán. Qua mối liên hệ giữa của cải thuần với tích sản và tiêu sản, của cải thuần cuối kỳ có thể tính bằng hai cách:


Của cải thuần cuối kỳ bằng chênh lệch giữa tích sản cuối kỳ và tiêu sản cuối kỳ và cũng bằng của cải thuần đầu kỳ cộng với thay đổi của cải thuần trong kỳ.


4.2.24. Thay đổi của cải thuần 


Thay đổi của cải thuần là chỉ tiêu cuối cùng trong bảng tổng kết tài sản được đề cập ở đây và bằng tổng của ba loại thay đổi: Thay đổi của cải thuần do để dành và chuyển nhượng vốn, thay đổi của cải thuần do thay đổi khác về khối lượng tài sản và thay đổi của cải thuần do chênh lệch giá danh nghĩa. Ba loại thay đổi này được phân loại ứng với ba nguyên nhân dẫn tới thay đổi giá trị của tích sản và tiêu sản của nền kinh tế.


Trên đây đã trình bày nội dung và mối liên hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của toàn bộ nền kinh tế từ khâu sản xuất tạo ra thu nhập đến khâu phân phối thu nhập, sử dụng thu nhập cho tiêu dùng, để dành, tích tũy và những thay đổi dẫn tới biến động của tích sản, tiêu sản cũng như của cải thuần tại thời điểm cuối kỳ của nền kinh tế. Toàn bộ mối liên hệ trên được mô tả dưới dạng phương trình liên hệ như sau:

Phương trình liên hệ của một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp


		1.

		Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá thị trường
= Giá trị sản xuất theo giá cơ bản + Thuế, trừ trợ cấp sản phẩm
+ Thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ – Chi phí trung gian.



		2.

		GDP theo giá thị trường
= Tiêu dùng cuối cùng + Tích lũy tài sản cố định + Tích lũy tài sản lưu động + Tích lũy tài sản quý hiếm + Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ – Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.



		3.

		GDP theo giá thị trường
= Thu nhập của người lao động từ sản xuất + Thuế sản xuất
+ Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất + Thặng dư



		4.

		Tổng thu nhập quốc gia (GNI) theo giá thị trường
= GDP theo giá thị trường + Thuế, trừ trợ cấp sản xuất và hàng nhập khẩu thuần với bên ngoài + Thu nhập thuần của người lao động từ bên ngoài + Thu nhập sở hữu thuần với bên ngoài.



		5.

		Thu nhập quốc gia thuần (NNI) theo giá thị trường
= GNI theo giá thị trường – Khấu hao tài sản cố định.



		6.

		Thu nhập quốc gia khả dụng thuần (NNDI)
= Tiêu dùng cuối cùng + Để dành thuần.



		7.

		Thay đổi của cải thuần do để dành và chuyển nhượng tài sản 
= Để dành thuần + Chuyển nhượng tài sản thuần từ bên ngoài.



		8.

		Để dành thuần + Chuyển nhượng tài sản thuần từ bên ngoài
= Tích lũy tài sản cố định – Khấu hao tài sản cố định + Tích lũy tài sản lưu động + Tích lũy tài sản quý hiếm + Chênh lệch tài sản phi tài chính không do sản xuất tạo ra + Cho vay thuần/- Đi vay thuần.



		9.

		Cho vay thuần (+)/ Đi vay thuần (-) 
= Nhận thuần về tích sản tài chính – Phát sinh thuần về tiêu sản tài chính.



		10.

		 Của cải thuần đầu kỳ
= Tích sản đầu kỳ – Tiêu sản đầu kỳ.



		11.

		Tích sản phi tài chính cuối kỳ
= Tích sản phi tài chính đầu kỳ + Tích lũy gộp tài sản cố định – Khấu hao tài sản cố định + Tích lũy tài sản lưu động + Tích lũy tài sản quý hiếm + Chênh lệch tài sản phi tài chính không do sản xuất tạo ra + Thay đổi khác về khối lượng tài sản phi tài chính + Đánh giá lại tài sản phi tài chính.



		12.

		Tích sản tài chính cuối kỳ
= Tích sản tài chính đầu kỳ + Nhận thuần tài sản tài chính + Thay đổi khác về khối lượng tài sản tài chính + Đánh giá lại tài sản tài chính.



		13.

		Tiêu sản cuối kỳ
= Tiêu sản đầu kỳ + Tiêu sản thuần trong kỳ + Thay đổi khác về khối lượng của tiêu sản + Đánh giá lại tiêu sản.



		14.

		Của cải thuần cuối kỳ
= Tích sản cuối kỳ – Tiêu sản cuối kỳ
= Của cải thuần đầu kỳ + Thay đổi của cải thuần trong kỳ



		15.

		Thay đổi của cải thuần
= Thay đổi của cải thuần do để dành và chuyển nhượng vốn + Thay đổi của cải thuần do thay đổi khác về khối lượng tài sản + Thay đổi của cải thuần do chênh lệch giá danh nghĩa.






Phần Năm


Một số chỉ tiêu thống kê
kinh tế - xã hội tổng hợp


Ngoài các chỉ tiêu chủ yếu trong hệ thống tài khoản quốc gia, còn nhiều chỉ tiêu thống kê phản ánh khái quát, liên kết nhiều mặt kinh tế - xã hội hoặc phản ánh tập trung những mặt bản chất cho phép đánh giá sâu sắc mối quan hệ bên trong và tính quy luật của hiện tượng (gọi chung là các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội).


Trong số các chỉ tiêu đó, ở phần này của cuốn sách chỉ giới thiệu một số chỉ tiêu hiện nay đang được nhiều người quan tâm và rất cần thiết cho nghiên cứu, ứng dụng thực tế trong công tác thống kê.


5.1. Hệ số ICOR


Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (viết tắt là ICOR) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cho biết để tăng thêm một đơn vị tổng sản phẩm trong nước đòi hỏi phải tăng thêm bao nhiêu đơn vị vốn đầu tư thực hiện. Vì vậy, hệ số này phản ánh hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư​ dẫn tới tăng trưởng kinh tế. Vốn đầu tư thực hiện trong hệ số ICOR bao gồm các khoản chi tiêu để làm tăng tài sản cố định, tài sản lưu động và các khoản hình thành nên giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế. Hệ số ICOR thay đổi tùy theo thực trạng kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ khác nhau, phụ thuộc vào cơ cấu đầu tư và hiệu quả sử dụng các sản phẩm vật chất và dịch vụ trong nền kinh tế.


Hệ số ICOR thấp chứng tỏ đầu tư​ có hiệu quả cao, hệ số ICOR thấp hơn có nghĩa là để duy trì cùng một tốc độ tăng tr​ưởng kinh tế cần một tỉ lệ vốn đầu tư​ so với tổng sản phẩm trong nước thấp hơn. Tuy nhiên, theo quy luật về lợi tức biên giảm dần khi nền kinh tế càng phát triển (GDP bình quân đầu ng​ười tăng lên) thì hệ số ICOR sẽ tăng lên, tức là để duy trì cùng một tốc độ tăng trưởng cần một tỉ lệ vốn đầu tư​ so với tổng sản phẩm trong nước cao hơn.


Có hai ph​ương pháp tính hệ số ICOR:


* Phư​ơng pháp thứ nhất đ​ược tính theo công thức:
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(5.1.1)


Trong đó:


V1: Tổng vốn đầu t​ư của năm báo cáo;


G1: Tổng sản phẩm trong nước của năm báo cáo;


G0: Tổng sản phẩm trong nước của năm trư​ớc năm báo cáo.


Các chỉ tiêu về vốn đấu tư và tổng sản phẩm trong nước để tính hệ số ICOR theo phương pháp này phải được tính theo cùng một loại giá: Giá thực tế hoặc giá so sánh. Phương pháp tính thể hiện: Để tăng thêm đơn vị tổng sản phẩm trong nước, đòi hỏi phải tăng thêm bao nhiêu đơn vị vốn đầu tư thực hiện​.


* Ph​ương pháp thứ hai đ​ược tính theo công thức:
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(5.1.2)


Trong đó:


IV: Tỷ lệ vốn đầu tư​ so với tổng sản phẩm trong nước;

IG: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước;


Hệ số ICOR tính theo ph​ương pháp này thể hiện: Để tăng thêm 1 phần trăm (%) tổng sản phẩm trong nước đòi hỏi phải tăng bao nhiêu phần trăm tỷ lệ vốn đầu t​ư so với GDP.


Ví dụ: Năm 1996 Việt Nam có mức tăng tuyệt đối về GDP (G1 – G0) theo giá 1994 là 18266 tỷ đồng, tốc độ tăng GDP (IG) là 9,34%; vốn đầu tư phát triển theo giá so sánh (V1) là 74134 tỷ đồng; tỷ trọng vốn đầu tư phát triển so với GDP (IV) là 0,3212.


Theo số liệu trên:


- áp dụng công thức 5.1.1 tính được:


ICOR = 74134 : 18266 = 4,068


- áp dụng công thức 5.1.2 tính được:


ICOR = 0,3212 : 0,0934 = 3,439


Hai phư​ơng pháp tính hệ số ICOR nêu trên cho kết quả không giống nhau (kết quả tính toán ở trên có hệ số ICOR là 4,068 và 3,439). Trong thực tế ngư​ời ta thư​ờng sử dụng phương pháp thứ nhất tính theo giá so sánh vì phương pháp này hạn chế đ​ược sai số thống kê và loại trừ ảnh hư​ởng của yếu tố giá một cách tốt nhất.


5.2. Chỉ số phát triển con người


Chỉ số phát triển con người (HDI) là thước đo tổng hợp phản ánh sự phát triển của con người trên các phương diện thu nhập (thể hiện qua tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người), tri thức (thể hiện qua chỉ số học vấn) và sức khoẻ (thể hiện qua tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh). Chỉ số phát triển con người được tính theo công thức:
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(5.2)


Trong đó:


HDI1 - Chỉ số GDP bình quân đầu người (GDP tính theo phương pháp sức mua tương đương "PPP" có đơn vị tính là đô la Mỹ);


HDI2 - Chỉ số học vấn được tính bằng cách bình quân hóa giữa chỉ số tỷ lệ biết chữ (dân cư biết đọc, biết viết) với quyền số là 2/3 và chỉ số tỷ lệ người lớn (24 tuổi trở lên) đi học với quyền số là 1/3;


HDI3 - Chỉ số tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh (kỳ vọng sống tính từ lúc sinh). 


HDI nhận giá trị từ 0 đến 1. HDI càng gần 1 có nghĩa là trình độ phát triển con người càng cao, trái lại càng gần 0 nghĩa là trình độ phát triển con người càng thấp.


Công thức tính các chỉ số thành phần (HDI1, HDI2, HDI3) như sau:
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Từng chỉ số về tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ người lớn đi học được tính toán riêng biệt nhưng đều theo công thức khái quát sau đây:
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ở đây: L - tỷ lệ người lớn đi học hoặc tỷ lệ biết chữ của dân cư. 
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ở đây: T - Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh


Các giá trị tối đa (max) và tối thiểu (min) của các chỉ tiêu liên quan để tính HDI được quy định như sau:


		Chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Giá trị tối đa (max)

		Giá trị tối thiểu (min)



		GDP thực tế bình quân đầu người (PPP)

		USD

		40 000

		100



		Tỷ lệ dân cư biết chữ

		%

		100

		0



		Tỷ lệ người lớn đi học

		%

		100

		0



		Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh

		Năm

		85

		25





Ví dụ: Năm 1997 các chỉ tiêu chủ yếu của Việt Nam như sau:


- GDP thực tế bình quân đầu người (PPP)
:
1 630 USD


- Tỷ lệ dân cư biết chữ

:

91,9%


- Tỷ lệ người lớn đi học

:

62,0%


- Tuổi thọ b/q tính từ lúc sinh
:

67,4 năm


áp dụng công thức tính HDI nêu trên lần lượt tính các chỉ số thành phần qua số liệu đã cho như sau:


+ Chỉ số GDP bình quân đầu người:
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+ Chỉ số học vấn (HDI2):


- 
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+ Chỉ số tuổi thọ: 


HDI3 = 
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+ Chỉ số phát triển con người của Việt Nam vào năm 1997:
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5.3. Chỉ số phát triển giới


Chỉ số phát triển giới (GDI) là thước đo phản ánh sự bất bình đẳng giữa nam và nữ trên cơ sở đánh giá sự phát triển chung của con người theo các yếu tố thu nhập, tri thức và tuổi thọ. Chỉ số phát triển giới được tính theo công thức:
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(5.3)          


Trong đó:


GDI1 - Chỉ số phân bổ công bằng thành phần theo yếu tố thu nhập;


GDI2 - Chỉ số phân bổ công bằng thành phần theo yếu tố tri thức;


GDI3 - Chỉ số phân bổ công bằng thành phần theo yếu tố tuổi thọ.


GDI nhận giá trị từ 0 đến 1. GDI càng gần 1 có nghĩa là trình độ phát triển của con người trên góc độ bình đẳng về giới càng cao. Ngược lại càng gần 0 nghĩa là trình độ phát triển của con người trên góc độ bình đẳng về giới càng thấp.


Các chỉ số phân bổ công bằng thành phần theo các yếu tố thu nhập (1), tri thức (2) và tuổi thọ (3) viết chung là GDI1(2,3) được tính theo công thức:
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Trong đó:


f - Ký hiệu cho nữ  và m - ký hiệu cho nam;


Kf - Tỷ lệ dân số nữ;


Km - Tỷ lệ dân số nam.
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- Các chỉ số thành phần về từng yếu tố thu nhập (1), trí thức (2) và tuổi thọ (3) theo HDI của riêng nam và nữ.


( - Hệ số phản ánh mức độ thiệt hại về phương diện phát triển con người mà xã hội gánh chịu do sự bất bình đẳng về giới. Trong chỉ số phát triển giới hệ số ( = 2 nên phương trình trên biến đối thành:
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Tính chỉ số phát triển giới được thực hiện qua 3 bước:


Bước 1: Tính các chỉ số HDI thành phần riêng cho từng giới nữ và nam


Bước 2: Tính các chỉ số công bằng thành phần theo từng yếu tố thu nhập (GDI1), tri thức (GDI2) và tuổi thọ (GDI3) theo công thức trên (*)


Bước 3: Tính chỉ số phát triển giới bằng cách bình quân số học giản đơn giữa 3 chỉ số phân bổ công bằng thành phần về thu nhập (GDI1), tri thức (GDI2) và tuổi thọ (GDI3).


Giá trị tối đa (max) và tối thiểu (min) của các chỉ tiêu liên quan để tính GDP cho riêng từng giới quy định như sau:


		Chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Giá trị tối đa (max)

		Giá trị tối thiểu (min)



		GDP thực tế bình quân đầu người (PPP)

		USD

		40 000

		100



		Tỷ lệ dân cư biết chữ

		%

		100

		0



		Tỷ lệ người lớn đi học

		%

		100

		0



		Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh:

		

		

		



		    - Nữ 

		năm

		87,2

		27,5



		    - Nam

		năm

		82,5

		22,5





Ví dụ minh họa cho quá trình tính chỉ số phát triển giới với một số chỉ tiêu qua số liệu giả định như sau:


		

		Đơn vị tính

		Nữ

		Nam



		- GDP thực tế bình quân đầu người

		USD

		1278

		1982



		- Tỷ lệ dân cư biết chữ 

		%

		90,5

		92,5



		- Tỷ lệ người lớn đi học

		%

		61,5

		62,5



		- Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh

		Năm

		71,2

		63,8



		- Tỷ lệ dân số theo giới

		%

		50,9

		49,1





Từ số liệu đã cho, lần lượt tính toán:


Bước 1: Tính các chỉ số thành phần theo HDI của riêng từng giới


+ Chỉ số thu nhập:
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+ Chỉ số tri thức:


- Chỉ số biết chữ
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- Chỉ số đi học
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- Chỉ số tri thức
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+ Chỉ số tuổi thọ:
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Bước 2: Tính các chỉ số phân bổ công bằng thành phần


+ Về thu nhập:
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+ Về tri thức:
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+ Về tuổi thọ:
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Bước 3: Tính chỉ số phát triển giới
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So với chỉ số phát triển con người, nội dung và quy trình tính chỉ số phát triển giới không phức tạp hơn mấy. Song, thực tế áp dụng khó khăn hơn, vì tất cả các chỉ tiêu cần tính đều phải tính riêng theo từng giới. Hiện nay, thống kê Việt Nam chưa tách đầy đủ các chỉ số phân bổ theo giới, đặc biệt chỉ số phân bổ thành phần theo yếu tố thu nhập.


5.4. Chỉ số bình đẳng về giới 


Chỉ số bình đẳng về giới (GEM) là thước đo phản ánh sự bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực hoạt động chính trị, lãnh đạo quản lý, kỹ thuật, chuyên gia và thu nhập. Chỉ số bình đẳng về giới được tính theo công thức sau:
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(5.4)


Trong đó:


EDEP1 - Chỉ số phân bố công bằng thành phần theo số đại biểu nam, nữ trong Quốc hội;


EDEP2 - Chỉ số phân bố công bằng thành phần theo vị trí lãnh đạo, quản lý, kỹ thuật, chuyên gia và kinh tế;


EDEP3 - Chỉ số phân bố công bằng thành phần theo thu nhập.


GEM nhận giá trị từ 0 đến 1, GEM càng gần 1 nghĩa là sự bình đẳng về giới theo các lĩnh vực hoạt động chính trị, lãnh đạo quản lý, kỹ thuật, chuyên gia và thu nhập càng cao và ngược lại càng gần 0 thì sự bình đẳng theo giới về các tiêu thức trên càng thấp.


+ Chỉ số phân bổ công bằng thành phần theo số đại biểu nam, nữ trong quốc hội (EDEP1) được tính như sau:
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(*)


Trong đó: 


f - Ký hiệu cho nữ tính bằng số lần; 


m - Ký hiệu cho nam tính bằng số lần;


kf và km -  Tỷ lệ dân số nữ và nam


If và Im - Tỷ lệ nữ và tỷ lệ nam là đại biểu trong quốc hội (khác với kf và km, trong công thức (*)  If và Im được tính bằng phần trăm).


+ Chỉ số phân bổ công bằng thành phần theo vị trí lãnh đạo, quản lý, kỹ thuật và chuyên gia (EDEP2) được tính bằng cách bình quân số học giản đơn giữa 2 chỉ số EDEP tính riêng cho tỷ lệ nữ, nam theo lãnh đạo, quản lý và tỷ lệ nữ, nam theo vị trí kỹ thuật và chuyên gia. Từng chỉ số EDEP riêng biệt này được tính như công thức tính EDEP1 nêu trên (*).


+ Chỉ số phân bổ công bằng thành phần theo thu nhập (EDEP3) được tính theo công thức:
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(**)


Với Hf, Hm là các chỉ số thu nhập của nữ và nam, trong công thức (**)  Hf và Hm được tính bằng số lần như kf và km.


Về nguyên tắc, chỉ số thu nhập trong GEM tính toán tương tự như chỉ số thu nhập trong chỉ số phát triển giới. Song, điểm khác biệt là dựa trên giá trị không điều chỉnh và không lấy logarit. Công thức tính chỉ số thu nhập như sau:
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Mức thu nhập bình quân đầu người có giá trị tối đa (max) là 40 000 USD và giá trị tối thiểu (min) là 100 USD.


Quy trình tính chỉ số bình đẳng theo giới được thực hiện theo ba bước:


Bước 1: Xác định các tỷ lệ về giới theo đại biểu trong Quốc hội, theo vị trí lãnh đạo, quản lý và theo vị trí kỹ thuật và chuyên gia của nữ (If), nam (Im) và các chỉ số thu nhập của nữ (Hf), nam (Hm),... để tính các chỉ số công bằng thành phần; 


Bước 2: Tính các chỉ số phân bổ công bằng thành phần EDEP1, EDEP2 và EDEP3;


Bước 3: Tính chỉ số GEM bằng cách tính bình quân số học giản đơn giữa ba chỉ số phân bổ công bằng thành phần về đại diện trong Quốc hội (EDEP1), theo lãnh đạo quản lý, kỹ thuật và chuyên gia (EDEP2) và theo thu nhập (EDEP3).


Ví dụ minh họa cho quá trình tính chỉ số GEM với một số chỉ tiêu qua số liệu giả định như sau:


		Chỉ tiêu

		Nữ

		Nam



		1. Tỷ lệ đại biểu trong Quốc hội (%)

		9,7

		90,3



		2. Tỷ lệ vị trí lãnh đạo và quản lý (%)

		24,3

		75,7



		3. Tỷ lệ vị trí kỹ thuật và chuyên gia (%)

		42,4

		57,6



		4. GDP bình quân đầu người (USD)

		2556

		3964



		5. Tỷ lệ dân số theo giới (%)

		50,9

		49,1





Từ số liệu đã cho lần lượt tính toán:


Bước 1: Chỉ số thu nhập
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Bước 2: Tính các chỉ số công bằng thành phần


+ Chỉ số công bằng thành phần theo đại biểu trong Quốc hội (EDEP1)
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+ Chỉ số công bằng thành phần theo lãnh đạo, quản lý, kỹ thuật và chuyên gia (EDEP2)


- Theo vị trí lãnh đạo và quản lý (
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- Theo vị trí kỹ thuật và chuyên gia (
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- Theo lãnh đạo, quản lý, kỹ thuật và chuyên gia nói chung
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+ Chỉ số phân bổ công bằng thành phần theo thu nhập (EDEP3)
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Bước 3: Tính chỉ số bình đẳng theo giới:


GEM = 
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(0,3454 + 0,85165 + 0,07497) = 0,424


Giống như tính chỉ số phát triển giới, khó khăn lớn nhất để tính chỉ số bình đẳng về giới ở Việt Nam là việc tách chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo giới. Ngoài ra, nguồn số liệu để tính các tỷ lệ tham gia lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, kỹ thuật và nghiệp vụ của nữ và nam cũng chưa thật đầy đủ.


5.5. Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp


Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) suy cho cùng là kết quả sản xuất mang lại do nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động (các nhân tố hữu hình), nhờ vào tác động của các nhân tố vô hình như đổi mới công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ lao động của công nhân, v.v... (gọi chung là các nhân tố tổng hợp).


Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp là tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuất do nâng cao năng suất tổng hợp chung (năng suất tính chung cho cả vốn và lao động). Đây là chỉ tiêu phản ánh đích thực và khái quát nhất hiệu quả sử dụng nguồn lực sản xuất, làm căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng tăng trưởng cũng như tính chất phát triển bền vững của kinh tế, là cơ sở để phân tích hiệu quả sản xuất xã hội, đánh giá tiến bộ khoa học công nghệ, đánh giá trình độ tổ chức, quản lý sản xuất,... của mỗi ngành, mỗi địa phương hay mỗi quốc gia.


Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (
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(5.5.1)


Trong đó:
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- Tốc độ tăng kết quả sản xuất (kết quả sản xuất là giá trị tăng thêm đối với từng ngành kinh tế, từng đơn vị hoặc từng khu vực, từng địa phương là tổng sản phẩm trong nước đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân).
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- Tốc độ tăng vốn hoặc tài sản cố định;
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- Tốc độ tăng lao động làm việc;


(, ( là hệ số đóng góp của vốn hoặc tài sản cố định và hệ số đóng góp của lao động (( + ( = 1).


Để áp dụng được công thức trên ta phải có số liệu về 3 chỉ tiêu:


- Giá trị tăng thêm đối với từng ngành, từng đơn vị hoặc từng khu vực, từng địa phương và tổng sản phẩm trong nước đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân tính theo giá so sánh (giá cố định);


- Vốn hoặc tài sản cố định tính theo giá so sánh (giá cố định);


- Lao động làm việc.


Số liệu về giá trị tăng thêm hoặc tổng sản phẩm trong nước và số liệu về lao động có thể sử dụng trực tiếp hoặc khai tác để tính toán từ số liệu có trong các cuốn niêm giám thống kê hàng năm hoặc hệ thống số liệu tổng hợp của ngành Thống kê. Nhưng riêng chỉ tiêu vốn hoặc giá trị tài sản cố định thì phải có kế hoạch theo dõi, cập nhật và áp dụng phương pháp tính toán, xử lý thích hợp với từng ngành kinh tế, từng phạm vi tổng hợp khác nhau.


Các hệ số đóng góp của vốn hoặc tài sản cố định (() và của lao động (() có thể xác định được bằng phương pháp hạch toán hoặc bằng hàm sản xuất Cobb-Douglass.


5.5.1. Tính các hệ số ( và ( theo phương pháp hạch toán


Công thức tính hệ số ( theo phương pháp hạch toán có dạng:


		(

		=

		Thu nhập đầy đủ của người lao động
theo giá hiện hành

		(5.5.2)



		

		

		Giá trị tăng thêm hoặc GDP
theo giá hiện hành

		





Như vậy khi tính hệ số ( theo phương pháp hạch toán thì ngoài 3 chỉ tiêu trên (giá trị tăng thêm hoặc tổng sản phẩm trong nước), vốn hoặc tài sản cố định và lao động làm việc còn phải có thêm số liệu về thu nhập đầy đủ của người lao động và giá trị tăng thêm hoặc tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành. Số liệu về hai chỉ tiêu để tính hệ số này có trong bảng I-O. Đối với những năm ta không lập bảng I-O thì phải dựa vào số liệu thu thập của người lao động có trong báo cáo thống kê của năm đó và hệ số chênh lệch về thu nhập của lao động theo bảng I-O và số liệu có trong các báo cáo thống kê của năm có bảng I-O để ước lượng thu nhập đầy đủ.


Khi có được hệ số (, ta dễ dàng xác định được hệ số (
(( = 1 ( ( vì ( + ( =1).


5.5.2. Tính các hệ số ( và ( theo hàm sản xuất Cobb-Douglass


Hàm sản xuất Cobb-Douglass có dạng cơ bản:
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(5.5.3)


Trong đó:
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 - Giá trị lý thuyết về tổng sản phẩm trong nước hoặc giá trị tăng thêm;


P - Năng suất bình quân chung;


K - Vốn hoặc giá trị tài sản cố định;


L - Lao động làm việc;


( - Hệ số đóng góp của vốn hoặc giá trị tài sản cố định;


( - Hệ số đóng góp của lao động, với ( + ( = 1.


Tham số P và các hệ số (, ( có thể tính được nhờ vào hệ phương trình chuẩn tắc được xây dựng trên cơ sở phương pháp bình quân nhỏ nhất và quá trình tính toán các tham số đó được tiến hành như sau:


- Đưa hàm số Y = P. K(.L( về dạng tuyến tính bằng cách lốc hoá hai vế:


lnY 
=  lnP + ( lnK + ( lnL



=  lnP + (lnK + (1 – () lnL



=  lnP + ((lnK – LnL) + lnL (

lnY  –  lnL = LnP + ((lnK – lnL)


Hoặc:
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lnPL = lnP + (.lnX
; 
(5.5.4a)


Trong đó:


PL là năng suất lao động 

[image: image456.wmf]÷


ứ


ử


ỗ


ố


ổ


=


L


Y


P


L




X là mức trang bị vốn cho lao động 
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Nếu đặt:
 lnPL = U; 
(a)


lnP = a0;
(b)


( = a1

lnX = z


Thì phương trình 5.4a có dạng:


U = a0 + a1z
;
(5.5.4b)


- Lập và giải hệ phương trình chuẩn tắc để tìm a0 và a1 như sau:
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(5.5.4c)


Từ số liệu thực tế của nhiều năm về giá trị tăng thêm hoặc tổng sản phẩm trong nước, vốn hoặc tài sản cố định, lao động làm việc ta tính các chỉ tiêu năng suất lao động PL và mức trang bị vốn cho lao động (X) , lấy logarit hai chỉ tiêu này rồi lập bảng tính toán và thay kết quả vào hệ phương trình 5.5.4c, giải ra ta được các tham số a0 và a1.


- Khi có a0 và a1 (() dễ dàng tìm được P và ( vì lnP = a0 và ( = 1 ( (.


Dưới đây ta xem ví dụ tính toán tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp khi đã có số liệu về tốc độ tăng giá trị tăng thêm (
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), tốc độ tăng giá trị tài sản (
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), tốc độ tăng lao động làm việc (

[image: image461.wmf]L


I


&


) và các hệ số đóng góp của tài sản cố định (() và lao động (() của ngành công nghiệp Việt Nam bình quân năm giai đoạn 1991 - 2003 như sau:
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= 13,33% ;
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 = 14,08% và 
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Từ số liệu trên, áp dụng công thức 5.5.1 ta tính được:
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  = 13,33 – (0,528. 14,08 + 0,472. 5,68)


       
= 13,33 – (7,44 + 2,68) = 3,21(%)


Tiếp tục ta tính toán tỷ phần đóng góp của tốc độ tăng TSCĐ, tốc độ tăng lao động và tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp đối với tốc độ tăng giá trị tăng thêm.


- Tỷ phần đóng góp của tăng tài sản cố định:


(7,44 : 13,33) = 0,5577 hoặc 55,77%


- Tỷ phần đóng góp của tăng lao động:


(2,68 : 13,33) = 0,2012 hoặc 20,12%


- Tỷ phần đóng góp của tăng TFP:


(3,21 : 13,33) = 0,2410 hoặc 24,10%


Tỷ phần đóng góp của các nhân tố đối với tỷ lệ tăng lên của giá trị tăng thêm phản ánh vai trò của từng nhân tố. Khi tỷ phần đóng góp do tăng TFP càng cao thì hiệu quả kinh tế càng lớn và ngược lại.


5.6. Hiệu quả quá trình


Hiệu quả quá trình là mức năng suất được tính trên một phần chi phí chung còn lại sau khi trừ đi các khoản chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu,... tương đương như chi phí trung gian và phần chi  phí còn lại này tạm gọi là chi phí chế biến. 


Mức hiệu quả quá trình (PE) được xác định như sau:
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(5.6)


Trong đó: Y là giá trị tăng thêm; hoặc tổng sản phẩm trong nước 



Z   là tổng chi phí sản xuất kinh doanh;



IC  là chi phí trung gian.



d là tỷ lệ chi phí trung gian trong tổng chi phí


Ví dụ: Năm 1998, ngành công nghiệp "A" có giá trị sản xuất (GO) là 73693 triệu đồng, giá trị tăng thêm (Y) là 25454 triệu đồng, tổng chi phí sản xuất (Z) là 55406 triệu đồng, tỷ lệ giá trị trung gian trong tổng chi phí (d) là 0,7273


Theo công thức 5.6, ta tính được hiệu quả quá trình:
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Chỉ tiêu hiệu quả quá trình nói lên một đơn vị chi phí chế biến tạo ra được bao nhiêu đơn vị giá trị tăng thêm hoặc đơn vị tổng sản phẩm trong nước. PE càng lớn nghĩa là hiệu quả càng cao và ngược lại. Chỉ tiêu hiệu quả quá trình bảo đảm sự thống nhất về phạm vi so sánh giữa tử số và mẫu số (không phụ thuộc vào phần chi phí trung gian chiếm trong giá trị sản xuất cũng như trong tổng chi phí sản xuất lớn hay nhỏ). Sự biến động của chỉ tiêu hiệu quả quá trình phản ánh biến động tổng hợp của hiệu quả sử dụng các yếu tố chi phí về tài sản cố định và chi phí về lao động làm việc.


Có thể nói, đây là một trong những chỉ tiêu hiệu quả phản ánh một cách tập trung và khái quát về chất lượng sản xuất kinh doanh, về kết quả hoạt động tài chính của một doanh nghiệp, một ngành hay toàn bộ nền kinh tế quốc dân.


Song theo cơ cấu giá trị, chi phí để tính hiệu quả quá trình là một bộ phận của giá trị tăng thêm, tức là giữa phần chi phí đó và giá trị tăng thêm có một sự đồng nhất nhất định, nên sự thay đổi của quan hệ này (tăng, giảm hiệu quả quá trình) phù hợp với sự thay đổi cơ cấu của chỉ tiêu giá trị tăng thêm hoặc tổng sản phẩm trong nước và phụ thuộc nhiều vào nội dung, phương pháp và trình độ hạch toán của các chỉ tiêu đầu ra này.


Mặt khác, do tính theo chi phí nên chỉ tiêu hiệu quả quá trình chỉ mới thể hiện được hiệu quả sử dụng một bộ phận của nguồn lực đã trực tiếp sử dụng và được kết chuyển vào sản phẩm sản xuất ra, chứ chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả của cả việc huy động lẫn sử dụng các yếu tố nguồn lực đã có vào quá trình sản xuất.


Chỉ tiêu hiệu quả quá trình có thể áp dụng được cho cả 3 cấp: doanh nghiệp, ngành và toàn nền kinh tế quốc dân. Song phù hợp và có điều kiện nhất vẫn là áp dụng cho cấp doanh nghiệp.


5.7. Chỉ số thành tựu công nghệ


Chỉ số thành tựu công nghệ (TAI) là một chỉ tiêu thống kê tổng hợp phản ánh tổng quan về thành tích của mỗi nước trong việc sáng tạo, phổ biến công nghệ và xây dựng cơ sở các kỹ năng của con người. Chỉ số này đo các thành tựu đạt được trên 4 yếu tố sau:


- Thứ nhất: Sáng tạo công nghệ được đo bằng số bằng phát minh sáng chế cấp cho dân định cư tính trên đầu người và bằng số phí thu được về quyền sở hữu trí tuệ và bán bản quyền ra nước ngoài tính trên đầu người.


- Thứ hai: Phổ biến các thành tựu công nghệ gần đây, được đo bằng số máy chủ internet tính trên đầu người và tỷ lệ xuất khẩu hàng công nghệ trung bình và hàng công nghệ cao.

- Thứ ba: Phổ biến các thành tựu công nghệ trước kia, được đo bằng số điện thoại (kể cả điện thoại cố định và điện thoại di động) trên đầu người và tiêu thụ điện năng tính trên đầu người.


- Thứ tư: Các kỹ năng của con người được đo bằng trung bình số năm đến trường của người lớn (15 tuổi trở lên) và tổng tỷ lệ nhập học đại học khoa học.


Tương ứng với 4 yếu tố trên ta có 4 chỉ số thành phần:


Chỉ số sáng tạo công nghệ - ký hiệu là I1, chỉ số phổ biến thành tựu công nghệ gần đây - ký hiệu là I2, chỉ số phổ biến thành tựu công nghệ trước kia - ký hiệu là I3 và chỉ số kỹ năng của con người - ký hiệu là I4.


Chỉ số thành tựu công nghệ (TAI) là giá trị trung bình số học giản đơn của 4 chỉ số thành phần:
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(5.7)


Mỗi chỉ số thành phần được tính từ 2 chỉ số riêng biệt khác nhau và chúng đều có giá trị quan sát tối thiểu và tối đa (đây là các giá trị quan sát giới hạn đồng thời được quy định thống nhất).


Khi tính các chỉ số riêng biệt thuộc chỉ số thành phần thứ nhất (I1), chỉ số thành phần thứ hai (I2) và chỉ số thành phần thứ tư (I4) áp dụng công thức:


		Chỉ số riêng biệt

		=

		Giá trị thực tế ( Giá trị quan sát tối thiểu



		

		

		Giá trị quan sát tối đa ( Giá trị quan sát tối thiểu





Khi tính chỉ số riêng biệt thuộc thành phần thứ ba (I3) áp dụng công thức:


		Chỉ số riêng biệt

		=

		lg (giá trị thực tế) ( lg (giá trị quan sát tối thiểu)



		

		

		lg (giá trị quan sát tối đa) ( lg (giá trị quan sát tối thiểu)





Giá trị của mỗi chỉ số cá biệt có giá trị nằm giữa khoảng từ 0 đến 1.


Để minh hoạ cho nội dung và cách tính chỉ số thành tựu công nghệ, ta xét ví dụ về các kết quả đạt được của Niu-di-lân giai đoạn 1997 - 2000 như bảng 5.7.


Bảng 5.7: Các giá trị giới hạn quy định và giá trị thực tế
đạt được giai đoạn 1997 - 2002


		Chỉ tiêu

		Giá trị giới hạn

		Giá trị thực tế



		

		Tối đa

		Tối thiểu

		



		Số bằng sáng chế cấp cho dân trong nước
(trên 1 triệu dân)

		994

		0

		100



		Số thu quyền sở hữu trí tuệ và phí bản quyền
(USD trên 1000 người)

		272,6

		0

		13,0



		Số máy chủ internet (trên 1000 người)

		232,4

		0

		146,7



		Tỷ lệ xuất khẩu hàng công nghệ cao và trung bình
(% trong tổng xuất khẩu hàng hoá)

		80,8

		0

		15,4



		Số điện thoại  (cố định và di động trên 1000 người)

		901

		1

		720



		Tiêu thụ điện năng trên đầu người (Kw giờ)

		6969

		22

		6969



		Trung bình số năm đến trường (từ 15 tuổi trở lên)

		12,0

		0,8

		11,7



		Tổng tỷ lệ nhập học đại học khoa học

		27,4

		0,1

		13,1





Từ số liệu của bảng ta tiến hành tính TAI theo hai bước:


Bước 1: Tính các chỉ số riêng biệt và các chỉ số thành phần 


+ Tính chỉ số sáng tạo công nghệ:


Chỉ số phát minh công nghệ 

[image: image469.wmf]104


,


0


0


994


0


 


 


100


=


-


-


=




Chỉ số phí sở hữu và bản quyền 
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Chỉ số sáng tạo công nghệ 
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+ Tính chỉ số phổ biến các thành tựu công nghệ gần đây:


Chỉ số máy chủ internet 
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		Chỉ số xuất khẩu hàng công nghệ cao và trung bình

		=
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		Chỉ số phổ biến các thành tựu công nghệ gần đây

		=
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+ Tính chỉ số phổ biến thành tựu công nghệ trước kia:



Chỉ số điện thoại 
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Chỉ số tiêu thụ điện năng 
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		Chỉ số phổ biến thành tựu công nghệ trước kia

		=

		

[image: image477.wmf]984


,


0


2


1


 


 


0,967


=


+








+ Tính chỉ số kỹ năng con người:


		Chỉ số trung bình
số năm đến trường

		=
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		Chỉ số tổng tỷ lệ nhập học
đại học khoa học

		=
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		Chỉ số kỹ năng con người

		=
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Bước 2: Tính chỉ số thành tựu công nghệ trên cơ sở các chỉ số thành phần:
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TAI sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách có cách nhìn nhận rõ hơn đối với tình trạng công nghệ hiện tại của đất nước, từ đó xác định chiến lược công nghệ trong thời đại thông tin. Hơn nữa, chỉ số này giúp các quốc gia xác định vị trí một cách tương đối so với các nước khác, để biết mình đang ở đâu.


5.8. Chỉ số nghèo tổng hợp


Chỉ số nghèo tổng hợp được xây dựng và áp dụng riêng cho 2 nhóm các nước có trình độ phát triển khác nhau: Nhóm các nước đang phát triển và nhóm các nước phát triển mà trực tiếp là các nước thuộc Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (viết tắt là OECD).


* Chỉ số nghèo tổng hợp cho các nước đang phát triển phản ánh sự khốn cùng trên 3 khía cạnh cơ bản về sự phát triển của con người:


- Không có khả năng đảm bảo một cuộc sống lâu dài và khoẻ mạnh. Khía cạnh này được đo bằng xác suất không thọ quá 40 tuổi của con người (ký hiệu là P1)


- Hạn chế về kiến thức (sự hiểu biết và khả năng giao tiếp của con người), khía cạnh này được đo bằng tỷ lệ người lớn mù chữ (ký hiệu là P2)


- Thiếu hụt về vật chất, không được tiếp cận tới những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu như nước sạch, dịch vụ y tế, vệ sinh,... khía cạnh này được đo bằng tỷ lệ dân cư không được sử dụng nước sạch (ký hiệu là 
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) và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi thiếu cân, suy dinh dưỡng (ký hiệu là
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Phù hợp với các nội dung trên có công thức tính chỉ số nghèo tổng hợp cho các nước đang phát triển (HPI-1) như sau:



HPI-1 = [1/3 (
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 + 
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)]1/3; 
(5.8.1)


Trong đó: ( = 3


Ví dụ có số liệu của một quốc gia đang phát triển như sau:


- Xác suất không thọ quá 40 tuổi: 
P1 = 11,9%


- Tỷ lệ người lớn mù chữ: 
P2 = 16,8%


- Tỷ lệ người dân không được tiếp cận với nước sạch:
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 = 21%


- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi thiếu cân 
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 = 6%


Từ số liệu trên ta tính:


+ Giá trị trung bình tỷ lệ người dân không được tiếp súc nguồn nước sạch và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi thiếu cân.


P3 = 1/2(21+6) = 13,5(%)


+ Chỉ số nghèo tổng hợp
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* Chỉ số nghèo tổng hợp cho các nước OECD phản ánh sự khốn cùng trên 4 khía cạnh cơ bản về sự phát triển của con người:


- Không có khả năng đảm bảo cuộc sống lâu dài và mạnh khoẻ được đo bằng xác suất không thọ quá 60 tuổi của con người (ký hiệu là P1)


- Hạn chế về kiến thức (sự hiểu biết và khả năng giao tiếp của con người). Khía cạnh này được đo bằng tỷ lệ người lớn mù chữ chức năng - ký hiệu là P2)


- Mức độ thiếu thốn của dân cư, khía cạnh này được đo bằng tỷ lệ dân cư sống dưới mức chuẩn nghèo về thu nhập - 50% trung vị thu nhập của hộ gia đình (ký hiệu là P3)


- Không có việc làm được đo bằng tỷ lệ thất nghiệp dài hạn - từ 12 tháng trở lên (ký hiệu là P4)


Phù hợp với các nội dung trên có công thức tính chỉ số nghèo tổng hợp cho các nước OECD (HPI-2) như sau:



HPI ( 2 = [1/4 (P(1 + P(2 + P(3+ P(4)]1/(; 
(5.8.2)


Trong đó: ( = 3


Ví dụ có số liệu của một quốc gia thuộc tổ chức hợp tác kinh tế phát triển như sau:


- Xác suất thọ không quá 60 tuổi:
P1 = 9,1%


- Tỷ lệ người lớn mù chữ chức năng:
P2 = 17,0%


- Tỷ lệ dân cư dưới đường nghèo thu nhập: 
P3 = 2,1%


- Tỷ lệ thất nghiệp dài hạn:
P4 = 14,3%


Từ số liệu trên, áp dụng công thức 5.8.2, ta tính được:
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(1) ở đây chỉ đề cập trường hợp điều tra nghiên cứu chỉ tiêu bình quân làm ví dụ.



(*) Ghi chú: 1: Vùng cánh đồng; 2: Vùng khe dọc; 3: Vùng cao.



(1) Năm 2003 là năm gốc và năm 2004 là năm báo cáo.



(1) Mục 1.1, Tài khoản quốc gia 1993 của Liên Hợp Quốc.



(1) Mục 1.20 Tài khoản quốc gia 1993 của Liên Hợp Quốc.



(2) Mục 3.6 đến 3.8 trong cuốn Phương pháp biên soạn hệ thống tài khoản quốc gia ở Việt Nam, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội - 2003.



(1) Mục 3.32 đến 3.34 sách đã dẫn.



(1) Một số thuật ngữ thống kê thông dụng, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội - 2004, trang 85;  mục 3.65 và 3.66.



(1) Mục 3.65, Tài khoản quốc gia 1993.



(1) Mục 3.46 Phương pháp biên soạn Hệ thống tài khoản quốc gia ở Việt Nam, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2003.



(1) Thống kê tài khoản quốc gia xếp các hoạt động này vào khu vực kinh tế chưa được quan sát. Khu vực kinh tế này gồm bốn khu vực nhỏ: Khu vực kinh tế chưa định hình, khu vực kinh tế ngầm, khu vực tự sản tự tiêu của hộ gia đình và khu vực kinh tế bất hợp pháp.



(1) Mục 10.4, Tài khoản quốc gia 1993



(2) Mục 10.5, Tài khoản quốc gia 1993



(1) Mục 2.55. Phương pháp biên soạn hệ thống tài khoản quốc gia ở Việt Nam, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội - 2003.
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L3I NOI PAU

Dé phuc vu cho yéu cdu nghién citu, dao tao cing nhu
trién khai thuc t6 vé cong tdc thong ké trong thoi ky déi mdi,
Vién Khoa hoc Théng ké bién soan va xudt ban cuén sdch:
"Mét s6 van dé phuwong phap ludn théng ké'.

Cuén sdch duge bién soan trén co sé ké thita cé chon loc
nhitng vén dé vé phuong phdp théng ké truyén théng da duoc
cong bé hodc da ting ing dung trién thuc té: dong thoi duoc
nghién ciu cdi tién bo sung kién thic thong ké mdi trong
nudc va quoc té; két hop chat ché gitta phuong phdp théng ké
vdi phuong phdp todn hoc, gita nghién ciu ly ludn vdi tong
két va tung dung thue tién; chudn hod khdi niém, dinh nghia,
phuong phdp tinh cdc chi tiéu théng ké, ddp tng yéu cdu
quadn ly trong nude va phit hop vdi cde chudn muc thong ké
québc té, phuc vu viéc so sdnh trong xu thé déi mdi va hoi
nhdap.

Mat khdc, trong qud trinh bién soan, cdc tdc gid c6 s
dung lai mét s6" vi du cua mot sé tai liéu da tinh todn dé
minh ching cho néi dung va diéu kién dp dung cdc phuong
phap da trinh bay.

Cubn sdch gom 5 phdn, mbi phdn gidi thiéu ting vdn dé
vé phuong phdp ludn thong ké riéng biét, nhung ching lai b6
sung cho nhau tao thanh thé thong nhét cde phuong phdp
thong ke.

Phdn mét vdi tiéu dé: "Diéu tra chon mdu va sai sé
trong diéu tra théng ké" gidi thiéu moét cdch khdi qudt cé

hé thong nhitng vén dé co ban vé ly thuyét chon mau nhu:
Khdi niém, dinh nghia, néi dung diéu tra chon mdu, vu
diém, han ché'va diéu kién van dung diéu tra chon mdu; cdch
xdc dinh ¢ mGu, phdn bé méu va phuong phdp tinh sai s6
chon méu,... Trong phdn nay ciing dé cip tdi sai s6 phi chon
mau xdy ra trong toan b6 qud trinh diéu tra théng ké,
(Chudn bi diéu tra, t6 chitc thu thdp théng tin, tong hop sé
lidu,...). Qua téng két thuc tién diéu tra thong ké, cudn sdch
da chi ro sai s6 phi chon mdu dnh hudng nhiéu dén chdt
luong sé lidu thong ké va dé xudt nhitng hudng khdac phuc
nham giam bét loai sai s6 nay.

Phdn hai: "Biéu hién cdc mitc dé ciia hién tuong
kinh té - xa héi" dé cap mot cdch cé hé thong, ngan gon, sic
tich vé phuong phdp tinh, diéu kién van dung cdc chi tiéu
phdn dnh mitc d6 va bién déng cua tiéu thicc. Bén canh ly
thuyét chung, méi dai luong déu cé6 vi du minh hoa nhu mot
tai liu huwong dan nghiép vu ré rang, thudn tién cho viéc
nghién cttu ng dung vao thuc té.

Phan ba dé cap téi "Mét s6 phuong phdp thudng dung
trong phdn tich théng ké". Méi phuong phdp duoc trinh
bay moét cach khai quadt, tdp trung vao nhiutng noi dung co
bdn nhdt cing nhw cde hinh thic biéu hién, phuong phdp
tinh va diéu kién vin dung. Phdn nay bé sung mot s6 vén dé
chua duoc dé cap trong cdc tai liéu trude day hodc cé dé cdp
nhung chua ddy du nhw: Chi s6" sin phdm so sdanh dvde va
sdan phdm khéng so sinh duoe; phan tich tuong quan ddy s6
theo thoi gian; tu tuwong quan, dé thi hinh mang nhén,... vi
vdy noi dung cdc phuong phdp phdn tich théng ké phong phi
va da dang hon, véan dung vao thuc té thich hop hon.

Phan bén gidi thiéu vé "Mot s6 chi tiéu chu yéu trong
hé théng tai khodn quéc gia', phdan nay dé cap mot s6
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khdi niém co ban dung trong Hé thong tai khodan quéc gia
SNA lam co sé dé trinh bay ngdn gon nhung néu bit dudc noi
dung, ban chdt va méi lién hé cia cdc chi tiéu chu yéu trong
hé thong tai khoan quéc gia, phan dnh qud trinh san xudt tao
ra thu nhdp, phan phoi, st dung thu nhdp cho tiéu dung, tich
liy, dé danh,... Bén canh 10i vin, cuén sdch dva ra cdc cong
thitc mé ta méi lién hé cua cdc chi tiéu nay.

Phén cubi cua cuén sdch trinh bay néi dung phuong
phdp tinh "Mét s6 chi tiéu thong ké kinh té - xa héi tong
hgp" thuong gdp va dang la moét quan tém cua nguoi dung
tin. Cdc chi tieu nay duoc bién soan doc lap vdi nhau theo
phong cdch tw dién. Bén canh cdc chi tiéu da gidi thiéu trong
cuén: "Mot sé thudt ng thong ké thong dung” con bé sung
cdc chi tiéu thong ké kinh té - xa hoi khdc: Téc d6 tang ndang
sudt cdc nhdn t6'tong hop, hiéu qud qud trinh, Chi s6 thanh
tuu cong nghé va Chi s6 nghéo tong hop. Mdi chi tiéu trinh
bay déu cé vi du tinh todn khd cu thé nham lam ré néi dung
phuong phdp tinh, kiém nghiém khd ndng tinh todn va vén
dung cua cdc chi tiéu do.

Vi khuon kho cé han, Vién Khoa hoc Thong ké hy vong
cuén sdch sé la tai liéu tham khdo b6 ich, cung cdp nhiing
kién thic can thiét ddp wng mét phdn cho yéu cdu nghién
cttu, dao tao va van dung thuc té trong coéng tdc théng ké. Tuy
nhién, trong qud trinh bién soan va in én, cuén sdch khoéng
tranh khoi nhitng han ché va sai sét. Vién Khoa hoc Thong ké
mong nhdn duoc gop y cua déong dao ban doc.

Ha Néi, thang 6 nam 2005
TAP THE TAC GIA
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PHAN MOT
DIEU TRA CHON MAU VA SAI 5O
TRONG DIEU TRA THONG KE

1.1. PIEU TRA CHON MAU

Qua trinh nghién ctu théng ké géom cac giai doan: Thu
thap s6 lidu, xt 1y tong hop va phan tich, du bao.

Trong thu thap s6 liéu thuong ap dung hai hinh thiic chu
yéu: Béo cao thong ké dinh ky va diéu tra thong ké.

Béo cio thong ké dinh ky 1a hinh thtc thu thap s6 liéu
thong ké dugdc tién hanh thuong xuyén, dinh ky theo ndéi
dung, phuong phép ciing nhu hé théng biéu mau théng nhét,
dude quy dinh thanh ché do bao céo do c6 quan c6 thadm
quyén quyét dinh va ap dung cho nhiéu ndm.

Diéu tra thong ké 1a hinh thic thu thap sé liéu dude tién
hanh theo phuong 4n quy dinh cu thé cho ting cudc diéu tra.
Trong phuong an diéu tra quy dinh ré muc dich, néi dung,
dé61 tugng, pham vi, phuong phap va ké hoach tién hanh diéu
tra. Diéu tra thong ké dugc 4p dung ngay cang rong rai trong
diéu kién nén kinh t€& thi truong c6 nhiéu thanh phan kinh té.

Diéu tra théng ké dugc phan thanh diéu tra toan bd va
diéu tra khong toan bd. Diéu tra toan bd nhim tién hanh thu
thap s6 liéu & tit ca cac don vi cia téng thé. Trong khi d6
diéu tra khong toan bd chi tién hanh thu thap sé liéu cua
mot b phan cac don vi trong téng thé. Trong diéu tra khong
toan bo con chia ra diéu tra trong diém, diéu tra chuyén dé
va diéu tra chon mau.
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Diéu tra trong diém va diéu tra chuyén dé khac véi diéu
tra chon mau & chd két qua cta né khong dung dé suy roéng
cho tong thé chung. Két qua cta diéu tra chon miu dudgc
dung dé mé ta dic diém cua téng thé chung.

Céc hinh thtc thu thap s6 liéu thong ké trén day c6 thé
khai quat qua so d6 sau:

So' dé 1.1. Cac hinh thirc va phuong phap thu thap sé liéu
théng ké

Thu thap s06 liéu théng ké

B&o cao thdng ké dinh ky Diéu tra théng ké

Piéu tra khong toan bd Diéu tra toan bd
| |
Diéu tra Piéu tra Diéu tra
trong diém chuyén dé chon méau

Duéi day di sau nghién cttu "Diéu tra chon mau".

o« R A o« A N N N
1.1.1. Diéu tra chon mau, vu diém, han ché va diéu
kién van dung

1.1.1.1. Khdi niém diéu tra chon mdu

Diéu tra chon mau (DTCM) 1a loai diéu tra khong toan
bo, trong d6 ngudi ta chon mdt cach ngdu nhién mot s6 du 16n
don vi dai dién trong toan bd cac don vi cta téng thé chung
dé diéu tra réi dung két qua thu thap duge tinh toan, suy
rong thanh cac dic diém cua toan bd téng thé chung. Vi du,
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dé c6 niang sudt va san lugng lua clia mot dia ban diéu tra
nao d6 (huyén A ching han) ngudi ta chi tién hanh thu thap
s6 liéu vé ning sudt va san luong lda thu trén dién tich ctua
mét s6 ho gia dinh dudc chon vao mau cia huyén dé diéu tra
thuc té, sau d6 dung két qua thu dugc tinh toan va suy rong
cho nang suit va san lugng lia cua toan huyén A.

DTCM dugc ting dung rat rong rai trong thong ké kinh té -
x4 hoi nhu: Diéu tra ning suit, san ludng lda; Diéu tra lao
dong - viéc lam; Diéu tra thu nhap, chi tiéu ctia ho gia dinh;
Diéu tra bién dong thuong xuyén dan s6; Diéu tra chat lugng
san pham cong nghiép.

Ngoai ra, trong tu nhién, trong doi séng sinh hoat cta
con nguoi, trong y hoc, v.v... chiing ta ciing da gap rat nhiéu
vi du thuc t& da ap dung PTCM; ching han: Khi do lugng
nudec mua cua mot khu vyc nao dé ngudi ta chi chon ra mot
s6 diém trong khu vuc va dat cic ong nghiém (cac mau) dé
do lugng nuéc mua qua cac tran mua trong tung thang va
ca nam, sau d6 dua vao két qua nuéc mua do dude ti mau la
cac ong nghiém dé tinh toan suy réng vé lugng nuée trung
binh cac thang va ca nam cho ca khu vuc; khi nghién ctiu
anh hudng ctia hut thudc 14 d61 véi stic khoé con ngudi,
ngudi ta chon ra mét sd luong can thiét ngusi hit thudce 14
dé kiém tra stc khoé va dung két qua kiém tra tit mot sé
ngudi d6 dé két luan vé anh hudng caa hut thuse 14 téi stc
khoé cong dong, v.v...

1.1.1.2. Uu diém ciia diéu tra chon mau

Do chi tién hanh diéu tra trén mét bo phan don vi mau
trong téng thé chung nén PTCM c6 nhiing vu diém cd ban
sau:

- Tién hanh diéu tra nhanh gon, bao dam tinh kip thoi
cta so liéu thong keé.

15

- Tiét kiém nhan luc va kinh phi trong qué trinh diéu tra.

- Cho phép thu thap dugdc nhiéu chi tiéu thong ké, dic
biét d61 véi cac chi tiéu c6 ndi dung phiic tap, khong c6 diéu
kién diéu tra 6 dién rong. Nho d6 két qua diéu tra thu duge
sé phan anh dudc nhiéu mét, cho phép nghién ciiu cac méi
quan hé can thiét ctia hién tuong nghién ciu.

- Lam gidm sai s6 phi chon mau (sai s6 do can, dong, do,
dém, khai bao, ghi chép, v.v...). Trong thuc té& cong tac thong
ké sai s6 phi chon mau luén ludn ton tai va anh hudng khong
nho dén chat lugng s6 liéu thong ké, nhat 1a cac chi tiéu c6
noi dung phiic tap, viéc ti€p can dé thu thap s6 liéu khé
khan, ton nhiéu thoi gian trong qua trinh phdéng van, ghi
chép va dic biét hon 1a déi véi cac chi tiéu diéu tra khong c6
sdn thong tin ma ddi hdi phai héi tudng dé nhé lai. Déi véi
nhiing loai théng tin nhu trén, chi c6 tién hanh diéu tra mau
méi c6 diéu kién tuyén chon diéu tra vién tét hon; huéng dan
nghiép vu k§ hon, thoi gian danh cho mot don vi diéu tra
nhiéu hon, tao diéu kién cho cac d6i tuong cung cap thong tin
tra 16i chinh xac hon, ttic 1a lam cho sai s6 phi chon mau it
hon.

- Cho phép nghién ciiu cac hién tugng kinh t& - xa hoi,
mbi trudng,... khong thé tién hanh theo phuong phap diéu
tra toan bo: Vi du nhu nghién ctu tri lugng khoang san,
thuy san,...

1.1.1.3. Han ché ciia diéu tra chon mdu

- Do DTCM chi tién hanh thu thap s6 liéu trén mot s
don vi, sau d6 dung két qua dé suy rong cho toan bo téng thé
chung nén két qua diéu tra chon mau ludn ton tai cai goi la
"Sai s6 chon mau" - Sai s6 do tinh dai dién. Sai s6 chon mau
phu thudc vao d6 dong déu cua chi tiéu nghién ctiu, vao cd
mAau va phuong phap t6 chiic chon mau. C6 thé lam giam sai
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s6 chon mAu bang cach tang ¢d mau 6 pham vi cho phép va
lua chon phuong phap t6 chtic chon mau thich hgp nhAt.

- K&t qua PTCM khong thé tién hanh phan nhd theo moi
pham vi va tiéu thic nghién ctiu nhu diéu tra toan bo, ma chi
thuc hién dudc ¢ mic d6 nhat dinh tuy thudc vao cé mau,
phuong phap t6 chtic chon miu va do dong déu gitta cac don
vi theo cac chi tiéu duge diéu tra.

1.1.1.4. Piéu kién vdn dung cia diéu tra chon mau

Diéu tra chon mau thudng dudc van dung trong cac
trucng hgp sau:

- Thay thé cho diéu tra toan bo trong nhiing trusng hop
quy mé diéu tra 16n, ndi dung diéu tra can thu thap nhiéu chi
tiéu, thuc t& ta khong du kinh phi va nhan luc dé tién hanh
diéu tra toan bo, hon niia néu diéu tra toan bo sé mat qua
nhiéu thoi gian, khéng dam bao tinh kip thoi cta s6 liéu
thong ké nhu diéu tra thu nhap, chi tiéu ho gia dinh, diéu tra
ning suat, san lugng lia, diéu tra von dau tu cua cac don vi
ngoai quoc doanh...; hodc khéng tién hanh dugc diéu tra toan
b6 vi khong thé xac dinh duge téng thé chung nhu diéu tra
danh gia mic d6 6 nhiém moéi trudng nude cua mot sd song,
hé nao d6 (t6ng thé chung phai 1a toan bo lugng nudc co
trong cac song, hoé dude xac dinh 1a da bi 6 nhiém),...

- Qué trinh diéu tra gin lién véi viéc pha huy san phdm
nhu diéu tra danh gia chat lugng thit hop, ca hop, danh gia
chét lugng dan duge, y t4 14y mau cua bénh nhan dé xét
nghiém, v.v... Cac truong hgp trén day néu diéu tra toan bo
thi sau khi diéu tra toan bd san phdm san xuét ra hoac lugng
mau c6 trong co thé ctia bénh nhan sé bi pha huy hoan toan.
Day la diéu khéng bao gio cho phép thuc hién trong thuc té.

- P& thu thap nhiing théng tin tién nghiém trong nhiing
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trudng hop can thiét nhim phuc vu cho yéu ciu cta diéu tra
toan bo. Vi du, dé tham do mtc d6 tin nhiém caa cac tGng ct
vién vao mot chiic vi nao d6 thi chi c6 thé PTCM 6 mot luong
ct tri nhat dinh va phai dude tién hanh truée khi bau cu
chinh thitc thi mội cÂ6 y nghia (Bộ phidu bau cti chinh thic
chinh 1a diéu tra toan bo).

- Thu thap s6 liéu dé kiém tra, danh gia va chinh 1y s6
lidu cua diéu tra toan bo. Trong thuc t& c6 nhiing cudc diéu
tra toan bo c6 quy md 16n hoic diéu tra rat phic tap nhu
Téng Piéu tra Dan s6 va Nha 8, Tong Diéu tra Nong thon,
Néng nghiép va Thuy san,... thi sai s6 do khai bao, thu thap
thong tin thudng xuyén ton tai va anh hudéng dang ké dén
chat lugng s6 liéu. Vi vay can c6 PTCM véi quy mé nhé hon
dé xac dinh mic d6 sai s6 nay, trén cd sé d6 tién hanh danh
gid d0 tin cay cua s6 liéu va néu 6 mic do can thiét c6 thé
phai chinh 1y lai s6 liéu thu dudc ti diéu tra toan bo.

1.1.2. Mot s6 khai niém va dinh nghia dung trong
diéu tra chon mau

1.1.2.1. Téng thé chung va téng thé mau™

a. Cdc tham s6 cua tong thé chung

Téng thé chung 1a toan bd cac don vi thudc d6i tuong
diéu tra cua mot cuoc DTCM.

Goi U, i=1, 2,..N) 1a cac don vi thudc dé61 tugng diéu tra
v6i X, 1a tri s6 tiéu thiic nghién ctu cta tiing don vi téng thé,
thi toan bo cac U, 1a téng thé chung. Va khi d6 sé c6 cong
thtic tinh c4c tham s6:

@ & day chi dé cap trudng hop didu tra nghién ctu chi tiéu binh quan lam
vi du.
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- Gi4 tri cta téng thé chung:
N
X=X, + Xy ..+ Xy = 3X; : (1.1.1)
i=1

- Pai lugng binh quén cia téng thé chung:

1 .
X = :ﬁz : (1.1.2)

Z,| <

- Phuong sai cta téng thé chung:

?==3X -XP (1.1.3)

ZIH
™Mz

i=1

- A2 A A2 X
b. Cdac tham sé cua tong thé mau

Téng thé mAu 1a bo phan cta tong thé chung gom nhiing
don vi duge lua chon dé truc ti€p thu thap théong tin trong
mot cude diéu tra chon mau.

Goiu; 1=1, 2,..n) 1a cac don vi thudc d61 tugng diéu tra
dudc chon vao mau, véi x; 1a tri s6 tiéu thiic nghién ctu tiing
don vi mau, thi toan bd u, 14 téng thé miu va n 1a sé don vi
tong thé mau. Téng thé miu c6 cac tham s tinh theo pham
vi tong thé mAu nhu sau:

.z . . R x
- Gia tri cua tong thé mau:
n
X=X, + Xy +.+ X, = D X; ; (1.1.4)
i=1

- Dai lugng binh quan mau:

3x =~ ; (1.1.5)
n
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- Phuong sai mau diéu chinh (goi tit 1a phuong sai mau):

s? =Li(x -x) ; (1.1.6)

1.1.2.2. Uéc luong

No6i dung co ban cua phuong phap diéu tra chon mau la
dua vao su hiéu biét vé tham s6 6' nao d6 cia tong thé miu
da diéu tra dé suy luan thanh tham s6 6 cta téng thé chung.
Viéc suy luéan d6 goi 1a uée lugng.

a. Tiéu chudn cia udc luong

C6 ué6c lugng chéch va uéce lugng khong chéch. Tham s6 0
cta téng thé mau dudc goi 1a ude lugng khéng chéch cua
tham s6 0 cta tong thé chung néu M(0") = 6 (ky vong toan cta
0' bang 0). Néu uée lugng khong thoda man diéu kién trén
dudgc goi la uée lugng chéch.

Thong ké toan da chiing minh va rit ra moét s6 két luan
sau:

+ Vi s6 binh quan mau X 1a uéc lugng khéng chéch, hiéu
qua va viing ctia s6 binh quan téng thé chung X, do d6 néu
chua biét X c6 thé dung X dé ude lugng.

+ Vi phuong sai diéu chinh mau s? 14 uéc luong khong
chéch, hiéu qua va viing ctia phuong sai chung S?, do d6 néu
chua biét phuong sai S? ¢6 thé dung s? dé udc lugng.

b. Cac phuong phap wdc luong

C6 2 phuong phép st dung 0' dé uéc lugng 6: Phuong
phap uéc lugng diém va phuong phap ude lugng biang khoang
tin cay.

- Phuong phéap udc lugng diém la dung mét tham s6 cta
mAau dé suy luan cho tham s& 6 chua biét cia téng thé chung
vi ban than 0 14 mot s6 xac dinh.
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- Phuong phap udc lugng bang khoang tin cay 1a ti mot
tham s 0' clia téng thé mau xdy dung mét khoang gia tri
(0';, 0'5) sao cho v61 mot xac suat cho trude, tham s6 0 sé roi
vao khoang (0',, 0'y) d6, hay néi cach khac 1a khoang (0',, 0';)
sé chtia dung gia tri 0 v6i mot xac sudt cho truéc. Khoang
(6';, 0',) cta tham s6 téng thé mau dudc goi 1a khoang tin cay
cta tham s6 tong thé chung 6 néu véi xac sudt bing (1 — )
cho truéc thod man diéu kién:

PO,<0<0)=1-0;
(1 — o) dugc goi 1a x4c sudt tin cay cua uée lugng, I =0', — 0,
dugc goi 1a khoang tin cay.

1.1.2.3. Sai s6 chon mau va pham vi sai s6 chon mau

a. Sai s6'chon méu

Sai s6 chon mau (SSCM) 1a su khac nhau gitia gia tri uée
lugng cua mAiu va gia tri cia téng thé chung. Sai sé chon
mAu con goi l1a sai s6 do tinh dai dién. Sai s6 nay chi xay ra
trong diéu tra chon mau do chi diéu tra mot s6 it don vi ma
két qua lai suy cho ca téng thé. Sai s6 chon mau c6 hai loai:

- Sai s6 c6 hé thong: Sai s6 xay ra khi 4p dung phuong
phap chon c6 hé thong, 1am cho két qua diéu tra luon bi léch
so v6i s6 thuc té& vé mot huéng.

- Sai s6 ngiu nhién: Sai s6 chi xudt hién trong trudng
hop cac don vi cta téng thé dudc chon theo nguyén tic ngau
nhién, khéng phu thudc vao y dinh cia ngudi diéu tra.

b. Pham vi sai sé chon mau

Pham vi SSCM (ky hiéu 1a A,) bang tich ctia hé s6 tin cay
(t) va SSCM (u,)

A, =t ; (1.1.7)
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Trong dộ: Hộ s6 tin cAy (tuong ting vội do tin cay ¢,,) 1a
xac sudt dé gia tri thuc t& caa chi tiéu nghién ctu (X) con
nam trong khodng tin cay (X —t.u, dén X +t.u,).

Theo chiing minh cta toan hoc thi t tuong tng v6i ham
x4ac suit (¢,) da duge Li-a-pu-ndp tinh sdn va lap thanh bang.
Y nghia cta ham xac sudt nay dudc biéu hién nhu sau:

Plk-X<a)=0y=1-a
Sau day 14 mét vai tri s6 tiéu biéu:
t =1 thi ¢, = 0,6827; t = 2 thi ¢, = 0,9545; t = 3 thi ¢, = 0,9973

Nhu vay, c¢6 thé udc lugng tham s6 caa téng thé chung
bang khoang tin ciy véi cong thiic nhu sau:

X=X+A, = X-A <X<X+A,; (1.1.8)
c. Y nghia ctia viéc tinh todn sai s6 chon méu
- Sai s6 chon mAu dung dé udc lugng chi tiéu nghién ciu
theo khoang tin cay, diéu nay thé hién qua cong thic 1.1.8.
- Sai s6 chon mau dung dé danh gia tinh dai dién cta chi

tiéu nghién ctiu qua tinh toan ty 18 SSCM (H) nhu sau:

H=2x100 ; (1.1.9)
X
H cang nho thi chi tiéu c6 tinh dai dién cang cao va ngudgc
lai.
- La co s6 dé xac dinh ¢ mau cho cac cudce diéu tra dude
tién hanh vé sau.
1.1.2.4. Pon vi chon mdu va dan chon mdu

a. Don vi chon mau

Don vi chon mau 14 cac don vi co ban hoiac nhém don vi
c6 ban duge xac dinh rd rang, tuong déi ddng déu va co thé
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quan sat duge, thich hgp cho muc dich chon mau. Vi du:
Doanh nghiép, hd gia dinh, don vi dién tich gieo trong, x4,
phuong, xém, ban...

Néu chon miu mot cdp thi c6 mot loai don vi chon mau,
con néu chon mau nhiéu cap thi sé c6 nhiéu loai don vi chon
mau. Tic 1a luge d6 chon mau theo bao nhiéu cap thi c6 bay
nhiéu loai don vi chon mau.

b. Dan chon mau

Dan chon mau c6 thé 1a danh séch cac don vi chon mau
v6i nhiing dic diém nhan dang caa ching hodc 14 ban @4 chi
ra ranh giéi cta cac don vi dudc dung lam cin cti dé tién
hanh chon mau. Khi t3 chitc diéu tra thong ké.

Trong tong thé nghién ctu, tuy thudc vao luge do chon
mau ma sé c6 cac loai dan chon mau khac nhau. Néu diéu tra
mau mot cap (gid dinh diéu tra cac ho trén dia ban huyeén)
thi dan chon mau 1a danh sach cac ho gia dinh cta tat ca cac
x3d trong huyén. Con néu diéu tra mau hai cap, cap I 1a xa va
cip 11 14 ho gia dinh thi c¢6 hai loai dan chon mau: Dan chon
mAu cap I 12 danh sach tat ca cac xa trong huyén, con dan
chon mau cap II 1a danh sach cac ho gia dinh ctia nhiing xa
dugc chon 6 mau cap L.

1.1.2.5. Chon mdu ngdu nhién, chon mau hé thong
va chon theo phuong phap phan tich chuyén gia

- Chon mAu ngiu nhién 1a chon cac don vi tit téng thé vao
mau hoan toan hud hoa. Cach don gidn nhat cia chon mau
ngau nhién la rat tham hoic st dung bang s6 ngau nhién.

- Chon miu hé théng 1a chon céc don vi ti téng thé vao
mAu theo mdt khoang cach c6 dinh sau khi da chon ngau
nhién mdt nhém nao d6 trén co sd cac don vi diéu tra dudge
sép xép thit tu theo mot tiéu thiic nhat dinh.
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Vi du: Truong dai hoc "X" ¢6 2000 sinh vién (N = 2000).
Can chon 100 sinh vién (n = 100) dé diéu tra mtc séng cua
ho. Néu chon hé théng sé tién hanh nhu sau:

+ Lap danh sach 2000 sinh vién cua trucng theo thu tu
nao d6, ching han theo van A, B, C... cia tén goi.

+ Chia tong s6 sinh vién ctia trusng thanh 100 nhém déu
nhau va sé c6 sd sinh vién méi nhém 1a 20 sinh vién:
(K=N:n=2000 : 100).

+ Chon ngau nhién mot sinh vién ¢ nhém tht nhit,
ching han roi vao sinh vién c6 s6 thi tu 15.

+ Mbi nhém khac con lai sé chon 1 sinh vién cé s6 thi tu:
nhom 2: (15+K), nhém 3: (15+2K),...; nhém 100: (15+99K).

Két qua chon duge 100 sinh vién nhu vay dugc goi la
chon hé thong.

- Chon mau theo phuong phap phan tich chuyén gia la
chon mau trén co sé phan tich xem xét cht quan cua ngudi
diéu tra. Cach chon nay thudng &4p dung cho téng thé cé it
don vi mau hoéc tri s6 ctia chi tiéu nghién ctu gitia cac don
vi mau chénh léch nhau nhiéu.

1.1.2.6. Cdc phuong phdp t6 chic chon mau

C6 nhiéu phucng phap, t6 chtic chon mau khac nhau.
M&5i phuong phéap c¢6 nhiing uu, nhugde diém riéng va dude ap
dung trong nhiing diéu kién nhat dinh. Tuy nhién goi la
phuong phap nay hay phuong phap kia la ding trén nhiing
gidc do khac nhau va ciing chi ¢6 y nghia tuong doi.

- Xét theo cdp chon mau c6 phuong phap td chtc chon
mau mot cip va td chiic chon mau hai cdp hay nhiéu cap:

+ Chon mau mot cip 1a tit mot loai danh sach cua tat ca
cac don vi thudc téng thé chung, tién hanh chon miu mot 1an
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truc tiép dén cac don vi diéu tra khéng qua mét phan doan
nao khac.

Chon mAu mot c4p chi c6 mot loai don vi chon mau va mot
dan chon mAu. D6i vội mAu mot c&p cÂ6 thé dung cach chon
ngiu nhién, nhung ciing c¢6 thé dung cach chon hé théng hoic
chon theo phuong phap chuyén gia. Tuy nhién, trong thuc té&
néu la diéu tra maAu mot cap thi phd bién 1a diung cach chon
ngau nhién va thudng dudc goi tat 1a "chon mau ngiu nhién
don gidn". Chon mau ngau nhién don gidn dam bdo s6 mau
dugc rai trén toan dia ban diéu tra nén SSCM sé& nho. Song kho
khan 1a viéc 1ap danh sach cac don vi (dan chon mau) dé tién
hanh chon mau kha 16n, tén nhiéu thoi gian va cong stic. Hon
nita khi t6 chiic diéu tra phai thuc hién & dia ban rat réng.

+ Chon mau nhiéu cap la tién hanh diéu tra theo nhiéu
cong doan, trong d6 mdi cong doan 1a mot cAp chon mau. C6
bao nhiéu c4p diéu tra thi c6 b4y nhiéu loai don vi chon mau
ciing nhu c¢6 bay nhiéu loai dan chon mau.

Phuong phép t6 chitic chon mau nhiéu cip thuan tién cho
viée 1ap dan chon mAu va té chiic didu tra: O cip sau chi phai
lap dan chon mAu cho cdp d6 trong pham vi mau cap trudc
dugdc chon, pham vi diéu tra dugc thu hep sau mdi cap diéu
tra. Tuy nhién, v6i phuong phap té chiic chon mau nhiéu cip
s6 liéu thu thap dugc thuong c6 do tin cay thap hon so véi
chon mau ngau nhién don gian.

- Néu trude khi chon mau, tién hanh phén chia téng thé
thanh nhiing t6 khac nhau theo mét hay mét s6 tiéu thic nao
d6 lién quan dén tiéu thic diéu tra, sau d6 phan bé ¢ mau
cho tiing t6 va trong mdi t6 1lap mét danh sach riéng va chon
dt s6 mau phan bd cho t6 d6. Cach chon nhu vay goi la chon
mau phan td.

Vé6i phuong phap chon miu phan td, néu viéc phéan to
dudc tién hanh khoa hoc thi téng thé mau sé c6 két cdu gin
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téng thé chung, do d6 SSCM sé giam di, tinh chit dai dién
caa tong thé mAu duge nang cao.

Tuy nhién, chon mau phan t ciing khé khin trong viéc
lap dan chon mAu nhu chon mau ngiu nhién don gian. Hon
nita td chic diéu tra phai tién hanh trén dia ban rong, tham
chi con phiic tap hon ca chon miu ngau nhién don gian.

- Néu diéu tra chia thanh nhiéu cap, cic cap tién hanh
trude thi chon tiing don vi mau, nhung & c4p cudi cung khong
chon ra tiing don vi, ma chon ca nhém céc don vi dé diéu tra.
Cach chon nhu vay goi 14 chon mau chum (hay chon miu ca
khoi).

Nộu cung Âd mau nhu nhau, chon mau chum so vội cac
phuong phap t6 chiic chon mau nộu trộn sộ thuộn tiộn nhat
cho viéc 1ap dan chon mau va t6 chic diéu tra. Tuy nhién, do
tin cay cua s6 liéu thu thap dugdc sé thap hon; ttc 1a c6 SSCM
16n nhat.

» . ~, A n ~ A N , . A
1.1.3. Xac dinh ¢6 mau, phan b6 mau va tinh sai so6
chon mau

1.1.3.1. Xdc dinh cé mau (sé don vi mau)

Xac dinh ¢d mAu (s6 don vi mau) chinh 14 xac dinh sé6
lugng don vi diéu tra trong tong thé mau dé tién hanh thu
thap s6 liéu. Yéu cAu cta ¢d méu la vita dt dé vita ddm bao
do tin cAy can thiét cia so6 liéu diéu tra viia dam bao phu hop
v6i diéu kién vé nhan luc va kinh phi va c¢6 thé thuc hién
dugc, ttc l1a c6 tinh kha thi.

Duội day sộ trinh bay cach xac dinh ¢ miu don thuan
theo 1y thuyét va viéc xac dinh ¢6 mau trong thuc té cac cudc
diéu tra thong ké 6 Viét Nam.

a. Xdc dinh ¢ mdu theo cdc cong thite ly thuyét. Mot tong
thé khi tién hanh diéu tra khong chia thanh cac tong thé nhd
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(cac t6) thi chi c6 mot cach xac dinh ¢6 mau trén co sé thong
tin vé quy mo va phuong sai cta téng thé chung. D61 véi mot
téng thé khi diéu tra c6 chia thanh céac t6ng thé nhé c6 hai
cach xac dinh ¢6 mau: Cach thi nhat xac dinh ¢ mau nhu
trudng hop khong phan t6, sau d6 phan bé s6 mau chung cho
cac t6 theo nguyén tic phan b6 miu. Cach thi hai xac dinh
¢6 mAu trén co s quy mé va phuong sai cta ting t6.

Sau day sộ gidi thiộu cộng thiic xac dinh ¢6 mau theo hai
cach noội trộn nhung chi cho trudng hgp t6 chiic chon mau
ngau nhién don gian ho#c c¢6 phan t6 va dude ap dung cho
nghién ctu chi tiéu binh quan véi cach chon khong 14p lam vi
du.

+ Céach tht nhat xac dinh ¢d mAiu trén co sd cac thong tin
vé quy mé va phuong sai cia téng thé chung:

2 Q2

n= —N.;};Z.i.y ; (1.1.10)
Trong do:

N - S6 don vi téng thé chung;

n - S6 don vi mau;

t - Hé s6 tin cay;

A, - Pham vi sai s6 chon miu;

S? - Phuong sai cua tng thé chung.

+ Cach tht hai x4ac dinh ¢ mAiu trén co s6 cac thong tin
vé quy mo va phuong sai ctia cac t6 t:

K
ZWtS%
t=1

n=

: (1.1.11)
§+l§“’ g2

o
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Trong do:

N - S6 don vi téng thé chung;

n - S6 don vi mau;

to - Hé s0 tin cay;

A, - Pham vi sai s6 chon mau;

w, - Ty trong s6 don vi cta t6 t trong téng thé chung;

K - S6lugng t6 (t = 1, 2,...K);

S2 . Phuong sai tong thé chung ctia té t.

T cic cong thic trén, dé xac dinh ¢ miu trong qué
trinh chuén bi phuong an diéu tra phai c6 duge nhiing thoéng
tin sau:

- N: S6 don vi téng thé. Chi tiéu nay c6 day du & phan lén
cac cudc diéu tra thong ké;

- w,: Ty trong s6 don vi ctia t6 t trong téng thé. Pai lugng
nay xac dinh dudc trén cd sé so sanh s6 don vi ting t6 (N,) véi
s6 don vi toan b tong thé (N);

- ty, A, Hé s6 tin cAy va pham vi sai s6 chon miu la
nhiing théng tin cua chi tiéu diéu tra va dugc 4n dinh tu
trude do yéu cau thudce chu quan cia nhiing ngudi quan 1y va
t6 chtic diéu tra;

- S2: Phuong sai clia tiing t6 t. S8 liéu dé tinh cac phuong
sai trén, can c6 truée khi diéu tra, song thuc té& lai khéng co,
do vay thuong phai dung s6 liéu diéu tra toan bd ctia cac cudc
diéu tra truéc (néu cé). Truong hop khéong cé s6 liéu cua cac
cudc diéu tra trudc thi phai tién hanh diéu tra mau nhé. Tuy
nhién, viéc diéu tra mau nhd cling kha phtc tap, mat nhiéu
thoi gian, nhiéu khi con anh hudng dén tién d6 thuc hién cta
cudc diéu tra chinh.
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Mot khé khin niia 12 trong mot cuéc DTCM thuong tién
hanh thu thap thong tin vé nhiéu chi tiéu. Cac chi tiéu khac
nhau sé c6 quy luat phan phéi va d6 bién thién khac nhau,
ttic 1a c6 phuong sai khac nhau. Va do vay, méi chi tiéu tinh
ra sé& c6 mot cd mau riéng (mic du yéu cau vé do tin cay (¢,
ctia cac chi tiéu diéu tra nhu nhau). Néi cach khac, c6 bao
nhiéu chi tiéu diéu tra thi phai tinh bay nhiéu c¢d miu, sau
d6 sé chon ra ¢6 mau 16n nhat dung chung cho diéu tra tat ca
cac chi tiộu. Vội nhiộu ¢6 mau doi hội phai tinh nhiộu phuong
sai nén cong viéc tinh toan cang tré nén phic tap, ton nhiéu
cong stic, kho thuc hién.

Vi nhiing dic diém trén day, trong thuc t& diéu tra chon
mau J nudc ta con it khi 4p dung mot cach truc tiép cac cong
thic trén dé xac dinh ¢ mau.

Nganh Théng ké trong nhiing ndm gin day da c6 mot s&
cudc diéu tra chon miu ma cac chuyén gia chon mau da dua
vao théng tin cta cic cude diéu tra c6 lién quan truée dé dé
xac dinh ¢d mau theo cong thtic 1y thuyét. Song két qua thu
dugc con khiém tén.

b. Xdc dinh cd mau theo kinh nghiém diéu tra thuc té.
Trong thuc t& nhiéu khi cac chuyén gia théng ké thuong can
cli vao ¢d mau cua cac cudc diéu tra cé diéu kién va quy md
tuong tu da thuc hién thanh cong trude d6 6 trong nude hoic
trộn thé giội dộ xac dinh ¢ mau cho cudc diộu tra sau. Cộ
nhiéu cach x4c dinh ¢ mau nhung phé bién nhit van dua
vao ty 16 mau chung da dude diéu tra va bé sung thém mot ty
1é¢ mau du phong nao do.

Cach lam nay don gian, nhanh chéng va dé thuc hién,
ttic 1a c6 tinh kha thi cao. Tuy nhién lam nhu vay cha yéu
van 14 theo cht nghia kinh nghiém va gin nhu chua tinh dén
mtic do bién dong cta cic chi tiéu nghién ciu.
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c. Xde dinh cd mau cing dua theo cd méu cua cudc diéu
tra nao dé (c6 diéu kién, quy mé tuong tu va da dudc tién
hanh thanh céng), nhung cé diéu chinh (ting lén hoic giam
di) trén co s6 phan tich ty 16 SSCM ctia mdot s6 chi tiéu chu
yéu. Qua trinh nay dudgc tién hanh theo hai huéng:

Truée hét liéet ké nhiing chi tiéu chu yéu cung duge td
chtc thu thap s6 liéu trong ca 2 cudc diéu tra (cudc diéu tra
truée d6 da hoan chinh va cubc diéu tra 1an nay dang chuén
bi); trong d6 chon ra mot chi tiéu trong cudc diéu tra lan
truée c6 ty 18 SSCM 16n nhat (ti day chi tiéu duge chon goi la
chi tiéu nghién ctu).

Tiép theo, tién hanh xem xét ty 16 SSCM cua chi tiéu
nghién ctiu tinh dudc cta cude diéu tra 1an trude va xt Iy nhu
sau:

- Néu ty 16 SSCM d6 16n hon mtc d6 cho phép thi phai
diộu chinh cÂd mau cua cudc diộu tra 1an nay ting lộn so vội
cudc diéu tra trudc;

- Néu ty 16 SSCM d6 nhé hon mtc d6 cho phép thi ¢ thé
diéu chinh ¢d mau giam di.

Chu y:

+ So sanh ty 1é SSCM 14 cén ct quan trong dé diéu chinh
c6 mau. Song d6 khéng phai 1a can ci duy nhat, ma thuc té&
con phai dua vao mét s6 yéu té khac nhu su thay déi vé quy
mé tong thé chung, thay d6i vé s lugng chi tiéu diéu tra,...

+ Diéu kién dé ap dung cach diéu chinh ¢d miu trén day
1a trong cudc diéu tra ky trudc phai tinh dude ty 16 SSCM cho
cac chi tiéu chu yéu.

Cach uéc lugng nay don gian va thuén tién hon nhiéu so
v6i cach tinh ¢ mau theo 1y thuyét, nhung lai c6 co s chic
chan hon so vội cach xac dinh Âd mau cộ tinh chat uộc doan
thuan tuy theo kinh nghiém.
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d. Cach xac dinh ¢d mau chu yéu dua vao kha ning vé
kinh phi. Cộng thtic xac dinh Âd mau (n) trong trudng hop
nay nhu sau:

; (1.1.12)

Trong do:
C- Tf;ng kinh phi dudc cap;

C, - Kinh phi chi cho cac khau chuén bi, tap huén nghiép
vu thu thap, xt 1y va cac chi phi chung khac;

Z - Chi phi can thiét cho tat ca cac khau diéu tra tinh cho
mot don vi diéu tra.

1.1.3.2. Phén b6 mau

Néu dia ban diéu tra dugc chia thanh cac khu vuc hodc
cac t6 khac nhau va tién hanh diéu tra trén tat ca cac khu
vuc hodc cac t6 thi phai thuc hién phan bd mau cho ting khu
vuc hodc tiing té dé.

C6 nhiéu cach phan b6 miu khac nhau, duéi day chi gi6i
thiéu mot s6 cach phan bé chi yéu.

a. Phén b6 mdu ty 1é thudn vdi quy mé tong thé

Cong thiic xac dinh ¢6 miu cta ting t6 t (n,) nhu sau:

n, =%n=Ntf ; (1.1.13)

Trong do:

t- Chi s6thatutd (t=1, 2..K)

n - S6 don vi mau chung;

n, - S6 don vi mau cua t6 t;

N - S6 don vi cta tong thé;
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N, - S6 don vi ctia 6 t;
f- Ty 16 miu (f = —
y 1€ (=3

Céc phan bd miu ty 1é thuan véi quy moé thudng duge ap
dung khi quy mé cta cac t6 tuong d6i dong déu, phuong sai
va chi phi cho cac t6 khong khac nhau nhiéu. Cach phan b6
nay c6 uu diém: D& lam, khéng phai tinh lai theo quyén s
thuc t& khi suy rong két qua la chi tiéu binh quan ho#c ty 1é
cho téng thé. Tuy nhién, khi quy md ctaa cac t6 khac nhau
nhiéu thi phan b ty 1é thuan véi quy mé dé lam cho cac t6 cé
quy mo nho thudng khong du s6 lugng mau dé dai dién cho td
d6, ngudc lai cac t6 c6 quy md 16n lai "thita" ¢6 mau. Mat
khéc, viée t6 chic diéu tra cting nhu kinh phi can thiét cho
diéu tra & cac t6 c6 quy mé 16n sé rat nang né, con viéc to
chiic diéu tra cting nhu kinh phi can thiét cho diéu tra ¢ cac
t6 c6 quy mo nhod lai qua nhe nhang.

b. Phdn b6 mdu ty 1é vdi cin bdc hai ciia quy mo tong thé
Cong thiic tinh s6 don vi mau (n,) clia t6 t nhu sau:
n,=n.w, ; (1.1.14a)
Trong do:
n - S6 don vi cta tong thé

w, - Ty 1é giita can bac hai s6 don vi cia t6 t (N, ) va

K
tong cin bac hai s6 don vi cta tit ca cac to (Y, N, ).

t=1

Nhu vay céng thiic (1.1.14a) sé bién d6i nhu sau:
K
n, =nw, = n(wth : Zwth] ; (1.1.14b)
t=1
Cach phan bd nay sé khic phuc nhuge diém cta phan bd

ty 1& v6i quy mé téng thé nhung khi suy rong phai tinh lai
theo quyén s6 thuc té.

32



c. Phan b6 Neyman

Phan b6 Neyman dudc coi 14 phan bd t6i uu theo nghia
thong ké thuan tuy. C6 mau via tinh theo ty 1é cia quy mo,
vita tinh dén su khac nhau vé d6 bién dong cua chi tiéu
nghién ctiu cac t6.

Cong thiic xac dinh ¢ mau (n,) cho té t nhu sau:

NS,

X veL(t=1,2,.K) ; (1.1.15)
2 NS,
t=1

Trong do:

N, - Téng s6 don vi clia t6 t;

S, - Do léch chuén cua td thi t.

Cong thtc trén cho thdy quy mé miu caa cac t6 ty 1é
thuan véi quy mé va phuong sai ciia ching. T8 c6 phuong sai
16n sé duge phan nhiéu don vi mau hon t6 ¢6 phuong sai nho,
t6 c6 quy mo 16n sé duge phan nhiéu don vi hon cac t6 c6 quy
mo nho.

d. Phéan b6 mdu toi vu

Pay 1a cach phan b6 mau t6i wu ddy dt hon vi né khong
nhiing dé cap tdi su khac biét vé quy mo, su bién dong cua
chi tiéu dudc nghién ctu gitta cac t6 ma con dé cap téi kha
nang kinh phi caa tiing t6. Cong thic phan bd mau téi uwu cb
dang:

NS, /e,
e
> N,S, /4/c,
t=1

Trong dé: c, - Chi phi diéu tra cho t6 t.

véit=1,2,..K ; (1.1.16)

n,=n
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Cong thtc trén cho thdy quy mé miu caa cac t6 ty 1é
thuan véi quy md va phudng sai cua ching. Mat khac ty 1é
nghich véi cin bac hai cta chi phi c6 thé c6 dé thuc hién diéu
tra trén pham vi cia t6. Vi vay, phuong phap phan bo mau
nay thuong dugc 4p dung khi quy md, phuong sai va kha
nang kinh phi caa cac t6 tuong d6i khac nhau.

e. Phdn b6 méu c6 wu tién cho cdc t6 duoc ddnh gid la
quan trong

Céch phan bd mau nay thudng dude ap dung khi cb su
khac nhau dang ké gitia cac t6 vé ham lugng théng tin cAn
thiét. Theo nguyén tic nay, cac t6 c¢6 ham lugng théng tin
thdp dudc phan b6 ¢ mau nhd. Tu tudng nay thudng tng
dung trong diéu tra cidc doanh nghiép. Cac doanh nghiép
thudc t6 c6 quy mé 16n (c6 san lugng hodc s6 lugng cong nhan
chiém ty trong 16n trong tong san lugng hoic tong s6 cong
nhén cta cac doanh nghiép) thi phan b6 theo ty 16 mau 16n
hon. Ngudc lai cac doanh nghiép ¢6 quy mé nho hon thi phan
b6 ty 1é mAu nhoé hon.

Tém lai, phan bé mAu trong thuc t& cAn dua vao viéc
phan tich dic diém cu thé cta cac chi tiéu théng ké cin thu
thap & tung t6. Méc khéac, cling can xét t6i diéu kién thuc t&
dién ra & tung t8. Piéu nay dic biét can luu ¥ trong khi phan
b6 ¢ mau cho diộu tra nhiộu cộp.

1.1.3.3. Cdch tinh sai s6 chon mdu

Duội day sộ trinh bay cong thic tinh SSCM tuong tng
v6i cac phuong phap t6 chttic chon mau ngiu nhién don gian,
mau phén t8, mAu 2 cdp va mau chum

Cach trinh bay cong thiic tinh SSCM dudc bat dau tit mot
vi du gia dinh vé danh sach cac lang, ban véi s6 ho gia dinh c6
von dau tu cho san xuét, kinh doanh (viét tat 1a VDT) ctia mét
dia ban "Y" thudc tinh mién nui (xem s6 liéu bang 1.1).
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Badng 1.1. Danh sach nhimg ban, lang véi sé hd cé dau tu
san xuat, kinh doanh

TT ban|Ténban| S6hd | Vung” | TTban |Ténban| S6ho | Ving”
1 A 9 1 11 N 10 2
2 | 10 2 12 E 13 1
3 D 11 3 13 P 11 3
4 B 11 1 14 F 11 2
5 K 12 1 15 G 12 1
6 Y 12 2 16 Q 9 3
7 C 9 3 17 VA 10 2
8 L 10 2 18 J 8 1
9 Vv 11 1 19 H 13 1
10 M 10 1 20 S 14 2

Téng sé 216

a. Phuong phdp t6 chitc chon mu ngbu nhién don gidn

A 2, X
* Té6 chitc chon mau

Khi tién hanh chon mau ngau nhién don gian chi viéc lap
danh sach céc ho gia dinh c6 tén chu hg, dia chi va kém theo
s6 thi tu tir 1 dén 216 cta chung 20 lang, ban ké trén. Sau
d6 dung bang s6 ngiu nhién ho#c rit tham chon ngau nhién
khong lap lai tit danh sach dude 1ap trong bang dé duge sé ho
can diéu tra (6 day 1a chon 20 hd).

* Cdch tinh sai s6 chon mau

Goi ila s6 tht tu cia ho gia dinh trén dia ban diéu tra.

® Ghi chi: 1: Viing canh déng; 2: Viing khe doc; 3: Viing cao.
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tra)

i=1,2,....... N (N = 216 - Téng s6 ho cta dia ban diéu

1i=1,2,....... n (n =20 - S6 ho chon mau trén dia ban)
x;: Von dau tu san xuat, kinh doanh ctia ho thi i

Tu @6 c6 cong thic:

+ VDT binh quan mét ho:

x=13x, . 1117
nix
+ Phuong sai mau:
52 =Lz(xi -x) ; (1.1.18)
n-15
+ Sai s6 chon mau:
_ (. : (1.1.19)
MR UTN ’ -

b. Phuong phdp t6 chitec chon méu phén t6

~ -, A
*Té chitc chon mau

Trd lai vi du bang 1.1 phan cac ban thanh 3 vung dia

hinh, ttic 14 3 t6 (1: canh dong; 2: khe doc; 3: viing cao). Cac
ving nay cé diéu kién kinh té& khac nhau va do dé c6 miic do
dau tu cho san xuat, kinh doanh ctia dan cu ciing khac nhau.
Nhu vay, viéc phan chia cac ban theo ving dia hinh sé lién
quan nhiéu dén VDT cho SXKD cua dan cu.

Goi t 1& s6 thi tu clla cac to (t =1, 2,... K= 3 - S5 t6 cta

dia ban diéu tra);

T 1: t = 1 (Vung canh déng); T6 2: t = 2 (Vung khe doc);

T6 3: t = 3 (Vung nii cao)
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N, - S6 HGD cuia t6 (viing) t

N - Téng s6 ho gia dinh cta dia ban diéu tra (N = ﬁth )
n, - S6 ho chon mau cta t6 (ving) t

n - Téng s6 ho chon mau cta dia ban (n = :{Z‘int )

C6 mau mdi t6 (n,) c6 thé dude chon theo ty 1& déu nhau
ho#c chon khéng theo ty 18 déu nhau. Néu chon theo ty 1&

déu nhau thi ty 16 chon mAu 6 cac t6 déu béang f (f = %).

* Cdch tinh sai s6 chon mau

Goi i 1a s6 thi tu cia HGD trong mdi t6

i=1,2,....... N, déi véi tong thé chung
1=1,2,....... n, d6i véi tong thé mau

x;, - VDT ctia ho thi i thudc td t

Tu d6 ta c6 cong thic tinh:

+ VDT binh quén cta cac don vi thudc té t:

+ VDT binh quin ctia tat ca cac don vi diéu tra:

- Chon theo ty 1é:
1 K
X =—Y%n, . (1.1.21.a)
ni
- Chon khéng theo ty 1é:
1 K
N3
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+ Phuong sai miu cta cac don vi trong td t:

ng
s2 = 1 3 (xy - %, ) : (1.1.22)
n, —-1{5

+ Sai s6 chon mau:

- Chon theo ty 1é:

- i(pij . (1.1.23a)
PPy n U N ’ o
K
ngnt
Trong dé: 52 = t:%{
2.0
t=1
- Chon khong theo ty 1é:
_1 ii _ B¢ N2 . (1.1.23b)
" N\ian, N ' ’ -

c. Phuong phdp t6 chite chon méu 2 cép
* T6 chite chon mdu

Ciing s6 liéu da cho ¢ bang 1.1 tién hanh chon mau 2 cap
nhu sau: tit danh sach 20 lang ban chon ngau nhién khéng
lap 14y 4, tic 1a 20% s6 lang ban (chéng han chon dudc céc
ban s6 1, 5, 12 va 19). Cac ban dugc chon 12 mau cap I. Tiép
theo 1ap danh sach cac HGP cua 4 ban nay, rdi ti cac danh
sach d6 chon ngau nhién khéng lip ra s6 ho déu nhau cho
mbi ban (5 hd) dé tién hanh diéu tra. Nhu vay téng s6 ho
dudc chon 1a 20 (ho 1a mAu cap II).

* Cdch tinh sai s6 chon mau

Goi j 1a s6 thi tu ctia don vi mau cap I (ban)
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j=1,2,38,..., M M =20 - Téng s6 ban cta dia ban diéu tra)

j=1,2,3,.., m(m=4-S6ban dudc chon vao mau cap I)

i- S6 tht tu caa don vi cap II (HGD)

n - Toéng s6 don vi mau cap II (HGD)

n* - 86 don vi mau cap II trong méi don vi mau cap I (cac
don vi mau cédp I c¢6 s6 don vi mau cdp II bang nhau:
n*=n:m)

X;; - Von dau tu cuia HGD (don vi mau cép II) thit i thude
ban (don vi mau cap I) thi j.

Ta c6 cong thic tinh:

+ VDT binh quan cua cac don vi mau cap II thudc mau
cap I thia j:

_1m_ 1o
m ;- N j=1i=1

+ Phuong sai mau cap II (hd) thudc tting don vi mau cap
I (ban) thi j:

1 X -
+ Binh quan cac phuong sai mau cap II:
_9 1 & 5
ST = — S’ y 1.1.27
Pon2s (1.1.27)

+ Phuong sai mau cip I:

s?=——Y(x,-x) : (1.1.28)
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+ Sai s6 chon mau:

s2 m 52 n*
1= —b[1——j+ ! 11— : (1.1.29)
m M) mn" N*

Trong dé: S6 don vi cap II thuc t& c6 binh quan trong méi don
vicApI(N) : N*=N: M.

d. Phuong phdp t6 chite chon mu chum

Trong mau chum c6 hai loai: Mau chum cé kich thudc
bang nhau va mau chum c6 kich thudc khac nhau. Su khac
nhau vé kich thudc cia mau chum lién quan dén su khac
nhau vé cach td chiic chon mau va céng thiic tinh cac tham s
chon mau.

A -, A
*T6 chiic chon mau

Tiép tuc nghién ctu vi du 1.1. Néu xac dinh chum la
mot ban va cling tién hanh diéu tra ¢ mau n = 20 hd gia
dinh thi cach tién hanh nhu sau:

+ V6i ¢ mau c6 kich thuée cac chum bang nhau (do
ngudi t6 chitic diéu tra &n dinh) thi s6 chim (m) cin chon
duge xac dinh bing cich chia téng s6 mau can diéu tra (n)
cho s6 mau qui dinh trong mét chum (n*), téc la n : n* = m.
Ciing vé6i vi du trén, can diéu tra 20 hd (n = 20) va gid st qui
dinh méi chum chon 10 hd (n* = 10) thi s6 chum (ban) phai
diéu tra: m = 20 : 10 = 2 chum.

Sau khi xac dinh dugdc s6 chum cin chon, ta lap danh
sach tat ca cac chum réi chon ngau nhién khéng lip lai tu
danh sach da cho 2 chim (ban) dé tién hanh diéu tra thuc t&
cac don vi thudc cac chum doé.

+ Véi ¢d mau c6 kich thuée cac chuum khac nhau thi qua
trinh chon mau dugc tién hanh qua cac buéc sau day:
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- Chia téng s6 HGD cta dia ban diéu tra cho s ban dé

x4c dinh s6 ho binh quan c6 trong mo6t chum:
N*=216:20~ 11

- Chia s6 mau (HGD) can chon cho s6 hd c6 trong mot

chum dé xac dinh s chum cin diéu tra (m):
m=20:11~2 chum

Trén co sé danh sach cac ban & bang 1.1, tién hanh chon
2 chum, rdi t6 chiic diéu tra thuc t& toan bo s6 HGD cua 2
chum d6.

Khi chon mau chium c6 kich thuée khéc nhau dé diéu tra
sé ¢6 nhiing truong hgp sau day:

- Néu 6 2 chum c6 vira ¢ 20 HGD thi diéu tra hét 20 ho.

- Néu ¢ 2 chum c6 s6 HGD 16n hon (>) 20 thi diéu tra hét
20 ho, s6 du ra bo lai khong diéu tra tiép.

- Néu 6 2 chum c6 s6 HGD nhd hon (<) 20 thi diéu tra hét
s6 HGD cua 2 ban da chon. Sau chon thém mot ban thd ba
trong s6 18 ban con lai va diéu tra thém s6 ho cho du 20.

* Cdch tinh sai s6 chon mau

Goi j 1a thd tu cac chum (ban), 6 day: j =1, 2, 3.... M
(M = 20 - toan b6 s ban c6 trong dia ban diéu tra) vaj=1, 2
3,..., m (m =2 - s6 chum chon miu).

Goi 114 s tht tu cia HGD, 6 day i =
ho ¢6 cia mot chum - ban).

1, 2, 3,..,

Trong do: Zn =n (nla s6 mau diéu tra)
=1

Néu chon miu chum c6 kich thudc bang nhau thi cac n
bang nhau va bang n* (n* 14 s6 don vi trong moét chtim)

Goi x;;: VDT cta ho thi i thudc chum j
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n; (n; 1a s6
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Ta c6 cong thiic tinh cho hai truong hgp:
+ Chum c6 kich thuée bang nhau:
- VDT binh quéan cta cac don vi trong méi chum tht j

Z ; (1.1.30)
i1
- VDT binh quan cta tat ca cac don vi diéu tra
1 m
X=—Y%, : (1.1.31)
m j=1
- Phuong sai gitia cac chum
1 m
2 R
sy =— ) IX; —X ; 1.1.32
> m-1 ]é( ! ) ( )
- Sai s6 chon mau
s? m
-2 : 1.1.33
n= In( Mj ( )

+ Chum cÂ6 kich thuộc khac nhau:
- VDT binh quan cuaa cic don vi trong moi chum thi j

1 J
Nz
VDT binh quéin cua tat ca cac don vi diéu tra
m —
gXJnJ 1 m 1j
x=L =—Z Xjj : (1.1.35)
nj



- Phuong sai gitia cac chum:

L S(z,-%Pn, . (1.1.36)

2o 1
n )i
n-— |

m

- Sai s6 chon mAu: Nhu cong thtc 1.1.33.

1.2. SAI SO TRONG PIEU TRA THONG KE

Trong diéu tra thong ké c6 hai loai sai s6: Sai s6 chon
mau (sai s6 do tinh dai dién ctia s6 liéu vi chi chon mot bo
phan céc don vi dé diéu tra) va sai s6 phi chon méu (sai s6
thuoc vé 16i cua cac quy dinh, huéng dan, giai thich tai liéu
diéu tra, do sai s6t ctia viéc can dong, do dém, cung cap thong
tin, ghi chép, danh m&, nhap tin,...) ti day goi 1a "sai s6 diéu

"

tra".

Sai s6 chon mau (SSCM) chi phat sinh trong diéu tra
chon mAu khi tién hanh thu thap 6 mot bé phan cac don vi
tong thé (goi 1a mau) roi dung két qua suy rong cho toan bd
tong thé chung. SSCM phu thudc vao ¢d mau (miu cang 16n
thi sai s6 cang nhd), vao do déng déu cta chi tiéu nghién ctiu
(d6 déng déu cao thi sai s6 chon maiu cang nhd) va phuong
phap t6 chiic diéu tra chon mau. Con sai s6 diéu tra xay ra ca
trong diéu tra chon mau va diéu tra toan bo.

Trong thuc t& cong tac diéu tra thong ké hién nay,
phuong phap chon mau duge 4p dung ngay cang nhiéu va cé
hiéu qua. S6 lidu thu duge tit diéu tra chon mau ngay cang
phong phi, da dang va phuc vu kip thdi cac yéu cau st dung.
Bén canh dé chat lugng s liu ctia diéu tra chon mau cling
con nhiing han ché nhat dinh. C6 mot s6 y kién hién nay
danh gia khong cong bang va thiéu khach quan vé két qua
diéu tra chon mau, cho ring s6 liéu chua sat véi thuc t& vi chi
diéu tra mot bo phan rdi suy rong cho tong thé.
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T4t nhién ciing phai thay réng da la diéu tra chon mau
thi khong thé tranh khéi sai s6 chon mau nhung miic d6 sai
s6 chon mau ctia phan 16n nhiing chi tiéu trong cac cudc diéu
tra thong ké hién nay thudng 12 ¢ pham vi cho phép nén chap
nhan duge. Hon niia khi cin thiét ta c6 thé chu déng giam
dugc sai s6 chon mau bang cach diéu chinh ¢6 mau va t6 chic
chon mAu mot cach khoa hoc, tuan tha ding nguyén tic chon
mau.

DPiéu dang néi va can quan tdm hon trong diéu tra thong
ké chinh 12 sai s6 phi chon mAu. Loai sai s6 nay xay ra 4 ca
ba giai doan diéu tra, lién quan dén tat ca cac doi tuong
tham gia diéu tra théng ké va anh hudng dang ké dén chat
luong s6 liéu thong ké.

Duéi day sé di sau nghién cttu vé sai s6 phi chon mau -
sai s6 diéu tra, xay ra trong ca ba giai doan nhung chi dé cap
dén sai s6 lién quan téi nhiing cong viéc, nhiing d6i tugng
thuong gip nhiéu hon.

1.2.1. Sai s6 trong qua trinh chuin bi diéu tra
théng ké

Trong coéng tac diéu tra théng ké, chudn bi diéu tra giit
mot vai tro cuc ky quan trong. Chat lugng ctia khau chuén bi
diéu tra sé anh hudng ca dén qua trinh thu thap s6 liéu va
cudi cung la dén chat lugng cua s6 liéu diéu tra. Mot cude
diộu tra dudce chuộn bi kĐ ludng, chu dao va diy du sộ 1a co
s6 d4u tién dé giam sai s6 diéu tra nham nang cao chit lugng
cua s6 liéu thong ké.

a. Sai sé diéu tra lién quan tdi viéc xdc dinh muc
dich, néi dung va déi tuong diéu tra

Xac dinh muc dich diéu tra 14 lam rd yéu ciu ctia cudc
diéu tra phai tra 10i nhiing cau hoéi gi, dat dugc nhiing muc
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tiéu nao cua cong tac quan ly. Yéu ciu cua muc dich diéu tra
phai rd rang, dat khoat va d6 chinh 1a cin ct dé xac dinh noi
dung cling nhu déi tugng diéu tra mot cach ding din, diy
da, phu hop, khong bi chéch huéng.

Cung mot don vi diéu tra, néu c6 muc dich diéu tra khac
nhau vội cach ti€p can thu thap thong tin khac nhau thi sộ cÂ6
ndi dung ciing nhu d6i tuong diéu tra khac nhau.

X4c dinh ding noi dung va dé1 tudng diéu tra, mot mét
lam cho s6 liéu thu thap dudc sé dap ting nhiing yéu cau su
dung, s6 liéu dam bao "viia du". Mt khac, xac dinh dung noi
dung va déi tugng diéu tra 1a co s& dé thiét k& bang héi mot
cach khoa hoc va cÂ6 diộu kiộn thuộn loi dộ tiộp can vội doi
tuong cung cap thong tin, ddm bao thong tin thu dugc phu
hop va phan anh ding thuc t& khach quan.

Tộm lai viộc xac dinh ding muc dich, ndi dung va dội tugng
diéu tra lam cho cudc diéu tra thuc hién ding huéng, ding
yéu cAu la mot trong nhiing diéu kién tién quyét dé dam bao
chat lugng s6 liéu, gidm sai s6 trong diéu tra thong ké.

b. Sai s6'lién quan tdi viéc x4y dung cdac khdi niém,
dinh nghia dung trong diéu tra

Khai niém, dinh nghia dung trong diéu tra gitp cho hiéu
rd ndi dung, ban chit ciing nhu pham vi xac dinh théng tin
cua s6 liéu thong ké can thu thap.

Nhu ta da biét thong ké nghién ctiu méat lugng trong
quan hé mat thiét v6i mét chat cua hién tugng kinh té& - xa
héi s6 16n. Chinh cac khai niém, dinh nghia 1a phan anh vé
mét chédt cta hién tugng, 14 ¢ s6 dé nhan biét, phan biét
hién tugng nay véi hién tugng khac cting nhu xac dinh pham
vi cia hién tugng nghién ctiu. Néu khai niém, dinh nghia
chuéin xac, 6 rang, dudc giai thich diy du, cian ké 14 co sé dé
xac dinh va thu thap s6 liéu thong ké phan anh ding thuc té
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khach quan. Ngude lai néu khai niém, dinh nghia khéng
ding, map md, thiéu rd rang thi viéc xac dinh, do tinh (lugng
ho4) hién tugng sé bi sai léch.

Vi du: Khi diéu tra can bo khoa hoc cong nghé c6 trinh do
"trén dai hoc", xét vé chat, trén dai hoc phai 1a nhiing ngudi
da t6t nghiép va c6 bang thac si, tién si va tién si khoa hoc.
Trong thuc t& c6 cudce diéu tra thong ké & nudc ta chi dua ra
khai niém "trén dai hoc" chung chung, thiéu cu thé. Piéu nay
lam cho nhiing ngudi tham gia diéu tra (ké ca diéu tra vién
14n d6i tugng tra 16i) hiéu khai niém can bd khoa hoc cong
nghé c6 trinh d6 trén dai hoc rat khac nhau. Mot s6 it ngudci
da hiéu dung v6i nghia trinh dé trén dai hoc phai gdm nhiing
ngudi c6 bang thac si, tién si va tién si khoa hoc; phan déng
con lai da hiéu khéng ding va cho 14 trén dai hoc gém nhiing
nguoi da tot nghiép dai hoc sau d6 duge di thuc tap sinh sau
dai hoc va tham chi con ca nhiing nguoi da to6t nghiép dai hoc
nhung chi duge di tap trung dé dao tao bdi dudng thém vé
nghiép vu mot vai thang.

Thuc t& nay da lam cho s6 liéu diéu tra dugc vé can bo
khoa hoc cong nghé c6 trinh d6 "trén dai hoc" tang lén hon
hai 14n so vé6i s6 thuc t& ¢6 tai thoi diém diéu tra.

Nhu vay, nhiing 16i trong viéc xay dung cac khai niém,
dinh nghia va ndi dung thong tin vé tiéu thc, chi tiéu thong
ké sé anh hudng truc tiép dén chat lugng s6 liéu thong ké.
P4y 1a hién tugng kha phd bién trong diéu tra théng ké &
nudc ta hién nay.

Dé c6 s6 lidu tot, giam bt sai s§ diéu tra, mot vAn dé cé
tinh ch&t nguyén tic d6 1a phai chuén hoa cac khai niém,
dinh nghia vé cac tiéu thiic, chi tiéu cua diéu tra thong ké.
DPong thoi phai giai thich ré rang, ddy dt va cu thé hoa cac
khai niém, dinh nghia cho phut hop véi tiing cudc diéu tra
riéng biét.
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c. Sai sé diéu tra lién quan tdi thiét ké bang hoi,
xdy dung cdc bang danh muc va ma sé dung trong diéu
tra

Trong diéu tra thong ké, bang héi la vat mang tin, 1a
cong cu gidp diéu tra vién dién théng tin hodc danh dau,
danh ma vao cac 6, dong, cot phu hop theo noi dung tra 16i
clla cac cau hodi tuong ting véi cac tiéu thiic ghi ¢ bang hoi
dung trong diéu tra.

Né&u cac cau héi phtc tap, khé hiéu, kho tra 161, kho xéc
dinh hodc khé dién théng tin thi khi d6 thong tin thu dugc sé
kém chinh xac, khong dap ting yéu cau cta s6 liéu diéu tra.

Cung v6i bang hdi, cac bang danh muc va cic ma s6 c6 vai
trd quan trong trong qua trinh tong hop s6 liéu théng ké. Thong
tin thu duge du dam bao dd tin ciy can thiét, nhung néu
bang danh muc dung cho diéu tra khéng chuin xac, cac ma
s6 khong rd rang, khé ap dung dan téi viéc danh sai, danh
nham va t4t nhién nhu vay s6 liéu téng hgp sé bi sai 1éch.

D& giam sai s6 diéu tra, bang héi phai dudc thiét k& mot
cach khoa hoc, dap ting day du nhu ciu thong tin theo néi
dung diéu tra da dugc xac dinh, bdo ddm mé6i lién hé logic va
tinh théng nhat gitia cAc cAu hdi. Mit khac, cac cau hoi phai
don gian, d& hiéu, dé tra 15i, d& ghi chép, phu hop véi trinh
d6 cta diéu tra vién va dic diém vé ngudn thong tin caa ting
loai cau héi. Thiét k& bang hoi con phai dam bao thuan loi
cho viéc 4p dung cong nghé thong tin. Cac bang danh muc
phai cÂ6 noi dung phu hdp vội nhiing thộng tin can thu thap
va duge ma hoa một cach khoa hoc theo yộu cau tộng hop cia
diộu tra. Danh muc vita phai phu hgp vội yộu ciu cua ting
cudc diộu tra, vita phai dap ting va thộng nhat vội danh muc
phuc vu cho téng hop chung cta cong tac thong ké. Noi dung
bang danh muc va cach ma hoa phai dudc gidi thich day du
va huéng din cu thé.
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d. Sai 56" diéu tra lién quan téi viéc lua chon diéu
tra vién va huong dan nghiép vu

Diéu tra vién 14 nguoi truc tiép truyén dat muc dich, noi
dung, yéu cau diéu tra dén cac d6i tugng cung cap thong tin,
dong thoi truc ti€p phéng vén, lua chon thong tin dé ghi vao
bang hoéi (néu la diéu tra truc tiép). Vi vay, diéu tra vién cé
val tro rat quan trong trong viéc dam bao chit lugng s6 liéu
trong diéu tra.

Néu diéu tra vién khéng ndm viing muc dich ctia cudc
diéu tra, khong hiéu hét néi dung thong tin can thu thap thi
sé truyén dat khong ding cac yéu cau can thiét cho d6i tugng
tra 16i. Ngay ca khi diéu tra vién ndm dudc nghiép vu, nhung
néu thiéu y thtic trach nhiém, chi phdng van va ghi chép cho
xong viéc, hodc cach tiép can véi doi tugng diéu tra khong tot
thi cling sé dAn dén két qua s6 lidu diéu tra thu duge khong
theo y muon.

Nhu vay, viéc lua chon diéu tra vién khong tét ciing 1a
nguyén nhan khoéng kém phin quan trong lam cho sai s6
diéu tra ting 1én, Anh hudéng dén chat lugng s6 liéu. Vi vay,
muén giam b6t loai sai s6 diéu tra nay, cAn tuyén chon diéu
tra vién c6 trinh d6 nhat dinh, nim dugc nghiép vu, c6 kinh
nghiộm thuc t& vé diộu tra thộng ké, dộng thoi phai cộ ¥ thiic
va tinh than trach nhiém cao.

Sau khi lua chon dudc diéu tra vién can t6 chiic tap hudn
nghiép vu day du va thong nhat. Trong 16p tap huan bén
canh giai thich biéu miu diéu tra cin cung cdp thém nhiing
kién thiic vé x& hoi, phd bién nhiing kinh nghiém thuc t& va
cach tiép can doi tuong diéu tra, cach ting xu trong thuc té.
D61 véi cac cude diéu tra thong ké c6 noi dung phtc tap va
quy md 16n, cin tién hanh diéu tra tha dé kip thsi rut kinh
nghiém, dam bao huéng dan nghiép vu gin véi diéu tra thuc
dia.
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Trong diéu tra chon mau, khi huéng din nghiép vu can
chi rd 16 trinh diéu tra theo tting c4p chon mau, xac dinh dia
ban diéu tra, 1ap danh sach dia ban va déi tugng diéu tra
chon mau (c6 dia chi cu thé), quy dinh rd nhiing trusng hop
mat miu phai thay déi nhu thé nao, thay ddi dén dau dé
tranh tinh trang diéu tra vién thay d8i miu tuy tién theo ¥
chu quan caa ho, v.v...

1.2.2. Sai s6 trong qua trinh t6 chitc diéu tra

a. Sai s6 diéu tra lién quan dén quan hé giita yéu
cdu vé néi dung théng tin va quy thoi gian, cdc diéu
kién vdt chdt cdan cho thu thdap sé liéu

Néu trong cac cudc diéu tra thong ké phai thu thap qua
nhiéu chi tiéu c6 ndi dung thong tin phiic tap, ton nhiéu thoi
gian dé giai thich, phong van va ghi chép; trong khi d6 quy
thoi gian va kinh phi danh cho cong viéc nay lai khong tuong
xtng, lam cho diéu tra vién khong du diéu kién dé tiép can
tim hiéu tinh hinh thuc t&, giai thich mot cach diy dd, cin ké
vé muc dich, yéu ciu va noi dung diéu tra... cho ngudi cung
cap théng tin thi c6 thé ho sé khong khai bao, hoac khai bao
qua loa, sai véi thuc té&. Dic biét c6 nhiing loai thong tin phai
héi tudng thi cang khong du thoi gian dé nhé lai... T4t ca
nhiing diéu d6 lam cho s6 liéu thu thap dudc sai s6 nhiéu,
khong phan anh ding thuc té khach quan.

Dé nang cao chit lugng s6 liéu thong ké, giam sai s6 khi
t6 chiic diéu tra, phai can doi gitta nhu ciu thu thap thong
tin v6i kha néng vé diéu kién kinh phi va quy thoi gian danh
cho diéu tra. Khong nén t6 chitic mot cudce diéu tra doi héi thu
thap qua nhiéu chi tiéu; dic biét phai gidi han nhiing chi tiéu
thu thap qua khoé va tinh toan phitc tap. Hon ntia tuy thuoc
vao dic diém va néi dung théng tin cta cac chi tiéu khac
nhau, thudc cac d6i tugng khac nhau dé c6 cach tiép can thu
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thap thong tin cho hgp 1y. C6 thé chi tiéu nay cin thu thap ti
nhiing ndi dung chi tiét rdi téng hop chung lai, nhung chi
tiéu kia chi can 14y s6 liéu khai quat. Khéng nén cho ring
bat ky chi tiéu nao, ndéi dung thong tin nio ciing phai 1ay tu
s6 liéu chi tiét méi 1a chinh xéac.

b. Sai sé diéu tra lién quan dén diéu tra vién

Nhu trén da néi dé nang cao chat lugng s6 lidu, giam sai
s6 diéu tra, mot trong nhiing yéu cau la phai chon nhiing
ngudi diéu tra du tiéu chufn vé chuyén mén va tinh than
trach nhiém.

Ngoai nhiing yéu ciu trén, diéu tra vién khi dudc phan
cong vé dia ban diéu tra, con doi hoéi phai 1am quen véi dia
ban, tim hiéu thuc t& vé phong tuc, tap quan, vé diéu kién di
lai, sinh hoat ctia dia phuong.

Khi diéu tra, diéu tra vién phai két hgp dudc kién thiic
chuyén mon vé diéu tra da dudc huéng dan véi tinh hinh
thuc t& & dia ban diéu tra, vita phai gitt ddng nguyén tic quy
dinh cho diéu tra, viia phai c6 dudc nhiing xt 1y linh hoat va
hai hoa. Phan 16n nhiing thic méc cta d6i tuong diéu tra,
diéu tra vién phai tu minh tim ra huéng giai dap. Chi nhiing
trudng hop can thiột mội ghi lai dộ xin § kiộn vé cach xt ly
cua cap chi dao cao hon.

c. Sai sộ diộu tra liộn quan dộn y thitc, tam ly va
khd ndang hiéu biét cia ngudi trd 1oi

O day viéc tra 15i cau hdi c6 thé khong t6t do ba nguyén
nhan thudc ngusi cung cap thong tin nhu sau:

- V& y thiic clia ngudi tra 16i: Néu ho khong c6 tinh than
trach nhiém cao, cho 12 cung cdp thdong tin thé nao ciing
dudc, noéi cho xong viée thi c6 thé khi diéu tra, ngudi cung
cung cip thong tin sé 14y 1y do nay, 1y do khac dé khong tra
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16i hoac tra 10i khong hét, khong ding su that. Khong it
truong hop ngudi tra 16i con cd tinh khai khéng ding vi loi
ich kinh t& va muc dich khac.

- Vé tam ly, nhiéu nguoi cung cap thong tin khong mudn
tra 101 nhiing cau hoéi lién quan dén doi tu, dén mic song, dén
st bi mat kin d4o cua ho, cua don vi ho. Vi du, khi diéu tra
thu thap thong tin mtc thu nhap ctia h gia dinh, phan 16n
cac chu ho nhat 12 nhiing ngudi c6 thu nhap cao thuong
khong mudn néi that, néi hét miic thu nhap ctia minh. Mot vi
du khac mot ngudi phu nii di nao thai trong trucng hgp gidu
gia dinh ho sé& khong mudn khai vi khong muén cho nhiing
nguoi than trong gia dinh biét dén.

- Vé nhan thiic ctia ngudi tra 16i, nhiéu nguoi do nhan
thtic ¢6 han, khong thiy ré dude muc dich, yéu cau diéu tra,
khong hiéu duge ndi dung cau tra 16i... do vay ho khong thé
tra 161 hodc tra 161 khong ding véi yéu cau cau hoi.

Qua day cho thdy, dé giam bét sai s6 diéu tra, diéu tra
vién phai c6 cach tiép can hop ly véi ting loai d61 tugng diéu
tra, ngoai kién thtic chuyén mon con phai hiéu biét vé xa hoi,
giai thich cho ngudi dude phong van vé muc dich, y nghia, vé
nguyén tic cung cidp va bao mat thong tin riéng, vé trach
nhiém va quyén han ctia ngudi cung cap thong tin, gidi thich
cho ho hiéu ndi dung cau héi mot cach thuén tién nhat, ggi §
cho ho nhiing cach tra 15i dé di dén c6 duge s6 liéu that.

d. Sai s6 diéu tra lién quan dén cdc phuong tién
can, dong, do luong

T4t ca cac khau khéac chuén bi t6t, nhung néu céac loai
phuong tién nhu can, thuéc do, dung cu do huyét ap... dung
cho cac chi tiéu phai thuc hién kiém tra, do, d6m truc ti€p ma
khong dudc chuédn bi tét thi ciing sé sai sot dan dén sai s6
trong diéu tra. Vi du, diéu tra dé xac dinh miic d6 suy dinh
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dudng cua tré em. Néu ta dung loai cAn khéng chuén thi sé
can khong chinh xac, dan dén s6 liéu tong hgp vé ty 1é tré em
suy dinh dudng sé khong dung, ho#c 12 cao hon, hoic 1a thap
hon thuc té.

Nhu vay, viéc chuéin bi t6t cac phuong tién do ludng khi
diéu tra ciing 1a bién phap can thiét dé giam sai s6 diéu tra.

1.2.3. Sai s6 lién quan dén qua trinh xu 1y théng tin

Sai s6 diéu tra con c6 thé xay ra vi sai sét trong khau
danh m4, nhap tin trong qua trinh téng hop, xt 1y s6 liéu.

S6 liéu thu vé phai dude kiém tra so bo trude khi danh
mé, nhap tin. Viéc kiém tra nay c6 thé phat hién ra nhiing
trudng hop hiéu ding nhung ghi chép sai nhu nham don vi
tinh: Cai ghi sai thanh 1000 cai, 1 dong thanh 1000 dong;
dién sai vi tri cta théng tin... Bing kinh nghiém nghé
nghiép cling nhu quan hé logic tinh toan gitia cac cau hoi,
ngudi kiém tra c6 thé phat hién duge nhiing loai sai sét kiéu
nay. Kiém tra so bo con c6 thé phat hién nhiing trudng hop
c6 "sb lidu 1a" (qua cao ho#c qua thap so véi miic binh quan
chung). Nhiing loai sai sét trén day nhan vién kinh t& c¢6 thé
tu stia hodc néu trong nhiing trudng hgp can thiét phai kiém
tra xac minh lai. Lam t6t khau kiém tra so bd ciing 1a coéng
viéc gép phan quan trong dé giam sai s6 diéu tra.

Sau kiém tra s b 14 céng doan danh ma va nhap tin. S&
liéu ghi ding, ghi day du duge kiém tra k¥ ludng, nhung néu
danh ma sai, hodc nhap tin sai thi cting dan dén két qua téng
hgp sai.

Sai s6t trong ddnh ma c6 thé 1a lya chon ma khéong phu
hgp vé6i ndi dung ctaa théng tin (hodc 1a do bang ma khoéng cu
thé, khé x4c dinh, hodc 1a kha ning lién hé van dung ma cua
ngudi danh ma khong t6t), danh ma sai (mi nay lan véi ma
kia) hodc c6 ma ding nhung 16n s6 (vi du 51 thanh 15), v.v...
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DPé khic phuc sai s6t trong khau danh ma, trudc hét phai
c6 bang ma t6t, cu thé, phu hop véi ndi dung théng tin can
thu thap. Bén canh nhiing ma cu thé cin c6 nhiing mé chung
dé cho ngudi ddnh ma c6 cd sé van dung cho nhiing trudng
hop thuc té xay ra nhung chua c6 ma trong danh muc mé cu
thé (goi 1a cac truong hgp khac). Mat khéc, ngudi danh ma
phai duge huéng dan day du vé yéu ciu, nguyén tic va ky
thuat danh ma, khi thuc hién phai biét van dung va xu ly
linh hoat nhung tuyét d6i khong dudgc tuy tién, ngusi danh
ma con két hgp chit ché véi cac bd phan khic trong ciung
khau téng hop, xt 1y s6 liéu.

Sau danh ma la khau nhap tin va khiu nay cting thuong
xuyén xay ra sai s6. Loail sai s6t nay thuong xay ra trong cac
truong hdp sau: Nhap tin dup hoidc boé qua khéng nhap tin,
nhap ma sai, 4n 16n s6, v.v...

DPé khéc phuc nhiing sai sét khi nhap tin, trude hét phai
lya chon nhiing nhan vién nhap tin c6 kha ning nhap tét, it
nham 14n, c6 tinh than trach nhiém cao, tuan tha nghiém
tic nhitng quy trinh va nguyén tic nhap tin da dudc huéng
din théng nhat.

Trén goéc do6 cong nghé thong tin, phai c6 chuong trinh
nhap hdp 1y, khoa hoc, ¢6 dude nhiing 1énh cho phép tu kiém
tra dé phat hién nhiing 16i nhép tin.

Trong nhiéu trudng hdp phai phan céng chéo dé nhap tin
hai 1an réi so sanh d6i chiéu s6 liéu nhap dé tim ra nhiing
truong hop khéng théng nhat thudc vé 161 nhap tin.

D61 véi cac cudc diéu tra thong ké thuc té hién nay,
nhiing 161 nhap tin anh hudng dén sai s6 diéu tra khong phai
14 nhd. Tuy nhién, sai s6 do 16i nhap tin hoan toan c6 diéu
kién dé khéc phuc t6t.
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PHAN HAI
BIEU HIEN CAC MUC PO
CUA HIEN TUONG KINH TE - XA HOI

Nghién cttu cac miic do ciia hién tugng kinh té - xa hoi 1a
yéu cu quan trong cta viéc téng hgp, tinh toan va phan tich
théng ké nhim biéu hién mat lugng trong quan hé mat thiét
v61 mit chat ctia hién tuong nghién ctu trong diéu kién thoi
gian va khong gian cu thé nhd vao su trg gitp cua céc
phuong phap thong ké.

Dé biéu hién cac mtc d6 cia hién tugng trong théng ké
dung cac s6 tuyét déi (phan a4nh quy md), cac s6 tuong do6i
(phan anh téc d9, quan hé ty 1¢, co cdu, trinh do phé bién),
cac sO0 binh quin (phan a4nh mtc d6 dién hinh); toan cu,
phuong sai, d6 léch chuén, hé s6 bién thién (phan anh do
bién doéng cua tiéu thic); duong cong Lorenz, hé s6 GINI
(phan anh miic d6 tap trung hay phin tan ctiia phan phoi),...

Duéi day 1a noi dung, phuong phap tinh va diéu kién van
dung cua cac dai lugng doé.

2.1. SO TUYET POI (TRONG THONG KE)

S6 tuyét d6i 1a chi tiéu biéu hién quy mo, khéi luong cta
hién tugng ho#c qua trinh kinh té€ - xa hoi trong diéu kién
thoi gian va khong gian cu thé.

S6 tuyét d6i trong thong ké bao gébm cac con s6 phan anh
quy mé cua téng thé hay cta ting bo phan trong téng thé (s¢
doanh nghiép, s6 nhan khéu, s6 hoc sinh di hoc, s6 lugng can
b6 khoa hoc,...) hodc tdng céc tri s6 theo mot tiéu thiic nao dé
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(tién luong ctia cong nhén, gia tri san xudt céng nghiép, tong
san pham trong nuéc (GDP), v.v...).

Sé tuyét doi trong thong ké bao gio cling ¢6 don vi tinh cu
thé. Pon vi tinh s6 tuyét d6i c6 thé 1a don vi hién vat tu
nhién (cai, con, chiéc, kg, mét, v.v...), don vi hién vat quy uée
ttc 1a don vi quy déi theo mot tiéu chudn nao d6 (nudec mam
quy theo d6 dam; than quy theo ham lugng calo; xa phong quy
theo ty 1& chat béo; vai quy theo mét d6 dai tiéu chuén,...),
don vi tién té (dong, nhan dan té, dé la v.v...),... don vi thoi
gian (gid, ngay, thang, nam) va don vi kép (t4n-km, ngay-
nguoi,...).

S6 tuyét d6i dung dé danh gia va phén tich théng ké, 1a
can ct khong thé thiéu duge trong viée xay dung chién luge
phat trién kinh té&, tinh toan cAc méit cAn d6i, nghién ctu céc
méi quan hé kinh té& - xa hdi, 14 co sé dé tinh toan céc chi tiéu
tuong dé6i va binh quan.

Cé6 hai loai s6 tuyét doi: S6 tuyét doi thoi ky va so tuyét
d6i thoi diém.

Sé” tuyét déi thoi ky: Phan anh quy mo, khéi lugng cua
hién tugng trong mot thoi ky nhat dinh. Vi du: Gia tri san
xudt cong nghiép trong 1 thang, quy hodc nam. San lugng
luong thuc nadm 2002, nam 2003, nam 2004,...

S6 tuyét doi thoi diém: Phan anh quy mo, khéi lugng caa
hién tugng 6 mot thoi diém nh4t dinh nhu: din sé cia mot
dia phuong nao d6 c6 dén 0 gid ngay 01/04/1999; gia tri tai
san c6 dinh c6 dén 31/12/2003; lao doéng lam viéc cia doanh
nghiép vao thoi diém 1/7/2004,...

2.2. SO TUGNG POI (TRONG THONG KE)

S6 tuong ddi 1a chi tiéu biéu hién quan hé so sanh gita
hai chi tiéu théng ké cung loai nhung khac nhau vé thdi gian
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hoac khong gian, hoac gitia hai chi tiéu khac loai nhung ¢
quan hé véi nhau. Trong hai chi tiéu dé so sanh cta s6 tuong
d6i, sé c6 mét sé duge chon lam gée (chuin) dé so sanh.

S6 tuong d6i c6 thé duge biéu hién bang s6 14n, s6 phan
tram (%) ho#c phan nghin (%o), hay bang cac don vi kép
(nguoi/km? ngusi/1000 ngudi; dong/1000dong,...).

Vi du: So v6i nam 2001, GDP nam 2002 cua Viét Nam
bang 1,07 1an hoic 107,0%; ty 1& dan s6 thanh thi cia ca nuéc
nam 2002 1a 25,1%, mat d6 dan s6 cua Viét Nam nam 2002
1a 239 ngudi/km>,...

Trong cong tac thong ké, so tuong doi duge st dung rong
rdi dé phan anh nhiing dic diém vé két c&u, quan hé ty 1¢,
trinh d6 phat trién, trinh d6 hoan thanh ké& hoach, trinh d¢
phd bién cta hién tugng kinh t& - x& héi dude nghién ctu
trong diéu kién thoi gian va khong gian nhat dinh.

S6 tuong do61 phai dude van dung két hop véi s6 tuyét doi.
S6 tuong do1 thuong 1a két qua ctia viéc so sanh gitia hai s6
tuyét d6i. S¢ tuong d6i tinh ra c6 thé rat khac nhau, tuy
thudc vao viéc lua chon goc so sanh. C6 khi s6 tuong dé61 c6
gia tri rdt 16n nhung y nghia ctia né khong dang ké vi tri s
tuyét doi tuong ting cua né lai rat nhd. Ngudce lai, c6 s tuong
d61 tinh ra kha nhé nhung lai mang § nghia quan trong vi tri
s6 tuyét ddi tuong tGng cta né c6 quy md dang ké. Vi du: 1%
dan s6 Viét Nam téng lén trong nhiing ndm 1960 déng nghia
v6i dan s6 tang thém 300 nghin ngudi, nhung 1% dan s6 ting
lén trong nhiing ndm 2000 lai déng nghia véi dan s6 tiang
thém 800 nghin nguai.

Cén ct vao ndi dung ma sd tuong doi phan anh, c6 thé
phan biét: s6 tuong do1 dong thai, s6 tuong d61 ké hoach, sd
tuong d61 két cau, s6 tuong d6i cuong do, va s6 tuong doi
khong gian.
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2.2.1. S6 tuong d6i dong thai

S6 tuong do61 dong thai 1a chi tiéu phan anh bién dong theo
thoi gian vé mtc do cta chi tiéu kinh té - xa hoi. S6 tuong doi
nay tinh dudc bang cach so sanh hai mtc d6 cta chi tiéu dudc
nghién ctu 6 hai thoi gian khac nhau. Mitc d6 cua thoi ky dudge
tién hanh nghién ctiu thuong goi 1a mic dd cua ky bao céo, con
mtic d6 cua mot thoi ky nao dé duge dung 1am co s6 so sanh
thuong goi 1a miic d6 ky géc. Vi du: So véi ndm 2001, GDP nam
2002 cta Viét Nam bang 1,07 1an hoac 107,0%.

2.2.2. S6 tuong doi so sanh

S6 tuong dé1 so sanh 1a chi tiéu phan anh quan hé so
sanh gitia hai bé phan trong mét tong thé, hoic gitia hai hién
tugng cung loai nhung khac nhau vé diéu kién khéng gian.
Vi du: Dan s6 thanh thi so véi dan s6 nong thon, dan s6 la
nam so v6i dan sé 1a nii; gia tri tang thém cta doanh nghiép
ngoai quoc doanh so véi gia tri tdng thém ctia doanh nghiép
quéc doanh; ning suat lda cua tinh X so véi ning suat lia
cta tinh Y; s6 hoc sinh dat két qua hoc tap kha gioi so véi s6
hoc sinh dat két qua trung binh,...

2.2.3. S6 tuong doéi ké hoach

S6 tuong d61 k& hoach 1a chi tiéu phan anh mitc can dat
t6i trong ky ké& hoach, hoic miic da dat dugc so véi k& hoach
dudgc giao vé mot chi tiéu kinh té - xa hoi nao dé. S6 tuong doi
ké& hoach dudc chia thanh hai loai:

+ S6 tuong dot nhiém vu ké hoach: Phan anh quan hé so
sanh gitia mtic do dé ra trong ky ké& hoach véi miic do thuc té
0 ky g6c cia mot chi tiéu kinh té& - xa hoi.

+ S6 tuong doéi hoan thanh ké hoach: Phan 4nh quan hé
so sanh gitia mic thuc t& da dat dugc v6i miic k& hoach trong
ky vé mot chi tiéu kinh té - xa hoi.
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2.2.4. SO tuong do6i két cau

S6 tuong doi két cau la chi tiéu phan anh ty trong cta
mdi bd phan chiém trong tong thé, tinh duge bing cach dem
so sanh mitic d6 tuyét d6i cta tiing bé phan véi miic do tuyét
d6i cta toan bo tong thé.

S6 tuong d6i két cAu thuong duge biéu hién bing s6 phan
tram. Vi du: Ty trong ctia GDP theo tiing nganh trong téng
GDP ctia nén kinh t& qudc dan; ty trong dan s6 cua tiing gi6i
nam hoéc nii trong tong sé dan,...

2.2.5. S6 tuong d6i cuong do

S6 tuong d6i cudng do6 1a chi tiéu biéu hién trinh d6 phd
bién ctia mot hién tugng trong cic diéu kién thoi gian va
khéng gian cu thé.

S6 tuong doi cuong d6 tinh dude bang cach so sanh miic
do cua hai chi tiéu khac nhau nhung ¢6 quan hé v6i nhau.
S6 tuong déi cudng d6 biéu hién bing don vi kép, do don vi
tinh 6 tt s6 va 6 mau s6 hdp thanh. Sé tuong ddi cuong dd
duge tinh toan va st dung rat phd bién trong cong tac théng
ké. Cac s6 tuong doi trong s6 liéu théng ké thuong gap nhu
mat d6 dan s6 bang téng sé dan (ngudi) chia cho dién tich
ty nhién (km?) v6i don vi tinh 14 ngudi/km?, GDP binh quan
dau ngudi bang téng GDP (nghin dong) chia cho dan sé
trung binh (nguoi) v6i don vi tinh 14 1000d/ngudi; s6 bac si
tinh binh quan cho mdt van dan bing téng s bac si chia
cho téng s6 dan tinh bing van ngudi véi don vi tinh 1
ngudi/10000 ngudi,...

2.3. SO BINH QUAN (TRONG THONG KE)

S6 binh quén 1a chi tiéu biéu hién mtc d6 dién hinh cta
mét téng thé gdm nhiéu don vi cung loai dude xac dinh theo
mot tiéu thic ndo d6. S6 binh quan duge st dung phé bién
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trong thong ké dé néu lén dic diém chung nhit, phd bién
nhat cta hién tugng kinh té& - x4 hdi trong cac diéu kién thoi
gian va khong gian cu thé. Vi du: Tién luong binh quin mot
cong nhan trong doanh nghiép la mic luong phd bién nhét,
dai dién cho cac mitic luong khac nhau cua cong nhan trong
doanh nghiép; thu nhap binh quan dau ngudi ciia mot dia
ban 1& mic thu nhap phd bién nh4t, dai dién cho cac mic thu
nhap khac nhau cua moi ngudi trong dia ban dé.

S6 binh quan con dung dé so sanh dic diém caa nhiing
hién tugng khong c6 cing mot quy mé hay lam can ca dé
danh gié trinh d6 déng déu caa cac don vi téng thé.

Xét theo vai tro déng gép khac nhau cta cac thanh phan
tham gia binh quan ho4, s6 binh quan chung dugc chia thanh
s6 binh quan gian don va sé binh quan gia quyén.

+ S6 binh quén gian don: Dudc tinh trén co sé cac thanh
phan tham gia binh quin hoa c6 vai trd vé qui mo (tan sd)
déng gép nhu nhau.

+ S6 binh quan gia quyén: Dugc tinh trén co sé cac thanh
phan tham gia binh quin hoa c6 vai trd vé qui mo (tan sd)
déng gép khac nhau.

Dé tinh dugc s6 binh quan chinh xac va c¢é ¥ nghia, diéu
kién chu yéu 1a né phai duge tinh cho nhiing don vi cung
chung mét tinh chéit (thuong goi 1a téng thé ddéng chAt).
Muén vay, phai dua trén co s6 phan té théng ké mét cach
khoa hoc va chinh x4c. Déng thoi phai van dung két hop gitia
s6 binh quén t8 véi s6 binh quan chung.

Cé6 nhiéu loai s6 binh quan khac nhau. Trong théng ké
kinh t& - xa hoi thuong dung cac loai sau: S6 binh quan s6
hoc, s6 binh quan diéu hoa, s6 binh quan hinh hoc (s6 binh
quan nhan), mét va trung vi.

Duéi day 1a ttng loai sé binh quin néu trén.
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2.3.1. S6 binh quén s6 hoc

S6 binh quan s6 hoc duge tinh bdng cach chia tong cac
lugng bién (theo mét tidu thiic nao d6) cho s6 don vi téng thé.

Coéng thtc:

a. S6 binh quén sé hoc gian don

X, ==L : (2.3.1a)

Trong dé: % - S6 binh quén s6 hoc;
x; 1=1, 2,..., n) - Cc tri s6 cua lugng bién;
n - S& don vi téng thé.

Vi du: Mot t6 ¢6 5 cong nhan, ning suit lao dong cua
ting cong nhan tit 1 dén 5 nhu sau: 2000 nghin dong,
2500 nghin déng, 3000 nghin déng, 3000 nghin déng va
3500 nghin dong.

Ning suat binh quin cua 5 cong nhan la:

% = 2000 + 2500 + 3000 + 3000 + 3500

L=
5

= 2800 (nghin dong)

b. S6'binh quédn s6 hoc gia quyén

X, == ; (2.3.1b)

Trong do: f- Quyén s6 cta lugng bién x, (s6 don vi tong thé c6

k
lugng bién x) (X f; =n).
i=1

Vi du: Mot t6 hoc sinh ¢6 10 hoc sinh, v6i két qua hoc
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mon toan cta cac em nhu sau: Diém 7 ¢6 3 em; diém 8 co
5 em va diém 9 c¢6 2 em. Vay diém mén toan binh quin cta
10 em hoc sinh nhu sau:
% - (7Tx3)+(8x5)+(9%x2)
s 10

=17,9 (diém)

2.3.2. S6 binh quan diéu hoa

S6 binh quan tinh dudc tit nghich ddo cta cac lugng bién
)

Cong thic:

a. S6'binh quén diéu hoa gidn don

X, = ; (2.3.2a)

Trong do:

X}, - S6 binh quan diéu hoa;

x; (1=1,2,3,...,n) - Cac lugng bién;

n - S6 don vi téng thé (s6 lugng bién).

Vi du: Mot t6 san xuột ¢6 5 cong nhan (n = 5) cing san
xudt một loai san phdm va cung lam viộc trong mot thoi gian
nhu nhau. Nguoi cong nhan thi nhit san xuit mot san
phdm hét 2 phit, ngudi thi hai san xuidt mot san phadm hét
3 phit, ngudi thit ba san xudt moét san pham hét 4 phit, ngudi
thi tu san xudt 1 san phdm hét 5 phit va ngudi thi nam san
xudt mot san pham hét 6 phit. Thoi gian hao phi binh quan
(X, ) dé san xudt mot san phdm ctia 5 céng nhan bing:

n 5 = 3,45 (phtt/san pham)

*h = 1 1 1
. 4 5 6

1

n 1 1 1
= S+
~y. 2 3
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b. Sé'binh quan diéu hoa gia quyén

k k
XM M

X, = i=1 _i=l .
L1 &M ’

2

aM; T x

(2.3.2b)

Trong do:

M, - Quyén s6 (M, = xf, v6ii=1, 2,...k).

Vi du: Mot phan xudng san xudt cé 3 t6 cong nhan. T6 1
san xudt dude 220 san phdm (M,) va nang suét lao dong mdi
cong nhan 1a 11 san pham (x,); t6 2 san xudt dugc 264 san
pham (M,) v6i ning sudt lao dong mdi cong nhan 1a 12 san
pham (x,) va t6 3 san xudt duge 312 san pham (M,) v6i nang
suélt lao d6ng mdi cong nhan 13 san pham (x,).

Vay nédng suit lao dong binh quan mdi cong nhan trong
phan xudng la:

. _ 22042644312 _ 796
L= =
220 N 264 N 312 66
11 12 13

2.3.3. S6 binh quin nhan

=12,06 (san pham)

S6 binh quan nhan tinh dugdc bing cach khai can bac n
cua tich n lugng bién.

Cong thic:
a. S6 binh qudn nhan gian don
X, =2 []x; ; (2.3.3a)
Trong do:

X - S6 binh quan nhén;
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x,(1=1,2,..., n) - Cac lugng bién;

n - S6 lugng bién;

IT - Ky hiéu cua tich.

Vi du: Téc d6 phat trién san xudt cta tinh "X" tit nim
1998 dén nam 2002 nhu sau: 1,775; 1,289; 1,322; 1,307;
1,222,

Téc d6 phat trién binh quin nam (Xp) cta tinh "X" tit
niam 1998 dén 2002 la:

X =3/1,775.1,289.1,322.1,307.1,222 = 1,367 hosc 136,7%

b. S6'binh quédn nhén gia quyén
K
X i=1 HX i 5 (233b)

Trong do: f; - Quyén s6 véi Y f, = n.

i=1

K
Vi du: Trong thoi gian 10 nam (>.f, = 10) téc do phat

ia
trién san xudt cia mot tinh "X" nhu sau: 5 nam dau, mdi
niam cé téc do phat trién 1a 1,1; trong 3 nam tiép theo, mdi
niam c6 toc d6 phat trién 1a 1,15; 2 nam cudi cing, méi nim
c6 téc do phat trién 1a 1,25. Vay téc do phat trién binh quan
(Xp) cua tinh "X" mdi nam thoi ky 10 nim chinh 12 s binh

quan nhan gia quyén dudc tinh nhu sau:

%5 = W1,1)°.(1,15)%.(1,25)% = 1,144 hodc 114,4%

S6 binh quan nhan dudc 4p dung trong truong hdp cac
luong bién c6 quan hé tich s6 v6i nhau va thuong dude dung
dé tinh téc do phat trién binh quan trong thuc t& cong tac
thong keé.
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2.3.4. Mot

Mét 1a biéu hién cta mot tiéu thic sd luong dude gip
nhiéu nhat trong moét téng thé hay trong mot day s6 phan
phoi. Trong diy s6 lugng bién xac dinh, mét 1a lugng bién c6
tdn s6 16n nhat. M6t dung dé biéu hién mtc d6 phé bién cla
hién tuong. Vi du: Trong s6 lugng 40 s6 mi cac c¢d ban ra cta
mot ctia hang, s6 lugng 4o ¢d 40 ban dugc nhiéu nhat thi mét
chinh 14 loai 40 so mi c¢d 40. Mot s6 vi du khéc trong dia ban
diéu tra vé thu nhap cta cac hd gia dinh, s6 ho c6 mtc thu
nhap 3 triéu déng mot thang 14 nhiéu nhat, thi mic thu
nhap 3 triéu dong chinh 14 mét; trong mot doanh nghiép s&
cong nhan cé miic ning suat lao dong 5 triéu déong mot thang
12 nhiéu nh4t, thi mtc ning suat lao dong 5 triéu dong chinh
14 mét,...

Trong mot day s6 lugng bién c6 khoang cach t6 mudn tim
mét, trude hét cAn xac dinh t6 ¢6 mét, tic 1a t6 ¢6 tan s6 16n
nhat, sau d6 tinh tri s6 gan ding ctia mét theo cong thiic sau:

fM fM 1
N | 0~ ; (2.3.44a)
0 MO(mm) MO (fMO - fMO 1) + (fMO fMO +1)
Trong do:
M, - Mét;

Xpe . - Gi6i han duéi cua to c6 mat;
0(min) :

. . A z /\‘) pd A~
iy, - Tri s6 khoang cach t0 c6 mot;

fyr,-1 - Tén s6 ctia to dling trude to c6 mot;
fyr, - Tan s6 6 c6 mat;

N A2 ~ 2 Rz e
fyr,+1- Tan sb cua to ding sau to c6 mot.

Vi du: C6 tinh hinh vé tién luong binh quian mot thang
ctiia cong nhan trong moét doanh nghiép nhu bang 2.3.1:
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Badng 2.3.1: Luong cua cdng nhan trong doanh nghiép

Théty | Mic luong | S6 cong nhan | Thittu | Miec luong | S6 cong nhan
3 (1000 d) (Ngudi) 3 (1000 d) (Ngusi)
A 1 2 A 1 2
1 400 - 500 20 4 700 - 800 160
2 500 - 600 60 5 800 - 900 60
600 - 700 90 6 900 - 1000 10

T s6 liéu bang 2.3.1, ta thay t6 thi tu (1= 4) 14 t6 ¢6 mot
(f,= 160) va khi @6 gi6i han dudi X Mounin) — 700, khoang cach

cia t6 ¢6 mot: iy, =800 —700 = 100, tAn s6 clia t6 ding trude
t6 c6 mot fy, ;= 90 va tAn s6 cua t6 ding sau to c6 mét
fMO +1= 60. Ap dung cong thtc 2.3.4a tinh duge mét, hay mic
luong phé bién nhat ctia doanh nghiép nhu sau:

160-90
(160-90)+(160-60)

M, ="700+100. = 741,2 (nghin dong)

Ghi chu: Truong hop khodng cdch té khong bang nhau
viéc xdc dinh mét phdi cdn cit vao mdt dé phan phot.

Trong mot day s6 lugng bién khong c6 khoang cach t6 thi
mot (M,) 1a lugng bién c6 tan s6 16n nhat.

M6t biéu hién mic do phé bién cua hién tugng, ddng thoi
ban than né khong san bang, bu tri chénh léch giiia cac
lugng bién, cho nén c6 thé dung dé thay thé s binh quan
trong nhiing truong hgp can thiét, nhat 14 khi day sb cb
nhiing lugng bién quéa 16n hoic qua nhd. Tuy nhién, nhu vay
mét sé c6 nhude diém 14 kém nhay bén déi véi su bién thién
ctia mdi tiéu thic.

Mét chi van dung déi véi tong thé tuong d6i nhiéu don vi,

65

khong nén van dung trong truong hdp phan phéi c6 qua
nhiéu diém tap trung hodc khong c6 diém chinh tap trung
cac don vi.

M6t con duge dung dé khao sat tinh chit déu dan cua
day s6 phan phéi va chi tiéu danh gia tinh chat déu dan cua
day s6 phan phdi goi 1a hé s6 do6i ting (K,), tinh theo cong
thic:

K, = : (2.3.4b)

Trong do:
X - S6 binh quan s6 hoc;

o - Do léch tiéu chuén (ndéi dung va céng thic tinh d6
léch tiéu chuén sé duge giai thich sau).

2.3.5. S6 trung vi

S6 trung vi 1a lugng bién ctia mot tiéu thiic nao d6 diing 6
vi tri gitia trong ddy s6 lugng bién.

+ Néu téng thé c6 s§ quan sat 1a 18 thi trung vi sé chinh
14 tri s6 cua s6 quan sat & vi tri chinh gitia. Khi d6 day s6
lugng bién dudc chia thanh hai phan (phan trén va phan
duéi s6 trung vi) va mdi phan c6 s6 don vi téng thé bing
nhau. Vi du: Tién luong ctia 9 c6ng nhan dude sip xép theo
tht tu mtc luong tang dan: 500, 520, 550, 570, 580, 600, 630,
640, 650 (nghin déng) thi s trung vi chinh 1a tién luong ctua
cong nhan ding ¢ vi tri thi 5 (gitia cua 9 nguol), tic 1a cb
mic luong 580 nghin déng.

+ Néu téng thé c6 s§ quan sat 1a chln thi trung vi sé la
s6 binh quan gian don cua 2 quan sat 6 vi tri gitia. Vi du
tién luong cta 12 cong nhan dudc sip xép theo thi tu mic
luong tédng dan: 600, 610, 615, 630, 650, 655, 665, 680, 690,
695, 700, 720 (nghin déng) thi s trung vi sé 1a s6 binh quan
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gian don cua 2 ngudi ding 6 vi tri thd 6 va tha 7, tic 1a
(655+665) : 2 = 660 (nghin dong).

Trong mét day s6 luong bién c6 khoang cach t6, mudn
tim s6 trung vi truée hét cAn xac dinh t6 ¢6 s6 trung vi (t6 cb
chiia don vi dtng & vi tri giia). Sau d6 tinh tri s6 gin ding
ctia s trung vi theo cong thic:

2.

- S(Me—l)

Me = XMe(min) + iMe ; (235)

fate
Trong do:

M, - S6 trung vi;

XMe(min) - G161 han dudi cia t6 ¢6 s6 trung vi;

iy, - Tri s6 ctia khoang cach t6 clia t6 c6 s6 trung vi;

>'f; - Téng cac tan s8 (S8 don vi tong thé) trong day so;

SiMe-1) - Téng cac tan s8 cua cac t6 ding trudc t6 c6 s&
trung vi;

fyr. - TAn 8 cia t6 c6 s6 trung vi.

Trd lai vi du trén (xem s6 liéu bang 2.3.1) ta thaiy t6 c6
chtia don vi diing gitia 14 t6 4 (1 = 4) va khi d6 giéi han duéi
cta to ¢6 s6 trung vi: Xygmin = 700, tri s6 khodng cach t6 cua
t6 6 trung vi: Ipe = 800 — 700 = 100, téng cac tan sé trong
day s6 Y f; = 400, tdng cac tan s6 clia cAc t6 diing trude t6 co
trung vi: Sp_y= 170, tAn s cta t6 ¢6 trung vi: fy, = 160.
Ap dung cong thic 2.3.5 ta tinh duge s6 trung vi:

400

—-170

M, =700 + 100217:718,8 (nghin dong)
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S6 trung vi c6 thé dung dé bd sung hoic thay thé cho s6
binh quan s& hoc khi khong biét chinh xac toan bd cac lugng
bién; chi cAn dam bao dudc su phan phoéi caa cac don vi theo
thi tu tang dan cta lugng bién 14 c6 thé tinh dude s6 trung vi.

2.4. PO BIEN THIEN CUA TIEU THUC

Do bién thién cua tiéu thic dung dé danh gia muc d6 dai
dién ctia s6 binh quan d6i véi téng thé duge nghién ctu. Tri
s6 nay tinh ra cang 16n, do bién thién cua tiéu thiic cang 16n
do d6 mtc d6 dai dién ctia s6 binh quéin déi véi téng thé cang
thap va ngugc lai.

Quan sat do bién thién tiéu thiic trong diy s6 lugng bién
sé thay nhiéu dac trung vé phan phdi, két cdu, tinh déng déu
cua tong thé.

Do bién thién cua tiéu thtc dude st dung nhiéu trong
nghién ctu théng ké nhu phan tich bién thién ciing nhu méi
lién hé ctia hién tugng, du doan thong ké, diéu tra chon
mau,...

Khi nghién ctiu d6 bién thién cta tiéu thtc, thong ké
thuong dung cac chi tiéu nhu khoang bién thién, do léch
tuyét doi binh quén, phuong sai, do léch tiéu chuan va hé s6
bién thién. Duéi day l1a ndi dung va phuong phap tinh cta
cac chi tiéu do.

2.4.1. Khoang bién thién

Khoang bién thién (con goi 1a toan cu) 1a chi tiéu dudc
tinh bang hiéu so gitia lugng bién 16n nhat va lugng bién nho
nh4t cia mot diy s6 lugng bién. Khoang bién thién cang 16n,
mtc d6 bién dong cua chi tiéu cang 16n. Nguge lai, khodng
bién thién nhd, mtc d6 bién dong cua chi tiéu thap, tic 1a
mic d6 dong déu cta chi tiéu cao.
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Cong thtc:

R=X_ —X_. ; (2.4.1)

max
Trong do:
R - Toan cuy;
X ax - Ltigng bién c6 tri s6 16n nhAt;
X in - Ltigng bién c6 tri s6 nho nhAt.

Vi du: Thu nhap cua ho gia dinh nhu bang 2.4.1:

Bédng 2.4.1: Thu nhap cua hd gia dinh

Ho 1 2 3 4 5 6 7 8

Thu nhap
(1000 @éng) | 6000 | 7000 | 85000 | 86000 | 9000 | 9100 | 9500 | 10000

Tu s6 liéu bang 2.4.1 st dung cong thiic 2.4.1 ta tinh
dugc khoang bién thién:

R = 10000 — 6000 = 4000 (nghin déng)

Khoang bién thién phan anh khoang cach bién dong cua
tiéu thiic tuy tinh toan don gian song phu thudc vao lugng
bién 16n nhat va nhdé nhit cia tiéu thtc, ttc 1la khéng tinh gi
dén miic @6 khac nhau cta cic ludng bién con lai trong day sé.

2.4.2. Do léch tuyét d6i binh quan

Do léch tuyét @61 binh quan 1a s6 binh quan s6 hoc cua
cac do léch tuyét do6i gitia cac luong bién véi s6 binh quan s
hoc ctia cac lugng bién doé.

Cong thic:

R L, .o = Z|X1 - §| .
Truong hgp tinh giandon d==—"—— ; (2.4.2a)
n
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N P N ~ 3 Z|X1 - i|f1
Truong hgp ¢6 quyén so d= Z—f ;

(2.4.2b)
Trong do:

d - Do léch tuyét d6i binh quéan;

X; (i =1,2,3,...,n néu tinh gian don; i = 1,2....k néu tinh
gia quyén) - Cac tri s6 cua lugng bién;

X - S6 binh quan s6 hoc;

f. - Quyén s6 cua ting lugng bién x;;

n - Téng s6 lugng bién (n =ifi ).
i1

Chi tiéu nay biéu hién do bién thién cta tiéu thic nghién
ctiu mdt cach day da hon khoang bién thién. Qua dé phan
anh r6 nét hon tinh chit dong déu cta téng thé: vi né tinh
dén do léch cua tat ca cac luong bién. Vé cach tinh ciing
tuong d6i don gian, nhung c6 dic diém la phai 18y gia tri
tuyét doi (gia tri duong) cua chénh léch.

Vi du: Cé s6 lieu vé nang suat lao dong nam cua cong
nhan trong moét doanh nghiép nhu bang 2.4.2:

Bdng 2.4.2: Nang suat lao dong clia céng nhan
trong doanh nghiép

Nang suéat S6 Nang suat S6
STT| lao déng nam cong nhan ||STT| lao déng nam cébng nhan
(Triéu déng/ngudi) | (Nghin ngudi) (Triéu déng/ngudi) | (Nghin ngudi)

A 1 2 A 1 2
1 10 10 4 25 10
2 15 20 5 35 10
3 20 50
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T s6 liéu bang 2.4.2 st dung cong thiic 2.3.1b va 2.4.2b
ta tinh dudc:

a. S6 binh quéan

(10.10) + (15.20) + (20.50) + (25.10) + (35.10)
10+20+50+10+10

=20

i:

b. D6 léch tuyét déi binh quan

7 10 — 20[10 + [15 — 20|20 +[20 — 2050 + |25 — 20[10 + |35 — 20[10
- 10 +20 +50 +10 +10

_400 _,
100
2.4.3. Phuong sai
Phuong sai 1a s6 binh quan s6 hoc ctia binh phuong cac
do léch gitia cac lugng bién véi s6 binh quéan s6 hoc cta cac
luong bién doé.
Cong thic:

2
Trudng hop tinh gian don o = Z(xl—x) ; (2.4.3a)
n

Z_Z(Xi—i)zfi )
X1 ’

Truong hop ¢6 quyén sé o (2.4.3b)

Trong do:

o2 - Phuong sai;

X; - (1=1,2,...,n truong hop gian don va i = 1,2,...k truong
hop c6 quyén s6) - Cac tri s6 cia lugng bién;

X - S6 binh quan s6 hoc;
f. - Quyén s6 cua ting lugng bién x;;
n - Téng s6 lugng bién (n = D f)
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Ciing tu s6 liéu vé nang suit lao dong ciia cong nhan mot
doanh nghiép trong bang 2.4.2 & trén ap dung cong thiic
2.4.3b ta tinh dugc phuong sai (truong hop c6 quyén s6):

_ (10-20).10+(15-20)*.20+(20-20)".50+(25-20)". 10+(35-20)".10
10+20+50+ 10+ 10

o

_ 1000 +500 +250 +2250 _ 4000 _
100 100

40

2.4.4. Do léch chuin

Do léch chudn 1a can bac 2 ciia phuong sai cho biét binh
quan gia tri cua cac lugng bién cach gia tri trung binh chung
la bao nhiéu don vi.

Coéng thtc tinh:

—2
Trudng hop gian don o =vVo? = Z(Xl—x) ; (2.4.4a)
n

Truong hdp c6 quyén sd
o =+Jg? = > (x; — %)%
2

Theo vi du vé phuong sai tinh duge 6 trén: (c%=40) thi
d6 léch chuén o =+/40 = 6,32 (triéu dong).

Do léch chudn cho phép ta x4c dinh vi tri phan bé ctua

; (2.4.4b)

day s6 trong méi quan hé véi s6 trung binh. Theo dinh 1y cua
Chebyshev:

- Bat ky su sip xép nao ciing cb it nhat 75% gia tri sé roi
vao trong khoang céng trit hai 1an d6 1éch chuén (+20) tit s6
trung binh va cé it nhat 89% gia tri sé nam trong khoang
cong tri 3 1an do 1léch chuén (+30) ti s6 trung binh.
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- D61 v6i phan bo chuén sé c6 khoang 68% gia tri cua
tong thé chung roi vao trong khoang tin ciy d6 léch chuin
(+o) tit s6 trung binh, 95% gia tri sé rdi vao trong khoang tin
cay hai 1an d6 léch chuén (+20) tit s6 trung binh va 99% gia
tri ndm trong khoang tin cay ba 1an do léch chuén (+3c) tit s6
trung binh (xem hinh vé 2.4.1).

Hinh 2.4.1: BPudng biéu dién phan phéi chuin

I

X X+oc X+2c X+3c
68%
95%
99%

& »
< !

XI|
1
Q

X-3c X-20

A
\4

Do léch chuén 1a mét trong nhiing chi tiéu thudng dung
nhat dé biéu hién do bién thién cua tiéu thic duge nghién
ctiu va danh gia trinh d¢ dong déu cta tdng thé duge nghién
cuu.

Do léch chuédn c6 nhiéu tng dung quan trong trong céc
qua trinh tinh toan va phan tich thong ké nhu: Xac dinh s6
mau cin chon trong diéu tra chon mau, tinh hé s6 tuong
quan hoic ty s6 tuong quan, tinh hé s6 bién thién, v.v...

N A TA A PN - A . A . L

Vi d6 1éch chuan 14 cin bac 2 ctia phuong sai, nén khi néi

A M N A A /\A7 N ~ e N z . .
dén vai tro cua do léch chuan thi cting chinh 1a néi dén vai
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tro ctia phuong sai. Hay néi cach khac muén c6 d6 léch chuén
nh4t thiét phai c6 phuong sai.

2.4.5. Hé s6 bién thién

Hé s6 bién thién 14 chi tiéu tuong d61 phan anh méi quan
hé so sanh gitta d6 1éch chuén véi s6 binh quan s6 hoc.

Cong thic:

<
Il
Xl a

; (2.4.5a)
Trong do:

V - Hé s6 bién thién;

o - Po 1éch chuén;

X - S6 binh quan s6 hoc.

Vi du: Khi @6 léch chuén o = 6,32; s binh quan sé hoc

6’?;2 =0,316 hoac

X = 20 thi s& c6 hé s6 bién thién la: V =
31,6%.

Hé s6 bién thién ciing dung dé danh gia d6 bién thién
caa tiéu thic va tinh chit dong déu cta tong thé. Hé s6 nay
biéu hién bing s tuong d6i nén con c6 thé duge dung dé so
sanh ca nhiing chi tiéu cung loai nhung 6 cac quy md khac
nhau nhu so sanh d6 dong déu vé thu nhap binh quan caa ho
gia dinh 6 mot tinh mién nui (c6 thu nhap thap va sé ho it
hon) v6i thu nhép binh quan ctia ho gia dinh ¢ thu d6 Ha Noi
(c6 mtc thu nhap cao hon va sé ho nhiéu hon), dic biét dé so
sanh dudc nhiing chi tiéu cua cic hién tugng khac nhau va c6
don vi do ludong khac nhau nhu so sanh hé s6 bién thién vé
bac tho véi hé s6 bién thién vé tién luong binh quan, hé s&
bién thién vé niang suit lao dong binh quan, so sanh hé s6
bién thién vé chi tiéu thu nhap ctia ho gia dinh véi hé s6 bién
thién vé chi tiéu cua ho gia dinh,...
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Hé s6 bién thién con c6 thé tinh theo d6 léch tuyét déi
binh quin, nhung hé s6 bién thién tinh theo d6 léch chuédn
thudng dugdc st dung rdng rai hon, tuy phan tinh toan c6
phtic tap hon phai st dung MTDT.

Hé s6 bién thién tinh theo d6 léch tuyét déi binh quan c6
cong thic tinh:

V= ; (2.4.5b)

» | el

Trong dé: d - Po léch tuyét d6i binh quan.

2.5. MUC PONG PEU CUA PHAN PHOI

DPé xac dinh miic d6 bién thién dong déu hoic bt binh
ddng cta phan phéi c6 thé dung nhiéu phuong phap, nhung
trong thong ké thuong st dung dudng cong Lorenz va hé so
GINI.

2.5.1. Puong cong Lorenz

D6 1a mot loai do thi dung dé biéu dién mic do thiéu
dong déu hoac bat binh ding cta phan phdi. Vi du, nghién
ctiu phan phéi thu nhap cta dan cu, dudng cong Lorenz biéu
thi quan hé gitia ty 1é phan trdm so6 dan cu va ty lé phan
tram thu nhap ctia cac nhém dan cu d6. Nghién cttu phan b
vé dan s6, dudng cong Lorenz biéu thi quan hé gitia phan
tram dién tich tu nhién ctia tiing dia phuong véi phan tram
cta dan sb cua cac dia phuong d6. Khi nghién ctiu phan phéi
thu nhap ctaa dan cu, trén do thi, truc hoanh biéu thi ty 1é
phan tram céng don cta s6 dan cu tit 0% dén 100% dude sap
xép theo thi tu nhém dan cu c6 thu nhap tiang dan va truc
tung biéu thi ty 1& phan tram cong dén thu nhap cta céc
nhém dan cu ti 0% dén 100%.
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Vi cdc nhéom dan cu dude sap xép theo thi tu tit nhom cé
thu nhap thap nhat dén nhém cé thu nhap cao nhat nén ty 1é
phin tram cong dén s6 dan ctia cac nhém dan cu luén ludn
16n hon phan tram céng don thu nhép tuong ting cia nhém,
do vay dudng cong Lorenz luén nam duéi dudng nghiéng 45°
va ¢6 mộat 1om huộng lộn trộn (xem hinh vé theo vi du).
Duong cong Lorenz cang 1om (dién tich hinh A cang 16n) thi
su bat binh ding cang cao va ngude lai. Néu tat ca cac nhém
dan cu c6 miic thu nhap giong nhau, khi d6 duong cong
Lorenz sé trung v6i duong nghiéng 45° va dudge goi 1a dudng
binh ding tuyét doi.

Vi du: C6 s6 liéu vé thu nhap cta cac tang 16n dan cu clia
2 ving nuéc ta trong cung mot thoi ky nhu bang 2.5.1:

Badng 2.5.1: Thu nhap cua dan cu trong 2 ving

S s A . A trx Phan tram con
Phén tram dan s8 | pnan trm thu nhap | Phan tram | 71an : ?
theo miic giau, cong dén | don cta thu nhap
ngheo Vung 1 Vung 2 cua dan so Vung 1 | Vung 2

20% nghéo nhat 7 6 20 7 6

20% dudi trung binh 12 10 40 19 16

20% trung binh 18 17 60 37 33

20% kha 25 26 80 62 59

20% giau 38 41 100 100 100

Biéu dién mtic d6 chénh léch vé thu nhéap cta 2 ving
trén cung mot hé toa do nhu so d6 2.5.1:
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So' dé 2.5.1: Pudng cong Lorenz cua hai viing

100
— budng cong Lorenz vung 1
80 | ‘ \ |
~ ~ * Buong cong Lorenz viing 2
. )
\@(\Q
Q,(‘QK\
N .
40 y
ân B
O/ ...................... T | | I M
0 20 40 60 " |,

Hai duong cong trộn cho ta mot nhan biột vé su bat binh
dang theo thu nhap ctia dan cu: Vung 1 ¢6 mtc do chénh léch
nho hon viung 2 vi khoang cach ti duong nghiéng 45° t6i
duong cong Lorenz 1 gan hon khodng cach t6i dudng cong
Lorenz 2.

Duong cong Lorenz khong chi giip ta so sanh su bién
dong gifia cAc viing ma con giip ta so sanh su bién dong theo
thoi gian. Muén vay, ngudi ta vé cac duong cong Lorenz cta
cac nam khac nhau trong cing mét viung trén cuing mot hé
truc toa do.

2.5.2. Hé s6 GINI

Hé s6 GINI 1a s6 do vé su bt binh ding ctia phan phdi
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(thudng 14 phan phéi thu nhap cta dan cu), duge biéu hién
bang ty 1& so sanh gitia phan dién tich giéi han béi duong
nghiéng 45° va dudng cong Lorenz v4i toan bd dién tich tam
giac OMN. Néu goi A 12 phan dién tich giéi han béi duong
nghiéng 45° (ON) v6i duong cong Lorenz va B 1a dién tich con
lai cia tam giac OMN thi ta c6 hé s6 GINI (G):

A
A+B

G= ; (2.5.1a)

Néu dudng cong Lorenz trung véi duong thing 45° (dusng
binh ding tuyét d6i) thi hé s6 GINI bing 0 (vi A = 0), x4 hoi
c¢6 su phan phdi binh ding tuyét d6i. Néu dudng cong Lorenz
trung vội truc hoanh, hộ s6 GINI bang 1 (vi B = 0), xa hội ¢6
su phan phoi bat binh ding tuyét d6i. Nhu vay 0 < G < 1.

Khi nghién ctiu vé su bat binh ding vé thu nhap cta dan
cu, khi c6 s6 liéu vé thu nhap va s6 nguoi tuong ting chia
theo cac nhéom dan cu ¢6 miic thu nhéap khac nhau, cong thic
tinh hé s6 GINI nhu sau:

YPQ+Q,)

Trong do:

P, - Ty 1& s6 ngudi cia nhém dan thi i

Q va Q, - Ty 1& cong doén thu nhap dén nhém dan cu thi
ivai-1

Gia st c6 sb lidu vé thu nhap ctia cac nhém dan cu mot
vung trong nim nhu bang 2.5.2.
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Badng 2.5.2: Bang tinh hé sé GINI

Thirty| TNBQ [Ty 16 s6 nguai| T§ 16 thu nhap | TV 1€ cong don (%)

nhom | 1 ngudi| cla ting ciattmg | panss!Thu nhap Q+Q, | P(Q+Q,)
() |(1000d) | nhom (P;-%) [nhom (Q,-%)| ) | (q)
A 1 2 3 4 5 6 7=26
1 | 550 20 1146 | 20,00 | 1146 | 1146| 229
2 | 650 18 1354 | 3800| 2500 | 3646| 656
3 | 750 20 1563 | 58,00 | 40,63 | 6563 | 1.313
4 | 850 16 17,71 | 7400| 5833 | 98,96 | 1583
5 | 950 15 1979 | 89,00 | 7813 |13646 | 2.047
6 | 1050 11 21,88 (100,00 100,00 |178,13| 1.959
Tdng | 4800 100 100 X X x| 7.788

Thay s6 liéu vao cong thic 2.5.2 ta tinh dudc:

7788

- =1-0,7788 =0,2213
100000

Néu nhu duong cong Lorenz gitp ta nhan biét bang truc
gidc vé tinh chit va su khac nhau vé bat binh déng trong
phan phoi, thi hé s6 GINI cho phép ta xac dinh mtc d6 bat
binh déng d6 dén dau, véi con s6 cu thé 1a bao nhiéu.

Hé s6 GINI 1a mot s6 khong am (0 < G < 1); hé s6 nay
cang nhd thi su binh déng trong phan phéi cang 16n va ngudgc
lai hé s6 nay cang 16n thi su binh déng trong phan phoi cang
nho.
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PHAN BA

MOT SO PHUONG PHAP THUONG DUNG
TRONG PHAN TiCH THONG KE

Phan tich théng ké 1a giai doan cudi cing cua qua trinh
nghién ctu théng ké, tit cAc biéu hién vé lugng nham néu lén
mot cach tong hop ban chit va tinh quy luat cta cac hién
tugng va qua trinh kinh t& - xa hoi trong cac diéu kién thaoi
gian va khong gian cu thé. Khi phén tich théng ké, ngudi ta
can cl vao cac tai liéu bao cao va diéu tra da duge tong hop
dé tinh cac chi tiéu cin thiét, so sdnh va biéu hién cac chi
tiéu d6 dudi dang bang s6 liéu ho#c d6 thi théng ké nhd vao
su hd trg cua cac phuong phap chuyén moén cua khoa hoc
thong ké, rut ra nhiing két luan dap tng muc dich nghién
ctiu va dé xuat cac bién phap giai quyét.

Trong thong ké kinh té& - xa hoi, nhiém vu cha yéu cta
phan tich 1a danh gia tinh hinh thuc hién cac muc tiéu, chi
ra nhling nguyén nhan hoan thanh hoac khong hoan thanh
cAc muc tiéu, néu rd su bién dong va xu hudéng phat trién cta
hién tugng nghién ctiu trong méi quan hé véi cac hién tugng
6 lién quan, phat hién ra cic ning luc tiém tang c6 thé khai
thac trong nén kinh té&, chi ra nhiing m#t can déi 16n, nhiing
miét thuan 16i va khé khin, nhitng yéu té thic ddy hodc kim
ham su phat trién kinh t& - xa hoi,...

Trong phan tich théng ké, khong c6 mau bio ciao phan
tich nao c6 thé ap dung cho moi trusng hop; ma tuy thudc
vao muc dich nghién ctiu, vao diéu kién cu thé vé noi dung va
déc diém cua hién tugng, vé ngudn s6 lidu hién c6 ma xay
dung nhiing md hinh phan tich phu hgp trén co sé 4p dung
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mot cach linh hoat cac phuong phap phan tich théng ké.
Trong d6 cac phuong phap thuong duge st dung la: Phuong
phap phan t8, phuong phap d6 thi, phuong phap day s6 bién
dong theo thoi gian, phuong phap hoéi quy tuong quan,
phuong phap chi s6 va phuong phap can doi.

3.1. PHUONG PHAP PHAN TO THONG KE

3.1.1. Khai niém phan t6 thong ké va tiéu thitc
phén t6

Phén t6 thong ké 1a can ct vao mot (hay mot s6) tidu thic
nao d6 dé phan chia téng thé théng ké thanh cac td (tiéu td)
¢6 tinh chat khac nhau. Vi du, phan chia nhan khau trong
nudc thanh cac t6 nam va ni (can ct vao gidi tinh), thanh cac
t6 c6 d6 tudi khac nhau (can ci vao do tudi), v.v... Mot vi du
khéc: Phan chia chi tiéu gi tri ting thém cua san xuit cong
nghiép thanh cac t6 1a kinh t& nha nuée va kinh t&€ ngoai nha
nuéc (can cd vao hinh thiic sé hiiu), thanh cac nganh cong
nghiép riéng biét (cin ct vao hoat dong san xuit cong
nghiép), v.v...

Phan t6 théng ké 1a phuong phap cé ban cta tong hop
thong ké, 12 mot trong nhiing phuong phap quan trong ctua
phan tich théng ké, déng thoi 1a c6 sé dé van dung céc
phuong phap phan tich théng ké khac nhu phuong phap chi
s0, phuong phap tuong quan, phuong phap can dai,...

Tiéu thtc thong ké (dac diém cta don vi tong thé dé
nhan thtc hién tugng nghién ciu) duge chon lam cén ct dé
phan t6 thong ké goi 1a tiéu thic phan t6. Tiéu thiic phan to
thong ké dudgc chia thanh 2 loai: Tiéu thtc s6 lugng va tiéu
thic thudce tinh.

Tiéu thic s6 lugng 1a tiéu thic c6 thé biéu dién dudge
béng con s6, vi du d6 tudi, thu nhap binh quin cta ho gia
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dinh, trinh d6 van ho4, miic ning suat lao dong, tién luong
binh quéan,...

Tiéu thic thudc tinh 1a tiéu thtc khong thé biu hién
dugc bang con s6, vi du gidi tinh, nghé nghiép, dan toc, tén
giao,...

3.1.2. Cac loai phan t0 va cach thitc ti€n hanh phan t6

Trong théng ké, c6 thé phan t6 theo mot tiéu thic (goi 1a
phan t6 don) hoéc phan t6 theo hai hay nhiéu tiéu thic (goi
12 phan t6 két hop).

a. Phan t6 theo mét tiéu thicc

Phan t6 theo mét tiéu thic 1a cach phan t6 don gian nhat
va ciing thudng dudc st dung nhat.

Céch tién hanh phan t6, thudng theo cac budc sau:

+ Chon tiéu thiic phén to:

Chon tiéu thitc dé phan t8 1a vAn dé mang tinh c6t 161 cia
phan t6 théng ké, vi phan td theo cac tiéu thic khac nhau sé
dap tng nhiing muc dich nghién ctu khac nhau, biéu hién
cac khia canh khac nhau cua tap hop thong tin. Phai cén ct
vao muc dich nghién ctu va ban chit cia hién tugng dé xac
dinh tiéu thtc phéan t6 cho phu hgp, déng thdi cAn phai xét
dén diéu kién cu thé caa hién tugng.

+ Xdc dinh s6t6 va khodng cdch to:

S6 lugng t6 phu thudce vao sé lugng thong tin va pham vi
bién dong cua tiéu thdc nghién ctu. Lugng thong tin cang
nhiéu, pham vi bién doéng ctua tiéu thic cang 16n thi cang
phai phan lam nhiéu t4.

- Phan t6 theo tiéu thic thudc tinh.

0 day su khéac nhau gita cac t6 duge biéu hién bing su
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khac nhau gitia cac loai hinh. Né&u céc loai hinh tuong d61i it,
ta c6 thé coi mdi loai hinh 1a mot t6, tic 1a ¢6 bao nhiéu loai
hinh sé c¢6 bay nhiéu t8. Trudng hgp s6 loai hinh thuc t& c6
nhiéu, néu nhu coi médi loai hinh 1a mét té thi s§ t6 sé qua
nhiéu, khéng thé khai quat chung dude, cing nhu khéng néu
duge dic diém khéc nhau gitia cac td, cho nén can phai ghép
nhiing loai hinh giéng nhau hoidc gan gidng nhau vao cung
mét td.
- Phan t6 theo tiéu thtc s6 lugng.

Phan t6 theo tiéu thiic s6 lugng 1a phan cic don vi cta
tong thé c6 lugng bién tucng tng véi tri s6 khac nhau cua
tiéu thiic phan td vao cac té khac nhau.

Truong hop sy bién thién vé lugng gitia cac don vi khong
chénh léch nhau nhiéu va lugng bién thién cua tiéu thtc
phan td chi thay d6i trong pham vi hep va bién dong rdi rac
nhu s6 lugng ngudi trong gia dinh, s6 diém két qua hoc tap
cta hoc sinh, s6 may do céng nhan phu trach, v.v... thi c6 thé
mbi lugng bién 14 co s6 dé hinh thanh mét t6, hosc ghép mot
s6 lugng bién vao mot t6 tiy theo dic tinh ctia hién tugng va
muc dich nghién ctu. Vi du: Phan t8 hoc sinh theo diém két
qua hoc tap, ta c6 thé phan thanh 10 t6 ho#c phan thanh 5
t6: Yéu, kém, trung binh, khé va giéi.

Truong hdp lugng bién cua tiéu thtc bién thién 16n, néu
mdi lugng bién hinh thanh mot t6 thi s6 t6 sé qua nhiéu,
dong thoi khong néi rdé su khac nhau vé chat gita cac té.
Trong truong hop nay can chud y t6i méi lién hé gitia lugng va
ch&t trong phéan t6. Nghia 14 phai xem su thay d6i vé lugng
dén miic d6 nao thi ban ch4t ctia hién tuong méi thay déi va
lam nay sinh ra t6 khac. Nhu vay moéi t6 sé bao gom mot
pham vi lugng bién, c6 hai giéi han: Giéi han duéi 1a lugng
bién nhé nhét va giéi han trén 1a lugng bién 16n nhat caa té;
néu vudt qua giéi han nay thi chat lugng thay déi va chuyén
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sang t6 khéc. Tri s6 chénh léch gitta gi6i han trén va gi6i han
dudi cia mdi t6 goi 1a khoang cach td (khoang cach t6 c6 thé
bang nhau hoic khong bing nhau).

Viéc x4c dinh khoang cach td déu nhau hay khéong déu
nhau 14 phai cin ct vao dic diém cta hién tugng nghién ctu.
Phén t6 phai ddm bao cac don vi phan phéi vao mot td déu cé
cting mét tinh chét va su khac nhau vé lugng giia cac t6 phai
néu ré su khac nhau vé chit giiia cac t6. Trong thuc té, su
thay d6i vé lugng cta cac bd phan trong hién tugng thuong
khong dién ra mot cach déu din. Do d6 trong rat nhiéu
trudng hop nghién ctu phai phan t6 theo khoang cach td
khong déu nhau. Riéng d6i véi cac hién tugng tucng d6i dong
nhdt va lugng bién trén cac don vi thay doi mot cach déu
d#n, thi thudng phéan t6 véi khoang cach t6 déu nhau. Cach
phan t6 nay tao diéu kién thuan lgi cho viéc van dung cac
cdng thiic toan hoc va dé dang trinh bay s6 liéu trén cac db
thi théng ké. Viéc phan t6 véi khoang cach té déu nhau tuong
d6i don gian va tri s6 khoang cach td dudc xac dinh nhu sau:

Luong bién I6n nhat — Lugng bién nhd nhat

Khoang cach t§ = — -
S6 t6 can thiét

+ Phén cdc don vi vao cdc t6 tuong tng:

Can ct vao lugng bién cla ting don vi dé phan don vi d6
vao t6 ¢ tri s6 cta tiéu thitc theo khoang cach t6 phit hop da
dugce xac dinh & trén.

+ Xdc dinh tan sé phan phoi:

Trén co s s6 liéu da phan t6 dé dang xac dinh duge sd
don vi (tAn s6) cta tung t6. Hién nay may tinh c6 thé gitp ta
xac dinh cac dai lugng trong phan t6 mot cach rat thuan tién
va nhanh chéng.
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b. Phén t6 theo nhiéu tiéu thicc

Phan t6 theo nhiéu tiéu thic (con goi 1a phéan té két hgp)
ciing dudc tién hanh giong nhu phéin t6 theo mot tidu thiic.
Truée tién phai xac dinh can phén t6 theo nhiing tiéu thic
nao. Muén chon tiéu thiic phan t6 phtt hgp phai cin ct vao
muc dich nghién ciu, vao ban chat ctia hién tuong, vao moi
lién hé gifia cac tiéu thic... Sau dé tiép tuc xac dinh xem tiéu
thtic ndo phan trudc, tiéu thiic ndo phan sau va theo méi tiéu
thiic sé phan lam bao nhiéu té.

C6 thé phan t6 theo 2, 3, 4 tiéu thiic ho#c nhiéu hon niia.
Song khi phan t6 phai can ct vao muc dich nghién ctu va
diéu kién s6 liéu dé chon bao nhiéu tiéu thiic phan té cho phu
hgp va chon nhiing tiéu thic nao cho c6 y nghia nhAt.

Trong thuc t& cong tac thong ké phan t6 theo hai hoéc ba
tiéu thic 1a thuong gap nhéat; vi du dan sé phan theo do tudi
va giội tinh, GDP phan theo khu vuc va nganh kinh tĐ,...
(2 tiéu thic); can bo khoa hoc cong nghé phan theo trinh do
chuyén mon, giéi tinh va linh vuc hoat dong khoa hoc; khach
du lich phan theo quéc tich, muc dich du lich va giéi tinh,...
(theo 3 tiéu thic).

3.2. PHUONG PHAP PO THI THONG KR

Phuong phap d6 thi thong ké 14 phuong phap trinh bay
va phan tich cac thong tin thong ké bing cac biéu do, db thi
va ban d6 thong ké. Phuong phap d6 thi théng ké st dung
con s6 két hgp véi cac hinh vé, dudng nét va mau sic dé
trinh bay cac dic diém s6 lugng cta hién tugng. Chinh vi
vay, ngoai tac dung phan tich giap ta nhan thic dudgc
nhiing déc diém co ban cta hién tugng bing truc quan mot
cach dé dang va nhanh chéng, d6 thi théng ké con 1a mot
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phuong phap trinh bay cac théng tin théng ké mot cach
khai quat va sinh dong, chtia dung tinh my thuat; thu huat
su chd ¥ ctia ngudi doc, gitp ngudi xem dé hiéu, d& nhé nén
c¢6 tac dung tuyén truyén cé dong rat tot. D6 thi théng ké c6
thé biéu thi:

- K&t cdu cta hién tugng theo tiéu thiic nao dé va su bién
d6i cta két cau.

- Su phat trién cta hién tugng theo thoi gian.

- So sanh cac mtic d cta hién tugng.

- M61 lién hé gitia cac hién tugng.

- Trinh d6 phé bién cta hién tudng.

- Tinh hinh thuc hién k& hoach.

Trong cong tac théng ké thuong dung cac loai do thi:
Biéu d6 hinh cét, biéu dd tugng hinh, biéu d6 dién tich (hinh
vudng, hinh tron, hinh chi nhat), d6 thi duong gap khic va
biéu d6 hinh mang nhén.

3.2.1. Biéu d6 hinh cot

Biéu d6 hinh cot 1a loai biéu d6 biéu hién cac tai liéu
théng ké bang cac hinh chit nhat hay khéi chit nhat thing
diing hodc ndm ngang c6 chiéu rong va chiéu sau bang nhau,
con chiéu cao tuong tGing véi cac dai lugng cin biéu hién.

Biéu @b hinh c6t duge dung dé biéu hién quéa trinh phat
trién, phan anh cd cdu va thay d6i co cdu hodc so sanh ciing
nhu biéu hién méi lién hé gita cac hién tugng.

Vi du: Biéu dién s6 lugng can bo khoa hoc cong nghé chia
theo nam nit cua 4 nam: 2000, 2001, 2002 va 2003 qua biéu
dé6 3.2.1.
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Biéu dé 3.2.1: Hinh cot phan anh sé lugng can bd
khoa hoc cong nghé

Ngudi
250
O Chung ___
0 Nam ___
2004 |ONu@ —
150- | | |
100+
N _| _‘ _‘
0 T T T

2000 2001 2002 2003 Nam

D6 thi trén vita phan anh qua trinh phat trién cta can bo
KHCN viia so sanh ciing nhu phan anh méi lién hé gitia can
b6 la nam va ni.

3.2.2. Biéu d6 dién tich

Biéu @6 dién tich 1a loai biéu dd, trong d6 cac thong tin
théng ké dudc biéu hién bing cac loai dién tich hinh hoc nhu
hinh vudéng, hinh chii nhat, hinh tron, hinh 6 van,...

Biéu d6 dién tich thuong duge dung dé biéu hién két cau
va bién dong co cidu cua hién tugng.

Tong dién tich ctia ca hinh 1a 100%, thi dién tich tiing
phin tuong @ing véi moéi bo phan phan anh co cau cua bod
phéan d6.

Biéu d6 dién tich hinh tron con c¢6 thé biéu hién dudc ca
co cdu, bién dong cd cadu két hop thay d6i mitc do caa hién
tuong. Trong truong hop nay s6 do cua géc cac hinh quat
phan 4nh co cau va bién dong co ciu, con dién tich toan hinh
tron phan anh quy mé cua hién tugng.
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Khi vé& d5 thi ta tién hanh nhu sau:

- Lay gia tri cua tiing bd phan chia cho gia tri chung cua
chi tiéu nghién ctu dé xac dinh ty trong (%) cua ting bd
phan d6. Tiép tuc 14y 360 (360°) chia cho 100 rdi nhan véi ty
trong cua tting bd phan sé xac dinh dudge goc do tuong ting véi
co ciu cua tiung bd phan.

- Xac dinh ban kinh cia méi hinh tron cé dién tich tuong
ting 12 S: R = +/S: nvi dién tich hinh tron: S = n.R% Khi c¢6 do
dai cta ban kinh méi hinh tron, ta sé dé dang vé dudc cac
hinh tron dé6.

Vi du: C6 s6 lugng vé hoc sinh phé thong phan theo cap
hoc 3 ndm 2001, 2002 va 2003 nhu bang 3.2.1:

Bang 3.2.1: Hoc sinh phé théng phan theo cip hoc

2001 2002 2003

S6lugng | Coclu |S6lugng | Cocdu |S6luong | Cocéu
(Ngudi) | (%) | (Nguoi) | (%) | (Nguoi) | (%)

Téng s6 hoc sinh 1000 100,0 1140 100,0 1310 100,0
Chia ra:
Tiéu hoc 500 50,0 600 53,0 700 53,5
Trung hoc co s@ 300 30,0 320 28,0 360 275

Trung hoc phé thong 200 20,0 220 19,0 250 19,0

T s6 liéu bang 3.2.1 ta tinh cac ban kinh tuong tng:
Nam 2001: R =4/1000/3,14 =17,84
Nam 2002: R =4/1140/3,14 =19,05

Nam 2003: R =,/1310/3,14 =20,42
Néu nam 2001 1ay R = 1,00
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Thi ndm 2002 c¢6 R = 19,05 : 17,84 = 1,067
Nam 2003 c6 R =20,42: 17,84 = 1,144

Ta vé cac hinh tron tuong tng véi 3 nam (2001, 2002 va
2003) c6 ban kinh 1a 1,00; 1,067 va 1,144 r6i mdi hinh tron
chia dién tich cac hinh tron theo cé cdu hoc sinh céac cap
tuong tng nhu s6 liéu 6 bang trén 1én cac biéu d6. Két qua 3
hinh tron dudc vé phan anh ca quy mé hoc sinh phé théng
1an co ciu va bién dong co ciu theo cap hoc ctia hoc sinh qua
cac nam 2001, 2002 va 2003.

Biéu d6 3.2.2: Biéu dé dién tich hinh trén phan anh sé lugng

va co ciu hoc sinh phé théng

O Tiéu hoc
I Trung hoc CS
O Trung hoc PT

o

Nam 2001 Nam 2002 Nam 2003

3.2.3. Biéu do6 tugng hinh

Biéu d6 tugng hinh 1a loai d6 thi thong ké, trong dé cac
tai liéu théng ké duge thé hién bing céc hinh vé tugng trung.
Biéu d6 tugng hinh duge dung rong rai trong viée tuyén
truyén, phé bién théng tin trén cac phuong tién st dung réng
rai. Biu d6 hinh tugng ¢6 nhiéu cach vé khac nhau, tuy theo
sang kién ctia nguoi trinh bay ma lya chon loai hinh vé tugng
hinh cho phui hgp va hap dan.
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Tuy nhién khi stt dung loai biéu dé nay phai theo nguyén
tic: cing mot chi tiéu phai dude biéu hién bang ciing mot loai
hinh vé, con chi tiéu d6 6 cac truong hgp nao cé tri sd 16n nho
khac nhau thi sé biéu hién bang hinh vé ¢6 kich thuée 16n
nho khac nhau theo ty 1é tucng tng.

Tré lai vi du trén sé lugng hoc sinh phé théng duge biéu
dién bang cac cau bé cip sach, nam 2002 c6 s6 lugng 16n hon
nidm 2001 va nam 2003 ¢6 s6 lugng 16n hon nadm 2002 thi cau
bé ting v6i ndm 2002 phai 16n hon ciu bé ting v6i nam 2001
va cau bé ting v6i nam 2003 phai 16n hon cau bé @ing véi nadm
2002 (xem biéu d6 3.2.3).

Biéu do 3.2.3: Biéu dé tugng hinh,

han anh s& luong hoc sinh phé thén
Nguoi P ong No p g

1400 - 1310

1200 | 1140 .
1000
1000 -| .

800 A
600 -
400 ~

200 -

0

2001 2002 2003 Nam

3.2.4. P6 thi dudng gap khac

D6 thi dusng gdp khic 1a loai db thi théng ké bidu hién
cac tai liéu bing mot dudng gdp khic ndi lién cac diém trén
mot hé toa do, thuong 1a hé toa dé vudng goc.

D6 thi duong g&p khic dude dung dé biéu hién qua trinh
phat trién cta hién tugng, biéu hién tinh hinh phan phéi cac
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don vi téng thé theo mot tidu thic nao do, hodc biéu thi tinh
hinh thuc hién ké& hoach theo tiing thoi gian ctia cac chi tiéu
nghién ctu.

Trong mot d6 thi dudng gap khic, truc hoanh thudng
dugc biéu thi thoi gian, truc tung biéu thi mtc d6 cta chi tiéu
nghién ctu. Cing c6 khi cac truc nay biéu thi hai chi tiéu cé
lién hé véi nhau, hoéc lugng bién va cac tan s6 (hay tan suit)
tuong tng. Do phan chia trén cac truc can dude xac dinh cho
thich hdp vi ¢6 anh hudng truc tiép dén d6 doc cua doé thi.
Mat khac, can chd ¥ 1a trén mdi truc toa do chiéu dai cta cac
khoang phan chia tuong ting v6i su thay d6i vé luong caa chi
tiéu nghién ctu phai bang nhau.

Vi du: San luong ca phé xuét khiu cta Viét Nam qua cac
nam ti 1996 dén 2003 (nghin tan) c6 két qua nhu sau: 283,3;
391,6: 382,0: 482,0; 733.,9; 931,0: 722,0 va 749,0.

S6'liéu trén dudge biu dién qua db thi dudng gap khic 3.2.4.

D6 thi 3.2.4: Pudng gap khic phan anh bién dong cta san lugng
ca phé xuat khau qua cac nam cta Viét Nam

Nghin tan
1.000,00

900,00 -
800,00 -
700,00 -
600,00 -
500,00 -
400,00 -
300,00 -
200,00
100,00 1

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Nam
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3.2.5. Biéu d6 hinh mang nhén

Biéu @6 hinh mang nhén 14 loai d6 thi théng ké dung dé
phan anh két qua dat dugc ctia hién tugng lip di ldp lai vé
mat thoi gian, vi du phan anh vé bién dong thoi vu cia mot
chi tiéu nao d6 qua 12 thang trong niam. Dé lap @b thi hinh
mang nhén ta vé mét hinh tron ban kinh R, sao cho R 16n
hon tri s6 16n nhat ctia chi tiéu nghién ctu (16n hon bao
nhiéu 1an khéng quan trong, mién la dam bao ty 1é nao d6 dé
hinh vé dudc cAn d6i, két qua bidu dién cta do thi dé& nhan
biét). Sau d6 chia duong tron ban kinh R thanh cac phan déu
nhau theo s6 ky nghién ctiu (6 day la 12 thang) bdi cac duong
thdng di qua tAm dudng tron. Néi cic giao diém cta ban kinh
cat dudng tron ta duge da gidc déu noi tiép dudng tron. D6 1a
giéi han pham vi cia db thi. Do dai do tit tAm dudng tron dén
cac diém xac dinh theo cac dudng phan chia dudng tron néi
trén chinh 1a cac dai lugng cAn biéu hién cua hién tugng
tuong tGng véi méi thoi ky. N6i cac diém x4c dinh sé duge hinh
vé ciia do thi hinh mang nhén.

Vi du: C6 s6 liéu vé tri gia xuét, nhap khdu hai san cla
tinh "X" 2 nam (2002 va 2003) nhu sau:

Bang 3.2.2: Gia tri xuat khau hai san trong 12 thang
clia nam 2002 va 2003

DVT: Triéu déng

Nam Nam Nam
2002 | 2003 2002 | 2003 2002 | 2003
Théng Théng Théng
A 1 2 A 1 2 A 1 2

1 10,7 | 14,0 5 174 | 184 9 205 | 222
2 70 | 105 6 189 | 19,8 10 211 | 244
3 131 | 154 7 191 | 21,3 11 17,7 | 21,8
4 148 | 16,5 8 212 | 225 12 16,8 | 221
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T s6 liéu ta nhan thay thang 10 nam 2003 tinh "X" ¢6 tri
gia xudt khau 16n nhat (24,4 triéu USD). Ta xem 1 triéu USD
12 mot don vi va sé vé duong tron c6 ban kinh R = 25 > 24,4
don vi. Chia duong tron thanh 12 phan déu nhau, vé cac
duong thing tuong tng cit dudng tron tai 12 diém. Néi cac
diém lai c6 da gide déu 12 canh noi ti€p dudng tron. Cin ct
s6 liéu cua bang ta xac dinh cac diém tuong tng véi gia tri
xud't khau dat dugc ctia cac thang trong tiing nam roéi néi cac
diém @6 lai thanh dudng lién ta dudc d6 thi hinh mang nhén
bidu dién két qua xuét khdu qua cac thang trong 2 nim cua
tinh "X" (xem db thi 3.2.5).

D6 thi 3.2.5. D6 thi hinh mang nhén vé két qua xuat khau

93

Su mo ta cua do thi hinh mang nhén cho phép ta quan
sat va so sanh khong chi két qua xuét khau gitta cac thang
khac nhau trong cing mot nim, ma ca két qua san xuat gitia
cac thang cung tén cua cic nam khéic nhau ciing nhu xu thé
bién dong chung vé xudt khiu clia cac nam.

3.3. PHUONG PHAP PHAN TICH DAY SO BIEN PONG
THEO THOI GIAN

3.3.1. Khai niém va dic diém cta day s6 bién dong
theo thoi gian

Day s6 bién déng theo thoi gian (con goi la day sé
dong thai) 1a day céc tri s6 cia mot chi tiéu thong ké dugc
sép xép theo thi tu thsi gian, dung dé phan anh qua trinh
phat trién ctiia hién tuong. Vi du san lugng dién Viét Nam
(ty kw/h) ti 1995 dén 2002 nhu sau: 14,7; 17,0; 19,3; 21,7;
23,6; 26,6; 30,7; 35,6.

Trong day s& bién dong theo thdi gian c6 hai yéu to: thoi
gian va chi tiéu phan anh hién tuong nghién ctu. Thoi gian
trong day s6 c6 thé 1a ngay, thang, nam,... tuy muc dich
nghién ctu; chi tiéu phan anh hién tugng nghién ctu cé thé
biéu hién bing s6 tuyét déi, sé tuong d6i hay s6 binh quén.

Can ci vao tinh ch&t ciia thoi gian trong day s6 c6 thé
phéan biét hai loai:

+ Déay s6 bién dong theo thoi ky (goi tit 1a day s6 thoi
ky): Day s6 trong d6 cac mtc do cta chi tiéu biéu hién mat
lugng cua hién tugng trong mot khoang thoi gian nhat dinh.
Vi du: Day s6 vé san lugng dién san xuit ra hang ndm; GDP
tinh theo gia so sanh thoi ky 1990 - 2002, ...

+ D&y s6 bién dong theo thoi diém (goi tit 1a day s6 thoi
diém): DAy s6 trong d6 cac mic do cia chi tiéu biéu hién mat
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lugng ctia hién tugng & nhiing thoi diém nhat dinh. Vi du:
Day s6 vé s6 hoc sinh phd théng nhap hoc c6 dén ngay khai
giang hang nam,...

Can ci vao dac diém cua day sé bién dong theo thdi gian
ta c6 thé vach ré xu hudng, tinh quy luat phat trién cta hién
tugng theo thoi gian va tit d6 c6 thé du doan kha nang hién
tugng c6 thé xay ra trong tuong lai.

Cac tri s6 cta chi tiéu trong day s6 thoi gian phai thong
nhit vé ndi dung; phuong phap va don vi tinh; théng nhat vé
khoang cach thdi gian va pham vi khong gian nghién ctiu cua
hién tugng dé bao dam tinh so sanh dudc v6i nhau.

3.3.2. Cac chi tiéu phan tich day s6 bién dong theo
thoi gian

3.3.2.1. Mizc dé binh qudn theo thoi gian

Mitc d6 binh quan theo thoi gian 1a s6 binh quan vé cac
mtc do cta chi tiéu trong day s6 thdi gian, biéu hién mtc d6
dién hinh cta hién tugng nghién ctiu trong mot khoang thoi
gian dai v6i cong thic tinh nhu sau:

a. Mitc dé binh quén theo thoi gian tinh tw mét day sé

thoi ky.
_ 1&
y =—Zyi ; (3.3.1a)
g
Trong do:
y - Mtic d0 binh quan theo thdi gian;
y. 1 =1,2,3,...,n) - Cac mic do cua chi tiéu trong day s6
thoi ky;
n - S6 thoi ky trong day sé.

95

b. Mitc do binh quan theo thoi gian tinh tw moét day sé
thoi diem

7= 2 . (3.3.1b)

Trong do:

Y1s Yor-ery ¥y - Céc mtic 0 cta chi tiéu trong day s6 thoi
diém;

n - S6 thoi diém trong day sé.

- Néu day s6 thoi diém c6 khoang cach thdi gian khéng déu
nhau, phai 18y thdi gian trong méi khoang cach 1am quyén sé.
2yit;

2t

Trong do: t, - Thoi gian trong mdi khoang cach.

y =

3.3.2.2. Luong ting tuyét doi

Lugng tiang tuyét doi 1a hiéu s6 gitia hai mtc d cua chi
tiéu trong day so thdi gian, phan anh su thay ddi ctia mitc do
hién tudng qua hai thoi gian khac nhau. Néu huéng phat
trién cta hién tugng tang thi lugng ting tuyét d6i mang dau
duong va ngude lai. Tuy theo muc dich nghién ctu c6 thé
tinh cac lugng ting tuyét d6i sau:

a. Luong ting tuyét déi lién hoan (hay lugng ting tuyét
doi tung ky). D6 1a hidu s6 ciia mdt miic do nao dé trong day
s6 6 ky nghién ciu véi mic do cua ky ké lién truée né. Cong
thic tinh nhu sau:
3i=Yi —¥ia ; (3.3.2a)

1
Trong do: §, - Lugng ting tuyột dội liộn hoan;
y, - Mtic do cua chi tiéu trong day so ky nghién ciiu;
y.,- Mdtc d6 6 ky ké lién truée mic do ky nghién ctu.
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b. Luong tdang tuyét déi dinh goc (hay lugng tang tuyét
d6i cong don). D6 1a hiéu so6 gitia mtc d6 nao dé 6 ky nghién
cliu trong day s6 véi miic d6 dude chon lam goéc khong thay
ddi (thudng 1a miic do dau tién trong day s6). Coéng thiic tinh:

A=y -1 ; (3.3.2b)
Trong do:

A, - Lugng tang tuyét dé1 dinh goc;

y; - Miic d6 ctia chi tiéu trong day s6 ky nghién ctiu;

y; - Mtic d6 cua chi tiéu 6 ky duge chon lam goc so sanh.

c. Luong tang tuyét déi binh quéan. D6 1a s6 binh quan
cua cac lugng ting tuyét doi ting ky. Cong thic tinh:

n
2.8

S_iz _ Ay YaWs ; (3.3.2¢)
n-1 n-1 n-1

Trong dé: & - Lugng tang tuyét d6i binh quan.
3.3.2.3. Téc dé phdt trién (Chi sé phdt trién)

T6c do phat trién 1a chi tiéu tuong d6i dung dé phan anh
nhip diéu bién dong ctia hién tugng nghién ctiu qua hai thoi
ky/ thoi diém khac nhau va duge biéu hién bing s6 14n hay s6
phan tram. Téc do phat trién dude tinh bing cach so sanh
gitia hai mic do ctaa chi tiéu trong day s6 bién dong theo thoi
gian, trong d6 mot mic d6 dude chon lam géc so sanh. Tuy
theo muc dich nghién ctu, c¢6 thé tinh cac loai téc do phat
trién sau:

a. Téc do phdt trién lién hoan (hay toc do phat trién ting
ky): Dung dé phan a4nh su phat trién cta hién tugng qua
tiing thoi gian ngin lién nhau, duge tinh bang cach so sanh
mot miic dd nao d6 trong day s6 6 ky nghién ctiu véi mtc do
lién trude d6. Cong thic tinh:
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4 - (3.3.3a)
Yia

Trong do:

t, - T6c 6 phat trién lién hoan;

y; - Mitic do ctia chi tiéu trong day s6 6 ky nghién ciiu;

yi,- Miic do cua chi tiéu 6 ky lién ké trude ky nghién ctiu.

b. Téc dé phdt trién dinh géc (hay téc @6 phat trién cong
don): Diung dé phan anh su phat trién cua hién tugng qua
mot thdi gian dai, dude tinh bang cach so sanh mtc d nao d6
cta ky nghién ctiu trong day sé véi mtic dd dude chon lam géc
khong thay d6i (thuong 1a mtc d6 dau tién trong day so).
Cong thic tinh:

T, =YL . (3.3.3b)
NA
Trong do:
T, - Téc d6 phat trién dinh goc;
y; - Mtic d0 cua chi tiéu cua ky nghién ciu;
y; - Mtic @6 cua chi tiéu duge chon lam géc so sanh.

T6c d6 phat trién dinh géc bang tich s6 cac téc do6 phat
trién lién hoan, méi lién hé nay duge viét dusi dang cong
thic nhu sau:

c. Téc do phdt trién binh quén: Dung dé phan anh nhip
d6 phéat trién dién hinh cta hién tugng nghién ctu trong mot
thoi gian dai, dudc tinh bang s6 binh quan nhan cta cac tdc
d6 phat trién lién hoan. Chi tiéu téc do phat trién binh quin
chi c¢6 ¥ nghia d6i véi nhiing hién tugng phat trién tuong doi
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déu dén theo mot chiéu huéng nhat dinh. Céng thic tinh
nhu sau:

E = n_—{‘/tQ X t3 Xiees X tn = n_]-Htl = n-l Tn ) (3'3'30)

1=2

Trong do:

t - Téc d6 phat trién binh quan;

t; 1= 2,3,...,n) - Cac toc do phat trién lién hoan tinh dudgc
ti mot day s6 bién dong theo thdi gian gom n mtc dd.

Vi du: T s6 liéu vé san luong dién cua Viét Nam thoi ky
1995 - 2002, ky hiéu i bang 1 d6i v6i nam 1995 va i bing 8
d6i véi nam 2002, tinh dude tdc do phat trién binh quin nhu
sau:

- T6c d6 phat trién dinh géc (2002 so v6i 1995):

_ 356 _ 9 489 hoic 248,2%
17,7

)

8/1

- T6c do phat trién binh quan thoi ky 1995 - 2002:
t =8/2,482 =1,139 ho#ic 113,9%

3.3.24. Téoc dé tang

Téc do6 ting la chi tiéu tuong d6i phan anh nhip diéu
ting/giam cua hién tugng qua thoi gian va biéu hién bing s6
1an ho#c s6 phan tram, dudc tinh bang cach so sanh luong
tang tuyét doi gitia hai thoi ky véi mtic @6 ky goc chon lam
can ct so sanh. Ty theo muc dich nghién ctu c6 thé tinh céc
loai téc do tang sau:

a. Toc do tang lién hoan (tung ky)

. 2 5;
j =i i O : (3.3.4a)

Yia Yia
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Trong do:
i, - T6c do tang lién hoan;
5, - Lugng téng tuyét déi lién hoan;
y; - Mitc do cua chi tiéu ky nghién ctu;
Vi1 - Mic d9 cua chi tiéu trude ky nghién ctu.

b. Téc dé tang dinh géc (cong don)

§{’ = —yl _yl = i N (3.3.4b)

1 )

Y1 Y1
Trong do:
& - T6c do ting dinh goc;
A, - Lugng ting tuyét d6i dinh goc.
MBoi lién hé gitia toc do phat trién va toc do tang nhu sau:
Néu tinh bang s6 1an: Téc d6 ting = Téc d6 phat trién — 1

Néu tinh bing phin tram: Téc d6 tang = Téc d6 phat
trién — 100.

c. Téc dé ting binh qudn phan anh nhip d6 ting dién
hinh ctia hién tugng nghién ctiu trong thai gian dai.

Téc do tang binh quan (i“ ) = Téc do phat trién binh quan
(t)—1 (hay 100).

T két qua tinh téc d6 phat trién binh quan nim vé dién
san xult ra; t= 1,139 hoac 113,9%, tinh dudc téc d6 tang
binh quén (1) thoi ky 1995-2002:

1=1,139-1=0,139
hosic i =113,9- 100 = 13,9%
3.3.2.5. Gid tri tuyét déi cua 1% tdng lén

Gia tri tuyét d6i ciia 1% tang 1én néi 1én mtc do thuc té
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cia 1% toc dd tang, dudc tinh bang cach dem chia lugng
tuyét doi tung ky cho téc do tang tung ky. Cong thiic tinh:

Gia tri tuyét ddi Lugng tang tuyét doi ting ky

> yetdol - _ , ; (3.3.5a)
clia 1% tang 1én Téc d6 tang tung ky (%)

hoac:
Gia tri tuyst dsi _ Mdc d6 ky gdc (ién hoan) - (3.3.5h)
cla 1% tang 1én 100 ’ o

Vi du: San lugng dién cua Viét Nam niam 2001 (i=7) la
30,7 t§ kwh, nim 2002 (i=8) 1a 35,6 t kwh. Nhu vay, tinh
dudc céc chi tiéu nam 2002 so v6i ndm 2001.

- Lugng téng tuyét doi:

8. = 35,6 — 30,7 = 4,9 (t kwh)

- Téc d6 tang:

ign = 347’97= 0,1596 hodic 15,96%

- Gia tri tuyét do1 ciia 1% san lugng dién tang lén:
L 49 307
#7T715,96 100

= 0,307 (ty kwh)

3.3.3. M6t s6 phuong phap biéu hién xu huéng bién
dong co ban cta hién tugng

3.3.3.1. Phuong phdp mao réng khoang cdch thoi gian

D6 1a phuong phap diéu chinh mét day sé bién dong theo
thoi gian, nhdm néu lén xu huéng phat trién co ban caa hién
tuong. Phuong phap nay dudc 4p dung khi day s6 c6 nhiing
khoang thdi gian ngin va c6 qua nhiéu mtc dg, do d6 khéng
thé hién duge ré xu huéng phat trién caa hién tugng. Cé6 thé
rit bét cadc mic d6 trong diy s6 bing cach md roéng cac
khoang cach thdi gian cta cdc mutc d6, nhu bién d8i mic do
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chi tiéu hang ngay thanh mtc d6 chi tiéu hang thang, tu
hang thang thanh quy, tt hang quy thanh hang nam,...

3.3.3.2. Phuong phap s6 binh quén truot

D6 1a phuong phap diéu chinh mot day s6 bién dong theo
thoi gian c6 cac muc do 1én xudng that thuong, nham loai tru
cac nhan t6 nglu nhién va phat hién xu huéng phat trién co
ban cta hién tugng. Ap dung phuong phap nay, trude hét
ngudi ta 18y mot nhém (ba, bén, nam,...) mic d6 dau tién dé
tinh mot s6 binh quan. Tiép tuc tinh cic s6 binh quan trugt
cta cac nhém khéc bang cach 1an lugt bo mic d6 trén cing va
thém vao mtc do ké tiép cho dén miic d6 cudi cung cia nhém.

Vi du: Mot day s6 bién dong theo thdi gian gom cac miic do
V15 Yoseery Yoo Tinh s6 binh quén di dong cho tiing nhém 3 miic do.

s _Y1tYst+Vs, 5. _Y2tY¥3+V¥s,
I 3 ’ II 3 ’
- Y3 +¥4+y
Y = M, ) (336)
3
Nhu vay cubi ciung ciing c¢6 thé 1ap mot day s6 méi gdbm
cac s6 binh quan di dong V,,Y,,Y ;... c6 thé tiép tuc diéu

chinh mét vai 1an niia, bang cach tinh s binh quin di dong
cta cac sd binh quan di dong trong day so.

3.3.3.3. Phuong phdp diéu chinh bang phuong trinh
toan hoc

Phuong phap diéu chinh bang phuong trinh toan hoc cac
muic do cua chi tiéu trong mét day s6” bién déng theo thoi
gian, nhdm néu 1én xu huéng phat trién co ban hién tugng.
Theo phuong phap nay, c¢6 thé can ct vao tinh chit bién dong
cta cac muc do cua chi tiéu trong day s6 dé xac dinh mot
phuong trinh héi quy biéu dién bién dong theo duong thing
hodc dudng cong, ti d6 tinh cac mtic d6 ly thuyét thay cho cac
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miic d thuc t& cta chi tiéu. Bang phuong phap binh phuong
nhé nhét xay dung duge hé théng phuong trinh chuén tic dé
tinh cac tham s6 ctia cac phuong trinh can diéu chinh.
Sau day la mot s6 dang phuong trinh héi quy don gian
thuong dudgc st dung:
* Phuong trinh duong thing
Vi =a, +ajt ; (3.3.7a)
Cac tham s6 a, va a, duge xac dinh theo hé phuong trinh
chuén tic sau day:
Yy =na, +a;xt
YR s . (3.3.7h)
D6 thi biéu dién phuong trinh duong thing (y = a, + a,t)
c6 dang:

yA yA
a,;>0
a,; <0
0 > t 0 >
* Phuong trinh parabol bdc 2
V., =a,+at+a,t’ ; (3.3.8a)

Cac tham s6 a,, a; va a, duge xac dinh theo hé phuong
trinh chuén tic sau day:

2y =nag +a;xt+ a22t2
Yyt =a,It+a,It? +a,3t’ ; (3.3.8b)
syt? =a,t” +a,3t +a,t*
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D6 thi biéu dién phuong trinh dudng bac hai
(y = a, + a,t + a,t?) c6 dang:

yA yA

v
—_

0 > t 0
* Phuong trinh bdc 3
Vi, = a,+a;t+at® + agt? ; (3.3.9a)
Cac tham s6 a,, a,, a, va a; ciia phuong trinh bac ba duge
xac dinh theo hé phuong trinh chuén tic sau:
2y =na, +a;xt+ azZt2 + a3t3
Syt =a, It +a, 5t +a,3t +ast?
syt? =a 2t? +a,5t +a,25t* +a,t’
syt =a 2t +a,3t? +a,2t° +a,tt

: (3.3.9b)

D6 thi biéu dién phuong trinh dudng bac ba c¢6 dang:

yA yA

v
—_

0 >t 0

* Phuong trinh ham mu
V. =aya) ; (3.3.10a)
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Phuong trinh ham s6 mii duge st dung khi cac toc do
phat trién lién hoan x4p xi nhau.

Cac tham sd a,va a, dugc xac dinh theo hé phuong trinh
chuén téc sau day:

{ Ylgy=nlga, +1ga;Zt

; 3.3.10b
Xt.lgy = lgaOZt+lgath2 ( )

D6 thi biéu dién phuong trinh ham s6 mi ¢6 dang:

yA

0 > t

Xét mot vi du don gidn sau day diéu chinh theo phuong
trinh dudng thang (¥, =a, +a,t): Gia st c6 tai libu vé ning
suat lda binh quin mot vu cua mot dia phuong qua mot sé
ndm va lap thanh bang tinh 3.3.1 nhu sau:

Badng 3.3.1: Bang tinh toan cac tham sé
clia hé phuong trinh chuéan tic

N&m NéAng suét binh Phén tinh toan
quan (Tama) (y) | Th ty thes gian () | .2 ty Y,

1998 30 1 30 | 304
1999 32 2 64 | 312
2000 31 3 03 | 320
2001 34 4 16 | 136 | 328
2002 33 5 25 | 165 | 336
Cong 160 15 55 | 488
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Dua vao hé phuong trinh 3.3.7b néu trén, thay céc s6 liéu
tinh toan dugc trong bang vao hé phuong trinh, coé:

160 =5a, +a;15
488 =ay15+a;55

a, =296

Giai ra ta dugc:
al = 0,8

Tu dé: y,= 29,6 + 0,8t

a, = 0,8 phan anh mitic tang binh quian hang nam cua
ning sudt lda 1a 0,8 ta/ha.

Dé diéu chinh day s6 bién dong theo ham s6 phu hop véi
thuc t&, trudc hét phai dua vao 1y thuyét kinh t& dé phan tich
tinh chat va xu thé bién dong cua hién tugng. Sau dé dua vao
s6 lidu thuc t& dua 1én @6 thi dé nhan biét dang ham, tir d6
chon mét s6 dang cé ban phut hgp dé diéu chinh, thay gia tri
thoi gian t vao cdc ham da diéu chinh dé tinh céc gia tri ly
thuyét ctia tiing ham (y,). Mdi phuong trinh diéu chinh sé&
tinh dugc mot hé s6 mo ta.

o
V; =—Lx100 : (3.3.11)
y
Trong do:
ZYt
oy = va y=9
n

Phuong trinh nao c6 hé s6 mo ta nho nhat, ttc 1a hé s6 xac
dinh 16n nhat thi sé phan 4nh phu hop nhat xu thé bién dong
cua chi tiéu va d6 1a phuong trinh diéu chinh dugc lua chon.

Viéc giai cac hé phuong trinh chuén tic néu trén dé tinh
cac tham s6 a,, a,, a,,... ciing nhu tinh toan cac gia tri ly
thuyét (y,) theo cac m6 hinh héi quy kha phtc tap va c6 khéi
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lugng tinh toan kha 16n. Nhung ngay nay nhé cong cu may
tinh, ching ta c6 thé thuc hién dudc cac yéu cau d6 mot cach
nhanh chéng va thuan 1gi. Cac két qua cta bai toan may tinh
chay ra con cho ta nhiing két qua vé hé s6 xac dinh, hé s6 mo
ta dé c6 can ct két luan mic d6 dai dién cta ting dudng hoi
quy ly thuyét 1am co s6 cho ta Iua chon mé hinh t6t nhAat.

3.3.3.4. Phan tich bién déng thoi vu

D6 1a phuong phap nghién ciiu va xac dinh su bién dong
mot cach ¢6 quy luat vao nhiing thoi ky nhat dinh trong vong
mot nam ctia mdt hién tugng kinh té - xa hoi. Bién dong thoi
vu ¢6 thé do nhiing nguyén nhan nhu diéu kién dia ly, thoi
tiét, tap quan sinh hoat cta con nguoi,... Vi du: Trong cong
nghiép, tinh hinh ché bién ché, mia, hoa qué hop,... phu thudc
vao vu thu hoach; trong xay dung cd ban khéi lugng xay lap
bi anh hudng bdi thoi tiét trong ndm; trong thuong nghiép
nhiéu mat hang c6 lugng tiéu thu nhiéu hay it tuy theo mua.

Bién dong thoi vu anh hudéng nhiéu dén tinh hinh san
xuit va sinh hoat, nhiém vu cta thong ké khi phan tich bién
dong thoi vu 1a: Dua trén so liéu thong ké nhiéu ndm (it nhat
14 3 ndm) tinh cac chi s6 thai vu.

* Truong hop bién dong thoi vu cia cac thang tuong ting
gifta cac niam tuong déi 6n dinh, khong c6 hién tugng tiang
(ho#c giam) rd rét thi chi s6 thoi vu duge tinh theo cong thiic
sau day:

I =i . (3.3.12a)

1 — 9
Trong do:
I, - Chi s6 thoi vu cua thoi gian t;
¥; - S6 binh quan cac mtc d9 clia cac thoi gian cung tén i;

Vo - S6 binh quén cta tat ca cac mic do trong cac day sd.
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Vi du: Cộ tai liộu vé mic tiộu thu hang hoa "X" § mot dia
phuong trong 3 nim nhu bang 3.3.2:

Badng 3.3.2: Tinh toan chi sộ thdi vu

Nam (j) Mrc tiéu thu hang hoa "X" _
(y, - triéu déng) Vi Yi 400
Thang (i) 2000 2001 2002 Yo
1 2 3 4 5 6
1 1495 1500 1490 1495 62,9
2 1461 1490 1480 1477 62,2
3 1533 1599 1604 1578 66,4
4 1922 2210 2005 2046 86,1
5 2746 2804 2745 2765 116,4
6 3289 3282 3250 3274 137,8
7 3523 3620 3700 3614 152,1
8 3330 3300 3215 3282 138,2
9 2597 2604 2599 2597 109,3
10 2249 2205 2304 2253 24,8
11 2144 2200 2190 2178 91,7
12 1983 1889 1950 1941 81,7
Téng ca nam 28272 28703 28523 2375

Tu s6 liéu cot 2, 3, 4 bang 3.3.2, ta tinh mic tiéu thu
1495 + 1500 + 1490

hang hoa binh quan thang 1: y, =

triéu dong.
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Bang cach tuong tu ta tinh gia tri trung binh thang
2, 3,...,12 nhu cot 5 cua bang.

Tiép tuc tinh binh quan chung cta tat ca cac mic do la:

3 12 12
¥ i
_— ;; ! _ Ey 28272+ 28703+ 28523

Yo =2375triéu dong

36 36 36

Tiép dén, tinh cac chi s6 thoi vu cho thang 1 theo cong
thic 3.3.12a.

1, = Y1100 = 1499100~ 62,9%
2375

Yo
Bang cach tuong tu ta tinh chi s6 thdi vu cho cac thang
con lai (ti thang 2 dén thang 12) trong ndm va két qua dudgc
hé théng 6 cot 6 bang trén.
* Truong hop bién dong thoi vu cua cac thang tuong tGng
gifia cac nam c6 su ting (hodc giam) rd rét thi chi s6 thoi vu
dugc tinh theo cong thiic sau day:

ZYij 175
.= 100 ; (3.3.12b)

' n
Trong do:
y; - Mtic d6 thuc t€ 6 thoi gian i ciia nam j;
¥ij- Mic do tinh toan (c6 thé 1a s6 trung binh trugt hoic
dua vao phuong trinh to4an hoc 6 thoi gian i cia nam thi j);
n - S6 ndm nghién ciiu.

Hién nay, véi su trg gitp ctia cac phan mém nhu: SPSS,
STATA, Eview, Excel... ching ta dé dang tinh toan cic tham
s trén.
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3.4. PHUONG PHAP PHAN TiCH TUONG QUAN

34.1. Lién hé tuong quan va phuong phap phan
tich tuong quan

Moi lién hé rang budc 1an nhau gifia cac chi tiéu hoic
tiéu thic cua hién tuong (tt day chi dung tu "chi tiéu" dac
trung cho ca hai), trong d6 sy bién dong cia mot chi tiéu nay
(chi tiéu két qua) 1a do tac dong ctia nhiéu chi tiéu khac (cac
chi tiéu nguyén nhéan) goi 1a lién hé tucng quan - mot hinh
thic lién hé khong chat ché.

Vi du: Nang suit lia tang 1én 1a do tac dong ctia nhiéu
nhan t6: Phan bén, giong lia, lam dat, cham bén,... thi lién
hé gitia néng suat lda va cac nhan t6 néu trén la quan hé
tuong quan; trong dé nang suit lda la chi tiéu két qua, con
phan bén, giong lda, chi phi chdm bén, lam dat 1a cac chi tiéu
nguyén nhan.

Chu y rang trong quan hé tuong quan, tac déng cua cac
chi tiéu nguyén nhan d6i véi chi tiéu két qua cé cac miic do
khac nhau: Cé chi tiéu nguyén nhan giy anh hudng nhiéu
(tuong quan manh), c6 chi tiéu nguyén nhan gy anh hudng
khong dang ké (tuong quan yéu). Piéu nay phu thudc vao
tinh chit quan hé cta cac chi tiéu va diéu kién cu thé cta
ting truong hdp.

Muc dich cuéi cung cua phén tich thong ké 1a nghién ciiu
mo1 quan hé gitia cac chi tiéu khac nhau va xac dinh mtc do
anh hudng cua ting chi tiéu cling nhu mtc d6 anh hudng cua
nhiéu chi tiéu nguyén nhan dén chi tiéu két qua cu thé nhu
thé nao?

Mot phuong phap toan hoc ap dung vao viéc phan tich
thong ké nhdm biéu hién va nghién ctiu méi lién hé tuong
quan gitia cac chi tiéu ctia hién tuong kinh t&€ - xa hoi 1a
phuong phap phéan tich tuong quan.
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Khi phan tich tuong quan khong thé xac dinh quan hé va
mic d6 anh hudng 1An nhau cta tat ca cac chi tiéu ctia hién
tugng ma chi thé hién trén hai hay mét s6 chi tiéu nao d6
dugc xem 1a chu yéu (c6 tuong quan manh hon) véi gia thiét
cac chi tiéu khac con lai coi nhu khong thay déi.

Qué trinh phan tich tuong quan gém céc cong viéc cu thé
sau:

- Phan tich dinh tinh vé ban chat ciia moi quan hé, déng
thoi ding phuong phap phan t6 hodc d6 thi dé x4c dinh mic
do thuc t& ciia mdi quan hé tuong quan, tinh chat va xu thé
ctia mdi quan hé do.

- Biéu hién cu thé méi lién hé tuong quan bing mot
phuong trinh héi quy tuyén tinh (dudng thang) hoic phuong
trinh hoéi quy phi tuyén tinh (dudng cong) va tinh cac tham
s clia cac phuong trinh hoi quy néi trén.

- Danh gia mtc d6 chit ché ctia moi lién hé tuong quan
bang cac hé s6 tuong quan hoéc ti sd tuong quan.

Phuong phap tuong quan cho phép danh gid mic dd
quan hé bing s6 liéu cu thé gitia cac chi tiéu cta hién tugng
nghién ctu. Pay 1a vu diém nédi bat cia phuong phap phan
tich tuong quan, nén phuong phap cé thé ap dung rat rong
rai va c6 hiéu qua trong phan tich théng ké kinh té.

3.4.2. Phan tich méi lién hé tuong quan gitta cac
tiéu thiic bién doi theo khéng gian

Lién hé tuong quan gitia cac chi tiéu bién d6i theo khong
gian, nghia 12 mé6i lién hé cua céac chi tiéu dudc nghién ctu
trén géc do cac khong gian khac nhau va duge sip xép theo
mot tht tu nao dé. Vi du, nghién ctu méi lién hé gitia tudi
nghé ctia cong nhan véi ndng suit lao dong cua ho.

Vé6i lién hé tuong quan khong gian, ¢6 3 trucng hgp
nghién ctu: Lién hé tuong quan tuyén tinh gitia hai chi tiéu,
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lién hé tuong quan phi tuyén tinh gitia hai chi tiéu va lién hé
tuong quan tuyén tinh gitia nhiéu chi tiéu.

3.4.2.1. Lién hé tuong quan tuyén tinh giita hai chi tiéu

a. Phuong trinh héi quy tuyén tinh (duong thang)

Néu goi y va x 1a cac tri s6 thuc t€ cia chi tiéu két qua va
nguyén nhan cé thé xay dung dude phuong trinh héi quy
duong thing nhu sau:

¥, =a+bx ; (3.4.1a)

Trong do6: ¥, 1a tri s6 ly thuyét (diéu chinh) cta chi tiéu két
qud; a va b 1a cac hé s6 ctia phuong trinh (trong d6 b > 0 thi
duong thing di 1én, b < 0 thi dudng thing di xuéng va b =0
duong thing song song véi truc hoanh).

C6 thé biéu dién gia tri thuc t& va gia tri Iy thuyét cta
chi tiéu két qua (qua truc tung) trong quan hé véi chi tiéu
nguyén nhan (qua truc hoanh) qua d6 thi 3.4.1:

D6 thj 3.4.1: Pac trung mdi quan hé giira chi tiéu két qua (y)
va chi tiéu nguyén nhan (x)

Dudng ly thuyét

Dudng thuc té€
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Bang phuong phap binh phuong nhé nh4t xay dung dudc
hé phuong trinh chuén tic xac dinh cac hé s6 a va b cta
phuong trinh dudng thing nhu sau:

{na +bIx =2y . (3.4.1b)

arx +bEx? = Ixy

Vi du: C6 s6 liéu vé tudi nghé va nang suit lao déng cua
cac cong nhan nhu cot 1 va 2 bang 3.4.1:

Bdng 3.4.1. Bang tinh toan cac hé sé cuia phuong trinh
dudng thang

STT Tudinghé | Nang suét

cong X lao dong -y Xy x? y?

nhan (Nam) (Triéu doéng)
A 1 2 3=1x2 4=(1)y2 5=(2)2
A 1 3 3 1 9
B 3 12 36 9 144
C 4 9 36 16 81
D 5 16 80 25 256
E 7 12 84 49 144
F 8 21 168 64 441
G 9 21 189 81 441
H 10 24 240 100 576
I 11 19 209 121 361
K 12 27 324 144 729

Téng 70 164 1369 610 3182

T s6 liéu da cho ciia x va y & bang 3.4.1, ta tinh toan céc
dai luong xy, x* va y? nhu cot 3, 4 va 5 cia bang.
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Thay s6 liéu tinh dugc ¢ bang 3.4.1 vao hé phuong trinh
3.4.1b ta c6:

10a + 70b =164
{703 +610b =1369
Giai hé phuong trinh tinh dugce: a = 3,52 va b = 1,84,
Dang cu thé cta phuong trinh dudng thing la:
y, =3,02+1,84x.

b. Hé s6 tuong quan tuyén tinh gita hai chi tiéu (ky hiéu
lar)

Cong thtc tinh hé s6 tuong quan:

o x-%Uy-3) . (3.4.2)
VE(x-xP.E(y -y
Trong do: x==% va y= g
n n

Béng cach bién ddi ta c6 hé sé tuong quan nhu sau:
)
r= xy x y hodc r=b.—=* ; (3.4.2b)
5.0, 5,

F —(%XJ

Hé s6 tuong quan cé gia tri trong khoang tu -1 dén 1
(-1<r<1):

Trong do:
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- Khi r mang dau duong, gitia x va y c¢6 tuong quan
thuan, khi r mang dau 4m 14 ¢6 tuong quan nghich;

- Khi r cang gan 0 thi quan hé cang 16ng 1éo, ngugc lai
khi r cang gan 1 hodc —1 thi quan hé cang chit ché. Trudng
hdp r = 0 thi gitia x va y khong c6 quan hé.

Tré lai vi du bang 3.4.1, ta tinh dudc:

70 164 — 1369

=7 §=22_164; xy=-22-1369;
10 T TS

9 2
5. = @_(Ej 3,464 va 5, = w—(@j =17017
10 (10 "V 10 10

Tu s6 liéu tinh toan tiép tuc tinh hé s6 tuong quan (theo
cong thic 3.4.2b):
. _1369-(7x164)
3,464 x 7,017
Theo két qua tinh toan c6 r = 0,909, chiing to gitia tudi
nghé va ning suit lao dong ctia cong nhan c6 moéi lién hé
thuéan kha chét ché.

=0,909

3.4.2.2. Lién hé tuong quan phi tuyén tinh gita hai
chi tiéu

MG61 lién hé tuong quan phi tuyén tinh, ttc 1a c6 phuong
trinh hoi quy 1a dudng cong, vi du nhu méi lién hé gia thanh
don vi san pham va khéi lugng san phadm: Su ting lén caa
khéi lugng san phadm c6 thé din dén viée gidm gia thanh don
vi sdn phim, nhung viéc giam nay khéng theo mét ty 1é
tuong Gng véi su tang 1én cua khéi lugng san phdm, ma giam
theo ty 16 nhé dan. Néu biéu dién quan hé giita 2 chi tiéu nay
1én do thi sé c6 dang hypecbol.

a. Mot sé phuong trinh héi quy phi tuyén

Trong thuc t€ tuy theo dic diém va tinh chit cia médi
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quan hé ta lua chon phuong trinh héi quy phi tuyén tinh phu
hop. Sau day 14 mot s6 phuong trinh héi quy phi tuyén tinh
thuong dugc st dung:

* Phuong trinh parabol bdc 2:

¥, =a+bx+cx? ; (3.4.3a)

Phuong trinh parabol bac 2 thuong duge st dung khi cac
tri s6 cia chi tiéu nguyén nhan ting 1én thi tri s6 ctia chi tiéu
két qua tang (hodc gidm), viéc tang (hoic giam) dat dén tri s6
cuc dai (hodc cuc tiéu) rdi sau d6 lai giam (hodc tang). Vi du,
nghién cttu moi lién hé gitia lugng tiéu hao than va chat
lugng gach may. Khi lugng tiéu hao than cho 1000 vién gach
con thap thi néu ting lugng tiéu hao than sé lam cho gach
nung ra gia hon, chat lugng cao hon. Nhung tiang lugng tiéu
hao than dat dén mot mtc nao d6 (viia du), néu tiép tuc ting
niia thi sé lam cho gach nung ra bi khé phoéng ttc 1a 1am cho
chat lugng gach lai gidm di. Khi lugng tiéu hao than dat dén
miic viia du thi gach may sé dat chat lugng cao nhat (dat gia
tri cuc dai).

Bang phuong phap binh phuong nhé nhit ta xdy dung
duoc hé phuong trinh chuén tic dé xac dinh cac hé s6 a, b va
c cua phuong trinh héi quy 3.4.3a nhu sau:

na + brx + czx> =2y
arx +brx? +cxx® =3Ixy ; (3.4.3b)
arx? +brx® +czx? =3x?y
* Phuong trinh hypecbol:
Yy =a+E ; (3.4.4a)
X

Phuong trinh hypecbol duge ap dung trong trucng hgp
khi cac tri s6 ctia chi tiéu nguyén nhan tang 1én thi tri s6 ctua
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chi tiéu két qua gidm nhung mic do giam nhd dan va dén
mot gi6i han nao d6 (¥, =a) thi hdu nhu khong giam. Vi du,
quan hé gitia gia thanh don vi san phadm va khéi lugng san
phdm san xuét 14 quan hé theo phuong trinh hybecbol nhu
da néi 6 trén.

Bang phuong phap binh phuong nhé nhit ta xiy dung
duge hé phucng trinh chuan tic xac dinh hé s6 a va b cta
phuong trinh (3.4.4a) nhu sau:

na erZl =2y

. X1 : (3.4.4b)
ax— +bT -y

X X X

* Phuong trinh ham sé mii:
vy, =ab* ; (3.4.5a)

Phuong trinh ham s6 mii dude 4p dung trong truong hop
cung véi su ting 1én cta chi tiéu nguyén nhan thi tri s6 cua
cac chi tiéu két qua thay ddi theo c4p s6 nhan, nghia 1a c6 toc
d6 tang xap xi nhau.

Bang phuong phap binh phuong nhé nh4t xay dung dudc
hé phuong trinh chuén tic dé xac dinh cac hé s6 cia phuong
trinh héi quy nhu sau:

{nlna+1nb2x =XIny

Ina¥x +InbXx? =Zx.lny 5 (3.4.5b)

b. Ti sé6' tuong quan

Dé1 véi lien hé tuong quan phi tuyén tinh gitia 2 chi tiéu sé
dung ti s6 tuong quan (ky hiéu n=eta) dé danh gia trinh d¢ chit
ché ctia moi lién hé. Cong thtc tinh ti s6 tuong quan nhu sau:

52 5.
0= /8_ - . (346)
y y
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Trong do:

~ )2

sz _(.-79)
Yx n

tiéu y do anh hudng riéng cua chi tiéu x; v6i y, la gia tri ly

: Phuong sai do d bién thién cua chi

thuyét ctia duong hoi quy phi tuyén tinh gitia y va x dude xac

dinh;
v -5f

n
y do anh hudng cua tat ca cic chi tiéu nguyén nhan.

- 6?, = : Phuong sai do d6 bién thién cta chi tiéu

Ti s6 tuong quan c6 mot s6 tinh chat sau:

+ Ti s6 tuong quan 13y gia tri trong khoang [0;1], tic 1a
0<n<l1.

- Néu n =0 thi gitia x va y khong c6 lién hé tuong quan;

- Néu n =1 thi gifia x va y c6 lién hé ham s6;

- Né&u n cang gin 1 thi gitta x va y c6 lién hé tuong quan
cang chat ché va cang gan 0 thi lién hé tuong quan cang 1éng
léo.

+ Ti s6 tuong quan 1én hon hoidc bang gia tri tuyét dsi
ctia hé s6 tuong quan, ttcla n > | r| .Néu n= | r| thi gitia x va

y ¢6 mdi lién hé tuong quan tuyén tinh.

3.4.2.3. Lién hé twong quan tuyén tinh giita nhiéu
chi tiéu

Trong thuc té€ cic hién tugng kinh t&€ - xa hoi, mot chi
tiéu két qua thuong do tac dong ctia nhiéu chi tiéu nguyén
nhan. Vi du, ning suit lao dong ctia cong nhan ting lén do
anh hudng cta cac yéu t6 nguyén nhan: Tudi nghé, trinh do
trang bi ky thuat, trinh d6 quan 1y, v.v... Do d6 van dé dit ra
14 cAn phai nghién cttu méi lién hé gitia mot chi tiéu két qua
v6i mot s6 chi tiéu nguyén nhan.
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Dé dé theo ddi, duéi day chi trinh bay noi dung va phuong
phap phan tich méi lién hé tuong quan gitia ba chi tiéu.

a. Phuong trinh hoi quy tuyén tinh giita ba chi tiéu

Néu goi y la chi tiéu két qua va x;, x, l1a cac chi tiéu
nguyén nhan, ta c6 phuong trinh héi quy tuyén tinh giiia

3 chi tiéu nhu sau:

§X15X2 = ao + al.Xl + a2.X2 ; (3.4.7&)

Bang phuong phap binh phuong nhé nhat, xay dung dude
hé phuong trinh chuén tic dé tinh cac tham sé ctua phuong
trinh hdi quy 3.4.7a nhu sau:

agZX, +2,5X) +2,3X,Xy = IX,Y (3.4.7p)

2

b. Hé s6 tuong quan

Dé danh gia trinh do chit ché cia méi lién hé tuong
quan tuyén tinh nhiéu chi tiéu, nguoi ta thuong tinh toan
cac hé s6 tuong quan gom: Hé s6 tuong quan boi va hé so
tuong quan riéng.

* He s6 twong quan béi (Ky hiéu 1a R) duge dung dé danh
gia trinh d6 chit ché gitia chi tiéu két qua véi tat ca cac chi
tiéu nguyén nhan duge nghién ctu. Cong thiic tinh nhu sau:

2 2

Yoo +To —2r T T
yx1 yX2 X X9 X1X
R= T ; (3.4.8)
1-1ex,
Trong do: vy , Ty, va ry, la cac hé sb tuong quan tuyén
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tinh gitia cac cap tiéu thtc y v6i x;, y v61 X, va x; Vol X, (tinh
nhu cac cong thic 3.4.2a, 3.4.2b hodc 3.4.2c).

Hé s6 tuong quan bdi nhan gia tri trong khoang [0;1], ttc
lao<R<1.

Nhu vay, R cang gan 0 thi quan hé tuong quan cang 1ong
1éo va R cang gan 1 thi quan hé cang chét ché.

Né&u R=0 thi khong c6 quan hé tuong quan va néu R=1
thi quan hé tuong quan tré thanh quan hé ham sé.

* Hé s6 twong quan riéng dude dung dé danh gia trinh d6
chit ché cia moéi lién hé gifia tiéu thiic két qua véi ting tiéu
thiic nguyén nhan trong diéu kién da loai trit anh hudng cta
cac tiéu thtc nguyén nhan khéc. Trong truong hop moi lién
hé gitia y véi x, va x, 6 trén c6 thé tinh:

- Hé s6 tuong quan riéng gitia y va x; (loai trit anh hudng
cla x,):

ryxl _ryXZ x rX1X2 . (3 4 9a)

Pl = \/(1 — I'sxz ) (1 N I‘flx2 ) |

- Hé s6 tuong quan riéng gitia y va x, (loai trit anh hudng

cua x,):

ryxz B I‘yxl x I‘XlXQ . (3 4 9b)

Tyxo(x1) = \/(1 B T3x1 ) (1 — rflx2 )

Vi du: Cé tai liéu vé nang suat lao dong, phan tram chi

phi nguyén vat liéu nhap ngoai trong gia thanh san pham va
gia thanh don vi san phdm cta 5 doanh nghiép ciing san
xuét ra 1 loai san phdm nhu bang 3.4.2:
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Bédng 3.4.2: Mot s chi tiéu cia 5 doanh nghiép

Thir ty Nang suét lao dong | % nguyén vat liéu | Gia thanh don vi
Doanh nghiép | (x,- Triéu dong) |nhap ngoai-x, (%)| (y - Nghin dong)
1 20 52 44
2 21 51 43
3 23 51 42
4 25 50 40
5 26 51 41

Téng s6 115 255 210
S6 binh quan 23 51 42
Do léch chuan 2,28 0,63 1,41

T s6 liéu da cho 6 bang 3.4.2 ta lap bang tinh toan 3.4.3:

Bang 3.4.3: Bang tinh cac dai lugng cho hé phuong trinh

TT A X1y X2y X;Xp x2 x3 y?
Doanh nghiép

1 880 2288 1040 400 2704 1936

2 903 2193 1071 441 2601 1849

3 966 2142 1173 529 2601 1764

4 1000 2000 1250 625 2500 1600

5 1066 2091 1326 676 2601 1681

Téng s6 4815 10714 5860 2671 13007 8830
S6 BQ 963 | 2142,8 1172 534,2 | 2691,4 1766

Thay s6 liéu vao hé phuong trinh chuén tic 3.4.7b ta c6:

5a,

115a, +2671a, +5860a,
255a, +5860a; +13007a,

+115a,

+ 255a,

=210
=4815
=10714
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Giai hé phuong trinh ta dudgc: a, = - 4,26; a, = - 0,37;
a,= 1,07.

Do dé:
Phuong trinh héi quy:

~

Ve, =—426-0,37x, +1,07x,

Cdc hé sé tuong quan:
- Cac hé s6 tuong quan tuyén tinh gitia hai tiéu thic:
X y-X,.y  963-23x42

- -0,94
Gy, Oy 2,28x1,41
_ Xpy-Xpy _ 21428-51x42 089
Y¥2 Oy, Oy 0,63x1,41 ’
X,Xy —X;.Xy 1172-23x51
r, . = = = -0,69
*1x2 Gy, Oy, 2,28 x 0,63

- Hé s6 tuong quan bdi:

R, - \/(—0,94)2+(0,89)2—2><(—0,94) <089x(-069) _ o0

1-(-0,69)
- Cac heé s6 tuong quan riéng:

. _ -0,94-089x(-0,69)
P - 089%) (- 0,69%)

_ 0,89-(-0,94)x(-0,69)
P 1-0042)(1-0,69°)

Cac két qua tinh toan & trén cho thidy méi lién hé gitia
gia thanh don vi san phdm véi ning suét lao dong va ty 1é

=-0,987

r

=0,88
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phan tram nguyén, vat liéu nhap ngoai trong gia thanh rat
chit ché (Ry,,, =0,985). Trong moi lién hé nay thi nang
sudt lao dong ty 1é nghich véi gia thanh don vi sdn phadm, con
ty 1& gia tri nguyén, vat liéu nhap ngoai ty 1& thuan véi gia
thanh don vi san pham.

3.4.3. Phan tich méi lién hé tuong quan giita hai
chi tiéu bién dong theo thai gian

Moéi lién hé tuong quan theo thoi gian la méi lién hé
khong chat ché gitia cac diay s6 bién dong theo thoi gian;
trong d6 c6 mot s6 day s6 biu hién bién dong cua cac chi tiéu
nguyén nhan (su bién doéng ctia né sé anh hudéng dén bién
dong caa chi tiéu két qua) va mot day s6 biéu hién bién dong
cta chi tiéu két qua (su bién dong ctia né phu thudc vao bién
doéng cua cac chi tiéu nguyén nhan).

Phan tich méi lién hé tuong quan gitia cac day s6 theo
thoi gian chinh 1a xac dinh mtc do chit ché ctia méi lién hé
gitia cac day s0. Do dic diém nghién ctiu tuong quan theo day
s6 thoi gian 1a rat phiic tap nén 6 day chi trinh bay tuong
quan tuyén tinh gitia hai day sé.

Dic diém ctia day s6 bién dong theo thoi gian 1a ton tai
hién tugng tu tuong quan gifia cac mtc do cua day sb. Dé
kiém tra hién tugng nay ta tién hanh tinh hé s6 tuong quan
tuyén tinh gitia cic miic do ciia day s6 da cho (x, hodc y,) véi
mitic do cua day s6 d6 nhung léch di thoi gian 1 ndm (t = 1).
Khi nghién ctiu riéng cho tiing day (dai lugng x hay y) vé ban
chat déu c6 cong thtc tinh giong nhau, chi khac nhau 1a theo
x hodc theo y. T day cac truong hop nghién ctiu riéng cua
tting day thong nhat chi ky hiéu chung 1a x.

Cong thtc tinh hé s6 tu tuong quan riéng cho ting day s6
chéng han x nhu sau:
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XX T XX

r — .
Xt,Xt41 ’

GOy

(3.4.10)

Trong do:
t - Chi thi tu thoi gian theo tiing nim;

X,, Xi4; - Mtic do thuc t€ cia day thudc nidm t va cia ndm
sau nam t (t+1);

6, V& G, - Céac d0 1éch chuén tuong Gng;

- Hé s6 phan anh miic d6 tu tuong quan.

rX:’Xt+1

Tri s6 cta hé s6 nay cang gin 1 thi dic diém tu tucng
quan cang manh va ngude lai cang gin 0 thi dic diém tu
tuong quan cang yéu.

Khi kiém tra dic diém tu tuong quan cua diy s6 ta xét
hai kha nang:

* Néu thdy dic diém nay yéu (Ty, x,,, gan 0) thi hé s6
tuong quan tuyén tinh gitia hai day x, va y, (r,,) van tinh
truc tiép theo cac miic do thuc t& (x, va y,) nhu tuong quan
tuyén tinh gitia hai chi tiéu bién doéng theo khong gian da
trinh bay & trén.

er :w ; (3.4.11)
OOy

Trong d6 cac dai lugng dude tinh nhu sau:

- N ) , N - z .
x.y - Trung binh cua tich x va y; x.y = Xy

X - Trung binh cia x ; X _x
n
=Y

5 _ Z
y - Trung binh cuay; y =
n
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A A A{’ z e A ‘A A o d A
o, - Do léch chuan cua cac miic d riéng biét v6i miic do
binh quan chung cua x.

A A A{’ z e A ‘A A o d A
o, - Do léch chuan cta cac mic do riéng biét véi mic do
binh quan chung cuay.

* Néu thdy dic diém tu tuong quan cua hai day s6 manh
(T, %, gan 1 hodc -1) thi hé s6 tuong quan gifia hai day x, va
y, khong thé tinh truc tiép theo cac miic do thuc t& (x, va y,)
ma theo cic do léch gitia mic do thuc t€ (x,, y,) va mic do ly
thuyét tuong ting (X, ¥,). Cong thic tinh nhu sau:

d, d,
MY ; (3.4.12)

2 2
(2dy, Zdy,
Trong do: d,, ,d, 1a cac do léch gitta muc do thuc té (%, y,) va
cac mitc d9 Iy thuyét tuong Gng (%, , ¥), ticla d, =x.-%, va
dyt = Yt - g’t .

Cac mitc d6 1y thuyét %, va §, c6 thé xac dinh dugc bing
nhiéu phuong phap, nhung phd bién va c6é § nghia nhat 1a
bang phucng phap diéu chinh day s theo phuong trinh toan
hoc (phuong trinh héi quy).

Trong kinh t& thudng diung mot s6 dang, phuong trinh
toan hoc cht yéu sau diy dé diéu chinh cac day s6:
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- Phuong trinh tuyén tinh: y =a, +a,t : (3.4.13a)
- Phuong trinh parabol bac hai:
y=a,+at+a,t? ; (3.4.13b)

- Phuong trinh parabol bac ba:

57 =a, +a1t+a2t2 +a3t3 . (34130)
- Phuong trinh hypecbol: y = a, +% ; (3.4.13d)
- Phuong trinh ham s6 mii: y = a,.at ; (3.4.13e)

Phuong phap tinh cic hé s6 theo tiing dang phuong trinh
trén da dugdc trinh bay ¢ diém 3.3.3 muc 3.3 ctia phan nay.

Dé xac dinh quy luat phat trién cta ting day s6 theo loai
phuong trinh nay, trudc tién phai dua so liéu lén d6 thi. Néu
quan sat trén day s6 phat trién rd nét theo mot loai phuong
trinh nao d6 thi c6 thé diéu chinh day s6 mot 1an. Trudng hop
khé x4c dinh mot cach cu thé theo mot loai phuong trinh nao
dé6 thi phai tién hanh diéu chinh day s6 theo mot s6 phuong
trinh. Sau d6 ting v6i mdi phuong trinh da dugc diéu chinh
ching ta tinh toan cac sai s6 mo ta:

G N N ~ 7 A e
V, == va V, =—r6i chon phuong trinh nao c6 hé s6

X —

X y
mo ta nhd nhat.

Duéi day 1a vi du tinh toan hé sé tuong quan tuyén tinh
phan 4nh moéi lién hé gitia hai day s6 bién dong theo thdi
gian: miic trang bi vén cho ngudi lao dong va nang suat lao
dong cua cong nghiép Viét Nam tit 1990 dén 2003.
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Badng 3.4.4: MU trang bi von va nang suat lao déng
cuia cong nghiép VN

Pon vi: Triéu déng

Thirty | Muc trang | Nang suét Thirty | Mdc trang | Nang suét
Nam | nam bi vén lao dong [ Nam | nam bi vn lao dong
t X; Yi t X; Yi
A B 1 2 A B 1 2
1990 1 2518 12,97 1997 8 58,97 28,65
1991 2 30,96 15,61 1998 9 64,30 29,96
1992 3 35,44 18,71 1999 10 69,72 30,40
1993 4 41,33 21,69 2000 1 75,30 32,60
1994 5 46,37 24,50 2001 12 83,35 35,21
1995 6 50,45 25,78 2002 13 85,14 35,58
1996 7 53,75 26,84 2003 14 87,28 36,45

Tu s6 liéu bang 3.4.4 ta 1an lugt tinh theo cac buéc sau:
Bude 1. Kiém tra tinh chat tu tuong quan ctia 2 diy s6 trén.

Ap dung cong thtc 3.4.10 ta tinh duge cac hé s§ tu tuong
quan:

Day x;: R ; 1 = 0,9965 va day y: Ry, ;1. = 0,9942

Két qua tinh toan trén chting té ca 2 day s6 déu cé tinh
chat tu tuong quan rat manh.

Budc 2. Tién hanh héi quy hai day s6 vé miic ning suit
lao dong va mtic trang bi von cho lao dong theo cac dang
ham: Tuyén tinh, ham bac hai va ham s6 mii. Két qua tinh
toan cho thay ca hai diy s6 nang suit lao dong va mdc trang
bi von cua lao déng hoéi quy theo ham parabol bac hai c6 hé
s6 mo ta nho nhat, tic 12 c6 hé s6 xac dinh 16n nhat.

Vay ham s§ dudc lua chon dé diéu chinh bién déng cta
hai day s6 nhu sau:

127

- D61 véi day so x,:

x, = 20,6536 + 4,9791 t + 0,0044 t* ; (3.4.14a)
- D61 véi day vy,

§,=10,71973 + 2,86166 t — 0,0745 t> ;  (3.4.14b)

Bude 3. Tu cac dang ham ly thuyét 3.4.14a va 3.4.14b,
1an lugt thay gia trit tit 1 dén 13 vao tinh duge cac gia tri ly
thuyét vé mtc trang bi von (X,) va ning suat lao dong (y,)
nhu s6 liéu cot 3 va 4 bang 3.4.5.

Bang 3.4.5: Do léch giira gia tri thuc té va ly thuyét
cua mifc trang bi von va ning suat lao dong

Don vij tinh: Triéu déng

Gia tri thuc t& Giatrily thuyét | Do lech gitra thuc t€ va ly thuyét
Nim |Mc trangNang suét|Muc trang| Nang suét| M trang Nang suét
bivén | laodéng | bivon | lao dong bi vn lao dong
X Y Xi Vi dy dyi
A 1 2 3 4 5 6
1990 2518 12,97 | 25,6284 | 13,5069 -0,4460 -0,5391
1991 30,96 15,61 | 30,5944 | 16,1450 0,3668 -0,5318
1992 35,44 18,71 35,5517 | 18,6342 -0,1164 0,0718
1993 41,33 21,69 | 40,5003 | 20,9744 0,8344 0,7203
1994 46,37 2450 | 45,4402 | 23,1655 0,9268 1,3301
1995 50,45 25,78 | 50,3714 | 25,2077 0,0802 0,5701
1996 53,75 26,84 | 55,2938 | 27,1009 -1,5480 -0,2574
1997 58,97 28,65 | 60,2076 | 28,8450 -1,2368 -0,1996
1998 64,30 29,96 | 65,1126 | 30,4402 -0,8163 -0,4850
1999 69,72 30,40 | 70,0089 | 31,8864 -0,2882 -1,4899
2000 75,30 32,60 | 74,8965 | 33,1835 0,4010 -0,5811
2001 83,35 35,21 | 79,7754 | 34,3317 3,5736 0,8736
2002 85,14 3558 | 84,6456 | 35,3309 0,4912 0,2454
2003 87,28 36,45 | 89,5071 | 36,1810 -2,2223 0,2725
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Tu s6 liéu theo gia tri thuc té& va gia tri 1y thuyét cia miic
trang bi von va ning suit lao dong ta tinh dugc cac do léch
tuong ting & cot 5 va 6 bang 3.4.5.

Buée 4. Tinh hé s6 tuong quan gitia ning suit lao dong
va miic trang bi von.

Tu s6 liéu bang 3.4.5 vé cac gia tri dy va d; ta tiép tuc
lap bang xac dinh cac dai lugng dé tinh hé s6 tuong quan.

Bang 3.4.6: Xac dinh cac dai lugng dé tinh hé sé tuong quan

STT dyi dyi d% d5 dyi-dyi
1 -0,4460 -0,5391 0,1989 0,2907 0,2405
2 0,3668 -0,5318 0,1345 0,2828 -0,1950
3 -0,1164 0,0718 0,0135 0,0051 -0,0083
4 0,8344 0,7203 0,6962 0,5189 0,6010
5 0,9268 1,3301 0,8590 1,7692 1,2328
6 0,0802 0,5701 0,0064 0,3250 0,0457
7 -1,5480 -0,2574 2,3965 0,0662 0,3984
8 -1,2368 -0,1996 1,5297 0,0398 0,2468
9 -0,8163 -0,4850 0,6663 0,2352 0,3959
10 -0,2882 -1,4899 0,0831 2,2197 0,4294
11 0,4010 -0,5811 0,1608 0,3377 -0,2330
12 3,5736 0,8736 12,7707 0,7632 3,1219
13 0,4912 0,2454 0,2412 0,0602 0,1205
14 -2,2223 0,2725 4,9384 0,0743 -0,6057

T67ng cong X X 24,6953 6,9879 5,7909
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Theo s6 liéu bang 3.4.6, ap dung cong thiic 3.4.12 ta tinh
dudgc hé s6 tuong quan:
_ 57909
\/24,6953.6,9879

=0,4408

Xy

Hé s6 tuong quan bing 0,4408 ching t0 mdi quan hé
gifia ning suat lao dong va mtic trang bi von ¢ dinh cho lao
dong ctia nganh céng nghiép tuong doi chat ché.

3.5. PHUGNG PHAP CHI SO

3.5.1. Mot s6 van dé chung vé phuong phap chi s6

Chi sé trong théong ké la chi tiéu tuong d6i biu hién
quan hé so sanh gitia cac miic d6 cia mot hién tugng kinh té -
x& hoi. Chi s6 tinh dudc bing cach so sanh hai mic d6 caa
hién tugng & hai thdi gian hoac khéng gian khac nhau, nham
néu lén su bién dong cua hién tugng qua thoi gian hoic
khong gian.

* Y nghia ctia chi s6 trong théng ké

- Nghién ciiu sy bién dong vé miic do cua hién tugng qua
thoi gian (bién dong cua gia ca, gia thanh, nang suit lao
dong, khoi lugng san phém, dién tich gieo trong,...). Cac chi
s6 tinh theo muc dich nay thudng goi 1a chi s6 phét trién.

- So sanh chénh léch vé mtc dd cua hién tuong qua
khong gian (chénh léch gia ca, lugng hang hoa tiéu thu gitia
hai thi truong, gitia hai dia phuong, hai khu vuc,...). Cac chi
s6 tinh theo muc dich nay thuong goi la chi s6 khéng gian.

- Xac dinh nhiém vu k& hoach hoidc danh gia két qua
thuc hién ké& hoach vé cac chi tiéu kinh té - xa hoi. Cac chi s6
nay thuong goi 1a chi s6 ké hoach.

- Phan tich miic d6 anh hudng va xac dinh vai tro déng
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g6ép cua cac nhan t6 khac nhau d61 véi su bién dong chung
ctia hién tugng phitc tap (vi du: Xac dinh xem su bién dong
ctia cac nhan t6 ning suit lao dong va s6 lugng cong nhan da
anh hudng dén miic d6 nao d6i véi sy ting giam cua két qua
san xuat do cong nhan tao ra). Thuc chit diy cling 12 phan
tich méi lién hé ctia cic yéu td nguyén nhan véi nhau ciling
nhu tinh toan anh hudng cia mdi yéu t& nguyén nhan dén
chi tiéu két qua.
* M6t s6 hinh thitc phan loai chi yéu vé chi sé

- Can ct theo pham vi tinh toan ctia chi s6: Chia thanh
chi s6 ca thé va chi s6 téng hop (xem chi s6 ca thé va chi s6
téng hop).

- Cén cd tinh chat ctia chi tiéu cdu thanh téng thé: Chia
thanh chi s6 chi tiéu chat lugng va chi so chi tiéu khéi lugng
(viộc phan thanh chi tiộu chat lugng va khội lugng chi cÂ6 ¥
nghia tuong d61).

- Can cd hinh thtc biéu hién, chia thanh chi s6 & dang co
ban va chi s§ ¢ dang bién d6i (xem chi sé téng hgp va chi sé
binh quéan).

- Can ci thoi ky gbc so sanh, chia thanh chi s6 lién hoan
va chi s6 dinh gbc (xem chi s6 lién hoan va chi sé dinh goc).

- Cén ct s6 lugng nhan t6 lugng bién ctia hién tugng, chia
thanh chi s6 chung va chi s6 nhan t6 (xem hé thong céc chi sb).

* Ddc diém cua phuong phdp chi s6 12 biéu hién vé
lugng cta cac phan ti trong hién tugng phiic tap duge chuyén
vé dang chung c6 thé truc tiép cong duge véi nhau, dua trén
c6 sd mdl quan hé gitia nhan t6 nghién ctiu v6i cac nhan to
khac. Vi du: Khéi lugng san phdm céc loai, von khong thé
truc ti€p cong dude véi nhau, khi duge chuyén sang dang gia
tri, bing cdch nhan véi yéu t6 gia ca dé co thé truc tiép cong
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v6i nhau. Mit khac, khi nghién ctiu bién dong cia mot nhan
t6, bang cach gia dinh cac nhan t6 khac cia hién tugng phic
tap khong thay ddi, nhd d6 phuong phap chi s6 cho phép loai
trit anh hudng bién dong cta cic nhan t6 nay dé khao sat su
bién dong riéng biét ctia cac nhan t6 cAn nghién ctu.

* Trong céng thitc chi s6 tong hop, nhan t6 biéu hién
su bién dong vé mic d6 ctia hién tugng nghién ctu goi la
lugng bién cua chi s6. Vi du: Trong chi s6 gia ca, luong bién
cta chi s6 1a gia ca cac loai hang, trong chi s6 khéi lugng san
pham, lugng bién cta chi sé 14 khéi luong san pham méi loai.

* Trong céng thitc chi sé téng hop, nhén t6 quan hé
truc tiép véi luong bién cua chi s6, dugc c6 dinh ¢ mot
thoi ky ndo d6 6 ca ti s6 va mau s6 cua chi s6 goi 1a quyén so.
Vi du: Trong chi s6 gia ca, quyén so6 la khoéi lugng hang hoa
tiéu thu ky bao cao; trong chi s6 khoi lugng san phdm, quyén
s6 1a gia ca ky goc.

Trong mot chi s6, quyén sé c6 thé 12 mot nhan t8 (vi du,
trong chi s6 tong hop vé gia ca (xem chi s6 téng hgp), quyén
s6 12 lugng hang hoa tiéu thu hodc trong chi s6 téng hop vé
luong hang hoa tiéu thu, quyén sé 1a gia ca (xem chi s6 téng
hop)); nhung ciing c6 thé 1a tich cta nhiéu nhéan t6 khéc
nhau, (vi du, trong chi s6 binh quan diéu hoa gia quyén vé
gid ca, chi sĐ binh quin s6 hoc vé khội luong san phộm,
quyén sd déu la tich cua gia cd va lugng hang hoa tiéu thu
(p.q) (xem cac chi s6 binh quan)).

/\\ A A ’ A‘) . . A2 . o A
Quyén s6 cuia chi s6 c6 thé gidi quyét hai nhiém vu:

- Chuyén cac phan ti von khéng truc tiép cong dude véi
nhau thanh dang chung dé c6 thé céng dude véi nhau;

- Néi 1én tAm quan trong ctia mdi phan ti trong toan bd
tong thé.
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3.5.2. Chi s6 ca thé va chi s6 tong hop

3.5.2.1. Chi s6 cd thé

Chi s6 ca thé 1a chi tiéu tuong déi biéu hién su bién dong
cla ting phin td, ting don vi cA biét trong mét tong thé
phic tap.

Vidu:

A. Chi s6 gia ban cua tiung loai méat hang:

i, =L : (3.5.1)
Po

Trong dé: p,, p, - Gia ban ky bio cao va ky goc.

B. Chi s6 khéi lugng hang hoa tiéu thu cta ting mat
hang:

i, =L ; (3.5.2)
do

Trong do: q,, q, - Lugng hang hoa tiéu thu ky bao cao va ky

goc.

Chi s6 c4 thé ciing dude nghién ctu theo thoi gian, khong
gian va theo ké& hoach.

Thuc chét cta chi s6 c4 thé 1a cac s6 tuong doi dong thai
(nghién ctiu bién dong theo thoi gian), s6 tuong d61 khong
gian (nghién ctiu bién dong theo khong gian) va sé tuong do6i
ké& hoach (nghién ctiu bién dong cta thuc té€ so véi ké hoach).
Do vay tinh toan rat don gian va ap dung thuén tién.

Han ché& caa chi s6 ca thé 1a chi nghién ctiu bién dong
riéng cta tiing phén ti, ting don vi ca biét trong téng thé,
khoéng cho phép ta nghién ctu bién dong chung ctia nhiéu
phan ti, hodc nhiéu don vi trong mot tong thé gdm cac phan
tt, hodc cac don vi khong thé truc tiép cong duge véi nhau dé
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so sanh. Vi du, mot ctia hang tiéu thu 3 loai mit hang: Vai
(tinh bang mét); dau goi dau (tinh bang lo) va xa phong (tinh
bing kg). Chi s6 c4 thé chi cho phép tinh toan téc d6 phat
trién riéng cta ting mat hang dé, chi khéng cho phép cong
truc ti€p 3 méat hang d6 lai véi nhau dé so sanh nhdm xac
dinh t6c do phat trién chung cta ca 3 loai mat hang nay vi
ching c¢6 gia tri st dung cting nhu ¢6 don vi tinh khac nhau.

3.5.2.2. Chi s6'téng hop

Chi s6 tong hop 1a chi tiéu tuong d6i phan anh sy bién
dong mot nhan t6 (nhu 6 trén da néi 1a lugng bién) ctia hién
tugng kinh té& - xa hoi phtic tap. Cac nhan t6 khac con lai
dudc c6 dinh 6 mot thoi ky nao dé goi 1a quyén sé.

Quyộn s6 ¢6 thé duge chon 6 cac ky khac nhau (ky gộc, ky
bao céo, ky ké& hoach hodc mot ky nao dé thich hop) tuy theo
muc dich nghién ctu. Thoi ky cia quyén s6 c6 anh hudng
nhat dinh dén tri s6 va kha niang tinh toan ctua chi s6. Do d6
viéc chon thoi ky ctia quyén s6 tuy thudc vao yéu cau nghién
ctiu va diéu kién vé s6 liéu cu thé.

Duéi day sé trinh bay cic cong thic tinh chi s6 tdng hop
theo cac hinh thiic Iua chon thoi ky quyén s6 khac nhau dugc
bat dau tit mot vi du nghién ctu hién tuong c6 2 yéu to: Gia
ca va lugng hang hoa tiéu thu (trong quan hé nay gia la chi tiéu
chat lugng, con lugng hang hoa tiéu thu 1a chi tiéu s6 lugng).

a. Chi s6’téng hop vé gid cd
* Chi s6'tong hop vé gid cd theo thoi gian
- Néu chon quyén s6 1a lugng hang hoa tiéu thu 6 ky goc,

chi s6 téng hop vé gia ca theo Laspeyres c6 dang sau:

I - 2p;q

- : (3.5.3)
P Zpea
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- Néu chon quyén sé 1a lugng hang hoa tiéu thu ky bao
c40, chi s6 téng hop vé gia ca theo Paashe c¢6 dang sau:

[ I
2pod;

p

>

(3.5.4)

Vi du c6 s6 lidu vé hai loai hang hoa tiéu thu trén thi
truong nhu sau:

Badng 3.5.1: Gia va lugng hang tiéu thu tuong (ing clia hang hoa

Loai | Gié(Nghinddng) | Lugnghang tiéuthu (Kg) | ChisGgia | Chisd lugng
hang | Kygdc |Kynictu| Kygdc Ky nlcttu don i, hang i,

A 1 2 3 4 5=1:2 6=4:3

X 20 30 10 12 1,5 1,20

Y 4 8 30 20 2,0 0,67

T s6 liéu bang 3.5.1
- Ap dung cong thiic 3.5.3 cé:

- 30x10+8x30
P 90x10+4x30

= 1,688 hodc 168,8%

- Ap dung cong thtc 3.5.4 c6:

~30x12+8x20
P 90x12+4x%x20

= 1,625 hoéc 162,5%

Cac chi s6 theo Laspeyres va Paashe c6 logic tu duy khac
nhau, dong thoi két qua tinh ciing c6 khac nhau. Thuc ra
khong thé nội tinh theo cong thic nao c6 ¥ nghia hon cong
thiic nao. Chi c6 diộu quyộn sộ cua chi sộ theo Laspayres 1a
s6 liộu ky goc nén thuong thu thap thuan tiộn hon va sộ dam
bao két qua tinh toan kip thoi hon. Mat khac vé truc quan
nguoi ta dé nhan biét ¥ nghia cta chi s& nay hon, con theo
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Paashe c6 uu diém 1a dam bao cd c&u theo ky bao cio nén sat
v6i thuc té hon.

- Né&u chon quyén s6 két hop ca hai thoi ky bao cao va ky
gdc, ta c6 chi s6 téng hop vé gia ca theo Fisher:

(3.5.5)

I =\/£D1Qo xleql )
P 2ppdy 2ZPod;

Chi s6 téng hgp vé gia ca theo Fisher 1a trung binh nhéan
cta hai chi s6 téng hop vé gia ca cua Laspeyres va Paashe.
Theo s6 liéu da c6, 4p dung cong thic 3.5.5 c6:

I, =/1,688x1,625 = 1,656 hoic 165,6%

Trong nhiéu truong hop tinh toan véi quyén sé c6 dinh &
cac thoi ky khac nhau theo phuong phap cua Laspeyres va
Paashe din dén cac két qua quéa sai léch thi viéc st dung chi
s6 Fisher 1a can thiét. Tuy nhién, kha ning ap dung va tinh
toan theo chi s6 cia Fisher 1a kh6 khan va phitic tap hon.

* Chi s6'tong hop vé gid cd theo khong gian

Trong phan tich so sanh kinh t€&, c6 nhu ciu so sanh gia
ca cua mot hodc nhiéu mat hang gitia cac chg trong mot dia
phuong hoéc gitia cac dia phuong. Liic nay ta c6 cac chi s6 gia
ca theo khong gian:

_ Ipa(ga +ap) _ IpaQ
Ipp(aa +ap) ZppQ

; (3.5.6)

p

Trong dé: A va B la hai dia phuong cian so sanh
(qs + qp) - quyén sd cta chi s6. D6 1a téng khéi lugng hang
tiéu thu caa ky bao cio va ky goc cia mdi méit hang.

Vi du: Cé tai liéu vé gia ca va lugng hang hoa tiéu thu tai
hai dia phuong nhu sau:
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Badng 3.5.2: Gia va lugng hang & dia phuong A va B

Dia phuong A Dia phuong B

Mat hang Gia ca Luong hang Gia ca Lugng hang
(10004) ban ra (Kg) (10009) ban ra (Kg)

X 4,0 1000 3,5 1500
Y 2,0 2000 2,5 1000

Theo s6 liéu 6 bang 3.5.2, ap dung cong thiic 3.5.6, ta
tinh dudc chi s6 gia ca dia phuong A so v6i dia phuong B nhu
sau:

_ 4x2500+2x3000 16000

p = = = 0,9846 hoac 98,46%
3,5 x2500+2,5x3000 16250

Nhu vay, gia chung cta ca hai mét hang ¢ dia phuong A
bang 98,46% gia ca 6 dia phuong B, tiic 1a giam 1,54%.

b. Chi sé6'tong hop vé luong hang tiéu thu

* Chi s6'tong hop vé luong hang tiéu thu theo thoi gian

- Néu chon quyén s6 1a gia ca ky goc, c6 chi s6 tong hdp
vé luong hang tiéu thu theo Laspeyres:

I - 2poq;,

- : (3.5.7)
1 Zpya

- Néu chon quyén s6 1a gia cad ky nghién ctu, c6 chi s6

téng hop vé lugng hang tiéu thu theo Paashe:
z

I, =% : (3.5.8)

Zp19o

Cac chi s6 nay ciing tiép néi tu duy logic khac nhau cuaa
cac chi s6 tong hop gia ca va két qua tinh toan theo hai céng
thiic nay cting c6 su khac nhau nhat dinh.
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- Caing nhu chi s6 téng hgp vé gia ca, Fisher da dua ra
chi s6 téng hop vé lugng hang tiéu thu véi quyén sé gia ca két
hop cta thoi ky bao cao va thoi ky goc:

Chi s6 téng hgp vé lugng hang caa Fisher ciing 14 trung
binh nhan cta hai chi s§ téng hgp vé lugng hang tiéu thu
theo Laspeyres va Paashe:

I, :\/Zpo(h y 2p19; : (3.5.9)
2podo 2P190

Theo s6 liéu da cho & bang 3.5.1 tinh dudc:
- Theo cong thic 3.5.7:

_20x12+4x20 320
97 20x10+4x30 320

- Theo cong thic 3.5.8:

_30x12+8x20 520
9 830x10+4%x20 540

- Theo cong thic 3.5.9:
I, =41,00%0,963 = 0,981 hoac 98,1%

* Chi s6'tong hop vé luong hang theo khéong gian

= 1,00 ho#c 100,0%

= 0,963 hoéc 96,3%

Chi s6 téng hop lugng hang tiéu thu theo khéng gian c6
thé dung gia so sanh tinh théng nhét cho cac dia ban:

[ _ZP:%a

: (3.5.10)
d EquB

Trong do:
A va B 14 hai dia phuong can so sanh,

p, 14 gia so sanh cua tiing mit hang.
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Tuy nhién, trong nhiéu trusng hop, ta khong c6 gia so
sanh cho tat ca cac mat hang, nén can st dung gia binh quan
cua hai dia phuong can so sanh:

Pada tPBAB
qa +4dB

p=

Va chi s6 téng hop ldc nay la:

zp.
1, =—2da : (3.5.11)
Xp.gp
Theo s6 liéu 6 bang 3.5.2, ta cé:
- Gia binh quéan 1kg hang X:

5. - 4x1000+35x1500 _ 9250 _
X 1000 + 1500 2500

- Gia binh quén 1kg hang Y:

3,7 (nghin déng)

— _2x2000+25x1000 6500

= = 2,166 (nghin dén
Py 2000 + 1000 3000 (ng &

Ap dung cong thtc 3.5.11 ta tinh duge chi s6 lugng hang
tiéu thu gitia dia phuong A so v6i dia phuong B:

3, 7x1000+2,166x2000 8032

1 3,7x1500+2,166x1000 7716

= 1,041 hoéc 104,1%
Nhu vay, lugng hang hoa dia phuong A bang 104,1%
lugng hang hoa dia phuong B, ttc la cao hon 4,1%.
3.5.3. Chi s6 binh quan

Chi s6 binh quéan 14 mét dang bién ddi caa chi s6 téng
hgp, coéng thic tinh duge trinh bay duéi dang mét s6 binh
quan. C6 hai loai chi s6 binh quén:
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a. Chi s6 binh quan sé hoc gia quyén - dang bién doi
tit mot s6 chi s6 téng hop c6 quyén s6 ¢ dinh 6 thoi ky goc.

- Chi s6 téng hgp vé gia ca c6 quyén sé 1a lugng hang tiéu
thu c6 dinh 6 thoi ky goc (cong thiic 3.5.3 - Laspeyres):

P Podo
> i .
I, = P1do __ Po _ #1p-PoY0 : (3.5.12)
2poQp 2popQp 2poQo

- Chi s6 téng hop vé khéi lugng hang ho c¢6 quyén s6 c6
dinh 6 thoi ky goc (cong thiic 3.5.7 - Laspeyres):

d
Podo .
z 21,.

1, ==Podi_ G _ ZaPolo . (35.13)

2Podo 2poQ, 2podo
T P B p1 . . _ q1 N P 2 Nz A NP N
rong do6: i, == va i, =—— la clc chi s6 ca thé vé gia va

Po o

lugng hang hoa tieu thu. O day, cic chi s6 ca thé déng vai tro
14 lugng bién va p,q, 14 quyén sd cta chi s6 tong hop duge ¢
dinh 6 thoi ky goc.

T s6 liéu bang 3.5.1:

- Ap dung cong thic 3.5.12 ta ¢6 chi s6 gia:

_1,5x200+2x120

p = 1,688 hoac 168,8%
200+120

- Ap dung cong thtc 3.5.13 ta c¢6 chi s6 lugng hang hoa
tiéu thu:

_ 1,2x200+ 0,67 x120

Iq
200 +120

= 1,000 ho&c 100,0%
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b. Chi s6' binh quén diéu hoa gia quyén - dang bién déi
tt mét s6 chi s6 tong hdp c6 quyén s6 ¢6 dinh & thai ky bao céo.

- Chi s6 téng hgp vé gia c6 quyén sb 1a luong hang hoa
tiéu thu c6 dinh 6 thoi ky bao cdo (cong thiic 3.5.4 - Paasche):

I =2p1(h _ 2piq, 2p;q;

S =— ; (3.5.14)
Pod1 210701)1(11 X2 —piq
1 Ip

- Chi s6 téng hgp vé luong hang ho4 tiéu thu c6 quyén s6
12 gia ca cd dinh 6 thoi ky bao cdo (cong thiic 3.5.8 - Paashe):

) ) )y
Iq _ z:p1q1 _ P1d, _ 1p1(h : (3.5.15)
P1do quopl(h L —piq
(ll 1q

Trong d6 cac chi s6 ca thé i, va i, déng vai tro lugng bién
va p,q; 12 quyén s6 ctia chi s6 binh quan chung.
Ciing tu s0 liéu bang 3.5.1:
- Ap dung cong thic 3.5.14 ta c6 chi s6 gia:
_320+160
» 320 160
15 20

= 1,636 hodc 163,6%

- Ap dung cong thic 3.5.15 ta c6 chi s§ lugng hang hoa:
~320+160

" 7320 160

1,2 20

= 0,963 hodc 96,3%

Cac chi s6 binh quan dudc ap dung trong cac trusng hop
c6 tai lidu vé cộc chi s6 ca thé va dic biột c6 ¥ nghia khi tiộp
tuc biộn ddi quyộn sộ clia chi s6 vé dang "ty trong gia tri cta
tiing loai hang hoa" dé c6 thé st dung thuan lgi ty trong dé
khi tinh toan va trong nhiing trudng hgp cin thiét c6 thé
dung ty trong tuong tng dé thay thé.
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3.5.4. Chi s6 lién hoan va chi s6 dinh géc

3.5.4.1. Chi s6'lién hoan

Chi s6 lién hoan 1a chi s6 tinh cho nhiéu thoi ky lién tiép
nhau, trong d6 moéi chi s6 déu so sanh thdi ky nghién citu véi
thoi ky lién ké truée d6. Thoi ky quyén sb ctia cac chi s6 lién
hoan c6 thé thay d6i (trudng hdp nay goi 1a quyén sé kha
bién) hodc khong thé thay déi (trusng hdp nay goi 1a quyén
s6 bat bién).

- Chi sé'lién hoan vdi quyén sé kha bién: Vi du, chi so gia
ban 1é cac mit hang tinh cho thang 2, 3, 4 (chi s6 gia thang 2
so v6i thang 1 14y quyén s6 1a lugng hang thang 2, chi s6 gia
thang 3 so v6i thang 2 14y quyén s6 1a luong hang thang 3 va
chi s6 gia thang 4 so v6i thang 3 1ay quyén s6 1a lugng hang
thang 4).

2Psds 2P3Qs3 2P4Q,4

[, =Pz, ¢ ~_=Psds g . (3.5.16)
P vy P qz P q

- Chi sé'lién hoan vdi quyén sé6 bdt bién: Vi du, chi s6 khéi
lugng san phdm cong nghiép tinh cho thang 2, 3, 4 véi cung
gia so sanh hoéc gia ¢6 dinh ctia san pham (gi4 nam 1994) ky
hiéu la p..

XpsQs | Zpsds | XPsQd4

Iq2/1 == s lqggie =T 5 lqaz = 5 ;o (3.5.17)

2p.Qq; 2psQs P:d3

Quyén s6 bat bién ctia chi s6 tuy c6 co cAu khac nhiéu
hon so véi thuc té&, nhung c6 tinh kha thi cao hon vi nhiéu
nam méi phai xac dinh gia moét 1lan. Trong nhiéu trudng hop
thuc t& da khong thé ap dung dudc quyén sé kha bién, ma
phai thay bang quyén s6 bat bién. Vi du: Chi s6 khoi lugng
san pham c6éng nghiép dung quyén sé 1a gia c¢6 dinh (gia cta
mét nim nao dé duge chon dé tinh toan théng nhat cho nhiéu
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nam); chi s6 gia tiéu dung dung quyén s6 1a ty trong khéi
lugng hang hoa tiéu dung (ty trong hang hoa ciia mot ndm
nao d6 chon dé tinh toan théng nhat cho mét sé nam).

3.5.4.2. Chi s6 dinh géc

Chi s6 dinh goc 1a chi s6 tinh cho nhiéu thoi ky khac
nhau so v6i mot thai ky dude chon lam gộc ¢6 dinh. Thai ky
quyén s cua cac chi s6 dinh gdc c6 thé thay ddi (truong hop
nay goi 1a quyén s kha bién) hodc khéng thay d6i (truong
hdp nay goi 1a quyén s6 bat bién).

- Chi s6 dinh géc vdi quyén s6 khd bién: Vi du, chi sb gia
ban 1é cac thang 2, 3, 4 so véi thang 1.

Y % X
LELEIS S LN S 2p4q4 ; (3.5.18)

Lo = sl =——
P pidy C 2p;4; P1d4

- Chi s6'dinh géc vdi quyén sé bat bién: Vi du, chi s6 khoi
lugng san pham cong nghiép cac thang 2, 3, 4 so véi thang 1,
tinh theo gia so sanh ho#c gia ¢6 dinh cia san pham (gia
nam 1994):

Zpsqy Zpsqs Zpyay
Lo =—"; 130 =—"—= ; I 43 =— ; (3.5.19)
U Zpea T Epgqy MY Zpegy
Gitia chi s6 dinh géc va chi s6 lién hoan (v6i quyén sé bat
bién) c6 quan hé sau: Tich cac chi s lién hoan bang chi s
dinh géc trong thoi ky d6. Vi du: Chi s6 lién hoan va chi s
dinh géc vé khoi lugng san pham cong nghiép:

2Pnd2 . ZPnds | ZPn9s _  2ZPnQ4
Zpnq; 2P, Qs 2P, Qs Zpnd;
hodc I, x  Tige xTus = Iypns (3.5.20)

143

3.5.5. Chi s6 san phim so sanh dugc va san pham
khong so sanh dugce

Trong thuc t& san xuit va tiéu thu san phdm, hang héa
(tit day goi chung 14 san phim), ngoai nhiing loai ciing san
xuét va tiéu thu 6 ca hai thoi ky (ky goc va ky bao cao) goi la
"san phadm so sanh dugc", con c6 nhiing loai san phidm chi
san xudt hodc tiéu thu ¢ mot trong hai thoi ky d6 goi 1a "san
phidm khéng so sanh dugc" (xem vi du bang 3.5.3).

Bang 3.5.3: S6 ligu va don gia thuc t& mot s loai san pham
san xuat trong nam 2003 va 2004 cda cong ty "A"

Khéi lugng Don gia Gia tri san xuét
Tén Pan vi s&n phdm (10004) (Triéu déng)

sanpham | tinh SP | v o6 | Kybao | Kygdc | Kybao | Kygdc | Ky bao
(@) |cao(a)| (o) |[cao(ps)| (Pod) |cao (piai)

Sanphdm 1 | 1000V | 10.000 | 12.000 238 240 | 2.380 2.880
San phdm 2 | 1000C | 20.000 | 21.000 550 500 | 11.000 | 10.500
Sanphdm3 | Mét 5.000 | 7.000 35 38 175 266

Sanphdm4 | Tam - | 3.800 - | 1.000 - | 3800
Sanphdm5 | Tam | 2.200 1.200 - | 2640
Téng cong X X X X x | 16.195 | 17.446

S6 liéu bang 3.5.3 cho thay cong ty "A" san xuat 5 loai
san phém, c6 3 loai san pham 1, 2, 3 dugc san xuat ¢ ca hai
nam (2003 va 2004) va dé 1a nhitng san phdm so sanh dude,
con san pham tha 4 chi san xuit 6 nam 2004 (nam béo cio)
va san phdm tht 5 chi san xuét & nam 2003 (nam goc) 1a

® Nam 2003 14 nam gộc va nam 2004 13 nidm bao cio.
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nhiing san pham khong so sanh duge. Trudng hgp nhu trộn
thi sộ tinh chi s6 khoi san ph4m nhu thé nao?

Nhu ta da biét chi s6 khoi lugng san phdm khéng chi phan
anh su tang lén cta nhiing san phdm da c6 & thoi ky trudc,
ma con phai phan anh ca su thay déi vé méat hang san xudt ra
(su tang thém hay giam b6t mit hang san xuit cting chinh 1a
su tang 1én hay giam di ctia khoi lugng san phdm san xuét ra).

Néu ap dung don thuin cong thtc tinh chi s& khéi lugng
san phadm véi quyén s6 1a gia ca thoi ky goc (theo Laspayres)
hodc véi quyén s6 1a gia ca thoi ky bao cao (theo Paasche) déu
chi tinh dudc cho cic san phdm so sanh dude (3 trén san
phdm 1, 2 va 3), con céc loai san phdm khong so sanh duge
(4 va 5) déu khong du thong tin dé tinh toan (hoic 14 thiéu s6
liéu ky goc, hodc 1a thiéu sé liéu ky bao cio).

Van dé 1a phai xay dung dugde chi s6 dé ap dung cho ca
truong hop c6 san pham khong so sanh dude.

* *

*

Khi san xuét c6 ca san phdm so sanh dudc va san pham
khong so sanh dudc thi gia tri san xuat theo gia thuc té& duge
viét duéi dang:

Ypa=(Xp'q+¥p"q") ;  (3.5.21a)
Trong do:

> pq- Gia tri sdn xuat ctia toan bo sdn pham san xuat
v6i p 1a gia ca va q 1a khoi lugng tiing loai san phim;

> p'q' - Gi4 tri san xuat cia nhiing loai san pham so sanh
duge véi p’ 1a gia ca va q' 1a khéi lugng san pham tucng tng;

> p"q"- Gia tri sdn xuat cia nhiing loai san pham khong

so sanh dudge véi p" 1a gia ca va q" 1a khoi luong san phdm
tuong tng.
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Tiép tuc bién ddi cong thiic 3.5.21a:

S e S o) = $ g (P ")
Spa=pa+Ypa")=Ypq S

=Zp'q'X%=(Zp'q')xK . (3.5.21b)

Trong dé: K 1a ty s6 gitia gia tri san xuit theo gia thuc té cua
toan bd san phdm (ké ca san phdm so sanh dugc va san
pham khéng so sanh dugdc) va gié tri san xudt cia nhiing san
pham so sanh duge. O day K tam goi 1a "Hé s6 thay déi mdt
hang san xudt’.

Trén cd sG cong thic 3.5.21b ¢6 thé xay dung dudc cac chi
sO sau:

a. Chi s6'khéi lugng sdn phdm so saénh dugc (I',)

I, = 2.P0d! :
zp'o d'y

Chi s6 khéi lugng san phdm so sanh dudc theo cong thiic
3.5.22 (viét gon 1a chi s6 san phdm so sanh dudc) 1a dang co

ban cua chi s6 khoi lugng theo Laspeyres.
T s6 liéu bang 3.5.3 ap dung cong thiic 3.5.22 tinh dudc:
[ _ (238 x12000) + (550 x 21000) + (35 x 7000)
1 (238 x10000) + (550 x 20000) + (35 x 5000)

hoic 108,08%

(3.5.22)

= 1,0808

b. Chi s6' khéi luong san pham khéng so sanh duoc
T,
[, =—1 ; (3.5.23)

Trong do: K,, K, - Hé s6 thay d6i mat hang san xuét.
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I", - Chi s6 khéi lugng san phdm khong so sanh dugc
(viét gon 1a chi s§ san phdm khéng so sanh dugc) phan anh
bién dong khéi lugng san phadm do md rong hay thu hep mat
hang san xuat. Néu I, > 1 nghia 1a ky béo cao c6 khoéi lugng
m#t hang méi xuat hién 16n hon khéi lugng méat hang cti mat
di va dudc goi 1a truong hgp mé rong méit hang san xuat; néu
I, < 1 nghia la ky bao cao c6 khéi lugng méat hang méi xuat
hién nho hon khéi lugng mit hang ci mat di va dude goi 1a
truong hop thu hep mit hang san xuit. Con néu I, = 1 thi
hodc 14 khong ¢6 mat hang mdéi xuat hién va cling khong c6
m#t hang ctt mat di, ho#c 1a ¢6 ca mit hang mội xuat hiộn va
méat hang ¢t mit di nhung ty trong gia tri cua nhiing mit
hang khong so sanh dudc chiém trong tong gia tri san xuat &
thoi ky béo céao va thoi ky goc tuong duong nhu nhau.

T s6 liéu bang 3.5.3 ta tinh dudgc:

+ Hé s6 K:
- N&m 2003
16195 16195
© = 2380+110001175 13555 7
- Nam 2004
17446 17446

0 = = =1,2785
2880 +10500 + 266 13646

+ Chi s6 san phdm khoéng so sdnh duoc (dp dung cong
thie 3.5.23):
[ _ 12785

= =1,0715 hodc 107,15%
1,1932

c. Chi s6' khéi luong san phdam

Nhan 2 chi s§ san pham so sanh duge (I') va chi s6 san
phdm khong so sanh duge (I",) ta dudge chi s6 khdi lugng san
phidm @):
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I'xI", =1, ; (3.5.24)

Theo s6 liéu tinh dudc 6 muc a va b, 4p dung cong thtc
3.5.24 ta co6:

1,0808 x 1,0715 = 1,1581 hoic 115,81%

Nhu vay khéi lugng san phdm san xudt cta cong ty "A"
nidm 2004 so v6i nam 2003 tang 15,81%; trong d6 do san
phdm so sanh dudc tang lam ting 8,08% va md réng mit
hang san xuit lam tang 7,15%.

3.5.6. Hé thong chi s6

Hộ thong chi s6 1a day cac chi s6 cÂ6 liộn hộ vội nhau, hgp
thanh một ddng thtc nh4t dinh. C6 nhiộu loai hộ thộng chi
s6, trong thuc t& cong tac thong ké thuong gộip hai loai: hộ
thong chi s6 tộng hop va hộ thộng chi sộ nghiộn ctu biộn
dong chi tiéu binh quan.

3.5.6.1. Hé thong chi s6'tong hop

Trd lai s6 liéu 6 bang 3.5.1, néu 14y téng gié tri hang hoa
tiéu thu ky bao cao (Zp,q,) chia cho tong gia tri hang hoa & ky
gbc (Zpyqe) ta dugde chi s gia tri (I,). Nghién ctiu méi quan
hé gitia chi s6 gia tri v6i cac chi s6 gia ca (I,) va chi s6 lugng
hang hoa tiéu thu (1), ta c6:

s s s Chi s6 lugng
Chi s6 t = Chisb :
i s6 gia tri isdgia x hang hod tiéu thu
L, = I, X I, ; (3.5.25)

Tuy nhién, do cac cach xay dung chi s6 gia ca va chi s6
lugng hang theo nhiing quy dinh khac nhau, nén ta cting c6
cac hé thong chi s6 khac nhau.

a. Néu chi s6 gid theo Paashe va chi s6 khoi luong theo
Laspayres thi ta c6 hé théng chi sé:

2P1G; _ ZP191  ZPo%: : (3.5.26)
Zpody ZPed; ZPodo
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b. Néu chi s6 gid theo Laspayres va chi sé khéi luong theo
Paashe thi ta c6 hé thong chi sé:
2P1d1 _ ZP1do  2P11

= ; (3.5.27)
Lpodo ZPo90 ZP1do

Hai hé thong trén khéng cho ta ding thic dé dam bao
quan hé tich s§ da néu theo déng thiic 3.5.25:

Theo coéng thic cta Fisher, ta c¢6 ddng thic:

2p,d, :\/Zplqo Ip x\/Zplql L EPols (3590
2Podo | ZPodo ZPod: | ZP1do  ZPodp

Cong thic nay dam bao quan hé tich s6 nhu ding thtc
3.5.25, nhung diéu kién ap dung va tinh toan kha phiic tap,
vi phai hai 1an tinh lai theo quyén s6.

Vé mat 1y thuyét théng ké xa hoi chu nghia néi chung
cling nhu théng ké nudc ta néi riéng da st dung hé thong chi
6 (3.5.25) tiic 1a trong hé thong chi s6 ¢6 chi s6 gia téng hop
14 theo Paashe, con chi s6 téng hgp khoi lugng hang hoa tiéu
thu 14 theo Laspeyres. Tuy nhién, trong thuc t& cong tac
thong ké, tuy theo diéu kién cu thé ciia mdi loai chi s6 khéac
nhau ma c¢6 nhiing quy dinh thoi ky lya chon quyén s6 cho
thich hgp.

Hé théng chi s6 téng hgp dude dung dé phén tich anh
hudng ctia cac nhan t6 cadu thanh d6i véi mot hién tuong
phtic tap, cho ta cac théng tin méi vé su bién dong ctia hién
tugng theo su tac dong ctia cAc nhan t6 cAu thanh dé. Vi vay,
hé théng nay con duge ding cho nhiéu quan hé khac, ching
han:

S& san phdm N&ng suat lao dong Sé
san xuét "~ cda1cong nhan 8 cdng nhan
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Gi4 thanh binh quan S6 san pham
2 X 2 n
mét san pham san xuat

Gia thanh toan
bo san phdm
V.V,...
Hé théng nay ciing dudc st dung trong phan tich mtc do
hoan thanh ké& hoach cua mot doanh nghiép, cia mot vung
lanh thé (tinh, huyén,...).

Chisé Chi s6 nhiém vu Chi s6 hoan thanh
. = ! x g
phat trién ké hoach ké hoach
Thc la:

2p,d;  2Zp,q; y p,q,

2p()(l() 2poqo ZDqu
V6i k - Thoi ky k& hoach.

. (3.5.29)

3.5.6.2. Hé thong chi s6 nghién citu bién déng chi
tiéu binh quadn

Khi nghién cttu bién dong chi tiéu binh quan c6 3 chi s6
lap thanh mot hé théng: Chi s6 cAu thanh kha bién, chi s&
cau thanh c6 dinh va chi s6 anh hudng két cau.

a. Chi s6 cdu thanh kha bién. D6 1a chi tiéu tuong do61
biéu hién quan hé so sanh giita hai mtc d6 binh quéan cua
hién tugng nghién cu. Muén tinh chi sé nay, truéc hét can
tinh miic d6 binh quén ctia hién tugng & hai thdi ky, réi dem
so sanh hai miic d6 d6 v61 nhau. Cong thiic tinh:

I =:—1=%:% ; (3.5.30)
X, xfj xf,
Trong do:
I - Chi s6 cAu thanh kha bién;
X1;X, - Miic d6 binh quan ky bao céo va ky goc;

f,, f, - Quyén sb cua s6 binh quan ky bao céo va ky géc.
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Chi s6 cdu thanh kha bién phan anh su bién dong déng
thoi cia hai nhan t6: Tiéu thtc binh quin hoa va két cau
tong thé. Do d6, chi s6 c&u thanh kha bién c6 thé duge phan
tich thanh hai chi s6 nhan t6: Chi s6 cdu thanh c6 dinh va chi
s6 anh huéng két cau.

Trong phan tich théng ké chi s6 cdu thanh kha bién
thuong duge dung dé biéu hién sy bién dong mét cach tong
quat cta cac chi tiéu binh quan nhu: Bién dong gia thanh
binh quin, bién dong nang suit lao dong binh quin, bién
déng nang sudt thu hoach binh quan, v.v...

b. Chi s6 cdu thanh cé dinh. D6 1a chi tiéu tuong d6i néu
lén anh hudng bién dong ctia riéng tiéu thic binh quan hoa
d61 véi su bién dong cua chi tiéu binh quan. Trong chi s6 nay
két c&u cua téng thé dude ¢ dinh & mot ky nhat dinh.

Néu chi s6 cdu thanh c¢6 dinh tinh theo két cdu téng thé
ky bao cao:

CIxg ) Zxef)

I =——: ; (3.5.31a)
sf, 3,
sau khi gian uéc ta c6:
__Iaf . (3.5.31b)
Zx,f;

Trong do:

I; - Chi s6 cAu thanh c¢6 dinh;

X;;X, - Lugng bién ky bao cdo va ky gbc cua chi tiéu binh
quan;

f]. N A P} . R N 2 2
SE Keét cau cua tong thé ky bao cao.
1

Chi s6 c&u thanh cd dinh dugc ding dé phan tich chat

lugng cua cac cong tac san xuat, quan ly kinh t&, nhu: Danh

151

giad anh hudng bién dong ctia ban than yéu t6 gia thanh san
pham d6i v6i bién ddéng cta gia thanh binh quan, danh gia
anh hudng bién dong ctia ban than yéu to tién luong d6i véi
bién dong cua tién luong binh quan,...

c. Chi s6" anh hudng két cdu. D6 1a chi tiéu tuong doi
phan tich anh hudng bién déng ctia két ciu téng thé déi véi
su bién dong cua chi tiéu binh quan. Trong chi s6 nay, tiéu
thtic binh quin hoa dudc c¢6 dinh 6 mot ky nhat dinh.

Néu c6 dinh tiéu thtic binh quan hoa 6 ky goc thi chi s6
anh hudng két cdu c6 dang:

Ixof;  2x,f,

: ; 3.5.32

fI3f =

Trong do:
I;,5 - Chi s6 cadu thanh két ciu;
X, - Lugng bién ky goc cta chi tiéu binh quén;

f—l;f—o - Két cau cia tdng thé ky bao cao va ky goc.
sf, 3f,

Chi s6 anh hudng két cdu thudng duge dung dé phan tich
anh hudng ctia nhan t6 két cau déi véi bien dong cua cac chi
tiéu binh quin nhu: Thay d6i két cdu san phdm cung loai
nhung c6 gia thanh khac nhau déi véi su thay d6i cua gia
thanh binh quén, thay d6i két cdu cong nhan c6 mic luong
khéc nhau d6i véi su thay ddi tién luong binh quén,...

3.6. PHUGNG PHAP CAN POI

Phuong phap can dé6i 1a mot phuong phap chinh 1y va
phan tich cac s6 liéu thong ké bang cach st dung cac bang
can d6i dé nghién ciiu cac quan hé ty 1§, cAc mdi lién hé qua
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lai gitta cac hién tugng va qué trinh kinh t& - x& hoi va dé so
sanh d6i chiéu s6 liéu thu duge tir nhiéu ngudn va phan td
theo nhiéu tiéu thtic khac nhau.

Bang can d6i 1a mot hinh thtc trinh bay két ciu cua
cting mot téng thé (hién tugng hodc qua trinh kinh t& - xa hoi
theo hai giac d6 khac nhau) dé phan anh cac quan hé can déi
gitia cc bd phan trong téng thé hodc dé so sanh, kiém tra sd
lidu da thu thap dudc tit nhiéu nguon khac nhau.

Trong thong ké, cac chi tiéu ctia bang can d6i c6 thé biéu
hién bang don vi hién vat hoéc don vi gia tri, don vi thoi gian
lao déng. Do d6, phuong phap can doi duge st dung rong rai
trong nhiéu bd mén théng ké kinh t&€ dé phan anh va kiém
tra quan hé can d6i gifia san xuat va tiéu dung, gitia thu va
chi ngin sach, gitia tich luy va tiéu dung, gitia san xuit va
tiéu thu san pham, v.v... Dua vao su cian bang ctia phuong
trinh kinh té& trong bang can d6i, c6 thé phat hién cac mat
mat can doi, cic sai sét trong s6 liéu thong ké.

Trong thong ké thuong st dung hai loai bang can déi.
3.6.1. Bang can do6i "don"

D6 1a loai bang can d6i biu hién mét tong thé gébm hai
phan ti tuong Gng véi hai mit déi lap, trong dé6 mdi phan
dudge phan t6 theo cic tidu thic khac nhau. Cac loai bang can
d6i don thudng gap nhu cin d6i xudt nhap khiu hang hoa,
can d6i gitia san xudt va tiéu dung, can déi gifia ngudn va su
dung lao dong, v.v... Cau tric cta bang cin dé1 don dudc
trinh bay theo dong ho#c theo cot. Vi du, bang can déi1 lao
dong xa hoi c¢6 dang sau:
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Badng 3.6.1. Bang can ddi lao ddéng xa hoi

Phan A. Nguén lao déng Ky hiéu | Phan B. Sir dung lao déng | Ky hiéu

1. Lao dong lam viéc trong cac

1. Lao dong trong do tudi lao dong A, nganh kinh t& B,
2. Lao dong ngoai do tudilao dong| A,  |2.Lao dong du trir B,
2 2
Céng 2 A Céng 2B,

Phuong trinh kinh té ctia loai bang can d6i nay c6 dang:
iAi = iBj ; (3.6.1)
in1 i1

Trong do:

n
A; va D A, - Bo phan tht i va tong n cac by phan cua
i-1
phén thi nhat (i chi thd tu cac bd phan véii=1,2,..n);
B, va ;Bj - Bo phan tht j va tong m cac bd phan cua
J=

phén thi hai (j chi tht tu cac bd phan véij = 1,2,...m).
3.6.2. Bang can do6i "kép"

Bang can doi "kép" (con goi 1a can d61 "ban cd") 1a loai
bang can ddi biéu hién mot téng thé gom hai phan ti tuong
ting v6i hai mat déi lap, trong d6 mdi bo phan trong két cau
cta phan thi nhat dudc phan t6 theo két cdu cliia phan thi
hai va ngudc lai méi bd phan trong két cau ctia bd phan thi
hai cling dugc phan t6 theo két c&u ctia phan thia nhét.

Vé cau tric, bang can d6i kép dudc trinh bay duéi dang
can déi ban co két hop gitia dong va cot. Mbi cot déu chia
theo tat ca cac dong va mdi dong cling dudc chia theo tat ca
cac cot.
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Vi du: Bang can déi nguén von va st dung cho hoat dong
y t& quéc gia. Bang can d6i nay c6 hai phan: Nguoén von -
trinh bay theo cdt va st dung von theo cac loai hinh hoat
dong y té - trinh bay theo dong, dugc phan t6 nhu sau:

Bédng 3.6.2: Bang can déi ngudn vén va st dung
cho hoat déng y té& quédc gia

Ngudn vén| Ngan sach | BHXH va Nguén vén | Téng ngudn
St dung von nha nuéc BHYT khac von
m
Phong bénh, phong dich a ayy A Z;‘a”
]:
m
Kham chita bénh Ay ay Am Z}aZj
J:
m
Hoat dong y t& khac an ay am 21 apj
j=
, n n n m n
Téng st dung von Zan Zaiz Zaim 2 Zaij
|

Phuong trinh kinh t& ctia bang can d6i kép c6 dang:

Trong do:

1=1j=1

[

=33y

[ey

T
N
=

)

(3.6.2)

m
.Zaij - Tung hoat ddng i theo téng cac nguén cua j;

> a;; - Tung nguon j theo t4t ca cac hoat dong i.
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PHAN BON
MOT SO CHi TIEU CHU YEU
TRONG THONG KE TAI KHOAN QUOC GIA

Hé thong tai khoan quéc gia 1a mot tap hop day da, phu
hop va linh hoat cac tai khoan kinh t& vi mé, xay dung trén
nhiing khai niém, dinh nghia, quy tc hach toan dugc thiia
nhan trén pham vi quéc té. Muc dich cta viéc thiét ké tai
khoan quéc gia nham phuc vu cho nhu cdu quan ly, phan
tich va hoach dinh chinh sach kinh t&. Nhiing chi tiéu kinh
t& tong hgp trong tai khoan quộc gia ¢6 mội liộn hộ mat thiột
v6i nhau, phan anh "két qud" hoat dong ctia nén kinh té tu
san xuit, thu nhap, phan phéi lai thu nhap, dén tiéu dung,
dé danh, tich liy tai san va caa cai cia nén kinh t€. Phan
nay sé dé cap téi noi dung va y nghia kinh té& ctia mot s6 chi
tiéu kinh t& tdng hop trong Hé théng tai khoan quéc gia.
Trude khi dé cap tiing chi tiéu, ching ta diém lai mot s6 khai
niém co ban trong théng ké tai khoan quéc gia.

4.1. MOT SO KHAI NIEM CO BAN

4.1.1. San xuat

Trong tai khoan quéc gia san xuat dugc dinh nghia nhu
sau: "San xuit 1a qua trinh st dung lao dong va may méc thiét
bi cta cac don vi thé ché dé chuyén nhiing chi phi 1a vat chat
va dich vu thanh san phdm 1a vat chat va dich vu khac. T4t ca
nhiing hang héa va dich vu dude san xuit ra phai c¢6 kha ning

@ Muc 1.1, Tai khoan quéc gia 1993 ctia Lién Hop Quoc.
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ban trén thi trudng hay it ra cing c6 kha ning cung cap cho
mét don vi thé ché khac c¢6 thu tién hodc khong thu tién"®.
Vội khai niộm san xudt, can luu ¥ mot s6 dic trung sau:

- San pham khéng do mot don vi thé ché nao tao ra nhu:
Phéat trién tu nhién cta ring ciy, dan ca & song, bién...
khong thudc pham tru san xuat.

- San phdm la hang héa va dich vu phai ¢6 kha ning
cung cip cho mét don vi thé ché& khac cho du c6 thu tién hay
khong. Tiéu chudn nay ctia khai niém san xuat nham loai trir
cac hoat dong tao ra dich vu dé tu tiéu dung trong néi bo ho
gia dinh nhu: Nuéi day con cai hoc tap, ndu nuéng, chudn bi
bita &n, quét don, sdp x&p nha cua.

- Khai niém san xuat bao gém ca cac hoat dong bat hop
phap tao ra hang héa va dich vu cung c4p cho thi trucng
nhu: Buon l4u... va cac hoat dong hgp phap nhung tao ra cac
san pham b4t hop phap.

4.1.2. Pon vi thudng tra®

Pon vi thé ché duge goi 1a don vi thudng trd ctia mét
quéc gia néu né cb trung tam lgi ich kinh té trong lanh théd
kinh té cua quoc gia d6. Mot don vi thé ché dude goi 1a ¢
trung tam 1gi ich kinh t& trong lanh thé kinh t& ciia mot quéc
gia néu don vi d6 c6 tru sd, c6 dia diém san xudt hodc nha
ctia trong 1anh thd kinh t&€ ctia quéc gia, tién hanh cac hoat
dong san xuit va giao dich kinh t& véi thoi gian 1au dai. Nhu
vay khai niém thuong tra trong Tai khoan quéc gia khong
dua trén tiéu chudn quéc tich hay tiéu chudn phép ly ctaa
quoc gia. Tiéu thic vé tru sé don vi, dia diém san xudt lién

@ Muc 1.20 Tai khoan quéc gia 1993 ctua Lién Hgp Quéc.
@ Muc 3.6 dén 3.8 trong cudén Phuong phap bién soan hé thong tai khoan
quéc gia & Viét Nam, Nha xu4t ban Théng ke, Ha Noi - 2003.
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quan t6i don vi san xuét trong khi d6 tiéu thtc vé nha cia
lién quan t61 ho gia dinh va cac thanh vién cta ho gia dinh.

Lanh thé kinh t& ciia mot quéc gia bao gbm lanh thé dia
1y chiu su quan 1y cia Nha nudec ma 6 d6 cu dan, hang héa,
tai san va vén dude tu do luu thong. Nhiing qudc gia 6 bién,
lanh thé kinh t& con bao gébm céac hon dao thuéc quéc gia doé
va chiu su diéu chinh ctia nhiing chinh sach tai khéa va tién
té nhu d4t lién. Cu thé, lanh thé kinh t& cta mét qudc gia
bao géom:

- Viing dat, ving trdi, thém luc dia nam trong lanh hai
quéc t& ma qudc gia c6 quyén bat kha xam pham trong khai
thac ca va cac tai nguyén;

- Lanh thé quéc gia 6 nuéc ngoai st dung cho muc dich
ngoai giao (dai st quéan, lanh sy quan), muc dich quan su
(cdn ct quan su), nghién ctu khoa hoc (tram nghién ctu
khoa hoc)...

4.1.3. Pon vi thé ch&®

Pon vi thé ché 1a don vi thong ké téng quat nhat va dudge
dinh nghia nhu sau: "Pon vi thé ché 14 mét thuc thé kinh t&
c6 quyén sé hitu tich san, phat sinh tiéu san va thuc hién cac
hoat dong, cac giao dich kinh t& véi nhiing thuc thé kinh t&
khac". Pon vi thé ché c6 cac thude tinh sau:

- C6 quyén s6 hitu hang héa va tai san, do vay don vi thé
ché c6 thé trao d6i quyén sé hitu nay théng qua hoat dong
giao dich véi don vi thé ché khac;

- C6 trach nhiém va chiu trach nhiém truéc phap luat doi
v6i nhiing quyét dinh kinh té& ctia minh va d6i véi cac hoat
dong kinh té& c6 lién quan cta don vi;

W Muc 3.32 dén 3.34 sach da dan.

158



- C6 kha nang phat sinh tiéu san (c6 quyén huy dong
von), thuc hién cac nghia vu, cam két va c6 tu cach phap
nhan tham gia vao cac hgp déng;

- C6 diéu kién lap cac tai khoan trong hé thong tai khoan
ké toan, trong d6 c6 ca bang can doi ké toan theo yéu ciu cua
quan ly san xuit va phap luat cia Nha nude.

Trong thuc t&, don vi thé ché& duge chia lam hai loai: Pon
vi thé ché& ho gia dinh (gbm mét ngudi hay mot nhém ngudi
hinh thanh hé) va td chiic kinh t&, chinh tri, xa hoi dugc
phap luat thita nhan. O Viét Nam, don vi thé ché bao gdm
cac loai: Ho gia dinh tiéu dung va ho san xut kinh doanh ca
thé; doanh nghiép thudc moi thanh phan kinh t&; cd quan
hanh chinh va su nghiép; t6 chtc chinh tri, chinh tri - x& héi;
t6 chiic khong vi 1gi.

4.1.4. Gia co ban, gia san xuit va gia st dung”

Théng ké tai khoan quéc gia dung ba loai gia dé xac dinh
gia tri ctia cac chi tiéu kinh t& tong hop:

- Gid co bdn 1a s6 tién ngudi san xuit nhan duge do ban
mot don vi hang hoa hay dich vu san xuit ra, trit di toan bo
thué danh vao san phdm, céng véi tro cdp san pham. Gia co
ban loai trit phi van tai khong do ngudsi san xuit tra khi ban
hang.

- Gid san xudt 1a s6 tién ngudi san xuat nhan dugde do
ban mot don vi hang hoa hay dich vu san xuat ra, trit di thué
gia tri gia tdng (VAT) hay thué& dugc khau tri tuong tu. Gia
san xut loai trit phi van tai khong do ngudi san xuat tra khi
ban hang.

- Gid st dung 12 s6 tién ngudi mua phai tra dé nhan dudgc

M Mbt s thuat ngit théng ké théng dung, Nha xuat ban Théng ké, Ha Néi
- 2004, trang 85; muc 3.65 va 3.66.
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mét don vi hang héa hay dich vu tai thoi gian va dia diém do
ngudi mua yéu cau. Gia st dung khong bao gbm thué gia tri
gia tang dugdc khau trit hay thué tuong tu dugc khau tru. Gia
st dung bao gdm ca phi van tai do ngudi mua phai tra.

Ba loai gia trén c6 moi lién hé sau:

- Gia san xuét bing gia co ban cong v6i thué san pham
nhung khong bao gbm thué gia tri gia ting (VAT), hay thué
dugc khau tri tuong tu do ngusi mua phai tra va tru di trg
c&p san pham;

- Gia st dung bang gid san xuit cong véi thué VAT
khong dugc khau tri hay loai thué tuong tu khéng dudc
kh&u tri, cong v6i phi van tai va phi thuong nghiép do don vi
khac cung cap;

- Truong hop ngudi st dung mua truc tiép tif ngudi san
xudt (khong qua thuong nghiép ban budn hay ban 1é), gia su
dung 16n hon gia san xu4t do hai yéu t& sau: Gia tri cua thué
gl tri gia ting khong dude khiu trit do ngusi mua phai nop;
phi van tai do ngusi mua phai tra khi mua hang héa.

Mboi lién hé gitia ba loai gia néu trén dudc mé ta qua so
do sau:

Thué SP
(khéng gom VAT)
trir tro cap SP

Gia co ban

Thué VAT,
Phi van tai,
Phi thuong nghiép

Gia san xuat

Gia s(r dung
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Gia san xuat la gia "ngoai lai" gitia gia cd ban va gia su
dung vi né khong bao gbm mot s6 loai thué san pham. Gia
san xuat khong phai 1a s6 tién ngudi san xuit thuc su nhan
duge khi ban san phdm va ciing khong phai sd tién ngudi st
dung thuc sy phai tra khi mua hang. Nha san xuét dua vao
gid co ban dé dua ra cic quyét dinh kinh té&; trong khi d6
ngudi tiéu dung dua vao gia st dung dé quyét dinh viéc mua
hang.

- Gid thi truong 1a gia thyc té€ thoa thuan gitia cac thuc
thé kinh t& khi thuc hién cac hoat dong giao dich. Trong nén
kinh t& ap dung hé théng thué duge khau trit nhu thué VAT
sé dan t6i hai loai gia thuc t& thda thuan cho mét hoat dong
giao dich néu diing trén quan diém cta nha san xuit (gia co
ban) va ngudi st dung (gia st dung).

- Gid thuc té'1a gia dung trong giao dich cia nam bao céo.
Gi4 thuc t& phan anh gia tri trén thi thuong ctia hang hoéa,
dich vu, tai san chu chuyén tit qua trinh san xuét, luu thong
phan phoi téi st dung cudi cing déng thoi véi su van dong
cua tién té, tai chinh va thanh toan. Qua d6 gidp ta nhan
thic ding dén thuc tién khach quan vé co cdu kinh t&, moi
quan hé ty 1é gifia cac nganh trong san xuat, méi quan hé
phan phéi thu nhap, mé6i quan hé gitia két qua san xuat véi
phan huy déng dudc vao ngan sach... trong tiing nam.

- Gid so sanh 1a gia thuc t& cia ndm dudc chon lam géc
dé so sanh. Dé nghién ciiu su thay d6i don thuan vé mat khéi
lugng, tic 1a loai trit su bién dong ctia yéu to gia, cac chi tiéu
kinh t& téng hgp cta nhiing nidm khac nhau dudc tinh theo
gi4 ctia nam goc. Nam duge chon lam géc dé tinh theo gié so
sanh thuong 14 nam trudc cia nam bao cio hoic nam dau
cua thoi ky ké& hoach.
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4.1.5. Thu nhap s6 hitu

Thu nhap s6 hitu 1a thu nhap nhan dudc ctia ngudsi s6 hiiu
tai san tai chinh hoéc tai san htiu hinh phi tai chinh khong do
san xudt tao ra (nhu dat dai, ving troi, ving bién, v.v...) khi
ho cung cdp tai chinh hodc dua tai san htiu hinh phi tai
chinh khong do san xuit tao ra cho don vi khéac st dung. Thu
nhap sdé hitu bao gom cac loai sau:

- Lai tién gti, tién cho vay

- C4 tiic, 1gi tiic dau tu vao cac tai san tai chinh

- Thu nhap ti tai dau tu cia dau tu truc tiép nude ngoai;
- Thu ti cho thué d4t dai, ving trdi, ving bién.

Thu nhap sé hiu thuin ti bén ngoai phan anh chénh
léch vé thu nhap sd hiiu cia mot quéc gia véi bén ngoai. Néu
thu nhap sé hiiu thuan tit bén ngoai la duong sé lam ting
tong thu nhap quéc gia, ngude lai néu thu nhap s6 hitu thuan
tit bén ngoai 1a Am sé lam giam téng thu nhap qudc gia.

4.1.6. Chuyén nhuong

Chuyén nhugng 14 hoat dong giao dich khi mét don vi thé
ché& cung c4p hang héa, dich vu hoic tai san cho mot don vi
thé ché khac ma khéng nhan lai tién, hang héa, dich vu hoic
tai san tuong tng. Chuyén nhugng c6 thé bing tién hoic
hién vat. Chuyén nhugng bing tién c6 thé duéi dang tién
mat hodc tién ky gui ¢6 kha niang chuyén nhugng. Chuyén
nhuong bang hién vat 1a hoat dong chuyén quyén sé hitu
hang héa hay tai san vat chat hodc cung cap dich vu. Theo
muc dich, chuyén nhuong duge chia thanh hai nhém:

Chuyén nhuong hién hanh 1a trao d6i thu nhap gitta cac
ddi tuong giao dich, lam giam thu nhap cta don vi thé ché
cho va lam ting thu nhap cia don vi thé ché nhan, véi muc
dich dé chi tiéu dung cudi cung.
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Chuyén nhuong tai sdn thuc hién gitia don vi thé ché nay
v6i muc dich cung c&p tai san hodc tai chinh cho don vi thé
ché& kia dé tich lay tai san.

4.1.7. Bién diém va bién ky

- Bién diém 1a khai niém biéu thi gia tri tai mot thoi
diém nh&t dinh, dung dé danh gia céc chi tiéu kinh té& téng
hop tai cac thoi diém dau ky va cudi ky nhu: Gia tri tai san
c6 dinh va tai san luu dong, gia tri cia cai cua toan bd nén
kinh té&, v.v... Trong hé théng tai khoan quéc gia, khai
niém bién diém duge a4p dung khi bién soan bang téng két
tai san.

- Bién ky 1a khai niém gia tri trong mot khoang thai gian,
dung dé danh gia cac chi tiéu tong hop cta nén kinh t& nhu:
gia tri san xuét, téng san phidm trong nudc, tich liy, tiéu
dung, tong thu nhap quéc gia, dé danh, v.v... Chdng han chi
tiéu téng san phidm trong nuéc ap dung khai niém bién ky
v6i nghia danh gia gia tri hang héa va dich vu cuéi cung duge
tao ra cua nén kinh té& trong mot khoang thoi gian nhu quy
hodc nam.

Khai niém bién diém va bién ky c6 moi quan hé véi nhau,
bién diém 1a két qua ctia cac hoat déng giao dich dén tich lai
trong mot thoi ky nhat dinh. Ching han, gia tri tai san cd
dinh tai thoi diém 31 thang 12 1a két qua ctia nhiing hoat
dong giao dich vé tai san c6 dinh dién ra ti 1 thang 1 dén 30
thang 12.

4.1.8. Tich san va tiéu san

- Tich sdn 1a mét thuc thé c6 chiic ning luu git gié tri,
qua d6 cac don vi thé ché trong nén kinh t& xac 1ap quyén sé
hiiu déi v6i né va thu dudgce 1i ich kinh t& qua viéc s6 hiiu, st
dung theo thoi gian.
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- Tiéu sdn phan anh bén phan hay trach nhiém cta mot
don vi thé ché phai thanh toan cho mot don vi thé ché khac
trong nhiing trudng hgp dude quy dinh cu thé theo hgp déng
gitia hai don vi c6 lién quan.

Trong kinh té&, tich san dugc chia thanh hai loai: Tich
san tai chinh va tich san phi tai chinh. Tich san tai chinh
bao gbm trai quyén tai chinh, vang, tién, quyén rit von dic
biét (SDR), c6 phiéu céng ty va cac cong cu tai chinh kinh
doanh ngoai bang. Tich san phi tai chinh 1a tich san khong
c6 yéu td tiéu san tuong ting, bao gdbm cac tai san vat chat
htitu hinh, v6 hinh va tai san khong do san xuat tao ra nhu
dat dai.

Cac nha kinh té&€ thiét 1ap cac cong cu tai chinh kinh
doanh ngoai bang v6i muc dich tranh cho cac bén c6 lién
quan trong giao dich khoi chiu thiét trong tuong lai khi gia
cad bién dong 16n. Nhiing cong cu kinh doanh ngoai bang
gom: hgp dong mua ban trudc; giao dich c6 ky han; giao dich
hoan d6i. Hgp déng mua ban trude cho phép méot bén duge
mua hodc ban hang héa hay chiing khoan trong mot thoi
han nhét dinh v6i mic gia théa thuan trude. Pay 1a biéu
hién ctia hinh thtc dau co vi néu gia ca thay d6i mot cach
dang ké thi ngudi mua van dudgec mua v6i mtc gia thoa
thuan truéc ma chic chin thap hon nhiéu so véi mic gia
hién thoi. Giao dich ¢6 ky han thuong lién quan t6i thi
truodng ngoai hoi, § d6 cac déng tién dugc mua va ban theo
nhiing ty gid hội doai duge cÂ6 dinh tai thoi diộm mua va
giao vao mot thoi gian nhat dinh trong tuong lai. Giao dich
hoan d6i 14 phuong phap hoan dội cac dộng tiộn. Ngan hang
trung uong cua hai nudc ghi Cộ cho nhau v6i một khoan
tiộn cta ho c6 gia tri tuong duong dộ mdi chinh phua dộu cộ
thé stt dung du trit ngoai hội nay nộu can thiột.

164



4.1.9. Chi tiéu can doi

Chi tiéu can d61 trong céc tai khoan cua Hé théng tai khoan
quéc gia 1a chi tiéu duge thiét 1ap theo nguyén téc cAn bang
cta tai khodan, thu duge bang cach 14y t6ng bén nguén tru di
tat ca cac chi tiéu bén st dung. Chi tiéu can d61 khong lién
quan t6i bat ky mét tap hop cac giao dich cu thé nao va ciing
khong tinh theo mot don vi gia ca hay don vi khéi lugng cu
thé nao. N6i cach khéc, chi tiéu can d6i khong thé phan tich
thanh hai yéu t6 gia va lugng vi vay khong thé tinh truc tiép
cac chi tiéu nay theo gia so sanh. Cac nha Théong ké can luu y
t61 dac trung nay cua chi tiéu can do1 trong khi tinh toan.

Dua ra chi tiéu can déi trong Hé thong tai khoan quéc
gia khong chi don gian nham muc dich lam can bang gitia
bén ngudn va bén st dung cta cac tai khoan. Chi tiéu can doi
da chtia dung mot khoi lugng 16n thong tin hiiu ich trong né
va bao gdbm méot s chi tiéu ddu vao quan trong nhat trong
cic tai khoan cta hé théng nhu cac chi tiéu: Gia tri ting
thém, thu nhap kha dung, dé danh, cho vay thuin hoic di
vay thuan®.

4.2. MOT SO CHI TIEU CHU YEU TRONG THONG KE
TAI KHOAN QUOC GIA

Phan nay sé trinh bay tudn tu cic chi tiéu kinh t& téng
hop phan anh két qua tir qua trinh san xuat tao ra thu nhap,
phan phéi thu nhép, dén tiéu dung, dé danh, tich lay tai san
va cua cai ciia nén kinh t&. Qua day ban doc thay dudc mot
cach khai quat noi dung, ban chat kinh t& va méi lién hé gitia
nhiing chi tiéu kinh t& nay. Trudc hét, ching ta nghién ciu
chi tiéu dau tién xuat hién bén ngudn cua tai khoan san xuit
dé6 1a gia tri san xuét.

@ Muc 3.65, Tai khoan quéc gia 1993.
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4.2.1. Gia tri san xuat

Gia tri san xudt phan anh toan bd gia tri ctia san pham
vat chét (thanh phdm, ban thanh phidm, san phdm dé dang)
va dich vu san xuét ra trong moét thoi ky nhat dinh. Gia tri
san xudt bao gom:

- Gia tri hang hoa va dich vu st dung hét trong qué trinh
san xuit;

- Gia tri méi ting thém trong qui trinh san xuat: Thu
nhap cua ngudi lao dong tit san xuat, thué san xuit, khau hao
tai san c6 dinh dung trong san xuit va thing du san xuét.

Gia tri san xuét duge tinh theo cac nganh kinh té& va tong
hop cho toan bd nén kinh t&. Gi4 tri san xuat c6 su tinh trung
gitia cac don vi trong ting nganh cting nhu gitia cac nganh
trong nén kinh t& quéc dan. Miic do tinh trung phu thudc vao
trinh dd chuyén mén héa trong san xuit ctia nén kinh té.
Trinh d6 chuyén moén héa cang cao thi sy tinh trung cang
nhiéu.

Gia tri san xuat dude xac dinh theo gia co ban; khi khong
c6 diéu kién vé ngudn théng tin, ch& do hach toan va ké toan
khong phtt hop thi ¢6 thé tinh theo gia san xuAt.

Dé tao ra hang héa va dich vu dap tng nhu cau cta nén
kinh t&, cAc nha san xuat phai st dung lao dong va may méc
thiét bi dé chuyén nhiing chi phi 14 vat chat va dich vu thanh
hang héa va dich vu méi. Trong kinh t€ vi md cling nhu
thong ké tai khoan quéc gia, gia tri hang héa va dich vu
chuyén héa trong qua trinh san xuft dugc goi 1a chi phi
trung gian. N6i cach khac, Chi phi trung gian phan anh gia
tri hang héa va dich vu dudc st dung hét trong qua trinh san
xuét dé tao ra san phadm méi trong mét thoi ky nhét dinh,
gdém ca chi phi stia chiia nhé va duy tu tai san c§ dinh dung
trong san xuét. Chi phi trung gian dugc tinh theo nganh
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kinh t&€ va toan bo nén kinh té&, theo gia thuc té va gia so
sanh. Chi phi trung gian chia thanh hai nhém chu yéu:

- Nhém chi phi vat chat gbm: Nguyén vat liéu chinh, vat
liéu phu, nhién liéu, dién, nuée, khi dot, chi phi cong cu san
xuét nho, vat ré tién mau hong va chi phi san pham vat chat
khac;

- Nhém chi phi dich vu gém: Van tai; buu dién; bao hiém;
dich vu ngan hang; dich vu phap 1y, dich vu quang céo va cac
dich vu khac.

Khai niém chi phi trung gian trong kinh t& vi mé ciing
nhu théng ké tai khoan quéc gia khac véi khai niém chi phi

san xudt trong kinh t& vi mé. Cé nhiing loai chi tiéu, kinh t&

vi md tinh vao chi phi san xuat nhu: Chi tra luong cho nguai
lao dong, chi an trua, ca ba bang tién cho ngudi lao déng; chi
mua sim quan 40 cho nguoi lao dong, v.v... nhung théng ké
tai khoan quéc gia lai tinh vao thu nhap ctia nguoi lao dong
va thudc gia tri tang thém, khong thudc chi phi trung gian.
Chi phi san xu4t trong kinh t& vi mo con gém ca khau hao tai
san cd dinh, nhung tai khoan quéc gia lai dua khau hao tai
san ¢ dinh vao gia tri tang thém. Vi vay, khong thé déng nhat
khai niém chi phi trung gian véi khai niém chi phi san xuét.

Khéng gidng nhu gia tri san xudt ¢ thé tinh theo gii co
ban ho#c gid san xuit, chi tiéu chi phi trung gian chi tinh
theo gia st dung. Gia st dung dung dé xac dinh gia tri caa
chi phi trung gian phan anh toan bo sé tién don vi san xuat
phai tra dé dua mét don vi hang héa hoic dich vu tham gia
vao qui trinh san xuat véi muc dich tao ra hang hoéa va dich
vu méi. Gia st dung dung dé tinh chi phi trung gian gém hai
phan chinh: Gia tri hang héa don vi san xudt mua ti don vi
ban, phi van tai phat sinh dé chuyén chd hang héa tit noi ban
t61 don vi san xudt.
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Nhu da dé cap 6 trén, chi tiéu gia tri san xuit c6 su tinh
trung trong nén kinh té&, gia tri san xuit bao gém ca gia tri
hang héa va dich vu dude tao ra cua cac thoi ky san xuat
trude, chdng han dung nguyén vat liéu duge tao ra cla nim
trude dé san xuét ra hang héa va dich vu niam sau. Véi dic
diém d6, néu dung gia tri san xudt dé danh gia toc do tang
trudng kinh t& va cac chi tiéu tdng hop lién quan téi binh
quan dau nguoi, ning suat, hiéu qua thi sé khéng phan anh
ding két qud san xuat cia nén kinh té trong mot thoi ky
nh4t dinh. Pé khéc phuc ton tai nay, cdc nha kinh t& va
thong ké da tinh toan va dua vao ap dung chi tiéu gia tri
tang thém va tdng san pham trong nude.

4.2.2, Gia tri tang thém

Gia tri tang thém (VA) phan anh gi4 tri hang héa va dich
vu cudi cung dugc tao ra cua cac nganh kinh té trong mot
thoi ky nhat dinh. Gia tri ting thém 1a bd phan con lai cua
gia tri san xuét sau khi trit di phan chi phi trung gian. Cau
thanh cua gia tri tdng thém gém: Thu nhap cua ngudi lao
dong ti san xuat, thué san xuat, khau hao tai san c6 dinh
dung trong san xuat va thing du san xuit.

Ciing nhu gia tri san xuat, gii tri tidng thém c6 thé tinh
theo gia co ban ho#c gia san xuit. Gia tri san xuit tinh theo
gia nao doi hoi gia tri ting thém tinh theo gia d6. N6i cach
khac, gia tri san xudt va gia tri ting thém ludn tinh theo
cung mot loai gia.

Vi khong bao gom chi phi trung gian, nén gia tri tang
thém phan anh ding mtc hon vé két qua hoat dong san xuat
do don vi tao ra, khong bi phu thudc vao thay déi té chiic san
xuét cta don vi. Do vay, dung chi tiéu gia tri tang thém dé
danh gia két qua san xuat cua tiung nganh, ting doanh
nghiép ciing nhu tinh cic chi tiéu nang suit, hiéu qua va
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nhiéu chi tiéu quan trong khéac cé lién quan sé c6 y nghia
hon, phan anh thuc chat hon thanh qua lao dong cua don vi
va nganh so v6i ap dung chi tiéu gia tri san xudt nhu da néi &
trén.

Gia tri tang thém dugc tinh theo nganh kinh t&. D& phan
anh gia tri hang héa va dich vu cuéi cung dudc tao ra cua
toan bo nén kinh té&, cac nha kinh t& vi md dua ra khai niém
téng san pham trong nudc.

4.2.3. Téng san phim trong nudc

Téng san phadm trong nuéc (GDP) phan anh gia tri caa
hang héa va dich vu cuéi cung dudc tao ra cua toan bo nén
kinh té trong moét khoang thoi gian nhdt dinh. Téng san
phdm trong nudc 1a khai niém cta gia tri tang thém - khai
niém trén giac d6 san xudt va bang téng gia tri ting thém
cta tit ca cac don vi san xuét thudng tra trong lanh thé kinh
t& clia mot quoc gia cong v6i thué nhap khau hang héa va
dich vu.

Dua vao phan tich ludng chu chuyén thu nhap va chi
tiéu trong nén kinh t€, cac nha kinh té& da chi ra méi quan hé
déng thic giia tong san pham trong nudc véi téng thu nhap
tit sdn xuét va téng chi tiéu trong nén kinh t&. Cac ding thic
nay 1a co sé 1y luan cia ba phuong phap tinh chi tiéu téng
san pham trong nuéc: Phuong phap san xuit bang tong gia
tri ting thém cta cic nganh kinh t& cong (+) thué nhap khiu
hang héa va dich vu; phuong phap thu nhap bang tong cac
yéu t6 (thu nhap cta ngudi lao dong tu san xuat, thué san
xudt, khau hao TSCD, thing du) va phuong phap st dung
bing téng cua tiéu dung cudi cung, tich liy tai san, chénh
léch xuat nhap khau hang héa va dich vu.

Téng san phdm trong nudc ludn tinh theo gia thi trudng,
néi cach khéc chi c6 mot loai gia dung dé tinh GDP miéc du
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chi tiéu gia tri tang thém c6 thé tinh theo gia co ban hay gia
san xudt. C6 thé dit cAu hoi tai sao gia tri tang thém cla cac
nganh kinh té& tinh theo gia co ban hoéc gia san xuat nhung
GDP chi tinh theo gia thi truong? Phai chang c6 su khong
thong nhat vé gia gifia cac phuong phap tinh GDP? Gia tri
ting thém cta cac nganh san xudt vat chat va dich vu
(khong bao gom nganh thuong nghiép va van tai) theo gia co
ban hodc gia san xuit khong bao gom phi van tai va phi
thuong nghiép. Khi cong gia tri tang thém cua tat ca céc
nganh kinh t& theo gi4 co ban hodc gia san xuit ta dudc tong
san phdm trong nudc da bao gbm gia tri phi thuong nghiép
va phi van tai.

Cong thtic chung tinh téng san phdm trong nude d6i véi
truong hop gia tri ting thém tinh theo gia co ban va gia san
xuat 1an lugt nhu sau:

Téng Téng gié tri Thué san Thué nhap
san phdm = tangthémtheo + phdmtritrd + kh&u hang hoéa
trong nuGc gia co ban cap san pham va dich vu

Hoac

Téng san Téng gia tri Thué nhap
phdmtrong = tingthémtheo + kh&u hang hoa
nuéc gia san xuét va dich vu

Theo phuong phap st dung, GDP bing téng st dung
hang héa va dich vu bao gdm: Tiéu dung cuéi cung cua hd gia
dinh va Nha nudc, tich liiy tai san c6 dinh, tai san luu dong
va tai san quy hiém, chénh léch gitia xudt khiu va nhap
khdu hang héa va dich vu. Gia st dung dung dé xac dinh gia
tri ctia tit ca cac yéu td trong téng st dung hang héa va
dich vu.

Trén géc d6 toan bd nén kinh t& diung chi titu GDP dé
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danh gii toc do tang trudng kinh té cling nhu tinh toan cac
chi tiéu lién quan sé c¢6 nhiing vu diém tuong tu nhu ap dung
chi tiéu gia tri ting thém trong tiing nganh, ting don vi.

4.2.4. Tiéu dung cudi cung

Tiéu dung cudi cung phan anh toan bo chi tiéu cho mua
sém hang hoéa va dich vu tiéu dung cta ho gia dinh thudng
trd, ctia cac t6 chiic khong vi 1oi phuc vu hd gia dinh thudng
trd va cua Nha nuéce trong mot thoi ky nhat dinh. Tiéu dung
cudi cung 1a mot bd phan cua thu nhap quéc gia kha dung va
ciing 14 mét bd phan cta téng san pham trong nudc.

Tiéu dung cudi cung dugc chia theo nhém hang héa va
dich vu tiéu dung, dugc tinh theo gia thuc t&€ va gia so sanh
va thuong tach thanh hai thanh phan: Tiéu dung cudi cing
ctia ho gia dinh va tiéu dung cuéi cung ciia Nha nuéc.

4.2.5. Tich lay tai san

Tich liiy tai san phan anh chi tiéu cho dau tu tai san co
dinh, diu tu tai san luu dong va tai san quy hiém trong mot
thoi ky nh4t dinh. Tich lay tai san dugc chia theo loai tai
san, tinh theo gia thuc té€ va gia so sanh.

+ Tich lily tai san c6 dinh tinh bang gia tri tai san cd
dinh nhén vé tri di tai san c¢6 dinh thanh 1y trong ky ctia cac
don vi thé ché&, khong bao gbm phin ho gia dinh tiéu dung.

+ Tich lity tai san luu dong gém tai san 1a nguyén, nhién,
vat liéu dung cho san xuat, thanh pham tén kho, san phdm
dé dang; dudc tinh bang chénh léch gifia tai san luu dong
nhan dudc va tai san luu dong st dung trong ky cta cac don
vi thé ché&, khéng bao gom phan hé gia dinh tiéu dung.

+ Tai san quy hi€m do céc don vi thé ché (gém ca ho gia
dinh tiéu dung) ndm gitt v6i muc dich bao toan gia tri ctia cai.
Tai san quy hi€m khong bi hao mon va gidm gia tri theo thoi
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gian, duge tinh bang chénh léch gifia tai san quy hiém nhan
dudc trong ky va nhuong ban tai san quy hiém trong ky do.

4.2.6. Xuit, nhap khiu hang héa va dich vu

Xu4t, nhap khau hang héa va dich vu phan anh toan b
san pham vat chit va dich vu duge mua ban, trao déi, chuyén
nhugng gitia cac don vi, t6 chtc, cAd nhan dan cu la don vi
thuong trd ctua Viét Nam véi cac don vi, t6 chiic, cd nhan dan
cu khong thuong tri. Nhiing hang héa va dich vu duge coi 1a
xué't, nhap khau khi da thay déi quyén sé hitu vé hang héa
gitia mot bén 1a don vi thuong trd va bén kia 1a don vi khong
thuong trd, khong phu thudc vao hang héa dé da ra khoi bién
gi6i quoc gia hay chua.

Chénh léch xudt nhap khdu phan anh hiéu s6 gita tri
gia xudt khdu hang héa va dich vu véi tri gia nhap khau
hang héa va dich vu cia mot qudc gia trong mot thoi ky nhat
dinh. Néu hiéu s6 nay la mot s6 duong thi nén kinh t& duge
goi 12 c6 xuat siéu, ngugc lai néu hiéu s6 nay 1a mot s6 Am thi
nén kinh t& dugc goi 1a nhap siéu. Truong hgp tri gia xuat
kh4u hang héa va dich vu bing véi tri gia nhap khau hang
héa va dich vy, nén kinh t& c6 can bang trong quan hé thuong
mai v6i bén ngoai.

Nhu da dé cap trong phan khai niém, san xuat 1a qua
trinh st dung lao déng va may moéc thiét bi dé chuyén nhiing
chi phi 1& vat ch4t va dich vu thanh san phadm 14 vat chat va
dich vu khac. Vi vay, tong san phadm trong nudc tinh theo
phuong phap thu nhap sé bing tong cta cac yéu té tham gia
vao quéa trinh san xuat. Duéi dang gia tri, nhiing yéu té nay
gdbm: Thu nhap ctia ngudi lao dong tit san xuat; thué, trg cap
san xuat; khau hao tai san c6 dinh va thing du.

4.2.7. Thu nhap ctia ngudi lao dong tir sin xuat

Thu nhép cta ngudi lao dong tir san xudt phan anh tong
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thu nhap cua ngudi lao dong tit tat ca cac ngudn do tham gia
vao qua trinh san xudt mang lai, gdbm thu nhap bing tién va
bing hién vat. Cu thé thu nhap ctia ngudi lao dong bao gém:
Tién luong linh déu din theo ky; tién luong tra cho ngudi lao
dong do nghi viéc tam thdi vi Iy do ctia don vi san xuit; tién
hoa hong do don vi sdn xuét tra cho ngudi lao dong; tién
thudng dot xuat va cac khoan thanh toan cho ngudi lao dong
lién quan t6i hoat dong san xuit; chi hd trg dinh ky vé nha ¢
va di lai ti noi 6 téi noi lam viéc; tién luong bang hién vat;
tién d6ng bao hiém xa hoi cho ngusi lao dong.

4.2.8. Thué san xuit, trg cAp san xuit

Thué sdn xuit, trg cadp san xuit l1a yéu t6 thi hai cau
thanh nén GDP tinh theo phuong phap thu nhap. Thué san
xuét 1a khoan phai nép bat budc bang tién hay bang hién vat
ti don vi san xuat cho nha nuéc khi tham gia vao quéa trinh
san xudt, luu thong hang héa va dich vu. Thué san xuit gom
hai loai: Thué san phdm va thué san xuat khac:

- Thu€ san phadm phai ndp khi ngudi sdn xudt dua hang
héa va dich vu vao luu théng duéi bat ky hinh thic nao nhu:
Ban, chuyén nhugng... Nhu vay, déi tugng ctia thué danh vao
san phdm khéng bao gébm thanh phdm tén kho. Loai thué&
nay goém ca thué€ hang nhap khiu khi hang nhap khiu di vao
lanh thé kinh t& hay dich vu phuc vu cho don vi thudng trd
ti don vi khong thuong tru;

- Thué& san xuét khac bao gbm thué danh vao quyén sd
hiiu hay quyén st dung dat dai, nha xudng, tai san khac
dung trong san xuat; hay thué danh vao thué muén lao dong,
tra thu nhap cho ngudi lao dong®.

@ Muc 3.46 Phuong phap bién soan Hé théng tai khoan quéc gia & Viét
Nam, Nha xuat ban Théng ké, Ha Néi, 2003.
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4.2.9. Khiu hao tai san c6 dinh

Khau hao tai san c¢6 dinh phan anh gia tri cia tai san c6
dinh tiéu dung trong qua trinh san xuét va tinh bang chénh
léch gifia cudi ky va dau ky gia tri kinh t€ thuc cua tai san
(gia tri kinh t& thuc ctia tai san 1a gia tri thuc té& cta tai san
trén thi trudng tai thoi diém danh gia). Trong thuc té, tinh
khau hao tai san cd dinh dua trén co s6 thoi gian du kién
duing vao san xudt cua tai san va gia tri tai san theo nguyén
gia.

4.2.10. Thiang du

Théng du 1a thu nhap ti san xuat cia don vi san xuat va
dugc tinh bang gia tri tang thém tru di thu nhap cua ngudi
lao dong tit san xuat, trit thué san xuat phai ndp va cong véi
trg cdp san xuét. Thiang du biéu thi thu nhap c¢6 dudc tit qua
trinh san xudt dua lai trudc khi chi tra 1ii tién vay ngan
hang, tién thué may méc thiét bi, thu nhap sé hitu phai tra
d61 v6i tai san tai chinh, tién thué d&t cAn thiét dé tién hanh
san xuat.

* *
*

Ba phuong phép tinh chi tiéu GDP dudc xay dung trén
ba géc @0 khac nhau: Phuong phap san xuit thuc hién trén
gbc do san xuét tao ra san pham 1a hang héa va dich vu cho
x4 hoi; phuong phap thu nhap ding trén géc dd cac yéu to
tham gia vao qui trinh san xudt tao ra thu nhap; phuong
phap st dung diing trén géc dd st dung hang hoéa va dich vu
dé thda man nhu cau cudi ciing cta nén kinh t&. Mdi phuong
phap déu c6 uu va nhugc diém riéng va st dung phuong phap
nao trong tinh toan chi tiéu GDP phu thudc vao nguén thong
tin hién c6, trinh d6 théng ké va diéu kién hach toan trong
ting thoi ky khac nhau.
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Phuwong phdp sdn xudt: Téng san phdm trong nuéc tinh
theo phuong phap nay thuong dudgec ap dung tai cac nudc
dang phat trién, c6 trinh do théng ké chua cao. Ap dung
phucng phap san xuit cung cip cho cac nha quan ly, lap
chinh sach btc tranh toan canh vé toan bo san phim san
xuét ra, vé chi phi ctia tat ca cac nganh kinh té&. Trén co s
d6, cac nha kinh t& c6 thé nghién ctu tac dong qua lai giita
cac nganh, thanh phan kinh t& va tim ra cdc nguyén nhan
ciing nhu giai phap dé giam ty 1é caa chi phi trung gian dan
t6i tang GDP. Bén canh nhiing uu diém néu trén, phuong
phap san xuét c6 mot s6 nhude diém chu yéu sau:

- Khé dam bao pham vi thu thap théng tin dé tinh day
da két qua clia cac hoat dong san xudt. Ching han, theo khai
niém san xut, gia tri cia cac hoat dong bat hop phap tao ra
hang héa va dich vu cung c4p cho thi truong va cac hoat dong
hop phép nhung tao ra cac san pham bat hop phap déu phai
tinh vao gia tri san xuit”. Nhung trong thuc té& rat khé thu
thap dudc thong tin ctua cac hoat dong nay.

- Do GDP dudc tinh gian tiép qua gia tri san xuat va chi
phi trung gian nén chat lugng tinh GDP con phu thudc vao
chat luong tinh chi tiéu chi phi trung gian. N6i cach khac,
thong tin dé tinh GDP con phu thudc vao théng tin ti hach
toan chi phi san xuit cta cac don vi san xuat kinh doanh. Xu
huéng cac nha san xuat kinh doanh thudng hach toan ting
chi phi dé gidm thué va ting loi nhuan. Cac nha thong ké rat
kho kiém soat chét lugng thong tin vé chi phi san xuét dé ti
d6 tinh toan chinh xac, nang cao chat lugng cua chi tiéu chi
phi trung gian.

@ Thong ké tai khoan qudc gia xé&p cac hoat ddng nay vao khu vuc kinh t&
chua dudc quan sat. Khu vuc kinh t&€ nay gébm bén khu vuc nhé: Khu vuc
kinh t& chua dinh hinh, khu vuc kinh t& ngdm, khu vuc tu san tu tiéu cta
ho gia dinh va khu vuc kinh t& bat hop phap.

175

Phuong phdp st dung: GDP tinh theo phucng phap nay
cung cip nhiing thong tin vé cdu ctia nén kinh t& nhu: Tiéu
dung, tich liy, xudt, nhap khau. Nhiing thong tin nay gitp
cho Chinh phu1 va cac nha quan ly dua ra chinh sach kich cau
din t6i tang trudng kinh té, déng thoi ciing 14 nguén théng
tin dung dé tinh gia tri tai san va cla cai ting thém ctua dat
nude. Phuong phap st dung c¢6 mot s6 vu diém vé mit tinh
toan nhu sau:

- Phuong phap nay khong phai gidi quyét van dé nan giai
vé viéc tinh gia tri clia cac hoat dong bat hop phap va cac
hoat d6ng hop phap nhung tao ra cic san pham b4t hop phap
nhu phuong phap san xuit gip phai. Du khong thu duge
thong tin vé két qua san xuit cua cac hoat dong thudc khu
vuc kinh té€ chua dugc quan sat nhung nhiing hoat dong nay
tao ra thu nhap va thuc thé kinh t& s6 hitu thu nhap nay sé
dung vao tiéu dung, vao tich lily va nhu vay da dudc phan
anh trong phuong phap st dung. Néu ddm bao dugc chat
lugng tinh toan ctia phuong phap st dung, chénh léch vé
GDP gitia phuong phap st dung va phuong phap san xuit 1a
mot udc luong tot d61 vl gia tri ting thém ctia khu vuc kinh
té& chua dugdc quan sat.

- Théng tin vé chi tiéu dung va tich liiy thuong sat véi
thuc t& hon so véi thong tin vé két qua san xuat va chi phi
san xuit. Théng tin vé chi cho tiéu dung cua ho gia dinh dé
kiém soat va thong thudng cac ho chi khai th&p thu nhap cha
hiém khi khai thap chi tiéu trong cic cudc diéu tra. Thong
tin vé xudt, nhap khiu hang héa va dich vu d& thu thap (chi
can qua Hai quan) va thudng dam bao vé pham vi. Vi vay,
d6i véi nha thong ké, phuong phap st dung dé tinh toan va
cho ch4t lugng s6 liéu cao hon.

Tuy vay, phuong phap st dung c6 mét s6 nhuge diém: S&
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lugng ho gia dinh trong nén kinh t& rat 16n vi vay khong thé
tién hanh diéu tra dinh ky thuong xuyén dé thu thap thong
tin ti tat ca cac hd. Thong thuong cac nuée dua vao diéu tra
chon mau vi vay s6 liéu chiu anh hudng cta sai s6 chon mau.
P61 véi cac nude dang phat trién, san xudt nhd, manh muin
con pho bién, hé théng luat phap chua day da, y thic chap
hanh luat chua nghiém nén khé thu thap dude chinh xac
nhiing théng tin vé tiéu dung va xuét, nhap khau hang héa
va dich vu. Thuc t& 6 nuéc ta, nganh Thong ké gap khong it
khé khan khi tinh toan gia tri ctia hang héa xuét, nhap khau
lau qua bién giéi, trén bién.

Phuong phap thu nhdp: GDP tinh theo phuong phap nay
sé cung cAp thong tin cho cac nha quan ly va lap chinh sach
dung dé danh gia vé hiéu qua (thé hién qua chi tiéu thing
du) va ning sudt (thé hién qua nang suit lao déng, niang
sudt cia may moc, thiét bi) ciia hoat dong san xuat. Tuy vay,
chat lugng tinh toadn thap cua cac chi tiéu cdu thanh nén
GDP ctia phuong phap nay 1a han ché 16n nhat. Rat khé thu
thap thong tin va tinh toan chinh x4ac thu nhap cua ngusi lao
dong ti san xuat. Tam ly cta nguoi lao dong khong muén
cung cip thong tin chinh x4c vé thu nhap cua ho.

Khau hao tai san c6 dinh ciing rat khé tinh dude chinh
x4c vi thoi gian du kién st dung trong san xuit cta tai san
thay d6i thudng xuyén, gi tri cta tai san phu thuéc vao tién
b6 cta khoa hoc céng nghé. May tinh dién ti 1a vi du rat dién
hinh minh hoa cho viéc kho tinh toan chinh xac chi tiéu khau
hao tai san. Gid su mdt may tinh nhan hiéu IBM tri gia
15 triéu dong, du kién st dung vao san xuat trong 5 nam va
khau hao méi nam 1a 3 triéu. Do 4p dung thanh qua cta
khoa hoc - ky thuat, may tinh méi, cuing nhan hiéu cé tinh
nang hoat ddng cao hon nhung gia chi bang hai phan ba gia
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may cua nim trudc. RO rang may tinh cua ndm truéc khong
thé dinh gia 1a 12 triéu dong va dé nang cao ning luc canh
tranh, nha san xuét c6 thé rut ngin thdi gian st dung.

Tuong tu nhu chi tiéu thu nhap cua ngudi lao dong tu
san xuat, rat kho thu thap thong tin va tinh chinh xac duge
chi tiéu thang du vi don vi san xu4t thuong hach toan tang
chi phi dé giam thing du.

T nhiing wu va nhude diém cta ba phuong phéap tinh
GDP, phuong phap st dung thuong dude 4p dung va cho két
qua tinh toan véi chat lugng cao nhat, tiép dén 1a phuong
phap san xuét. Phuong phap thu nhap thuong ap dung khi
muén biét ty 1& ctia cac nhan t6 tham gia vao qua trinh san
xudt. Viéc quyét dinh ap dung phuong phap tinh nao tuy
thudc vao tinh hinh cu thé cta ting quéc gia va nb sé quyét
dinh chién lude thu thap théng tin dau vao ciia nganh Thong
keé.

Téng san pham trong nudc 1a chi tiéu phan anh hang héa
va dich vu cudi cung dudgc tao ra cta cac don vi thuong tra
trong nén kinh t& & mot thoi ky nhat dinh. Né6i cach khac,
kh4i niém téng sdn phidm trong nudéc nhan manh téi san
phdm san xudt ra trong ldnh thd kinh t& cia mot qudc gia
ma khéng quan tam téi déc trung vé sé hitu ctia cac don vi
thudng trd dong trén lanh thé kinh t&. Trong thuc t& nhiéu
don vi thudng trd trén lanh thd kinh t€ clia mot qudc gia
nhung thudc sé hiiu cia mot qudc gia khac. Cac quéc gia
khéac ¢6 thé sé hitu toan bo don vi san xuit thudng trd caa
mot quoc gia nhu don vi c6 100% von dau tu nude ngoai, hodc
s6 hitu mot trong cac yéu t6 tham gia vao qua trinh san xuit
nhu lao dong, tai san, von dung trong san xuit. Két thic qua
trinh san xuit tao ra thu nhap, cht s6 hiiu cua nhiing thuc
thé kinh t& cta cac qudc gia bén ngoai ¢6 thé chuyén phan
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thu nhap cia ho vé nuéc. Vi vay, khong phai tat ca GDP cua
mét quoc gia 1a thu nhap cia qudc gia d6. Pé lam r6 dic
trung nay, cac nha kinh t& vi mé va thong ké tai khoan quéc
gia d& dua ra khai niém téng thu nhap quéc gia.

4.2.11. Téng thu nhap quéc gia

Téng thu nhap qudc gia (GNI) phan 4nh téng thu nhap
lan dau dugc tao ra ti cac yéu té thudc sd hitu cua quéc gia
tham gia vao hoat déng san xuét trén lanh thd qudc gia hay &
nude ngoai trong moét thai ky nhat dinh, thuong 14 moét nam.

Téng thu nhap qudc gia bing tong san pham trong nuéc
cong v6i chénh léch gitia thu nhap cta ngudi lao dong Viét
Nam 6 nuée ngoai gui vé va thu nhap ctia ngudsi nuée ngoai &
Viét Nam gui ra bén ngoai cong v6i chénh léch gitia thu nhap
s6 httu nhan duge tit nude ngoai véi thu nhap sé hitu tra nude
ngoai.

Khai niém GNI nhan manh t6i tiéu thtc sé hitu cac yéu
t6 san xudt cua mot qudc gia, trong khi d6 khai niém GDP
nh4n manh t6i tiéu thic sdn phdm tao ra trong pham vi lanh
thd quoc gia. D& phan biét rd hon su khac nhau gitia GDP va
GNI ching ta xét vi du: Gia st cong ty Honda 100% vén ctua
Nhat tai Viéet Nam san xuit 6 td va xe may. Cong ty nay
déng trén lanh thé Viét Nam, nén toan bd gia tri san pham
cudl cung do coéng ty tao ra tinh vao GDP cua Viét Nam.
Khéng phai toan bd gia tri ctia san phdm cudi ciing nay dugc
tinh vao chi tiéu GNI cta Viét Nam vi cong ty thudc sé hiiu
ctua Nhat, vi vy phan gi tri san phdm cuéi cing sau khi trir
di chi tra luong, ndp thué san xuat, thué thu nhap, thuoc sé
hiiu ctia cong ty Honda va dugc gui vé Nhat. Trong truong
hop nay GNI cta Viét Nam bang GDP tru di phan thu nhap
thudc s6 hiiu cia cong ty Honda.

Chi tiéu GNI phan anh thu nhap thuc ciia mot quéc gia
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do vay trudc day cac nudc cong nghiép phat trién thudng tinh
va st dung chi tiéu nay. Hién nay ho chuyén sang tinh va st
dung chi tiéu GDP vi:

- Phan 16n cac nuée dang phat trién dung chi tiéu GDP vi
vay chuyén sang dé thuén 1oi cho so sanh qudc té;

- Chi tiéu GDP dé tinh toan hon GNI do nguén théng tin
vé thu nhap s6 hitu thuin rat kém;

- Chi tiéu GDP danh gia t6t hon vé tiém n#ng tao viéc
lam ctia nén kinh té& so véi chi tiéu GNI.

Cung véi téng thu nhap quéc gia cac nha théng ké kinh
t& con dua ra khai niém thu nhap quéc gia thuan. Su khac
biét gitia hai chi tiéu trén 1a trong d6 c6 bao gom hay khong
bao gdm gia tri khau hao tai san c6 dinh. Mot cach téng quat,
khau hao tai san c¢6 dinh phan 4nh sy suy giam gia tri hién
tai ctia tai san c6 dinh thudc s6 hiitu cua cic don vi san xuat
do st dung nhiing tai san nay trong qua trinh san xuat hoic
do hao mon v6 hinh. Khau hao tai san c6 dinh khong bao
gdom phan gia tri ctia tai san bi mat di do thién tai, héa hoan
hodc chién tranh giy nén. Dinh nghia va méi lién hé gitia
thu nhap qudc gia thuan va GNI nhu sau:

4.2.12. Thu nhap quéc gia thuan

Thu nhap quéc gia thuan (NNI) phan 4nh phan con lai
cta tong thu nhap quéc gia sau khi trit di khau hao tai san
c6 dinh dung trong san xuit cta toan bd nén kinh té trong
mot thoi ky nhat dinh. Dudi dang cong thtc, thu nhap qudc
gia thuan dudc tinh nhu sau:

NNI = GNI — Kh&u hao tai san cÂ6 dinh dung trong san xuột

Téng thu nhap quéc gia hay thu nhap quéc gia thuin
phan anh thu nhap do s6 hiiu cac yéu t& san xuit cia quéc
gia tao nén cho du nhiing yéu t6 san xuit nay tham gia vao
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qué trinh san xuit & trong nudc hay bén ngoai. Trong quan
hé kinh t€ va chinh tri gitia cac quéc gia, do tham gia vao
hoat dong chung cua cong dong qudc t& sé lam tiang hoic
gidm thu nhap ctia mot qudc gia. Chéng han, Viét Nam la
thanh vién cua Lién Hop Quéc, hang nam phai nop nién liém
sé lam giam tdng thu nhap qudc gia ctia Viét Nam. Viét Nam
vién trg luong thuc khén cap cho nhan dan cic nuéc bi séng
than cting lam gidam GNI cua nuéc ta. Nguge lai, nhiing
ngudi Viét nam séng xa t6 quoc hang nam gti kiéu héi vé cho
gia dinh va cac than nhan lam téng téng thu nhap qudc gia
cua Viét Nam, v.v... T4t ca cac hoat dong giao dich viia néu
thudc nhém chuyén nhugng hién hanh.

Téng thu nhap quéc gia hay thu nhap quéc gia thuan
chua phai 1a toan b6 thu nhap cia mot nuéec dung cho muc
dich tiéu ding cudi cung hay dé danh. Chi tiéu phan anh thu
nhap caa qudc gia dung cho tiéu dung cudi cung va dé danh
cua toan bo nén kinh t& 14 thu nhdp quéc gia khd dung. Dinh
nghia va moéi lién hé gitia thu nhap quéc gia kha dung va
tong thu nhap quéc gia nhu sau:

4.2.18. Thu nhap quéc gia kha dung

Thu nhap quéc gia kha dung phan anh toéng thu nhap
cia qudc gia ti san xudt, thu nhap sd hiu va tit chuyén
nhudng hién hanh. Thu nhap quéc gia kha dung dung cho
tiéu dung cubi cung va dé danh va bang thu nhap qudc gia
cong v6i chuyén nhugng hién hanh thuan ti bén ngoai.

Tén goi thu nhap quéc gia kha dung da phan anh thu
nhap cudi cung ctia nén kinh t& c6 dudc ti tat ca cac ngudn
dé st dung cho hai muc dich: Tiéu dung cudi ciing ctia ho gia
dinh, cia Nha nuéc va dé danh. Tiéu dung cudi cung 1a chi
tiéu kinh té& téng hdp quan trong phan anh toan bo chi tiéu
vé hang héa va dich vu caa hé gia dinh va Nha nuée dé dap
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ing nhu cau vé vat chat va tinh than cta ca nhan dan cu va
toan xa hoi. Trai véi tiéu dung cudi cung, dé danh 1a ngudn
tai chinh dung cho dau tu tai san xuat md rong ctia nén kinh
t& trong cac ky tiép theo. P& danh cang 16n ching té nén
kinh t& c6 tiém luc phat trién kinh t& bén viing va it phu
thudc vao ngudn tai chinh tit bén ngoai. Mot cach tdng quét,
dé danh duge dinh nghia nhu sau:

4.2.14. D€ danh

Dé danh 1a phan thu nhap con lai ciia thu nhap quéc gia
kha dung sau khi trtt di phan thu nhap st dung cho tiéu
dung cudi cing. Coéng thiic thuong ap dung tinh dé danh nhu
sau:

Pédanh _ Thu nhap quéc gia Tiéu dung

(Sn)  khadung (NDI) cudi cling

Ciing nhu thu nhap quéc gia, chi tiéu thu nhap quéc gia
kha dung va dé danh ciing dudc tinh duéi dang gop va thuan
va ching khic nhau bội khau hao tai san ¢6 dinh.

Pé danh 14 ngudn tai chinh trong nuéc quan trong cho
dau tu phat trién san xust. Bén canh dé danh trong nudc, cac
thuc thé cta nén kinh t& con thuc hién chuyén nhuong tai
san v6i bén ngoai qua viée chuyén ra nudc ngoai hay nhan ti
nudc ngoai. Nhu da dé cap trong phan mot s6 khai niém co
ban, két qua cta chuyén nhugng tai san lam thay d6i caa cai
cta nén kinh t&. Vi vay, dé danh cong véi chuyén nhuong tai
san thudn ti bén ngoai phan anh thay déi cia cdi thudn do
dé danh va chuyén nhuong tai san tao ra.

Ngoai hai yéu t6 dé danh va chuyén nhugng tai san
thuan tit bén ngoai dan téi thay d6i ciia cai thuan cta nén
kinh t€&, con mét s6 nguyén nhan khac nhu: Thay d6i gié ca,
thay d6i vé khoi lugng tai san do thién tai, hoa hoan, v.v...
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Tuy vay, tai khoan von tai san trong Hé théng tai khoan
quéc gia chi dé cap t6i yéu té thay ddi do dé danh thuan va
chuyén nhugng tai san mang lai. Yéu t6 phan anh thay déi
gia tri cia cai thuan do thay déi gia ca va nguyén nhan khac
sé phan anh trong bang téng két tai san caa quoc gia. Pinh
nghia téng quat cta chi tiéu thay d6i cia cai thuan do thay
ddi dé danh va chuyén nhugng tai san nhu sau:

4.2.15. Thay d6i ctia cai thuan do thay déi dé danh
va chuyén nhuong tai san

Thay déi cta cai thuan do thay d6i dé danh va chuyén
nhugng tai san phan anh nguén tai chinh ctia nén kinh té
dung cho muc dich dau tu lam téng tich l{iy tai san c6 dinh,
tai san luu dong, tai san quy hiém va tai san phi tai chinh
khong do san xuit tao ra. Véi dinh nghia nay da goi cho cac
nha théng ké hai cach ti€p can @€ tinh chi tiéu thay d6i cta
cai thuan do thay déi dé danh va chuyén nhugng tai san.
Cach thi nhat tiép can ti cAc yéu t6 bén ngudn dan téi thay
d6i ctia cai thudn, cach thi hai tiép can qua cac yéu t bén st
dung dé lam tang cta cai vat chit cia nén kinh té&.

Nhu cdu md rong phat trién san xuét cta nén kinh t&
trong méi thoi ky sé quyét dinh quy mo va dé 16n cua tich lay
tai san. Vi vay thay ddi ctia cai thuan do thay d6i dé danh va
chuyén nhuong tai san (ngudn tai chinh) c6 thé bu dip du
cho tich lay tai san, c6 thé khong du hoic du thita. Chénh
léch gitia thay d6i cta cai thuan do thay d6i dé danh va
chuyén nhugng tai san véi téng tich liy tai san va tai san phi
tai chinh khéng do san xuit tao ra phan 4nh ngudn tai chinh
con lai ctia nén kinh té& c6 kha ning cho bén ngoai vay va
duge goi 1a cho vay thudn néu chénh léch 1a duong. Khi
chénh léch 14 aAm, diéu d6 chiing t6 nguon tai chinh trong
nudc khong du cho tich liiy tai san, nén kinh té phai vay tu
bén ngoai va dugc goi 1a di vay thuan.
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Khi quéc gia A cho quéc gia B vay, quéc gia A da xac lap
(sd hitu) mot trai quyén tai chinh véi quéc gia B. "Trdi quyén
tai chinh la tai san xdc ldp cho nguol so htu né (chi no)
quyén duoc nhan mot khodn thanh todn hay mét loat nhitng
thanh toan tw mot don vi khdc (nguoi ng) trong nhing truong
hop cu thé dudc quy dinh trong hop dong giwa ho vdi nhau"™?.
Tai san tai chinh 1a khi niém rong hon trai quyén tai chinh
va duge dinh nghia nhu sau: "Tai sdn tai chinh la tai san
dudi dang trdi quyén tai chinh, vang tién, quyén rut vén ddc
biét do Quy tién té quéc té phdn bé, cé phiéu cong ty va cdc
cong cu tai chinh kinh doanh ngoai bang"®.

4.2.16. Cho vay thuan hay di vay thuan

Trén géc d tai chinh, cho vay thuin hay di vay thuan
phan 4nh tinh trang s6 hiiu tai san tai chinh cua mot quéc
gia véi bén ngoai va duge tinh bang chénh léch gifia nhan
thuan vé tich san tai chinh véi phat sinh thuan vé tiéu san
tai chinh. Nhan thuin vé tich san tai chinh ctia mét quéc gia
v61 bén ngoai l1a toan bo gia tri tai san tai chinh do bén ngoai
phat hanh dudc sé hitu bdi quéc gia d6. Ngude lai, phat sinh
thuin vé tiéu san tai chinh 13 toan bo gia tri tai san tai chinh
do quéc gia d6 phat hanh dude s6 hitu bdi bén ngoai.

Cac chi tiéu tu gia tri san xudt, gia tri ting thém, v.v...
dén cho vay thuan hay di vay thuin la nhiing chi tiéu kinh t&
tong hgp ap dung khai niém bién ky, nghia 1a chi tinh cho
mot khoang thoi gian nhat dinh. Chi tiéu cho vay thuan hay
di vay thuan la chi tiéu can déi trong tai khoan vén tai san
va ciing 1a chi tiéu cAn d6i cudl cung phan anh qui trinh tw
san xudt dén phan phdi thu nhap va st dung nguon tai chinh
cho tich liiy tai san.

@ Muc 10.4, Tai khoan qudc gia 1993
@ Muc 10.5, Tai khoan qudc gia 1993
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D& hoan chinh bic tranh cia toan bd nén kinh t&, bén
canh cac chi tiéu kinh t& tdng hgp phan anh két qua hoat
dong cia mot thoi ky ching ta nghién ctiu mot s6 chi tiéu
phan anh gia tri tai san va cla cai cua quéc gia tai cac thoi
diém quan trong trong nam. Nhiing chi tiéu nay xuét hién
trong bang tong két tai san cta Hé théng tai khoan quéc gia.

4.2.17. Bang tong két tai san

Bang tong két tai san 1a bitc tranh mé ta nhiing yéu té
lam thay ddi gia tri va khéi lugng tai san, phan anh gié tri
tich san va tiéu san tai cac thoi diém dau va cudi cta ky hach
toan. Bang tong két tai san moé ta déng nhat thic hach toan
¢ ban lién két gia tri cua ting loai tich san tai thoi diém dau
ky v6i gia tri c6 tai thoi diém cudi ky qua cac hoat dong giao
dich va nhiing thay dội khac vé giộ tri tai sanđ.

4.2.18. Cua cai thuan

Cua cai thuén 14 chi tiéu can d6i trong bang téng két tai
san, phan anh mtc giau, nghéo cia moét quoc gia. Chaa cai
thuan dudc tinh bang chénh léch giiia tich san va tiéu san tai
mot thoi diém cu thé, thuong vao dau ky va cudi ky hach
toan. Pé x4c dinh gia tri cia cai thuin tai moét thoi diém can
phai tinh gia tri cua ting loai tich san va tiéu san theo gia
thi truong tai thoi diém do.

Theo thoi gian, tong gia tri cta tich san va tiéu san luon
thay d6i do cac nguyén nhan sau:

- Thay d6i gié tri do cic hoat dong giao dich tai san mang
lai nhu: Mua thém ho#c thanh 1y cac loai tai san phi tai
chinh, do st dung tai san vao san xudt dudc thé hién qua
kh&u hao tai san, do chuyén nhugng tai san;

@ Muc 2.55. Phuong phap bién soan hé théng tai khoan quéc gia & Viét
Nam, Nha xuat ban Théng ké, Ha Noéi - 2003.
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- Thay déi vé khéi lugng tai san khong do cac hoat dong
giao dich trong nén kinh té mang lai: Phat hién thém tai
nguyén thién nhién méi, thay déi gia tri tai san do thién tai,
hoéa hoan, chién tranh, do thay ddi cach phan loai gy nén;

- Do bién dong vé gia ca cua tai san. Tai khoan quéc gia
chia bién dong vé gia ca thanh hai loai: Bién dong gii cua
tting loai tai san va bién dong miic gia chung cua toan bd nén
kinh té.

4.2.19. Cua cai thuan dau ky

Cta cai thuan dau ky phan anh gia tri cua cai cia quéc
gia tai thoi diém d4au ky hach toan, duge tinh bang chénh
léch giiia tich san va tiéu san dau ky.

Mo61 lién hé gitia tich san/tiéu san cudl ky véi tich
san/tiéu san dau ky thé hién qua cac chi tiéu phan anh ba
nhém nguyén nhan lam thay d6i gia tri cia tich san va tiéu
san vita néu & trén. Cu thé méi lién hé caa tich san/ tiéu san
gitia cudi ky va dau ky nhu sau:

4.2.20. Tich san phi tai chinh cuéi ky

Nhém nguyén nhan tht nh&t lam thay d6i tich san phi
tai chinh hinh thanh t cac hoat dong giao dich lam tang tich
lity tai san trong khoang thdi gian tir dau ky t6i cudi ky, gbm
tich liiy gop tai san c6 dinh, tich liiy tai san luu dong, tich lay
tai san quy hiém va chénh léch tai san phi tai chinh khoéng
do san xu4t tao ra. Tai san vat chat hitu hinh dung vao san
xudt dAn t6i gia tri tai san giam di va dude thé hién qua chi
tiéu Khau hao tai san c6 dinh. Vi vay, gia tri tich san phi tai
chinh cudéi ky phai trit di gia tri khau hao tai san c6 dinh
trong ky. Nhém nguyén nhén thi hai lam thay d6i gia tri caa
tich san phi tai chinh 1a do thay déi khac vé khéi lugng tai
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san va nhém thi ba dudc quy cho bién dong vé gia ca cua tai
san vi vay can phai danh gia lai gia tri cia tai san véi mtc
gia phd bién trén thi trudng tai thoi diém cuéi ky. Mot cach
téng quat, cong thic tinh gia tri cta tich san phi tai chinh
cudi ky nhu sau:

Tich sdn phi tai chinh cudi ky bang tich san phi tai
chinh dau ky céng vdi tich liy gop tai san c6 dinh tr di khau
hao tai san c6 dinh céng vdi Tich lity tai san luu dong cong
vdi tich iy tai sdn quy hiém céng vdi chénh léch tai san phi
tai chinh khéng do san xuét tao ra cong vdi thay ddi khac vé
khoi lugng tai san phi tai chinh céng vdi danh gia lai tai san
phi tai chinh.

4.2.21. Tich san tai chinh cuéi ky

Giong nhu tich san phi tai chinh cuéi ky, c6 ba nguyén
nhan dan téi thay ddi gia tri cia tich san tai chinh dau ky d6
12 nhan thuan vé tai san tai chinh nhu sé hitu thém hay
giam di cac tai san tai chinh do bén ngoai phat hanh.
Nguyén nhan tha hai biéu thi nhiing thay d6i khac vé khoi
luogng tai san tai chinh nhu duge phan bé thém hay bi xo0a bd
quyén rat vén dic biét (SDR) tit Quy tién té quoc té. Nguyén
nhan cudi cung thudc vé danh gia lai gia tri cic tai san tai
chinh do gia ca ctia ching thay déi trén thi truong vi nhiing
1y do kinh t& va chinh tri. M6t cach t6ng quat, cong thiic tinh
gi4 tri cua tich san tai chinh cuéi ky nhu sau:

Tich sdn tai chinh cudi ky bang tich san tai chinh dau
ky cong vdi thay d6i khac vé khoi lugng tai san tai chinh cong
vdi danh gia lai tai san tai chinh.

4.2.22. Tiéu san cudi ky

Tuong tu nhu tich san cuéi ky, c6 ba nhém nguyén nhan
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biéu thi su khac biét gitia tiéu san cudi ky va tiéu san dau
ky. Cong thtic tinh gi4 tri cua tiéu san cudi ky nhu sau:

Tiéu sdn cudi ky bang tiéu san dau ky céng vdi tiéu san
thuan trong ky cdng vdi thay d6i khac vé khéi lugng cua tiéu
san cong vdi danh gia lai tiéu san.

4.2.23. Cua cai thuan cuéi ky

Cta cai thuan cudi ky phan anh gia tri cia cai ctia mot
quéc gia tai thoi diém cudi ky hach toan. Qua méi lién hé
gifia cua cai thuan véi tich san va tiéu san, cua cai thuan
cudi ky c6 thé tinh bing hai cach:

Cia cdi thuén cudi ky bang chénh léch gitia tich san
cudi ky va tiéu san cuéi ky va ciing bang cua cai thuan dau
ky céng vdi thay doi clia cai thuan trong ky.

4.2.24. Thay d6i cua cai thuin

Thay d6i cia cai thuin 1a chi tiéu cudi cung trong bang
tong két tai san dudc dé cap ¢ day va bing tong cta ba loai
thay d6i: Thay d6i ciia cai thuan do dé danh va chuyén
nhugng vén, thay doi ctia cai thuan do thay d6i khac vé khoi
luong tai san va thay d6i ciia cai thuan do chénh léch gia
danh nghia. Ba loai thay déi nay dugdc phan loai tng véi ba
nguyén nhan dan t6i thay déi gia tri cia tich san va tiéu san
cta nén kinh té.

Trén day da trinh bay noi dung va moéi lién hé gitia cac
chi tiéu kinh t&€ tdng hgp cta toan bd nén kinh t& tit khau
san xuit tao ra thu nhap dén khau phan phéi thu nhap, st
dung thu nhap cho tiéu dung, dé danh, tich tiy va nhiing
thay d6i dan t6i bién dong cta tich san, tiéu san ciing nhu
cta cai thudn tai thoi diém cuéi ky ctia nén kinh t&. Toan bd
moi lién hé trén duge mo ta dudi dang phuong trinh lién hé
nhu sau:
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Phuang trinh lién hé cia mot sé chi tiéu kinh t& tong hop

Téng san pha"fm trong nuéc (GDP) theo gia thi trudng
= Gia tri s&n xuét theo gia cd ban + Thué, trir trg cap san pham
+ Thué nhap khiu hang hoa va dich vu — Chi phi trung gian.

GDP theo gia thij trudng

= Tiéu dung cudi cung + Tich Idy tai san ¢6 dinh + Tich Idy tai san
luu déng + Tich Idy tai san quy hiém + Xuat khau hang hoa va
dich vu — Nhap khau hang héa va dich vu.

GDP theo gia thij trudng
= Thu nhap clia ngudi lao dong tir san xuét + Thué san xuat
+ Kh&u hao tai san cd dinh dung trong san xuéat + Thang du

Téng thu nhap quéc gia (GNI) theo gia thi trudng

= GDP theo gia thi trudng + Thué, trir trg cap san xuét va hang
nhap kh&u thuan véi bén ngoai + Thu nhap thuan ciia ngusi lao
déng tir bén ngoai + Thu nhap sé hitu thuan véi bén ngoai.

Thu nhap qudc gia thuan (NNI) theo gié thi trudng
= GNI theo gia thi trudng — Khau hao tai san c6 dinh.

Thu nhap qudc gia kha dung thuan (NNDI)
= Tiéu dung cudi cling + D& danh thuan.

Thay déi cia cai thuin do dé danh va chuyén nhudng tai san
= P& danh thuan + Chuyén nhuong tai san thuan tir bén ngoai.

D& danh thudn + Chuyén nhugng tai san thuén tir bén ngoai
= Tich |Gy tai san ¢6 dinh — Khdu hao tai san ¢ dinh + Tich |0y tai
san luu dong + Tich Idy tai san quy hiém + Chénh léch tai san phi

tai chinh khéng do san xuét tao ra + Cho vay thuan/- Di vay thuan.

Cho vay thuan (+)/ Di vay thuan (-)
= Nhan thuan vé tich san tai chinh — Phat sinh thuan vé tiéu san
tai chinh.
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Cua cai thuan dau ky
= Tich s&n dau ky — Tiéu sén dau ky.

Tich san phi tai chinh cudi ky

= Tich san phi tai chinh dau ky + Tich Ity gop tai san c¢é dinh —
Khau hao tai san cd dinh + Tich Iy tai san luu dong + Tich Iy tai
sa&n quy hiém + Chénh léch tai san phi tai chinh khéng do san xuéat
tao ra + Thay ddi khac vé khéi lugng tai san phi tai chinh + Danh
gia lai tai san phi tai chinh.

Tich san tai chinh cudi ky

= Tich san tai chinh dau ky + Nhan thuan tai san tai chinh + Thay
déi khac vé khéi luong tai san tai chinh + Danh gia lai tai san tai
chinh.

Tiéu san cudi ky
= Tiéu san dau ky + Tiéu san thuan trong ky + Thay d&i khac vé
khéi lugng clia tiéu san + Danh gia lai tiéu san.

Cua cai thuan cudi ky
= Tich san cudi ky — Tiéu san cudi ky
= Cla cai thuan dau ky + Thay déi clia cai thuan trong ky

Thay déi chia cai thudn

= Thay d8i clia cai thuan do dé danh va chuyén nhuong vén +
Thay d6i clia cai thuan do thay déi khac vé khéi luong tai san +
Thay d&i cGa cai thuan do chénh léch gia danh nghia.



PHAN NAM
MOT SO CHi TIEU THONG KE
KINH TE - XA HOI TONG HOP

Ngoai cic chi tiéu chu yéu trong hé thong tai khoan quéc
gia, con nhiéu chi tiéu thong ké phan anh khai quat, lién két
nhiéu mit kinh t&€ - x4 hoi hodc phan 4nh tap trung nhiing
mét ban chit cho phép danh gia sdu sic méi quan hé bén
trong va tinh quy luat ctia hién tugng (goi chung 1a cac chi
tiéu thong ké kinh té& - xa hoi).

Trong s6 cac chi tiéu d6, d phan nay cua cudén sach chi
gi6i thiéu mot s6 chi tiéu hién nay dang dugc nhiéu nguoi
quan tam va rat can thiét cho nghién ctu, tng dung thuc t&
trong cong tac thong ké.

5.1. HE SO ICOR

Hiéu qua st dung von dau tu (viét tat 1a ICOR) la chi
tiéu kinh t& tdng hgp cho biét dé tang thém mot don vi tong
san pham trong nudc doi héi phai ting thém bao nhiéu don
vi von dau tu thuc hién. Vi vay, hé s6 nay phan anh hiéu qua
cua viéc st dung von dau tu dan téi tang trudng kinh té. Von
diu tu thuc hién trong hé s6 ICOR bao gém cac khoan chi
tiéu dé lam tang tai sdn cd dinh, tai san luu dong va céc
khoan hinh thanh nén gia tri ting thém cta cac nganh kinh
t&. Hé s6 ICOR thay ddi tuy theo thuc trang kinh t& - xa hoi
trong tung thoi ky khac nhau, phu thudc vao co cdu dau tu
va hiéu qua st dung cac san pham vat chit va dich vu trong
nén kinh té.
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Hé s6 ICOR thap chiing t6 diu tu c6 hiéu qua cao, hé s6
ICOR th4p hon c6 nghia 1a dé duy tri cing mot téc do ting
trudng kinh t& cAn mot ti 1& vén diu tu so véi téng san phadm
trong nuéc thap hon. Tuy nhién, theo quy luat vé loi tic
bién giam din khi nén kinh t& cang phat trién (GDP binh
quan dau ngudi tdng 1én) thi hé s6 ICOR sé tiang l1én, ttc la
dé duy tri cing mot téc d6 ting trudng cAn mot ti 1é vén dau
tu so véi téng san pham trong nude cao hon.

C6 hai phuong phap tinh hé s6 ICOR:

* Phuong phap thit nhat duge tinh theo cong thic:

v
ICOR=—"1— ; 5.1.1
GG, (5.1.1)

Trong do:

V,: Téng von dau tu clia nam bao co;

G,: T6éng san phadm trong nudc ctia ndm bao cao;

G,: Téng san pham trong nudc cia nam trude nam bao cio.

Céc chi tiéu vé vén ddu tu va téng san phdm trong nudc
dé tinh hé s& ICOR theo phuong phap nay phai dudc tinh
theo cing mot loai gia: Gia thuc t€ hoic gia so sanh. Phuong
phap tinh thé hién: Dé tang thém don vi téng san phim
trong nudc, ddi hoi phai tang thém bao nhiéu don vi von dau
tu thuc hién.

* Phuong phap thi hai duge tinh theo cong thic:
Iy (%)
1 (%)

ICOR = ; (5.1.2)

Trong do:
I: Ty 1é vén dau tu so v6i tong san pham trong nudc;

I;: Téc d6 tang téng san pham trong nuéc;
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Hé s6 ICOR tinh theo phucng phap nay thé hién: Dé
tang thém 1 phan tram (%) tdng san pham trong nudc doi hoi
phai tang bao nhiéu phan tram ty 1& vén dau tu so véi GDP.

Vi du: Nam 1996 Viét Nam c6 mtc ting tuyét doi vé
GDP (G, — G,) theo gia 1994 1a 18266 ty dong, toc do tang
GDP (I,) 1a 9,34%; von dau tu phat trién theo gia so sanh
(V,) 1a 74134 ty dong; ty trong vén diu tu phat trién so véi
GDP (I) 12 0,3212.

Theo s6 liéu trén:

- Ap dung cong thtc 5.1.1 tinh duge:

ICOR =74134 : 18266 = 4,068

-Ap dung cong thic 5.1.2 tinh dudgc:

ICOR =0,3212 : 0,0934 = 3,439

Hai phuong phap tinh hé s6 ICOR néu trén cho két qua
khong giong nhau (két qua tinh toan 6 trén c6 hé s6 ICOR la
4,068 va 3,439). Trong thuc té ngusi ta thuong st dung
phuong phap thi nhat tinh theo gia so sanh vi phucng phap
nay han ché dugc sai s6 thong ké va loai trit anh hudng cta
yéu t& gia mot cach tot nhat.

5.2. CHI SO PHAT TRIEN CON NGUOI

Chi s6 phat trién con ngusi (HDI) la thuée do tong hgp
phan anh su phat trién ciia con ngudi trén cac phuong dién
thu nhap (thé hién qua téng san phdm trong nudc binh quan
dau ngudi), tri thic (thé hién qua chi s6 hoc van) va stic khoé
(thé hién qua tudi tho binh quan tinh tit ldc sinh). Chi s&
phat trién con ngudi dude tinh theo cong thic:

HDI = %(HDIl +HDI, + HDI,) : (5.2)
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Trong do:

HDI, - Chi s6 GDP binh quan dau ngusi (GDP tinh theo
phuong phap stic mua tuong duong "PPP" ¢6 don vi tinh 1a d6
la My);

HDI, - Chi s6 hoc van dugc tinh bang cach binh quan héa
gitia chi sd ty 1& biét chii (dan cu biét doc, biét viét) véi quyén
s6'1& 2/3 va chi s6 ty 16 ngudi 16n (24 tudi tré 1én) di hoc véi
quyén sb 1a 1/3;

HDI, - Chi s tudi tho binh quan tinh ti ldc sinh (ky vong
song tinh tit lic sinh).

HDI nhan gia tri tit 0 dén 1. HDI cang gin 1 c6 nghia la
trinh do phat trién con ngudi cang cao, trai lai cang gin 0
nghia la trinh do phat trién con ngudi cang thap.

Cong thiic tinh cac chi s6 thanh phan (HDI,, HDI,, HDI,)
nhu sau:

_ 1g(GDP thuyc té) —1g(GDP min)
1g(GDP max) — 1g(GDP min)

Tlng chi s6 vé ty 1& biét chii va ty 1é nguoi 16n di hoc
dudc tinh toan riéng biét nhung déu theo cong thiic khai quat
sau day:

HDI,

HDI, - L thucté — L min

Lmax — L min
O day: L - ty 16 ngudi 16n di hoc ho#c ty 1é biét chii cla
dan cu.
T thuc t&€ — T min
Tmax — T min

HDI, =

O day: T - Tudi tho binh quan tinh tit lic sinh
Céc gia tri téi da (max) va t6i thiéu (min) cta céc chi tiéu
lién quan dé tinh HDI duge quy dinh nhu sau:
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Pon vi | Gia tri t6i | Gia tri t6i

Chi tiéu tinh | da (max) | thiéu (min)

GDP thyc t& binh quan dau ngudi (PPP) | USD | 40 000 100

Ty |é dan cu biét chir % 100 0
Ty I& ngudi I6n di hoc % 100 0
Tudi tho binh quan tinh ti ltc sinh Nam 85 25

Vi du: Nam 1997 cac chi tiéu cha yéu ctia Viéet Nam nhu
sau:

- GDP thuc t& binh quan dau nguoi (PPP): 1 630 USD

- Ty 1& dan cu biét chii : 91,9%
- Ty 1é ngudi 16n di hoc : 62,0%
- Tudi tho b/q tinh tit ldc sinh : 67,4 nam

Ap dung cong thtc tinh HDI néu trén lan lugt tinh cac
chi s6 thanh phin qua s6 liéu da cho nhu sau:
+ Chi s6 GDP binh quan dau nguoi:
I - 1g(1630) — 1g(100)
' 1g(40000) — 1g(100)

+ Chi s6 hoc van (HDL):

=0,466 = 0,466

91,9-0 P S
- HDIQ(b) = m = 0,919 (Chl SO ty le biét Chli)
62-0 > A0 1A 3t
- HDIZ(d) = m = 0,62 (Chl SO ty le di hOC)

- HDI, = %(0,62 £ 92x0919) = 0,819 hodic 81,9%

+ Chi s6 tudi tho:
67,4 -25

HDI, = HD, "~

=0,707
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+ Chi s phat trién con ngudi cua Viét Nam vao nim
1997:
0,466 + 0,819+ 0,707
3

HDI = = 0,664

5.3. CHI SO PHAT TRIEN GIOI

Chi s6 phat trién giéi (GDI) 1a thuée do phan anh su bat
binh déng gifia nam va ni trén co sé danh gia su phat trién
chung ctia con ngudi theo cac yéu té thu nhap, tri thic va
tudi tho. Chi s6 phéat trién giéi dudc tinh theo cong thiic:

GDI = %(GDIl +GDI, +GDL)  ; (.3)

Trong do:

GDI, - Chi s6 phéan bé cong bing thanh phan theo yé&u to&
thu nhép;

GDI, - Chi s6 phan bé cong bing thanh phan theo yéu to
tri thic;

GDI, - Chi s6 phan bé cong bing thanh phan theo yé&u to
tudi tho.

GDI nhan gia tri tit 0 dén 1. GDI cang gan 1 c¢6 nghia la
trinh d6 phat trién cliia con ngudi trén géc dd binh ding vé
giéi cang cao. Ngugc lai cang gan 0 nghia 1a trinh do phat
trién clia con ngudi trén géc do binh ding vé gidi cang thap.

Céc chi s6 phan b6 cong bang thanh phan theo cic yéu t6
thu nhap (1), tri thic (2) va tudi tho (3) viét chung la GDI, 5
dugc tinh theo cong thiec:

1
GDI,, 5 = { [Kf(HDIﬂz,g))l_g]Jf [Km(HDIIffz,a))l_s] }E
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Trong do:
f - Ky hiéu cho nt va m - ky hiéu cho nam,;
K'- Ty 1é dan sé nii;
K™ - Ty 1é dan s6 nam.

HDI;,, va HDIY,, - Cac chi s§ thanh phéan vé ting yéu
t6 thu nhap (1), tri thic (2) va tudi tho (3) theo HDI ctia riéng
nam va nd.

¢ - Hé s6 phan anh mtc d6 thiét hai vé phuong dién phat
trién con ngudi ma xa hoi ganh chiu do su bat binh ding vé
gi6i. Trong chi s6 phat trién gi6i hé s6 € = 2 nén phuong trinh
trén bién doi thanh:

GDI1(2,3) = { [Kf(HDI{(w))’l ]+ [Km(HDIiIEzﬁ))fl] }_1 )

Tinh chi s6 phat trién gi6i dudc thuc hién qua 3 budc:

Budc 1: Tinh cac chi s6 HDI thanh phan riéng cho tiing
g161 nit va nam

Bude 2: Tinh cac chi s6 cong bang thanh phan theo ting

yéu t6 thu nhap (GDI,), tri thic (GDL) va tudi tho (GDIL)
theo cong thtc trén (*)

Budc 3: Tinh chi s6 phat trién giéi bang cach binh quén
s6 hoc gian don gitta 3 chi s6 phan bé cong bang thanh phan
vé thu nhap (GDI,), tri thitc (GDL,) va tudi tho (GDI,).

Gia tri t61 da (max) va téi thiéu (min) ctia cac chi tiéu
lién quan dé tinh GDP cho riéng ting giéi quy dinh nhu
sau:
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Ponvi | Gia tri t6i | Gia tri t6i

Chi tiéu tinh | da (max) [thiéu (min)
GDP thuc té binh quan dau ngudi (PPP)| USD 40 000 100
Ty |& dan cu biét chir % 100 0
Ty |é ngudi 16n di hoc % 100 0
Tudi tho binh quan tinh i luc sinh:
- NG nam 87,2 27,5
- Nam nam 82,5 22,5

Vi du minh hoa cho qua trinh tinh chi s6 phat trién gi6i
v6i mot s6 chi tiéu qua s6 liéu gia dinh nhu sau:

Dg:hvi NG Nam
- GDP thuc té binh quan dau nguoi UsD 1278 1982
- Ty I1é dan cu biét chir % 90,5 92,5
- Ty 1& ngudi 16n di hoc % 61,5 62,5
- Tudi tho binh quan tinh tir IGc sinh Nam 71,2 63,8
- Ty 1& dan s6 theo gidi % 50,9 49,1

T s6 liéu da cho, 1an lugt tinh toan:

Budc 1: Tinh cac chi s6 thanh phan theo HDI cua riéng
tung gi6i

+ Chi s6 thu nhap:

[ _ 18(1278) ~1g(100) _ 3106-2,000 _ .
' 7 1g(40000) - 1g(100) 4,602 -2,000
HDIn _ 12(1982)~1g(100) _ 3.297-2000 _ o0

' 1g(40000) - 1g(100) 4,602 — 2,000
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+ Chi s6 tri thic:
- Chi s0 biét chii

90,5-0 92,5-0

f _ _ . m —
- Chi s6 di hoc
HDIL ) = % =0615;  HDIy, = % = 0,625
- Chi s6 tri thiic
¢ 2 1
HDI; = §.0,905 + §.0,615 =0,808;
2 1
HDI} ==.0,925+-.0,625 = 0,825
3 3
+ Chi s6 tuéi tho:
HDI = 71,2-275 _ 0,732; HDI® = 638-225 _ 0,688
87,2-275 82,5 -225

Buidc 2: Tinh céc chi s6 phan bé cong bang thanh phan
+ Vé thu nhap:

aDI, = {[0.509(0,585) |+ [0,491(0,638) ] | ' = 0,610
+ Ve tri thiec:
GDI, = {[0,509(0,808) |+ [0,491(0,825)] | * = 0,816
+ V& tuéi tho:
GDI, = {[0,509(0,732)']+[0,491(0,688)'] }* = 0,709
Buidc 3: Tinh chi sé phat trién gi6i

~0,610+0,816 + 0,709
3

GDI

=0,711
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So v6i chi s phat trién con ngudi, ndi dung va quy trinh
tinh chi s6 phat trién gi6éi khong phtc tap hon m&y. Song,
thuc t& ap dung khoé khan hon, vi tat ca cac chi tiéu can tinh
déu phai tinh riéng theo tiing gi6i. Hién nay, thong ké Viét
Nam chua tach diy du cac chi s6 phan bé theo gidi, dac biét
chi s6 phan bd thanh phin theo yéu t6 thu nhap.

5.4. CHI SO BINH PANG VE GIOI

Chi s6 binh ding vé giéi (GEM) la thuée do phan anh
su bat binh déng gifia nam va ni trong cac linh vuc hoat
doéng chinh tri, 1anh dao quan ly, ky thuat, chuyén gia va
thu nhap. Chi s6 binh déng vé giéi dudc tinh theo cong thiic
sau:

GEM = é(EDEPl +EDEP, + EDEP,); (5.4)

Trong do:

EDEP, - Chi s6 phan b6 cong bang thanh phan theo s6
dai biéu nam, nit trong Qudc hoi;

EDEP, - Chi s6 phan bé cong bang thanh phéan theo vi tri
lanh dao, quan 1y, k§ thuat, chuyén gia va kinh té;

EDEP, - Chi s6 phéan bd céng bang thanh phan theo thu
nhap.

GEM nhéan gia tri ti 0 dén 1, GEM cang gan 1 nghia la
su binh ddng vé gidi theo cac linh vuc hoat dong chinh tri,
lanh dao quan ly, k§ thuat, chuyén gia va thu nhap cang cao
va ngudge lai cang gan 0 thi su binh ding theo gidi vé cac tiéu
thic trén cang thap.

+ Chi s6 phan bé céng bing thanh phan theo s6 dai bidu
nam, nii trong qudc hoi (EDEP,) dudc tinh nhu sau:
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R A

Trong do:

f - Ky hiéu cho nit tinh bang s6 14n;

m - Ky hiéu cho nam tinh bang s6 14n;

kfva k™ - Ty lé dan s6 nii va nam

If va I™ - Ty 1& nit va ty 1é nam la dai biéu trong qudc hoi
(khac vội k' va k™, trong cong thiic (¥) If va I™ duge tinh bang
phan tram).

+ Chi s6 phan bd cong bang thanh phan theo vi tri 1anh
dao, quan 1y, ky thuat va chuyén gia (EDEP,) dugc tinh bing
cach binh quéan s6 hoc gian don gitia 2 chi s6 EDEP tinh riéng
cho ty 1& nit, nam theo lanh dao, quan ly va ty 1& n{i, nam
theo vi tri k§ thuat va chuyén gia. Ttng chi s6 EDEP riéng
biét nay dugc tinh nhu cong thic tinh EDEP, néu trén (¥).

+ Chi s6 phan bé cong bang thanh phan theo thu nhap
(EDEP,) dugc tinh theo cong thic:

EDEP, = { [k (H")" |+ [k» =) ] | (%)

Véi Hf, H™ 1a céc chi s6 thu nh4p cta nii va nam, trong
cong thic (**) Hf va H™ dudc tinh bang s6 1an nhu kf va k™.

Vé nguyén téc, chi s6 thu nhap trong GEM tinh toan
tuong tu nhu chi s6 thu nhap trong chi sé phat trién giéi.
Song, diém khac biét 1a dua trén gia tri khong diéu chinh va
khong 14y logarit. Céng thitic tinh chi s6 thu nhap nhu sau:

- GDP thuyc t&€ — GDP min
GDP max — GDP min

Mic thu nhap binh quian diu ngudi cé gia tri toi da
(max) 14 40 000 USD va gia tri t6i thiéu (min) 1a 100 USD.
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Quy trinh tinh chi s6 binh ding theo gidi dude thuc hién
theo ba budc:

Bude 1: Xac dinh cac ty 1& vé gidi theo dai biéu trong
Quoéc hoi, theo vi tri 1anh dao, quan 1y va theo vi tri ky thuat
va chuyén gia ctia nii (IY), nam (I"™) va cac chi s6 thu nhap cua
nit (HY), nam (H™),... d€ tinh céc chi s6 cong bing thanh phan;

Budc 2: Tinh céc chi s6 phan bd céng bing thanh phan
EDEP,, EDEP, va EDEP,;

Bude 3: Tinh chi s6 GEM béng cach tinh binh quan s6
hoc gian don giiia ba chi s6 phan b6 céng bing thanh phan vé
dai dién trong Qudc hoi (EDEP,), theo lanh dao quan ly, k§y
thuat va chuyén gia (EDEP,) va theo thu nhap (EDEP,).

Vi du minh hoa cho qua trinh tinh chi s6 GEM v6i mot s6
chi tiéu qua s6 liéu gia dinh nhu sau:

Chi tiéu N Nam
1. Ty 1& dai biéu trong Quéc hoi (%) 9,7 90,3
2. Ty |é vi tri 1anh dao va quan ly (%) 243 75,7
3. Ty I& vi tri k¥ thuat va chuyén gia (%) 42,4 57,6
4. GDP binh quan dau ngudi (USD) 2556 3964
5. Ty 1& dan s6 theo gidi (%) 50,9 491

Tt s6 liéu da cho 14n lugt tinh toan:
Buée 1: Chi s6 thu nhap

¢ 2556-100
40000 — 100

_3964-100

=0,0616; g o= 227
40000 — 100

=0,0968

Bude 2: Tinh cac chi s6 cong bang thanh phan

+ Chi s6 céng bing thanh phan theo dai biéu trong Quéc
hoi (EDEP,)
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110,509(9,7)]+[0,491(90,3)" |}
50

EDEP, = =0,3454

+ Chi s6 cong bang thanh phan theo lanh dao, quan ly,
ky thuat va chuyén gia (EDEP,)

- Theo vi tri lanh dao va quan ly (EDEP; )

EDEP - {[0,509(2,43)-1];;()[0,491(75,7)-1]}‘1 07991

- Theo vi tri ky thuat va chuyén gia (EDEP?)

{[0,509(42,4)1]+[0,491(57,6)"

-1
I 0,9742
50

EDEP? =

- Theo lanh dao, quan ly, ky thuat va chuyén gia néi
chung

EDEP, = %[0,7291 +0,9742] = 0,85165

+ Chi s6 phan b6 céng bing thanh phan theo thu nhap
(EDEP,)

EDEP, = {{0.509(0,06155)"" |+ [0,491(0,0968) | |* =0,07497
Buide 3: Tinh chi s6 binh ding theo giéi:

GEM = %(0,3454 +0,85165 + 0,07497) = 0,424

Giéng nhu tinh chi s6 phat trién giéi, khé khin 16n nhat
dé tinh chi s6 binh ding vé gidi & Viét Nam la viéc tach chi
tiéu téng san phidm trong nudc binh quan dau ngudi theo
gi6i. Ngoai ra, ngudn sd liéu dé tinh cac ty 1é tham gia lanh
dao, quan 1y, chuyén gia, k§j thuat va nghiép vu cta ni va
nam ciing chua that day du.
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5.5. TOC PO TANG NANG SUAT CAC NHAN TO TONG
HOP

Ning sudt cac nhan t6 téng hop (TFP) suy cho cung la
két qua san xuit mang lai do nang cao hiéu qua st dung von
va lao dong (cac nhéan t6 hitu hinh), nho vao tac dong cta
cac nhan t6 vo hinh nhu ddi méi céng nghé, hop 1y hoa san
xudt, cai tién quan ly, nang cao trinh d lao dong ctia cong
nhan, v.v... (goi chung la cac nhan t6 téng hop).

Téc d6 ting ning suit cAc nhan td tong hop 1a ty 1é tang
lén cta két qua san xuédt do ning cao ning suit téng hop
chung (ning suit tinh chung cho ca von va lao dong). Day la
chi tiéu phan anh dich thuc va khai quat nhat hiéu qua su
dung ngudn luc san xuét, lam cin ci quan trong dé danh gia
chét lugng ting trudng cing nhu tinh chit phat trién bén
viing cta kinh t&, 1a co s dé phan tich hiéu qua san xuit xa
hdi, danh gia tién bo khoa hoc cong nghé, danh gia trinh do
t6 chtc, quan 1y san xuét,... cia mdi nganh, méi dia phuong
hay méi quéc gia.

Téc do ting ning sudt cac nhan t& tong hop (Kp) duge
tinh theo cong thiic:

fop =& — (0 +p &) : (5.5.1)
Trong do:

& - Toc d6 ting két qua san xuét (két qua san xuét la gia
tri tdng thém doi véi tiing nganh kinh t&, tiing don vi hodc
ting khu vuc, tiing dia phuong 14 tong san phdm trong nude
d61 véi toan bd nén kinh té quoc dan).

& - Téc do tang von hoic tai san cd dinh;

& - T6c do tang lao dong lam viéc;

a, B 12 hé s6 déng goép cua von hodc tai san c6 dinh va hé
s6 déng goép cua lao dong (o + p = 1).
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Dé 4p dung duge cong thiic trén ta phai c¢é s6 liéu vé 3 chi
tiéu:

- Gia tri ting thém d61 véi tiing nganh, ting don vi hoic
ting khu vuec, tiing dia phuong va téng san pham trong nudec
do61 véi toan bd nén kinh té€ quoc dan tinh theo gii so sanh
(gia c6 dinh);

- Von hoac tai san cd dinh tinh theo gii so sanh (gia c6
dinh);

- Lao dong lam viéc.

S6 liéu vé gia tri ting thém hodc téng san phidm trong
nude va sé liéu vé lao dong c6 thé st dung truc tiép hoic khai
tac dé tinh toan tir s6 liéu c6 trong cac cudn niém giam thong
ké hang niam hodc hé thong s6 liéu téng hop cta nganh
Thong ké. Nhung riéng chi tiéu von hodc gia tri tai san co
dinh thi phai c6 ké& hoach theo ddi, cAp nhat va ap dung
phuong phap tinh toan, xtu ly thich hgp v6i tiing nganh kinh
t&, ting pham vi tong hgp khac nhau.

Cac hé s6 déng gbp cua von hodc tai san cd dinh (o) va
cta lao dong (B) c6 thé xac dinh dugde bang phuong phap hach
toan hodc bang ham san xudt Cobb-Douglass.

5.5.1. Tinh cac hé s6 a va B theo phuong phap hach
toan

Cong thiic tinh hé s6 B theo phuong phap hach toan cé
dang:

Thu nhap day du cla ngudi lao déng
theo gia hién hanh
p = g8 (5.5.2)
Gia tri tang thém hoac GDP
theo gia hién hanh

Nhu vay khi tinh hé s6 B theo phuong phap hach toan thi
ngoai 3 chi tiéu trén (gia tri ting thém hodc tong san pham
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trong nuéc), von hodc tai san c6 dinh va lao dong lam viéc
con phai c6 thém sd liéu vé thu nhap day du ctia ngudi lao
dong va gia tri tang thém hoic tong san phadm trong nudc
theo gia hién hanh. S liéu vé hai chi tiéu dé tinh hé s6 nay
c6 trong bang I-O. D61 v6i nhiing ndm ta khong 1ap bang I-O
thi phai dua vao s6 liéu thu thap ctia nguoi lao dong cé trong
bao cio thong ké ctia ndm d6 va hé sé chénh léch vé thu nhap
cua lao dong theo bang I-O va s6 liéu c6 trong cac bao céo
thong ké cta nam c6 bang I-O dé udc luong thu nhap day du.

Khi c¢6 duge hé so B, ta dé dang xac dinh dugc hé s o
(a=1-Bvia+p=1).

5.5.2. Tinh cac hé s6 a va B theo ham san xuat
Cobb-Douglass

Ham san xudt Cobb-Douglass c6 dang cc ban:
Y=pPK"I} ; (5.5.3)

Trong do:

Y - Gia tri ly thuyét vé téng san phdm trong nudc hoic
gia tri tang thém;

P - Nang suat binh quan chung;

K - Von hodc gia tri tai san c¢6 dinh;

L - Lao dong lam viéc;

o - Hé s6 déng gbp cua von hodc gi tri tai san c6 dinh;

B - Hé s6 déng gop cua lao dong, véia + B = 1.

Tham s P va céc hé s6 o, B c6 thé tinh duge nho vao hé
phuong trinh chudn tic duge xdy dung trén co sé phuong
phap binh quin nhé nh4t va qua trinh tinh toan cac tham sé
d6 dugc tién hanh nhu sau:
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- Pua ham s6 Y = P. K“LP vé dang tuyén tinh béng cach
16¢c ho4 hai vé:
InY InP + o InK + § InLL
InP + alnK + (1 — o) InL
InP + a(InK — LnL)) + InLL =
InY — InLL = LnP + a(InK — InL)

Hoéc:

lnX =1nP +a.ln K
L L

InP; =InP + a.InX ; (5.5.4a)
Trong do:

P, 1a ning suét lao dong (P = %J

X 14 mtc trang bi von cho lao dong (X = %J

Néu dit: InP, =U; (a)
InP = a,; (b)
o=a,
InX =z
Thi phuong trinh 5.4a c6 dang:
U=a,+a,z ; (5.5.4b)

- Lap va giai hé phuong trinh chuén tic dé tim a, va a,
nhu sau:

{ na,+a;.2.z=2xu ) (5.5.4¢)

a,xz+a,.2z> =2 uz

T s6 liéu thuc t& ctia nhiéu ndm vé gia tri tang thém

- ~ A 2, A~ v N ~ .
hoic tong san pham trong nudc, von hodc tai san ¢6 dinh, lao
dong lam viéc ta tinh cac chi tiéu nang suat lao dong P, va
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mtc trang bi von cho lao dong (X) , 14y logarit hai chi tiéu
nay roi lap bang tinh toan va thay két qua vao hé phuong
trinh 5.5.4c, giai ra ta dugc cac tham so a, va a,.

- Khi c6 a, va a, (o) dé dang tim duge P va B vi InP = a,
vaf=1-oa.

Duéi day ta xem vi du tinh toan téc d6 ting ning suit
cac nhan t6 tong hop khi da c6 s6 lidu vé toc d6 tiang gia tri
tang them (%), toc do ting gia tri tai san (&), téc d6 ting
lao dong lam viée (%) va cac hé s6 déng gop cua tai san cd
dinh (o) va lao dong (B) cua nganh cong nghiép Viét Nam
binh quan nam giai doan 1991 - 2003 nhu sau:

K =13,33%; & =14,08% va K = 5,68&
o = 0,528 va B = 0,472
T s6 liéu trén, ap dung cong thic 5.5.1 ta tinh dugc:
& ., =13,33 (0,528. 14,08 + 0,472. 5,68)
=13,33 - (7,44 + 2,68) = 3,21(%)

Tiép tuc ta tinh toan ty phan déng gép cua toc dd tang
TSCD, toc dd tiang lao dong va téc do ting ning suit cac
nhén t6 téng hop d6i véi téc d6 tang gia tri tang thém.

- Ty phan déng gép cta tang tai san cd dinh:

(7,44 : 13,33) = 0,56577 hoac 55,77%

- Ty phan déng gép cua tang lao dong:

(2,68 :13,33) = 0,2012 hoac 20,12%

- Ty phan déng gép cua tang TFP:

(3,21 :13,33) = 0,2410 hoac 24,10%

Ty phan déng gép cua cac nhan t& doi véi ty 1& ting lén
cla gia tri tang thém phan anh vai tro ctia tiing nhan t6. Khi
ty phan déng gép do tang TFP cang cao thi hiéu qua kinh t&
cang 16n va ngudgc lai.
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5.6. HIEU QUA QUA TRINH

Hiéu qua qui trinh 14 mic ning sudt dudc tinh trén mot
phéan chi phi chung con lai sau khi trit di cac khoan chi phi
vé nguyén vat liéu chinh, vat liéu phu, nhién liéu,... tuong
duong nhu chi phi trung gian va phan chi phi con lai nay
tam goi 14 chi phi ché bién.

Mitc hiéu qua qua trinh (Py) dude xac dinh nhu sau:

Py = X = Y ;
Z-1C Z-dZ

Trong dé: Y 1a gia tri tang thém; hodc téng san phim

trong nudc

(5.6)

Z 1a tong chi phi san xuit kinh doanh;
IC la chi phi trung gian.
d 14 ty 1é chi phi trung gian trong tong chi phi
Vi du: Nam 1998, nganh cong nghiép "A" c6 gia tri san
xuat (GO) 1a 73693 triéu déng, gia tri tang thém (Y) 1a 25454
triéu dong, tong chi phi san xudt (Z) 1a 55406 triéu ddong, ty
1é gi4 tri trung gian trong téng chi phi (d) 1a 0,7273
Theo cong thiic 5.6, ta tinh duge hiéu qua qué trinh:
~ 25454 25454
55406-0,7273.55406 15140

a =1684 (d6ng/1000 dong)

Chi tiéu hiéu qua qua trinh néi 1én mot don vi chi phi
ché& bién tao ra dudc bao nhiéu don vi gia tri ting thém hoéc
don vi tong san pham trong nudc. Py cang 16n nghia la hiéu
qua cang cao va ngugc lai. Chi tiéu hiéu qua qua trinh bao
dam su théng nhat vé pham vi so sanh gifia ti s6 va mau s6
(khong phu thudc vao phan chi phi trung gian chiém trong
gia tri san xuét ciing nhu trong tong chi phi san xuat 16n hay
nho). Su bién dong cta chi tiéu hiéu qua qué trinh phan anh
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bién d6éng téng hgp cta hiéu qua st dung cac yéu t6 chi phi
vé tai san c6 dinh va chi phi vé lao dong 1am viéc.

C6 thé néi, day la mot trong nhiing chi tiéu hiéu qua
phan Anh mdot cach tap trung va khai quat vé chat luong san
xuidt kinh doanh, vé két qua hoat dong tai chinh ctia mot
doanh nghiép, mot nganh hay toan bd nén kinh t& quéc dan.

Song theo co c&u gia tri, chi phi dé tinh hiéu qua qua
trinh 14 mot bd phan cta gia tri ting thém, tic la gitia phan
chi phi d6 va gia tri tang thém c6 mot su déng nhat nhat
dinh, nén su thay d6i cia quan hé nay (ting, giam hiéu qua
qua trinh) phu hop véi su thay ddi co cdu caa chi tidu gia tri
tang thém hodc téng san phidm trong nudc va phu thudc
nhiéu vao ndi dung, phuong phap va trinh do hach toan cta
cac chi tiéu dau ra nay.

Mat khac, do tinh theo chi phi nén chi tiéu hiéu qua qua
trinh chi méi thé hién duge hiéu qua st dung mét bd phan
cta ngudn luc da truc ti€p st dung va duge két chuyén vao
san pham san xuét ra, cht chua phan anh diy du hiéu qua
cua ca viéc huy dong 1an st dung cac yéu t6 nguon luc da cé
vao qué trinh san xuat.

Chi tiéu hiéu qua qué trinh c6 thé ap dung dugc cho ca 3
cap: doanh nghiép, nganh va toan nén kinh t& quéc dan.
Song phit hgp va c6 diéu kién nhat van 1a ap dung cho cap
doanh nghiép.

5.7. CHI SO THANH TUU CONG NGHE

Chi s6 thanh tuu cong nghé (TAI) 14 mot chi tiéu thong
ké téng hop phan anh téng quan vé thanh tich ctia mdi nude
trong viéc sang tao, phd bién céng nghé va xay dung cd s cac
k¥ ning cua con ngudi. Chi sé nay do cac thanh tuu dat duge
trén 4 yéu to sau:
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- Thi nhdt: Sang tao cong nghé duge do bang s6 bang
phat minh sang ché cap cho dan dinh cu tinh trén dau nguoi
va bang s6 phi thu dude vé quyén sé hitu tri tué va ban ban
quyén ra nudc ngoai tinh trén dau nguoi.

- Thi hai: Pho bién cac thanh tuu céng nghé gan day,
duge do bang s6 may chu internet tinh trén dau ngudi va ty 1é
xuét khau hang cong nghé trung binh va hang cong nghé cao.

- Thi ba: Pho bién cac thanh tuu cong nghé trude kia,
dudc do bing s6 dién thoai (ké ca dién thoai ¢8 dinh va dién
thoai di dong) trén dau ngudi va tiéu thu dién néng tinh trén
dau nguoi.

- Thiz tw: Cac k§ nang ctia con ngudi duge do bang trung
binh s6 nidm dén trudng cta ngudi 16n (15 tudi trd lén) va
tong ty 1& nhap hoc dai hoc khoa hoc.

Tuong Ging v6i 4 yéu t6 trén ta c6 4 chi s6 thanh phan:

Chi s sang tao cong nghé - ky hiéu 1a I,, chi s6 pho bién
thanh tuu cong nghé gan day - ky hiéu 1a I,, chi s phé bién
thanh tuu cong nghé trudc kia - ky hiéu 1a I, va chi s6 k¥
ning cua con nguoi - ky hiéu la I,.

Chi s6 thanh tyu cong nghé (TAI) 1a gia tri trung binh s6
hoc gian don cta 4 chi s6 thanh phan:

TAI:%(11+12+13+14); (5.7)

Ma3i chi s6 thanh phan dudc tinh tit 2 chi s6 riéng biét
khac nhau va ching déu c6 gia tri quan sat t6i thiu va téi
da (day la cac gia tri quan sat giéi han dong thoi dude quy
dinh thong nhat).

Khi tinh cac chi s6 riéng biét thudc chi s6 thanh phan
tht nhat (I,), chi s6 thanh phan tht hai (I,) va chi s6 thanh
phén thi tu (I,) 4p dung cong thiic:
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Gia tri thuc t& — Gi4 tri quan sét t6i thiéu

Chisd rieng biet = — — — —
Gia tri quan sat toi da — Gia tri quan sat toi thiéu

Khi tinh chi s6 riéng biét thudc thanh phan thi ba (I,) ap
dung cong thic:
g (gi tri thuc t€) — Ig (gia tri quan st t6i thiéu)

Chi s@ riéng bigt = — — —— —
lg (gia tri quan s&t t6i da) — Ig (gia tri quan sat t6i thiéu)
Gia tri ciia mdi chi s6 ca biét c6 gia tri nam gitia khoang
ti 0 dén 1.
Dé minh hoa cho noi dung va cach tinh chi s6 thanh tuu
cong ngheé, ta xét vi du vé cac két qua dat duge ciia Niu-di-lan
giai doan 1997 - 2000 nhu bang 5.7.

Badng 5.7: Cac gia tri giGi han quy dinh va gia tri thuc té
dat dudc giai doan 1997 - 2002

Gia tri gi¢i han Gia tri

Ch tiéu ]
T6i da | T6ithidu | thucté

S6 bang sang ché cap cho dan trong nudc

(trén 1 triéu dan) 994 0 100
S6 thu quyén s& hitu tri tué va phi ban quyén

(USD trén 1000 ngudi) 272,6 0 13,0
S6 may chi internet (trén 1000 ngudi) 2324 0 146,7

Ty l& xuat khau hang cong nghé cao va trung binh

(% trong tng xuat khdu hang hoa) 80,8 0 15,4
S6 dién thoai (cd dinh va di dong trén 1000 nguai) 901 1 720
Tiéu thu dién nang trén dau nguai (Kw gid) 6969 22 6969
Trung binh s6 ndm dén truong (tir 15 tudi trd len) 12,0 08 1,7
Téng ty 1& nhap hoc dai hoc khoa hoc 274 0,1 13,1
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T s6 liéu ctia bang ta tién hanh tinh TAI theo hai buéc:
Budc 1: Tinh cac chi s6 riéng biét va cac chi s6 thanh phan

+ Tinh chi s6 sang tao cong nghé:

Chi s6 phat minh cong nghé = 100-0 _ 0,104
994 -0
Chi s6 phi sé hitu va ban quyén = 13,0-0 _ 0,048
272.6 -0

Chi s6 sang tao cong nghé =

0,104 ;: 0,048 _ 0,076

+ Tinh chi s6 phé bién cac thanh tuu cong nghé gin day:
146,7-0

Chi s6 may chu internet = =0,631
923240
Chi s6 xudt khdu hang cong _ 15,4-0 _ 0191
nghé cao va trung binh 80,8-0
Chi s06 pho bién cac thanh 0,631+0,191 _ 0411

tuyu cong nghé gin day 2
+ Tinh chi s6 phd bién thanh tuu cong nghé trude kia:

log (720) — log (1)
log (901) —log (1)

Chi s6 dién thoai = =0,967
log (6969) —log (22)

Chi s6 tiéu thu dién niang = =
log (6969) — log (22)

Chi s6 phd bién thanh tyu _  0,967+1 _ 0.984
cong nghé trudc kia 2 ’

+ Tinh chi s6 k§ nang con ngudi:

C,hi sO trung binh _ 1L7-08 _ 0,973
s6 nam dén truong 12-0,8
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Chi s6 tong ty 16 nhap hoc  _ 131-01 _ 0,476
dai hoc khoa hoc 27,4-0,1
0,973+0,476

Chi s6 k§ néng con nguoi = 5 - 0,725

Bude 2: Tinh chi s6 thanh tuu cong nghé trén co sd cac
chi s6 thanh phan:
0,076+0,411+0,984 + 0,725
4

TAI =

=0,549

TAI sé giip cac nha hoach dinh chinh sach c¢6 cach nhin
nhan ro hon d61 véi tinh trang cong nghé hién tai cta dat
nudc, tif d6 xac dinh chién ludc cong nghé trong thoi dai thong
tin. Hon niia, chi s6 nay gidp cac quoc gia xac dinh vi tri mot
cach tuong d6i so véi cac nude khéc, dé biét minh dang 6 dau.

5.8. CHI SO NGHEO TONG HQP

Chi s6 nghéo tdng hop dudc xay dung va ap dung riéng
cho 2 nhém cac nude ¢6 trinh d6 phat trién khac nhau: Nhém
cac nude dang phat trién va nhém cic nudc phat trién ma
truc ti€p 14 cic nude thude T6 chiic Hop tac kinh t& va phat
trién (viét tat 1a OECD).

* Chi s6 nghéo téng hgp cho cac nuéec dang phét trién
phan anh su khén cung trén 3 khia canh co ban vé su phat
trién cua con ngudi:

- Khong c6 kha nang dam bao mot cude song lau dai va
khoé manh. Khia canh nay dudc do bang xac suat khong tho
qué 40 tudi cia con ngudi (ky hiéu la P,)

- Han ché vé kién thtc (su hiéu biét va kha ning giao
tiép clia con ngudi), khia canh nay dude do bang ty 1é ngudi
16n mu chi (ky hiéu la P,)
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- Thiéu hut vé vat chat, khong dugc tiép can t6i nhiing
nhu cau sinh hoat t6i thiéu nhu nuée sach, dich vu y t&, vé
sinh,... khia canh nay dudc do bang ty 1é dan cu khéng dudc
stt dung nuéc sach (ky hiéu 1a P;) va ty 1é tré em dudi 5 tudi
thiéu can, suy dinh dudng (ky hiéu 1aP, ): P, + P, =P,

Phu hogp véi cac noi dung trén cé cong thiic tinh chi so
nghéo téng hgp cho cac nuée dang phat trién (HPI-1) nhu
sau:

HPI-1=[1/3 (P* + Py + Py)]Y3; (5.8.1)

Trong d6: oo = 3

. . A 1A A ™ . , .0
Vi du c6 s liéu cia modt qudc gia dang phat trién nhu
sau:

- Xac suét khong tho qué 40 tudi: P,=11,9%
- Ty 1& ngusi 16n mu chii: P,=16,8%
- Ty 1é nguoi dan khong dude tiép can véi nuébe sach:

P, =21%
- Ty 1& tré em duéi 5 tudi thiéu can P, =6%

T s6 liéu trén ta tinh:

+ Gia tri trung binh ty 1é nguoi dan khong dugc tiép stc
ngudn nude sach va ty 1é tré em dudi 5 tudi thiéu can.

P, = 1/2(21+6) = 13,5(%)
+ Chi s6 nghéo téng hgp
1 1/3
HPI-1= {g (11,9% +16,8° + 13,53)} =144
* Chi s6 nghéo tong hgp cho cac nuéc OECD phan anh su
khén cing trén 4 khia canh co ban vé su phat trién caa con

nguoi:
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- Khong c6 kha ning ddm bao cudc séng lau dai va manh
khoé dugc do bang xac sudt khong tho qua 60 tudi ciia con
ngudi (ky hiéu 1a P,)

- Han ché vé kién thtc (su hiéu biét va kha niang giao
tiép ctia con ngudi). Khia canh nay dudc do bang ty 1é ngudi
16n mu cht chiic nang - ky hiéu la P,)

- Miic do thiéu thén ctia dan cu, khia canh nay dudc do
bing ty 1é dan cu séng duéi mic chuin nghéo vé thu nhap -
50% trung vi thu nhép ctia ho gia dinh (ky hiéu la P,)

- Khong c6 viéc lam duge do bang ty 1é that nghiép dai
han - tit 12 thang tré 1én (ky hiéu 1a P,)

Phu hgp véi cac noi dung trén cé cong thiic tinh chi s6
nghéo téng hgp cho cac nuéec OECD (HPI-2) nhu sau:

HPI - 2 = [1/4 (P*, + P%, + P“.+ P*)]V% (5.8.2)

Trong d6: oo =3

Vi du c¢6 s6 lidu cia mot quoc gia thude t6 chiic hgp tac
kinh t& phat trién nhu sau:

- Xac suét tho khong qué 60 tudi: P,=9,1%
- Ty 1& nguoi 16n mu chii chiic ning: P,=17,0%

- Ty 1& dan cu dudi duong nghéo thu nhap: P, =2,1%
P,=14,3%
T s6 liéu trén, ap dung cong thic 5.8.2, ta tinh dude:

- Ty 1& that nghiép dai han:

1/3
HPI-1= B (91° +17,0° + 21° + 14,33)} =129
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